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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 

CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 

 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 

 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 

TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
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(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
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BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
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Phần i 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 

 
 
(11) 37306 

(21) 1-2012-00807 (51) 7 C10M  173/00, D21F  5/00 

(22) 10.06.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/2011/003322 10.06.2011 (87) WO 2012/168986 A1 13.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.03.2012 
(71) MAINTECH CO., LTD.  (JP) 

6-5, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
(72) Horoshi SEKIYA (JP), Hiraku SAWADA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm chứa chất chống làm bẩn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chất chống làm bẩn để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn dầu 
hắc ín lên bộ phận làm khô của quá trình sản xuất giấy, chế phẩm này chứa hợp chất 
polysiloxan có công thức (1) dưới đây, trong đó số lượng nhóm được biến đổi bằng 
nhóm amino trên mỗi phân tử hợp chất polysiloxan nằm trong khoảng từ 0,5 đến 5. 
Trong công thức (1), nhóm thế R1 là nhóm metyl hoặc là nhóm được biến đổi bằng 
nhóm amino có công thức (2) đưới đây, và n chỉ số lần lặp lại của nhóm siloxan là số 
nguyên có giá trị nằm trong khoảng từ 50 đến 1000. Trong công thức (2), nhóm thế R2 
và R3 độc lập với nhau là nhóm alkylen có số nguyên tử cacbon nằm trong khoảng từ 1 
đến 6, và m chỉ số lần lặp lại của nhóm amino-alkylen là số nguyên có giá trị nằm trong 
khoảng từ 0 đến 2.  
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(11) 37307 

(21) 1-2012-00808 (51) 7 C10M  173/00, D21F  5/00 

(22) 04.07.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2011/003799    04.07.2011 (87) WO 2013/005247 A1 10.01.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.03.2012 
(71) MAINTECH CO., LTD.  (JP) 

6-5, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
(72) Horoshi SEKIYA (JP), Hiraku SAWADA (JP), Daisuke KOBAYASHI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm chứa chất chống làm bẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chất chống làm bẩn để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn dầu 
hắc ín lên bộ phận làm khô của quá trình sản xuất giấy, chế phẩm này chứa hợp chất 
polysiloxan có trọng lượng phân tử thấp có công thức (1) và hợp chất polysiloxan có 
trọng lượng phân tử cao có công thức (2), và khác biệt ở chỗ, số lượng nhóm được biến 
đổi trên mỗi phân tử hợp chất polysiloxan có trọng lượng phân tử thấp nằm trong 
khoảng từ 0,1 đến 3 và số lượng nhóm được biến đổi trên mỗi phân tử hợp chất 
polysiloxan có trọng lượng phân tử cao nằm trong khoảng từ 1 đến 10, và trong đó m chỉ 
số lần lặp lại của nhóm polysiloxan trong hợp chất polysiloxan có trọng lượng phân tử 
thấp và n chỉ số lần lặp lại của nhóm polysiloxan trong hợp chất polysiloxan có trọng 

lượng phân tử cao thoả mãn phương trình: 2m  n. Trong công thức (1), nhóm thế R1 là 
nhóm metyl hoặc là nhóm được biến đổi, và m chỉ số lần lặp lại của nhóm siloxan là số 
nguyên có giá trị nằm trong khoảng từ 20 đến 200. Trong công thức (2), nhóm thế R2 là 
nhóm metyl hoặc là nhóm được biến đổi, và n chỉ số lần lặp lại của nhóm siloxan là số 
nguyên.  
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(11) 37308 

(21) 1-2012-01845 (51) 7 G11B  5/84, C03C  3/087,  3/091,  

19/00 
(22) 26.10.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2011/074727      26.10.2011 (87) WO2012/093516 A1 12.07.2012 
(30) 2011-002138      07.01.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2013 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Tetsuya NAKASHIMA (JP), Katsuaki MIYATANI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi 

thông tin, nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi thông tin 

và phương tiện ghi từ tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi thông 
tin, từ đĩa làm bằng thủy tinh nhôm silicat có hàm lượng kiềm thấp, nhờ bước đánh bóng 
bằng cách sử dụng kem chứa vật liệu mài mòn xeri oxit, ngăn ngừa được hiện tượng lưu 
lại vật liệu mài mòn xeri oxit, và việc làm nhám bề mặt của bề mặt chính được giảm đến 
mức tối thiểu. Quy trình sản xuất nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi thông tin, bao 
gồm bước mài đĩa làm bằng thủy tinh nhôm silicat có hàm lượng kiềm thấp không chứa 
oxit kim loại kiềm hoặc chứa oxit kim loại kiềm với tổng lượng nhỏ hơn 4% mol, và 
bước đánh bóng bằng xeri oxit để tiếp đó đánh bóng đĩa thủy tinh này bằng cách sử 
dụng kem chứa vật liệu mài mòn xeri oxit, khác biệt ở chỗ bao gồm, sau bước đánh 
bóng bằng xeri oxit, còn có bước làm sạch đĩa thủy tinh này bằng cách sử dụng dung 
dịch làm sạch chứa axit sulfuric với nồng độ nằm trong khoảng từ 20% khối lượng đến 
80% khối lượng và hyđro peroxit với nồng độ nằm trong khoảng từ 0,5% khối lượng đến 
10% khối lượng ở nhiệt độ dung dịch nằm trong khoảng từ 50oC đến 100oC, và bước 
đánh bóng hoàn thiện bề mặt chính của đĩa thủy tinh sau bước làm sạch, bằng cách sử 
dụng kem chứa vật liệu mài mòn silic oxit dạng keo.  
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(11) 37309 

(21) 1-2012-02844 (51) 7 C08L 23/08, 23/18 

(22) 26.09.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2012 
(71) Viện Kỹ thuật nhiệt đới  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Thái Hoàng (VN), Nguyễn Vũ Giang (VN), Đỗ Quang Thẩm (VN), Đỗ Văn Công 

(VN), Trần Hữu Trung (VN), Mai Đức Huynh (VN) 
(54) Vật liệu tổ hợp polyetylen dùng để sản xuất ống gân xoắn 

chịu lực 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu tổ hợp polyetylen được dùng để sản xuất ống gân xoắn chịu 
lực ứng dụng để bảo vệ các đường cáp điện, cáp thông tin liên lạc hạ ngầm dưới lòng 
đất. Vật liệu này chứa: i) nhựa polyetylen tỷ trọng cao với lượng nằm trong khoảng từ 88 
đến 92% khối lượng, và ii) thạch cao phế thải được biến tính bằng axit stearic 4% với 
lượng nằm trong khoảng từ 8 đến 12% khối lượng. Vật liệu này có cơ tính (như độ bền 
kéo đứt, độ giãn dài) ổn định hơn so với vật liệu thông thường chứa HDPE/CaCO3. 
Ngoài ra, việc tận dụng thạch cao phế thải sẽ góp phần rất lớn vào việc bảo vệ môi 
trường đất, nguồn nước và không khí tại các khu vực bãi thải.  
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(11) 37310 

(21) 1-2012-02866 (51) 7 B23Q 5/00 

(22) 27.09.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2012 
(71) EVERINN INTERNATIONAL CO., LTD.  (TW) 

No. 815-5, Sec. 2, Liming Rd., Situn Dist., Taichung City, Taiwan. 
(72) Yu-Pei HO (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp gia công và thiết bị có khả năng thực hiện 

phương pháp gia công liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gia công, trong đó trạm gia công (2) được bố trí nằm cách 
giữa các trạm cấp nguyên liệu thứ nhất (3) và thứ hai (4). Bộ phận trượt (51) dùng để lắp 
trên đó các phôi đích thứ nhất và thứ hai lần lượt được cấp từ các trạm cấp nguyên liệu 
thứ nhất (3) và thứ hai (4) có thể dịch chuyển giữa vị trí thứ nhất, là vị trí mà trạm gia 
công (2) gia công phôi đích thứ hai, và đồng thời, phôi thứ nhất trượt (51) dùng làm phôi 
đích thứ nhất, và vị trí thứ hai, là vị trí mà trạm gia công (2) gia công phôi đích thứ nhất, 
và đồng thời, phôi thứ hai tiếp theo được cấp từ trại cấp nguyên liệu thứ hai (4) lắp trên 
bộ phận trượt (51) dùng làm phôi đích thứ hai.  
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(11) 37311 

(21) 1-2012-02912 (51) 7 H01L  31/042 

(22) 02.10.2012 (43) 25.04.2014 
(71) Nguyễn Đức Dũng  (VN) 

Phòng 2, nhà I, tập thể tổng cục kỹ thuật, Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Đức Dũng (VN), Đỗ Thị Bích Ngọc (VN), Trần Thị Ngọc Hoài (VN), Trương 

Hữu Lý (VN), Bùi Công Cường (VN) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp khắc phục hiệu ứng thoái biến cảm ứng ánh sáng 

ở các tấm pin năng lượng mặt trời và thiết bị thực hiện 

phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp khắc phục hiệu ứng thoái biến cảm ứng ánh sáng 
(hiệu ứng Staebler-Wronski) ở các tấm pin năng lượng mặt trời, cụ thể là các tấm pin 
năng lượng mặt trời loại màng mỏng silic vô định hình. Phương pháp do sáng chế đề 
xuất bao gồm các bước: nối song song ít nhất ba tấm pin mặt trời thông qua các chuyển 
mạch nhằm tạo ra hệ thống phát điện ra phụ tải; tạo ra các cụm tự nung riêng biệt từ hệ 
thống phát điện bằng cách sử dụng các chuyển mạch tương ứng, trong đó mỗi cụm bao 
gồm ít nhất ba tấm pin mặt trời và một trong số đó được nung nóng bởi năng lượng phát 
ra từ các tấm pin còn lại mắc nối tiếp nhau. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị để thực 
hiện phương pháp này.  
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(11) 37312 

(21) 1-2012-02913 (51) 7 F24B 1/19 

(22) 02.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2012 
(75) Trịnh Đắc Hiếu  (VN) 

Xóm Đông, thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
(54) Bếp gas dùng trấu kiểu liên tục 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bếp gas dùng trấu kiểu liên tục, trong đó trấu liên tục di chuyển từ 
trên miệng phễu xuống đến đáy buồng đốt và rơi xuống hộp thu than để tạo ra khí đốt. 
Vì thế, khi ta tiếp thêm nhiên liệu, thì sẽ không làm ảnh hưởng đến sự vận hành của bếp, 
giữ cho quá trình đun nấu được liên tục. Điều này khắc phục được nhược điểm của bếp 
gas đun trấu hiện tại là mỗi lần nạp liệu luôn phải đốt đến hết nhiên liệu cũng như phải 
ngừng hoàn toàn việc vận hành bếp mới có thể tiếp thêm trấu. Ngoài ra, khi không khí 
được bơm từ trên đỉnh buồng đốt xuống dưới hộp thu than, thì khí đốt thu được sẽ sạch 
hơn nhiều so với bếp hiện có, giúp cho việc đun nấu đảm bảo vệ sinh và hiệu quả hơn.  
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(11) 37313 

(21) 1-2012-02936 (51) 7 G06F  13/00 

(22) 03.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2012 
(75) Phạm Quốc Đạt  (VN) 

Số 8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hệ thống và phương pháp giám sát quy trình sản xuất thông 

qua việc trao đổi thông tin theo thời gian thực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp giám sát quy trình sản xuất thông qua 
việc trao đổi tương tác thông tin theo thời gian thực, bằng công nghệ truyền dữ liệu vô 
tuyến trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp nhằm giúp cải thiện năng suất lao 
động, giúp người quản lý giám sát, theo dõi và điều chỉnh tiến độ sản suất một cách linh 
hoạt, hỗ trợ quá trình tính lương và kiểm tra bảng lương của người sản xuất dễ dàng hơn, 
hạn chế sai sót trong sản xuất, tạo tâm lý phấn khởi cho người sản xuất khi biết được tiền 
lương và tiến độ làm việc của mình ngay trên hệ thống. Hệ thống theo sáng chế bao 
gồm: các thiết bị đầu cuối được lắp đặt tại từng trạm sản xuất trong dây chuyền có 
phương tiện nhập/xuất dữ liệu cho người sử dụng và phương tiện kết nối để gửi dữ liệu 
đến/nhận dữ liệu từ máy chủ; thiết bị trung tâm có chức năng giám sát hoạt động của 
toàn bộ hệ thống, kiểm soát việc kết nối và truyền dữ liệu giữa máy chủ và các thiết bị đầu 
cuối; máy chủ thu thập dữ liệu từ các thiết bị đầu cuối, xử lý, phân tíeh dữ liệu nhận được 
phục vụ cho việc quản lý sản xuất, và truyền dữ liệu hồi đáp trở lại các thiết bị đầu cuối.  
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(11) 37314 

(21) 1-2012-02943 (51) 7 C30B  28/02,  28/04,  5/00, C01B  

39/00, B32B  3/00 
(22) 04.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2013 
(75) Đỗ Mạnh Huy  (VN) 

Đội 2, Tử Dương, Cao Thành, ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(54) Phương pháp chế tạo sol nano tinh thể zeolit, sol nano tinh 

thể zeolit thu được và lớp phủ phim nano tinh thể zeolit được 

chế tạo từ sol này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo sol nano tinh thể zeolit, sol nano tinh thể 
zeolit thu được và lớp phủ phim nano tinh thể zeolit thu được từ sol này. Phương pháp 
chế tạo sol nano tinh thể zeolit gồm các bước: tổng hợp hỗn hợp gel, tổng hợp nano tinh 
thể zeolit và phân tán các hạt nano tinh thể zeolit vào dung môi. Quy trình đơn giản, chỉ 
qua một công đoạn kết tinh với thời gian kết tinh ngắn. Sol nano tinh thể zeolit thu được 
có kích thước hạt tinh thể nhỏ 2-50 nm, không lẫn hạt gel vô định hình, bề mặt của hạt 
nano tinh thể zeolit chứa các nhóm chức năng -O-, -OH, cho phép chúng ta có thể sư 
dụng trực tiếp sol này để tạo lên lớp phủ phim của các hạt nano tinh thể zeolit trên bề 
mặt vật liệu nền thông qua các phương pháp phủ thông thường. Vật liệu lớp phủ phim 
nano tinh thể zeolit này có triển vọng ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hàng không, 
vũ trụ, y học, nông nghiệp, lọc hóa dầu và điện tử.  
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(11) 37315 

(21) 1-2012-02982 (51) 7 B01D  24/00 

(22) 09.10.2012 (43) 25.04.2014 
(30) 10-2012-0106303 25.09.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.02.2014 
(75) YOUN SANG-JIN  (KR) 

207-1403, 448, Expo-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 305-761, Republic of Korea 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị lọc sử dụng trống điatomit có vải lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc sử dụng trống điatomit có vải lọc trong đó vải lọc có các 
lỗ nhỏ hơn khe hở ở mức tối thiểu của trống điatomit được gắn vào bề mặt ngoài của 

trống để khắc phục vấn đề là không thể loại bỏ vật liệu hạt mịn nhỏ hơn 1m do sự giới 
hạn của khe hở ở mức tối thiểu của trống điatomit thông thường, nhờ đó tăng khả năng 
lọc qua việc xử lý lọc định pha theo cỡ hạt.  
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(11) 37316 

(21) 1-2012-02989 (51) 7 A01K 67/04 

(22) 09.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.10.2012 
(71) Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội  (VN) 

Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Đĩnh (VN) 
(54) Phương pháp nuôi nhện Lasioseius chaudhrii  

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp nuôi nhện nhỏ bắt mồi Lasioseius chaudhrii bằng loài 
nhện cám Tyrophagus putrescentiae.  
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(11) 37317 

(21) 1-2012-03012 (51) 7 F03B  

(22) 10.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2012 
(75) Trần Viết Trung  (VN) 

Tổ 12, cụm 6, thị trấn A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(54) Hệ thống phát điện nhờ sóng biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phát điện nhờ sóng biển bao gồm trụ phao (1) có gắn các 
thanh răng (5, 6) lệch nhau nằm dọc theo chiều dài của trụ phao (1); phao (2) có góc 
khuyết (11) để bố trí xe goòng (3) trong đó, xe goòng (3) có các con lăn (10) giúp phao 
(2) được định vị và chuyển động lên xuống dọc theo trụ phao dễ dàng; các bánh răng (7, 
8) được ăn khớp với các thanh răng (5, 6) và được bố trí để quay ngược chiều nhau, các 
thanh răng này được ăn khớp với trục chính (9) nhờ các ổ líp chỉ ăn khớp và truyền 
chuyển động theo một chiều quay, nhờ đó khi phao (2) chuyển động lên xuống theo 
sóng biển sẽ dẫn động trục chính (9) quay theo một chiều duy nhất và quay máy phát 
điện sinh ra điện năng.  
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(11) 37318 

(21) 1-2012-03018 (51) 7 G01L  7/00 

(22) 11.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2012 
(71) Trường đại học bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Đức (VN) 
(54) Phương pháp lựa chọn tham số cho bộ ghép xen kết hợp với giải 

mã Viterbi cho hệ thống thông tin thủy âm không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp thiết kế bộ ghép xen khối (block interleaver) và giải 
ghép xen khối (block deinterleaver) cho hệ thống truyền dữ liệu số trên kênh truyền thủy 
âm. Kích thước bộ ghép xen và giải ghép xen là giống nhau. Tuy nhiên dữ liệu được ghi 

vào bộ ghép xen là theo hàng và đọc ra theo cột. ở bộ giải ghép xen, dữ liệu lại ghi vào 
theo cột và đọc ra theo hàng. Bộ giải ghép xen có chiều rộng bộ được lựa chọn bằng độ 
dài ràng buộc của bộ giải điều chế Viterbi ở phía máy thu. Độ sâu của bộ giải ghép xen 
được lựa chọn sao cho tích số của độ sâu bộ ghép xen với độ rộng của một bít tín hiệu 

lớn hơn bề rộng độ ổn định của kênh thông tin thủy âm. ở phía phát, bộ ghép xen được 

kết hợp với phương pháp mã hóa cuộn. ở phía thu, bộ giải ghép xen được sử dụng kết 
hợp với bộ giải mã Viterbi. Với thiết kế này, khả năng sửa lỗi của bộ giải mã Viterbi 
được tăng lên đáng kể, do vậy chất lượng tín hiệu được nâng cao.  
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(11) 37319 

(21) 1-2012-03023 (51) 7 F21V 19/00 

(22) 11.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2012 
(71) QUAN MEI TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

1F., No. 250, Yonghua Road, Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan 
(72) Kuo-Hsien HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đế gắn điot phát quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đế gắn điot phát quang (LED) (2) bao gồm thân chính có bề mặt đỡ 
(23) tiếp giáp với phần phát quang (51) của LED (5), đầu nối (24) được nối với bảng 
mạch (3), và bề mặt bên (25) liên kết với bề mặt đỡ (23) và đầu nối (24). Bề mặt bên 
(25) được tạo ra có cặp rãnh bên (251). Mỗi trong số các rãnh bên (251) này được xác 
định bởi bề mặt xác định rãnh (252) mà có phần bề mặt tiếp giáp (253) hướng về lỗ hở 
(255) của một trong các rãnh bên tương ứng (251). LED (5) có hai chân chì (52) lần lượt 
kéo dài qua các rãnh bện (251) và lần lượt tiếp giáp với phần bề mặt tiếp giáp (253) của 
các bề mặt xác định rãnh (252).  
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(11) 37320 

(21) 1-2012-03034 (51) 7 H02K 15/00, 21/22 

(22) 12.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2012 
(71) Công ty hữu hạn điện cơ Shihlin Việt Nam  (VN) 

Lô 6, KCN Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
(72) HSU YUAN KAI (TW) 
(54) Máy dập cực lồi của bánh đà dùng cho bộ phát điện xoay chiều AC

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy dập cực lồi của bánh đà dùng cho bộ phát điện xoay chiều AC. 
Máy dập cực lồi này bao gồm bộ phận khởi động phân độ; một bộ khuôn gồm khuôn 
trên, khuôn dưới và gá định vị; và bộ phận cố định gồm linh kiện ép cố định, xi lanh cố 
định, thanh cố định, rãnh khuyết và xi lanh khởi động. Máy dập cực lồi theo sáng chế có 
độ ổn định cao, kích thước gia công chính xác, ít tiếng ồn và an toàn khi sử dụng.  

 
 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 37321 

(21) 1-2012-03037 (51) 7 G06F 15 

(22) 12.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2012 
(75) Đào Quang Thoại  (VN) 

A5/ 6D, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hệ thống giám sát và điều khiển các thiết bị điện bằng kỹ 

thuật truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống giám sát và điều khiển các thiết bị bằng kỹ thuật truyền 
thông không dây, hệ thống này bao gồm: mô đun kết nối trung tâm (101) mô đun này 
được tích hợp truyền thông không dây cho phép thiết lập các kênh băng tần hoạt động và 
cho phép mở rộng cho mỗi loại mô đun chức năng khác nhau trong đó bao gồm các đầu 
ra đóng cắt công suất để tắt, mở và bảo vệ các thiết bị điện, có nhiệm vụ giao tiếp với tất 
cả các mô đun chức năng khác nhau trong hệ thống và điều khiển các thiết bị điện, mô 
đun truyền thông (102) mô đun này được tích hợp truyền thông không dây, truyền thông 
nối tiếp cho phép giao tiếp mở rộng cho mỗi loại mô đun và thiết bị chức năng khác 
nhau bằng truyền thông nối tiếp có nhiệm vụ nhận thông tin từ các mô đun và thiết bị 
chức năng khác nhau thông qua truyền thông nối tiếp và giao tiếp với mô đun kết nối 
trung tâm bằng truyền thông không dây, mô đun giám sát và điều khiển (103) mô đun 
này được tích hợp truyền thông không dây, để hiển thị, điều khiển các thiết bị điện trong 
hệ thống có nhiệm vụ truyền thông tin điều khiển đến mô đun kết nối trong tâm và chiều 
ngược lại, mô đun cảm ứng (104) mô đun này được tích hợp truyền thông không dây, 
khối cảm biến, có nhiệm vụ truyền thông tin điều khiển đến mô đun kết nối trung tâm để 
tắt, mở các thiết bị điện bằng tụ động, mô đun mở rộng (105) mô đun này được tích hợp 
truyền thông không dây, khối cổng ra đóng cắt bằng chuyển mạch có nhiệm vụ giao tiếp 
với mô đun kết nối trung tâm để tắt, mở, bảo vệ các thiết bị điện trong trường hợp số 
lượng thiết bị tăng trong hệ thống.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 37322 

(21) 1-2012-03041 (51) 7 C21D  9/46,  8/02,  9/00, C22C  

38/00,  38/14 
(22) 15.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2012 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) NAGATAKI Yasunobu (JP), KIMURA Hideyuki (JP), TAKAHASHI Hideyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thép tấm cán nguội có chất lượng bề mặt cao sau khi tạo hình 

dập và phương pháp sản xuất thép tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm cán nguội có chất lượng bề mặt cao sau khi được tạo hình 
dập thích hợp để dùng làm tấm phủ bên ngoài hoặc bên trong ô tô. Thép tấm này có 
thành phần hoá học bao gồm (theo % khối lượng): C: 0,0005-0,0050%, Si: không lớn 
hơn 0,30%, Mn: không lớn hơn 0,050%, P: không lớn hơn 0,050%, S: không lớn hơn 
0,020%, Ti: 0,010- 0,1 00%, Al hoà tan không lớn hơn 0,080% và N: không lớn hơn 
0,007%, phần còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh được, với điều kiện C, N, S 

và Ti thoả mãn biểu thức (1): ([%Ti]/48 - [%N]/14 - [%S]/32)/([%C]/12) 1,00... (1) 
trong đó [%M] là hàm lượng nguyên tố M trong thép. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp sản xuất thép tấm này.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 37323 

(21) 1-2012-03042 (51) 7 C21D  9/46,  8/02,  9/00, C22C  

38/00,  38/14 
(22) 15.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2012 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan 
(72) NAGATAKI Yasunobu (JP), KIMURA Hideyuki (JP), TAKAHASHI Hideyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thép tấm cán nguội có chất lượng bề mặt cao sau khi tạo hình 

dập và có tính thấm tôi khi nung ủ và phương pháp sản xuất 

thép tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm cán nguội có chất lượng bề mặt cao sau khi được tạo hình 
dập và có tính thấm tôi sau khi nung ủ thích hợp để dùng làm tấm phủ bên ngoài hoặc 
bên trong ô tô. Thép tấm này có thành phần hoá học bao gồm (theo % khối lượng): C: 
0,0005-0,0050% Si: không lớn hơn 0,30%, Mn: không lớn hơn 1,50%, P: không lớn hơn 
0,10%, S: không lớn hơn 0,020%, Al hoà tan không lớn hơn 0,080% N: không lớn hơn 
0,0070%, Nb: 0,003-0,10%, phần còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh được, với 

điều kiện C, Nb thoả mãn biểu thức (1): 0,50([%Nb]/93/[%C]/12)1,50 . . . (1) trong 
đó [%M] là hàm lượng nguyên tố M trong thép. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất thép tấm này.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 37324 

(21) 1-2012-03043 (51) 7 C22C  38/00,  38/14, C21D  9/46,  

8/02,  9/00 
(22) 15.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2012 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan 
(72) NAGATAKI Yasunobu (JP), KIMURA Hideyuki (JP), TAKAHASHI Hideyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thép tấm cán nguội có độ bền và chất lượng bề mặt cao sau 

khi tạo hình dập và phương pháp sản xuất thép tấm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thép tấm cán nguội có độ bền và chất lượng bề mặt cao sau khi 
được tạo hình dập thích hợp để dùng làm tấm phủ bên trong hoặc bên ngoài ô tô. Thép 
tấm này có thành phần hoá học bao gồm (theo % khối lượng): C: 0,0005-0,0050%, Si: 
không lớn hơn 0,5%, Mn: không lớn hơn 2,00%, P: không lớn hơn 0,100%, S: không lớn 
hơn 0,020%, Ti: 0,010- 0,100%, Al hoà tan không lớn hơn 0,080%, N: không lớn hơn 
0,0070%, phần còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh được, với điều kiện C, N, S, 

Ti thoả mãn biểu thức (1): ([%Ti]/48 - [%N]/14 - [%S]/32)/[%C]/12 1,00... (1) trong 
đó [%M] là hàm lượng nguyên tố M trong thép. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất thép tấm này.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 37325 

(21) 1-2012-03095 (51) 7 H02H  5/12 

(22) 18.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2012 
(75) Lý Văn Phi  (VN) 

ấp 10, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Biến áp cách ly chống giật và rò rỉ điện 

  (57)    Sáng chế đề xuất biến áp cách ly (1) gồm cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp, và có thêm phần 
bảo vệ chống giật và rò rỉ điện (2) bao gồm công tắc (3) đóng/ngắt đầu ra xoay chiều 
(12) của cuộn thứ cấp dưới sự điều khiển của rơ le (4); bóng đèn LED (10) để phát hiện 
hiện tượng điện giật hoặc rò rỉ điện với một đầu được đấu nối với một đầu ra của cuộn 
thứ cấp của biến áp cách ly (1), đầu còn lại nối đất; quang trở (9) hoạt dộng khi nhận 
được ánh sáng phát ra từ bóng đèn LED; mạch điện điều khiển công tắc (3) nhờ hoạt 
động của quang trở (9); và nguồn điện một chiều (5) cung cấp điện cho mạch điện điều 
khiển công tắc (3).  
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(11) 37326 

(21) 1-2012-03115 (51) 7 G01L 7/00 

(22) 22.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2012 
(71) Trường đại học bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Đức (VN) 
(54) Quy trình thiết kế hệ thống thông tin thủy âm không dây sử 

dụng phương pháp điều chế FSK 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tới quy trình thiết kế và tối ưu hệ thống thông tin thủy âm sử dụng 
phương pháp điều chế FSK. Quy trình chỉ rõ các bước thực hiện và nội dung các bước 
thực hiện để tối ưu các tham số của hệ thống trong điều kiện kênh truyền dẫn cho trước. 
Các tham số hệ thống bao gồm dải tần số làm việc, tốc độ lấy mẫu, các tần số làm việc 
của của bộ điều chế và giải điều chế FSK, các tham số của bộ ghép xen và các bộ mã hóa và 
giải mã, các hệ số khuếch đại phát và hệ số khuếch đại của bộ tiền khuếch đại thu.  

 
 

   



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 37327 

(21) 1-2012-03118 (51) 7 C07D  493/04 

(22) 22.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2012 
(71) Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga/Bộ Quốc Phòng  (VN) 

Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Đỗ Ngọc Lanh (VN), Vương Văn Trường (VN), Phạm Duy Nam  (VN), Nguyễn Trọng 

Dân  (VN), Đỗ Thị Thùy Trang  (VN) 
(54) Quy trình tổng hợp isosorbit dinitrat 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế isosorbit dinitrat từ sorbitol bao gồm các bước: 
tách nước đóng vòng sorbitol với sự có mặt của axit H2SO3 đậm đặc, este hóa bằng axit 
HNO3 đậm đặc để tạo ra isosorbit dinitrat.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 37328 

(21) 1-2012-03148 (51) 7 C22C  38/00 

(22) 24.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2012 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan. 
(72) KIZU, Taro (JP), FUNAKAWA, Yoshimasa (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép có độ bền cao có khả năng hoá bền bằng cách nung 

và khả năng tạo hình tốt và phương pháp sản xuất tấm thép 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép có độ bền cao có khả năng hoá bền bằng cách nung và 

khả năng tạo hình tốt, thoả mãn các điều kiện TS  340MPa, BH 30MPa, độ dãn dài 

đồng đều  18% và YP-EL sau quá trình già hoá  1,0%. Tấm thép theo sáng chế có 
thành phần hoá học bao gồm (theo % khối lượng) C : 0,0010-0,0040%, Si : không lớn 
hơn 0,05%, Mn: 0,1 - 1,0%, P: không lớn hơn 0,10%, S : không lớn hơn 0,03%, Al: 0,01 
-0,10%, N: không lớn hơn 0,005%, Ti: 0,005-0,050%, phần còn lại là Fe và các tạp chất 

không thể tránh được, thoả mãn các biểu thức (Ti - 3,4xN - 1,5xS)/C  6,0 và Mn/C  
100, trong đó các nguyên tố trong các biểu thức nêu trên chỉ % khối lượng của các 
nguyên tố đó trong thép. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm 
thép nêu trên.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 37329 

(21) 1-2012-03149 (51) 7 C22C  38/00 

(22) 24.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2012 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) KIZU, Taro (JP), FUNAKAWA, Yoshimasa (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép cán nguội, tấm thép mạ có độ bền cao và khả năng 

hoá bền bằng cách nung và khả năng tạo hình tốt và phương 

pháp sản xuất các tấm thép này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội có độ bền cao và khả năng hoá bền bằng cách 
nung và khả năng tạo hình tốt. Tấm thép theo sáng chế bao gồm (theo % khối lượng) C: 
0,0010-0,0040%, Si: 0,05% hoặc nhỏ hơn, Mn: 0,1-1,0%, P: 0,10% hoặc nhỏ hơn, S : 
0,03% hoặc nhỏ hơn, Al: 0,01- 0,10%, N: 0,005% hoặc nhỏ hơn, Nb: 0,005-0,025%, 
phần còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh được, thoả mãn các biểu thức 

[%Nb]/[%C]  10 và [%Mn]/[%C]  100, và tấm thép có độ bền kéo (TS) ít nhất là 
340MPa, trị số hoá bền bằng cách nung (BH) ít nhất là 30MPa, độ dãn dài đồng đều ít 
nhất là 18% độ dãn dài theo giới hạn chảy (YP-EL) sau quá trình già hoá không lớn hơn 
1%. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tấm thép mạ được chế tạo từ tấm thép nêu trên và 
phương pháp sản xuất tấm thép nêu trên.  
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(11) 37330 

(21) 1-2012-03150 (51) 7 C22C  38/00 

(22) 24.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2012 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) FUNAKAWA, Yoshimasa (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép và tấm thép mạ có khả năng tạo hình cao và phương 

pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép và tấm thép mạ có khả năng dập tạo hình được cải thiện 
đáng kể so với tấm thép thông thường. Cụ thể, tấm thép có khả năng tạo hình cao theo 
sáng chế bao gồm (theo % khối lượng): C: 0,005% hoặc thấp hơn, Si: 0,2% hoặc thấp 
hơn, Mn: 0,5% hoặc thấp hơn, P: 0,04% hoặc thấp hơn, S: 0,03% hoặc thấp hơn, N: 
0,01% hoặc thấp hơn; Al: 0,1% hoặc thấp hơn, ít nhất một nguyên tố được chọn từ nhóm 
bao gồm: Ti từ 0,01 đến 0,1% và Nb: từ 0,001 đến 0,1%; và phần còn lại là Fe và các tạp 
chất ngẫu nhiên, trong đó cacbit Ti hoặc Nb có đường kính hạt không lớn hơn 6nm được 
phân tán trong thép theo tỷ lệ thể tích nằm trong khoảng từ 1x10-5 đến 5x10-4. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép nêu trên.  
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(11) 37331 

(21) 1-2012-03151 (51) 7 C22C  38/00 

(22) 24.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2012 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) FUNAKAWA, Yoshimasa (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép có khả năng tạo hình tốt và phương pháp sản xuất 

tấm thép này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép có khả năng tạo hình tốt trong quá trình dập tạo hình thực 
tế, trong đó tấm thép này bao gồm (theo % khối lượng) C: không lớn hơn 0,01%, Si: 
không lớn hơn 0,2%, Mn: không lớn hơn 0,5%, P: không lớn hơn 0,04%, S: 0,001-
0,03% N: không lớn hơn 0,01% Al: không lớn hơn 0,1%, Ti : 0,02-0,1% và phần còn lại 
là Fe và các tạp chất không thể tránh được, hơp chất Ti4C2S2 Có kích cỡ hạt trung bình 
không nhỏ hơn 10nm được phân tán trong thép theo tỷ lệ thể tích nằm trong khoảng từ 
0,005 đến 0,5%. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép này.  
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(11) 37332 

(21) 1-2012-03201 (51) 7 H03K  21/02 

(22) 11.07.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/KR2012/005521 11.07.2012 (87) WO 2012/177107 A1 27.12.2012 
(30) 10-2011-0070227 15.07.2011 KR 

10-2011-0109008 24.10.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2012 
(71) AUTONICS CORPORATION  (KR) 

177 bungil 28, Seonsuchon-ro, Haeundae-gu (Banyeo-dong), Busan 612-060, Republic 
of Korea 

(72) PARK, Hwan Ki (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
(54) Mạch nhiều đầu vào 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạch nhiều đầu vào bao gồm: đầu cuối thứ nhất được cấp các tín 
hiệu cảm biến của phương tiện đo dòng, cảm biến nhiệt độ nhiệt điện trở (RTD), và cảm 
biến nhiệt độ cặp nhiệt ngẫu (TC); đầu cuối thứ hai được cấp tín hiệu bù từ cảm biến 
nhiệt độ RTD và tín hiệu cảm biến từ phương tiện đo điện áp; đầu cuối thứ ba được cấp 
tín hiệu chung của phương tiện đo dòng, cảm biến nhiệt độ RTD, cảm biến nhiệt độ TC, 
và phương tiện đo điện áp và dược nối đất; bộ phát hiện tín hiệu cảm biến của phương 
tiện đo dòng được nối giữa đầu cuối thứ nhất và đầu cuối thứ ba; bộ ghép có các cổng 
đầu vào được nối với các đầu cuối từ thứ nhất đến thứ ba và đầu ra của bộ phát hiện tín 
hiệu cảm biến của phương tiện đo dòng; bộ nhập chính lựa chọn các cổng đầu vào để 
nhận các tín hiệu cảm biến từ bộ ghép; bộ cấp nguồn cấp nguồn điện dùng để nhận biết 
sự thay đổi về giá trị điện trở của cảm biến nhiệt độ RTD; công tắc bật/tắt nguồn được 
bố trí cho cảm biến nhiệt độ RTD từ bộ cấp nguồn; và bộ điều khiển xuất tín hiệu điều 
khiển lựa chọn các cổng đầu vào của bộ ghép và tín hiệu điều khiển điều khiển bật/tắt 
công tắc theo sự lựa chọn của bộ nhập chính để nhận tín hiệu cảm biến được nhập vào 
cổng đầu vào của bộ ghép, nhờ đó có thể giảm chi phí sản xuất, thu nhỏ sản phẩm, và 
cải thiện tính thuận tiện cho người dùng bằng cách cho phép sử dụng cùng một đầu cuối 
của dụng cụ đo kiểm tra, chẳng hạn như bộ điều chỉnh nhiệt độ, đồng hồ đo và hiển thị 
và tương tự, để nhận tín hiệu cảm biến nhiệt độ, tín hiệu điện áp tương tự, và tín hiệu 
dòng tương tự để phân biệt các loại tín hiệu sử dụng điốt.  
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(11) 37333 

(21) 1-2012-03243 (51) 7 A61K 38/55 

(22) 13.09.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/055127 13.09.2012 (87) WO 2013/169282 14.11.2013 
(30) 61/644,122      08.05.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2012 
(71) ONYX THERAPEUTICS, INC.  (US) 

249 E. Grand Avenue, South San Francisco, CA 94080, United States of America 
(72) LEWIS, Evan (US), SHWONEK, Peter (US), DALZIEL, Scan (AU), JUMAA, 

Mouhannad (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp bào chế dược phẩm chứa chất ức chế peptit 

proteasom và dược phẩm thu được bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp bào chế dược phẩm chứa một hoặc nhiều chất ức 
chế peptit proteasom và xyelodextrin, cụ thể là xyelodextrin được thế. Các phương pháp 
này làm tăng đáng kể độ tan và độ ổn định của các chất ức chế proteasom và tạo thuận 
lợi cho cả việc sản xuất và sử dụng chúng. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm thu được 
bằng các phương pháp nêu trên.  
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(11) 37334 

(21) 1-2012-03523 (51) 7 B41F 27/12 

(22) 14.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/062270       14.05.2012 (87) WO 2013/171818 A1 21.11.2013 
(75) MASAYUKI IZUME  (JP) 

108 Yamashiroyashiki-cho, Misu, Yokooji, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8207 
Japan 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cụm bản in, cơ cấu lắp bản in và máy in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm bản in để lắp vào máy in một cách dễ dàng và chính xác, và 
tránh được yêu cầu về không gian lớn để bảo quản bản in. Cụm bản in (1) bao gồm: bản 
in (3) trong đó đoạn bản (9) được bố trí trên một phần của mặt trước của dải (8) được 
làm bằng vật liệu đàn hồi và các phần nhô ăn khớp (10) nhô về phía mặt sau và kéo dài 
theo chiều rộng bản in được bố trí ở cả hai đầu theo chiều dọc của bản in; chi tiết ghép 
nối bản in (4), tháo được ra khỏi bản in (3), ghép nối hai phần nhô ăn khớp (10) của bản 
in (3) với nhau để tạo hình dạng trụ tròn cho bản in (3).  
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(11) 37335 

(21) 1-2012-03911 (51) 7 C08L  75/06,  23/00, C08J  9/04, 

A43B  23/02 
(22) 20.07.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/KR2011/005316 20.07.2011 (87) WO 2012/128427 27.09.2012 
(30) 10-2011-0024108     18.03.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.12.2012 
(75) PARK, HEE DAE  (KR) 

Yonsan LG Apt 122-802, 243-18, Yonsan-Dong, Yonje-Gu, Busan, Korea 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Hợp phần để tạo ra tấm polyuretan dẻo nhiệt tạo bọt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần để tạo ra tấm polyuretan dẻo nhiệt tạo bọt được sử dụng 
làm mũ giày bao gồm polyuretan dẻo nhiệt, tác nhân chảy, chất chống oxy hóa và chất 
tạo xốp; và còn bao gồm ít nhất một thành phần được lựa chọn từ nilon, polyeste, da 
nhân tạo, vải, da sống, da thuộc và PET; và sau đó tạo bọt hỗn hợp, tốt hơn là bằng cách 
sử dụng kết hợp cao su và các loại sợi như là môi trường tạo bọt để sản xuất tấm TPU 
tạo bọt thân thiện với môi trường với chi phí sản xuất giảm.  
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(11) 37336 

(21) 1-2013-00336 (51) 7 F16H  7/08, F02B  67/06 

(22) 08.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/061764   08.05.2012 (87) WO 2012/160960 A1 29.11.2012 
(30) 2011-114094   20.05.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.01.2013 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Toshinori INOMORI (JP), Akitoshi NAKAJIMA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Bộ phận căng xích, cụm bộ phận căng xích, động cơ và phương 

tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất cách bố trí với việc sử dụng bộ căng xích kiểu lá để làm căng xích 
cam, trong đó bộ căng xích và xích cam có thể dễ dàng được lắp vào động cơ có thân xi 
lanh không có phía mà có thể mở ra được. Đế lá (168) gồm phần tấm (172), phần đầu 
trước (179), phần đầu sau (175), phân lắp khuôn dẫn thứ nhất (300) và phần lắp khuôn 
dẫn thứ hai (302). Phân lắp khuôn dẫn thứ nhất (300) được bố trí gần phần đầu trước 
(179) hơn so với phần giữa của bộ phận căng xích khi được đo theo phương chiều dài và 
khuôn dẫn lắp (200) được gắn vào đó. Phần lắp khuôn dẫn thứ hai (302) được bố trí gần 
phần đầu sau (175) hơn so với phần giữa của bộ phận căng xích khi được đo theo 
phương chiều dài và khuôn dẫn lắp (200) được gắn vào đó. Phần lắp khuôn dẫn thứ nhất 
(300) có miệng (301) quay theo hướng giao cắt với hương mà lò xo lá (166) kéo dài theo 
đó.  
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(11) 37337 

(21) 1-2013-00720 (51) 7 A61K  31/00,  31/573,  35/12,  35/16,  

35/28,  39/395,  51/00, A61P  1/16,  
35/00,  9/00 

(22) 18.08.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2011/048297 18.08.2011 (87) WO/2012/024519 23.02.2012 
(30) 61/374,943 18.08.2010 US 

61/441,485 10.02.2011 US 
61/449,372 04.03.2011 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.02.2014 
(75) THERESA DEISHER  (US) 

1124 Columbia Street, Seattle WA 98104, United States of America 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa tế bào gốc dùng để phục hồi mô hoặc cơ quan, 

sinh trưởng mô hoặc cơ quan và dùng để tái tạo máu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa tế bào gốc hướng đến làm phục hồi mô hoặc cơ 
quan và ít nhất một chất trị liệu hướng đến ức chế sự gắn kết của tế bào gốc với mô bạch 
huyết nhưng không ức chế sự gắn kết với mô hoặc cơ quan đích. Sáng chế cũng đề cập 
đến dược phẩm chứa tế bào gốc hướng đến làm sinh trưởng mô hoặc cơ quan và ít nhất 
một chất trị liệu hướng đến ức chế sự gắn kết của tế bào gốc với mô bạch huyết nhưng 
không ức chế sự gắn kết với mô hoặc cơ quan đích. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
được phẩm chứa tế bào gốc hướng đến làm tái tạo máu và ít nhất một tá dược hướng đến 
làm tái tạo các trung tâm mầm ở mô bạch huyết.   
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(11) 37338 

(21) 1-2013-00991 (51) 7 B62J  6/04 

(22) 29.03.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 2012-226282 11.10.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2013 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Takaaki FUKUSHIMA  (JP), Akinori UCHISAWA (JP), Soichiro HATANO  (JP), 

Yasuo OKAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)    Sáng chế đề xuất xe máy (1) mà các rung động của đèn sau có thể được làm giảm và 
phần sau của xe có thể được làm nhỏ gọn. Bộ phận lắp (30), mà đèn sau (28) được lắp 
trên đó, kéo dài cao hơn so với thanh ngang (8) từ vè sau (25). Vè sau (25) gồm phần vè 
thứ nhất (41) được ghép nối vào cặp các khung yên (7) và phần vè thứ hai (42) kéo dài 
xuống phía dưới từ phần đầu sau của phần vè thứ nhất (41). Chiều dài của bộ phận lắp 
(30) theo phương chiều rộng của xe lớn hơn so với chiều dài của bộ phận lắp (30) theo 
hướng trước/sau.  
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(11) 37339 

(21) 1-2013-00992 (51) 7 B62J  15/00 

(22) 29.03.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 2012-226283 11.10.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2013 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Hirohisa TERADA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe máy (1). Trong đó, tấm chắn bùn trước (24) của xe máy (1) này 
bao gồm phần chắn bùn thứ nhất (29) và phần chắn bùn thứ hai (30) được nối với nhau. 
Phần bảo vệ phía bên trên (37) của phần chắn bùn thứ nhất (29) và phần bảo vệ phía bên 
dưới (41) của phần chắn bùn thứ hai (30) được nối với nhau sao cho phần bảo vệ phía 
bên trên (37) được định vị bên trên phần bảo vệ phía bên dưới (41). Đường biên (X1) 
giữa mép đầu dưới của phần bảo vệ phía bên trên (37) và mép đầu trên của phần bảo vệ 
phía bên dưới (41) trên hình chiếu cạnh có phần nghiêng (X2) được làm nghiêng so với 
càng trước (9). Phần nghiêng (X2) kéo dài từ phía trước của càng trước (9) tới phía sau 
của càng trước (9) trên hình chiếu cạnh.  
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(11) 37340 

(21) 1-2013-01001 (51) 7 E04C  5/01,  5/02,  5/04,  5/07 

(22) 12.10.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/SE2011/051220 12.10.2011 (87) WO/2012/050515 19.04.2012 
(30) 1001005-6      12.10.2010 SE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2014 
(71) SVENSK CELLARMERING FABRIK AB  (SE) 

Morjaervsvaegen 10, S-950 40 Toere, Sweden 
(72) PERSSON, Johan (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phần tử gia cường cho đúc gồm các phần hình khuyên và cốt 

từ các phần tử gia cường này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phần tử gia cường để bố trí trong vật đúc chịu tải trọng kéo đàn hồi 
tác động lên, phần tử gia cường này gồm thân hình lá hoặc tấm phẳng có ít nhất một 
hàng gồm các phần hình khuyên được nối liên tiếp.  
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(11) 37341 

(21) 1-2013-01161 (51) 7 D05B  1/10 

(22) 13.04.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/060100 13.04.2012 (87) WO2012/160900 A1 29.11.2012 
(30) 2011-115174 23.05.2011 JP 

2011-206440 21.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2013 
(71) YAMATO MISHIN SEIZO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

4-12, Nishi-Temma 4-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0047, Japan 
(72) HASHIMOTO, Seiji (JP), HIKICHI, Koichi (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp ngăn ngừa sự tuột chỉ đường may, thiết bị ngăn 

ngừa sự tuột chỉ đường may và đường may thu được theo 

phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp ngăn ngừa sự tuột chỉ để ngăn ngừa sự tuột chỉ đường 
may xảy ra ở phần cuối đường may trên các đường may có mũi may mắt xích nhiều chỉ 
được tạo bởi chỉ trên kim và chỉ trên chao nhờ sử dụng máy may. Đồng thời sáng chế 
cũng đề cập đến thiết bị ngăn ngừa sự tuột chỉ để thực hiện phương pháp này và đề cập 
đến đường may thu được theo phương pháp này.  
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(11) 37342 

(21) 1-2013-01265 (51) 7 C21D  9/46,  8/02,  9/00, C22C  

38/00,  38/14 
(22) 23.04.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 1-2012-03042 15.10.2012 VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2013 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) NAGATAKI Yasunobu (JP), KIMURA Hideyuki (JP), TAKAHASHI Hideyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thép tấm cán nguội có chất lượng bề mặt cao sau khi tạo hình 

dập và có tính thấm tôi khi nung ủ và phương pháp sản xuất 

thép tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm cán nguội có chất lượng bề mặt cao sau khi được tạo hình 
dập và có tính thấm tôi sau khi nung ủ thích hợp để dùng làm tấm phủ bên ngoài hoặc 
bên trong ô tô. Thép tấm này có thành phần hoá học bao gồm (theo % khối lượng): C: 
0,0005-0,0050%, Si: không lớn hơn 0,30%, Mn: không lớn hơn 1,50%, P: không lớn 
hơn 0,10%, S: không lớn hơn 0,020%, Al hoà tan không lớn hơn 0,080%, N: không lớn 
hơn 0,0070%, Nb: 0,003-0,100%, phần còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh 

được, với điều kiện C, Nb thoả mãn-biểu thức (1): 0,50  ([%Nb]/93)/([%C]/12)  
1,50... (1) trong đó [%M] là hàm lượng nguyên tố M trong thép. Ngoài ra, sáng chế cũng 
đề cập đến phương pháp sản xuất thép tấm này.  
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(11) 37343 

(21) 1-2013-01266 (51) 7 C22C  38/00,  38/14, C21D  9/46,  

8/02,  9/00 
(22) 23.04.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 1-2012-03043 15.10.2012 VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2013 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan  
(72) NAGATAKI Yasunobu (JP), KIMURA Hideyuki (JP), TAKAHASHI Hideyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thép tấm cán nguội có độ bền và chất lượng bề mặt cao sau 

khi tạo hình dập và phương pháp sản xuất thép tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm cán nguội có độ bền và chất lượng bề mặt cao sau khi 
được tạo hình dập thích hợp để dùng làm tấm phủ bên trong hoặc bên ngoài ô tô. Thép 
tấm này có thành phần hoá học bao gồm (theo % khối lượng): C: 0,0005-0,0050%, Si: 
không lớn hơn 0,50%, Mn: không lớn hơn 2,00%, P : không lớn hơn 0,100%, S : không 
lớn hơn 0,020%, Ti: 0,010- 0,100%, Al hoà tan không lớn hơn 0,080% N: không lớn 
hơn 0,0070%, phần còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh được, với điều kjện C, 
N, S, Ti thoả mãn biểu thức (1): ([%Ti]/48 - [%N]/14 - [%S]/32)/([%C]/l2) >1,00 ... (1) 
trong đó [%M] là hàm lượng nguyên tố M trong thép. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp sản xuất thép tấm này.  
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(11) 37344 

(21) 1-2013-01361 (51) 7 C08J  9/32, F16C  13/00, G03G  

15/20 
(22) 27.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/066362     27.06.2012 (87) WO/2012/005613 10.01.2013 
(30) 2011-147893     04.07.2011 JP 
(71) 1. SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, JP 
2. SUMITOMO ELECTRIC FINE POLYMER, INC.  (JP) 
950 Asashiro-nishi 1-chome, Kumatori-cho Sennan-gun, Osaka 590-0458, Japan 

(72) NAKAJIMA, Shingo (JP), SUGAWARA, Jun (JP), FUKUMOTO, Yasuhiro (JP), 
ONMORI, Naoki (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Xốp cao su silicon và trục lăn bọc cao su 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xốp cao su silicon để tạo ra lớp đàn hồi của trục lăn áp lực của thiết 
bị tạo hình ảnh, và có độ bền cơ học cao để được sử dụng trong thiết bị tạo hình ảnh tốc 
độ cao hoặc thiết bị tạo hình ảnh màu, và trục lăn bọc cao su bao gồm xốp cao su 
silicon. Xốp cao su silicon được chế tạo bằng cách trộn các bọt khí cực nhỏ dạng nhựa bị 
trương nở với cao su silicon thấp phân tử để điều chế hợp chất A, trộn cao su silicon cao 
phân tử với hợp chất A để điều chế hợp chất cao su silicon, và gia nhiệt hợp chất cao su 
silicon ở nhiệt độ thấp hơn điểm hóa mềm của các bọt khí cực nhỏ dạng nhựa để lưu hóa 
các cao su silicon.  
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(11) 37345 

(21) 1-2013-01727 (51) 7 B27M  1/08, B27K  5/04,  5/06 

(22) 21.11.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/ID2011/000007 21.11.2011 (87) WO 2013/014657 A1 31.01.2013 
(30) P00201100446      27.07.2011 ID 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2013 
(71) PT. KARUNA SUMBER JAYA  (ID) 

Jl. BPM cIKUDA No. 50 RT/RW. 004/02 (Lebak Kongsi Cilkuda) Kec. Cileungsi 
Kab. Bogor 16820 Indonesia 

(72) BUDI, Santoso (ID) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp bảo quản gỗ đóng kiện bằng cách kiểm soát thời 

hạn và sản phẩm gỗ đóng kiện thu được bằng phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp bảo quản gỗ đóng kiện bằng cách kiểm soát thời hạn 
bao gồm các bước: làm sạch/trơn bề mặt của gỗ đóng kiện bằng chất làm sạch bằng 
cách đánh sạch bề mặt gỗ bằng giấy ráp; làm khô gỗ đóng kiện sạch bằng cách nung 
nóng trong lò nung ở nhiệt độ cao; lắp ghép/sản xuất gỗ đóng kiện theo hình dạng được 
thiết kế/yêu cầu; xử lý gỗ bằng các chất bảo quản bằng cách ngâm trong bể chứa chất 
lỏng bảo quản với lượng nhất định; làm khô bằng cách tháo chất bảo quản của gỗ đóng 
kiện đang ngâm trong bể chứa chất lỏng bảo quản; và đóng dấu bảo đảm lên gỗ đã đóng 
kiện trước khi vận chuyển/phân phối.  
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(11) 37346 

(21) 1-2013-01875 (51) 7 A23L  1/29,  1/30, A61K  31/702,  

35/74, A61P  1/00 
(22) 22.12.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2011/067012 22.12.2011 (87) WO 2012/092155 05.07.2012 
(30) 61/428,869      31.12.2010 US 
(71) ABBOTT LABORATORlES  (US) 

100 Abbott Park Road, Dept. 0377 AP6A-1, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) CHOW, JoMay (US), BUCK, Rachael (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sữa công thức nhi khoa tổng hợp chứa hỗn hợp của probiotic 

và oligosacarit trong sữa mẹ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sữa công thức nhi khoa tổng hợp chứa oligosacarit trong sữa mẹ và 
probiotic có thể được dùng cho các đối tượng bao gồm trẻ sinh non, trẻ sơ sinh, trẻ tập đi 
và trẻ em để cải thiện chức năng và khả năng dung nạp của dạ dày-ruột cũng như sự sinh 
trưởng của hệ vi sinh vật có lợi.  
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(21) 1-2013-01967 (51) 7 G06F  3/01,  17/30, H04M  1/725 

(22) 15.12.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/IB2011/055713    15.12.2011 (87) WO/2012/080979 21.06.2012 
(30) 12/970,595    16.12.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2013 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland 
(72) Jari KANGAS (FI), Leo KAERKKAEINEN (FI), Mikko NURMI (FI), Ville OJANEN 

(FI), Ilkka SALMINEN (FI), Sunil SIVADAS (IN), Akos VETEK (HU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị phối hợp các tín hiệu sinh học với các 

chế độ vận hành 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị phối hợp các tín hiệu sinh học với các chế 
độ vận hành. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: thu, từ bộ phát hiện, tín 
hiệu phát hiện sự có mặt của ít nhất một tín hiệu sinh học của người sử dụng thiết bị; xác 
định chế độ vận hành của thiết bị khi ít nhất một tín hiệu sinh học xuất hiện; và phối hợp 
ít nhất một tín hiệu sinh học được phát hiện của người sử dụng với chế độ vận hành được 
xác định theo lược tả tín hiệu sinh học của người sử dụng thiết bị.  
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(11) 37348 

(21) 1-2013-01971 (51) 7 G06Q  50/02, A01C  1/00, G06K  

17/00, G06Q  50/00 
(22) 08.12.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2011/064015 08.12.2011 (87) WO2012/078918 14.06.2012 
(30) 61/421,030 08.12.2010 US 

61/469,370 30.03.2011 US 
61/469,432 30.03.2011 US 
61/553,711 31.10.2011 US 
61/553,692 31.10.2011 US 
13/314,146 07.12.2011 US 

(71) BAYER CROPSCIENCE LP  (US) 
2 T.W. Alexander Drive, Room 1115, P.O. Box 12014, Research Triangle Park, NC 
27709, United States of America 

(72) NEINECClUS, Greg, A. (US), VAN DER WESTHUIZEN, Jaco, Ernest (US), GEISS, 
Alan, W (US), MAY, Bradley, W. (US), RAMANARAYANAN, Tharacad, S. (US), 
ANDRIEUX, Mare, Jean-marie (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương tiện, phương pháp và thiết bị xử lý hạt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý hạt giống có kho dữ liệu trung tâm được máy tính 
hoá, giao diện người sử dụng, và các kết nối mạng từ kho dữ liệu đến các cơ sở bán lẻ và 
các nhà cung cấp nông sản. Mỗi cơ sở bán lẻ có hệ thống xử lý hạt giống được thiết kế 
để xử lý đồng đều các lô hạt giống với chế phẩm bất kỳ trong số các chế phẩm hoá chất 
được đo chính xác. Thiết bị xử lý hạt giống có thiết bị ứng dụng xử lý được nối với các 
trạm phân phối. Mỗi trạm phân phối có bơm thông lỏng với bình chứa được bố trí trên 
cân. Bơm và cân của mỗi trạm phân phối được nối với bộ điều khiển hệ thống. Bộ điều 
khiển hệ thống được nối với kho dữ liệu, được thiết kế để cung cấp các xử lý hạt giống 
nông nghiệp theo yêu cầu cho thiết bị ứng dụng và dữ liệu về sử dụng hoá chất từ mỗi 
trạm đến kho dữ liệu. Kho dữ liệu được thiết kế để cung cấp sự theo dõi tập trung từ xa 
để kiểm soát hàng tồn kho, sự theo dõi chuỗi cung cấp, và sự tuân thủ tái chế bình chứa.  
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(21) 1-2013-02053 (51) 7 G06F  3/01,  3/048 

(22) 30.12.2010 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/CN2010/002206 30.12.2010 (87) WO2012/088634 05.07.2012 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) ZHOU, Wei (CN), XU, Jun (CN), MA, Xiaojun  (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp nhận dạng cử chỉ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giao diện người sử dụng, thiết bị và phương pháp nhận dạng cử chỉ. 
Theo một phương án của sáng chế, phương pháp nhận dạng cử chỉ bao gồm các bước: dự 
đoán một hoặc nhiều lệnh có thể có vào thiết bị dựa trên một hoặc nhiều cử chỉ phụ được 
thực hiện bởi người sử dụng; biểu thị một hoặc nhiều lệnh có thể có trên giao diện người 
sử dụng.  
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(11) 37350 

(21) 1-2013-02089 (51) 7 G06Q 30/00, A41H 1/00 

(22) 05.07.2013 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.07.2013 
(71) Viện nghiên cứu công nghệ FPT  (VN) 

Số 8 Tôn Thất Thuyết, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thế Trung (VN), Hans Mikkel Anderson (US) 
(54) Quy trình xác định khoảng cách giữa hai điểm sử dụng thiết bị 

di động thông minh có cảm biến gia tốc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình xác định khoảng cách giữa hai điểm sử dụng thiết bị di 
động thông minh có cảm biến gia tốc cho phép người dùng xác định số đo của cơ thể và 
ướm thử đồ may mặc qua thiết bị di động thông minh. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống 
phân phối đồ may mặc cho phép người dùng xác định số đo của cơ thể và ướm thử đồ 
may mặc qua thiết bị di động thông minh bao gồm máy chủ kết nối internet với điện 
thoại đi động thông minh có cảm biến gia tốc, trong đó người dùng có thể chỉ sử dụng 
duy nhất thiết bị di động thông minh có cảm biến gia tốc để thu thập được số đo cơ thể, 
và thông qua thiết bị di động thông minh cung cấp số đo này cho máy chủ dịch vụ phân 
phối sản phẩm may mặc trực tuyến. Máy chủ dựng lại mô hình ba chiều từ số đo cơ thể 
của người dùng và gửi lại thiết bị di động thông minh hình ảnh các sản phẩm may mặc 
ướm thử trên mô hình ba chiều của người dùng, từ đó người dùng có thể lựa chọn và đặt 
mua sản phẩm may mặc phù hợp.  
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(11) 37351 

(21) 1-2013-02105 (51) 7 C12N  1/21,  15/74,  15/70, C12P  

7/46,  7/02 
(22) 13.12.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2011/064598 13.12.2011 (87) WO 2012/082720 21.06.2012 
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(71) MYRIANT CORPORATION  (US) 

66 Cummings Park, Woburn, MA 01801, United States of America 
(72) DOLE, Sudhanshu (IN), YOCUM, R., Rogers (US), HERMANN, Theron (US), YU, 

Xiaohui (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vi khuẩn được biến đổi bằng di truyền và phương pháp sản 

xuất axit suxinic và các hoá chất khác sử dụng sucroza 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vi khuẩn được biến đổi bằng di truyền tạo ra ít nhất 20 gam trong 
một lít hóa chất hữu cơ được lựa chọn từ nhóm gồm axit suxinic, axit fumaric, axit 
malic, và 1,4-butandiol, trong môi trường tối thiểu, vi khuẩn nêu trên chứa ít nhất một 
gen ngoại sinh mã hóa chức năng sử dụng sucroza khác với thành phần đặc hiệu với sucroza 
của PTS. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp lên men sử dụng các hóa chất này. 

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
55 

(11) 37352 
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of America 

(72) Brian W. KROEGER (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và bộ truyền để giảm tỷ số công suất đỉnh trung 

bình trong tín hiệu được điều biến phân chia theo tần số trực 

giao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp bao gồm các bước: (a) điều biến tập hợp các sóng 
mang phụ để tạo ra vectơ ký hiệu 
OFDM được điều biến; (b) điều biến 
tín hiệu sóng mang FM để tạo ra ký 
hiệu FM được điều biến, (c) kết hợp 
ký hiệu OFDM được điều biến và ký 
hiệu FM được điều biến để tạo ra ký 
hiệu lai được điều biến; (d) giới hạn 
độ lớn của ký hiệu lai được điều biến 
để tạo ra ký hiệu lai được điều biến 
giới hạn thứ nhất; (e) giải điều biến 
ký hiệu lai được điều biến giới hạn 
thứ nhất để khôi phục các tập hợp 
QPSK bị méo; (f) ràng buộc các tập 
hợp QPSK bị méo; (g) giải điều biến 
ký hiệu lai được điều biến để tạo ra 
vectơ ký hiệu lai được giải điều biến; 
(h) trừ vectơ ký hiệu FM được giải 
điều biến từ vectơ ký hiệu lai để tạo 
ra vectơ ký hiệu OFDM biến đổi; (i) 
áp dụng màn chắn cho các sóng 
mang phụ không hoạt động trong số 
nhiều sóng mang phụ; (J) điều biến 
veetơ ký hiệu OFDM nhờ điều biến 
OFDM để tạo ra ký hiệu OFDM 
được điều biến biến đổi; (k) kết hợp ký 
hiệu OFDM được điều biến và ký hiệu 
FM được điều biến để tạo ra ký hiệu lai 
được điều biến; và (1) đưa ra ký hiệu lai 
được điều biến biến đổi.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dụng cụ thay thế thanh trữ nạp linh kiện và phương pháp 

thay thế vị trí thanh trữ nạp linh kiện 

  (57)     Nhằm mục đích để thay thế vị trí thanh đã hoàn tất việc tải linh kiện với thanh chứa linh 
kiện, sáng chế đề xuất dụng cụ thay thế vị trí thanh trữ nạp linh kiện bao gồm khung 
được lắp đặt với vỏ các lớp của thanh có chứa các linh kiện và có khoảng trống chứa 
thanh trống rỗng nằm ở phần dưới của khung, bộ phận giữ được lắp đặt để giữ thanh 
tương ứng trong các lớp trong khung, bộ phận nâng và hạ được lắp đặt để di chuyển các 
thanh tương ứng trong các lớp một cách riêng rẽ với các bộ phận giữ và để di chuyển 
các bộ phận giữ lên một lớp riêng rẽ với thanh tương ứng để đưa bộ phận giữ về vị trí 
ban đầu, bộ phận dẫn động được lắp đặt để vận hành bộ phận giữ để giữ và nhả thanh 
tương ứng, và bộ phận giữ khác được lắp đặt để giữ thanh khác thanh ở lớp thấp nhất, ít 
nhất là trong suốt quy trình nhả.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp xác minh tính xác thực của thiết bị đầu cuối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các phương pháp và hệ thống để nâng cao giải pháp thanh toán 
không qua ngân hàng thông qua việc xác minh tính xác thực của thiết bị đầu cuối. Một 
nhóm giải pháp nâng cao được sử dụng để tăng khả năng thanh toán an toàn của cấu trúc 
trên nhằm thực hiện hệ thống thanh toán hóa đơn. Thanh toán điện tử từ những khách 
hàng không qua ngân hàng được thực hiện hoàn toàn an toàn. Một số phương pháp khác 
được trình bày bao gồm khách hàng không qua ngân hàng trong hệ thống thanh toán 
này. Một nhóm giải pháp nâng cao khác sử dụng để nâng cao khả năng thanh toán an 
toàn của cấu trúc trên được thực hiện trong hệ thống thanh toán quay vòng cho phép 
nhân viên không qua ngân hàng hoặc không thể thực hiện giao dịch ngân hàng (hoặc 
nhà thầu hoặc nhà cung cấp) nhận thanh toán điện tử và dễ dàng kết nối lại các thanh 
toán điện tử với các điểm khác nhau. Khả năng giao dịch an toàn của cấu trúc trên hoàn 
toàn có thể thực hiện.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Hệ thống thang máy đa buồng trong một giếng thang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thang máy sử dụng bốn hoặc nhiều hơn bốn buồng thang 
máy di chuyển độc lập trong mỗi giếng thang. Các buồng ở phía dưới được nối với bốn 
đối trọng riêng lẻ tại các điểm nối đối trọng khác nhau. Các điểm nối được di chuyển 
theo chiều thẳng đứng trên các buồng khác nhau để ngăn sự giao cắt giữa các sợi cáp, 
các ròng rọc và các đối trọng. Buồng phía trên có thể được nối với một hoặc hai đối 
trọng nhờ các điểm nối trên nóc của buồng. Các buồng được gắn với hai đường ray, mỗi 
đường ray ở một bên của giếng thang. Hệ thống gồm một động cơ được gắn với các 
buồng bằng các sợi cáp nâng để làm cho tất cả các buồng di chuyển độc lập dễ dàng. 
Các tòa nhà hiện tại có thể được cải tạo để ứng dụng hệ thống thang máy theo sáng chế.  
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(72) BRIECHLE, Sebastian (DE), FAUST, Tillmann (DE), FREYER, Stephan (DE), 

HOLLMANN, Rajan (DE), KAPPLER, Tobias (DE), LEONHARDT, Bernd (DE), 
SCHMIDT, Julia Kristiane (DE), WENZKE, Benjamin (DE), VISSER, Foppe (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất dầu khoáng 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình hai giai đoạn để sản xuất dầu khoáng từ các cặn dầu khoáng 
với nhiệt độ cặn lớn hơn 70oC và độ mặn nằm trong khoảng từ 20 000 ppm đến 350 000 
ppm, trong đó chế phẩm ngậm nước bao gồm ít nhất một glucan có mạch chính được 

gắn glycosit -1,3, và các nhóm bên được liên kết glycosit -1,6 vào đó và có phân tử 
lượng trung bình theo khối lượng Mw nằm trong khoảng từ 1,5*106 đến 25*106g/mol, 
được phun vào trong cặn dầu khoáng qua ít nhất một lỗ khoan phun và dầu thô được rút 
ra từ cặn qua ít nhất một lỗ khoan sản xuất. Chế phẩm ngậm nước được điều chế trong 
hai giai đoạn, trước tiên bằng cách điều chế phần cô ngậm nước của glucan, và pha 
loãng phần cô tại chỗ với nước tới nồng độ sử dụng.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp chống xói mòn đa năng sử dụng các lớp vải 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp chống xói mòn đa năng sử dụng các loại vải bao gồm: 
bước thứ nhất là chế tạo các lớp vải thứ nhất (100), các lớp vải thứ hai (200), và các lớp 
vải thứ ba (300); bước thứ hai là sắp xếp và liên kết các lớp vải thứ nhất (100) lên đáy 
sông (A) với nhau bằng các vòng ghép nối qua các lỗ liên kết (150) được tạo ra bên 
trong đai gia cường (140); bước thứ ba là nhận bê tông hoặc vữa, phun bê tông hoặc vữa 
qua các lỗ phun thứ nhất (130) của các lớp vải thứ nhất (100), thực hiện công đoạn cuối 
cùng, và gắn cố định và kẹp chặt các lớp vải thứ nhất (100) lên đáy sông (A); bước thứ 
tư là sắp xếp các lớp vải thứ hai (200) được sắp xếp xen kẽ với các lớp vải thứ nhất (100) 
lên mặt (B) của sông; bước thứ năm là liên kết các lớp vải thứ nhất (100) và các lớp vải 
thứ hai (200); bước thứ sáu là tạo khối lượng cho các lớp vải thứ hai (200), và gắn cố 
định và kẹp chặt các lớp vải thứ hai (200) lên mặt (B) của sông; và bước thứ bảy là sắp 
xếp các lớp vải thứ ba (300) lên bờ dốc (C) và gắn cố định và kẹp chặt các lớp vải thứ ba 
(300) lên bờ dốc (C). Theo sáng chế, hiệu quả xây dựng là cao và việc xây dựng có thể 
được thi công trên diện tích rộng trong thời gian ngắn. Các lớp vải được kết nối liền khối 
từ đáy sông lên bờ dốc có thể ngăn sự xói lở đáy sông và sự xói mòn bờ dốc, qua đó đạt 
được các hiệu quả ngăn chặn xói mòn đa năng.  
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị chiếu sáng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu sáng trong đó không có sự thay đổi về sự phân bố 
cường độ ánh sáng của thiết bị chiếu sáng, và trong đó đốm sáng, cụ thể là đốm cường 
độ ánh sáng, không dễ xuất hiện trong hình ảnh trong thiết bị đọc hình ảnh, bằng cách 
duy trì khe hở đều giữa nguồn ánh sáng và mặt đầu của phần dẫn ánh sáng. Thiết bị 
chiếu sáng bao gồm phần dẫn ánh sáng có một mặt ở một đầu để nhận ánh sáng, bề mặt 
phản xạ khuếch tán để phản xạ khuếch tán ánh sáng nhận được từ mặt đầu, và bề mặt 
thoát ánh sáng để phát ánh sáng được phản xạ khuếch tán tại bề mặt phản xạ khuếch tán 
hướng về bề mặt bức xạ. Thiết bị chiếu sáng bao gồm thêm bộ phận phản xạ có bề mặt 
phản xạ khuếch tán đề phản xạ ánh sáng từ nguồn ánh sáng hướng về một mặt ở một đầu 
của phần dẫn ánh sáng. Phần dẫn ánh sáng, tại một đầu, có phần gờ tiếp giáp với bộ 
phận phản xạ, nguồn ánh sáng được gắn vào bảng mạch, và bộ phận phản xạ được giữ 
giữa phần gờ của phần dẫn ánh sáng và bảng mạch để duy trì khe hở định trước giữa 
nguồn ánh sáng và phần dẫn ánh sáng.  
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(11) 37359 

(21) 1-2013-02630 (51) 7 G06F  3/03,  3/044 

(22) 23.08.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 2012-212777 26.09.2012 JP 
(71) WACOM CO., LTD.  (JP) 

2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148 Japan 
(72) Masayuki Obata (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ chỉ báo vị trí và hộp mực điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp mực điện tử, nhờ đó có thể sản xuất hàng loạt bộ chỉ báo vị trí 
và đảm bảo độ tin cậy của đặc tính của cảm biến áp lực để phát hiện áp lực viết. Hộp 
mực điện tử bao gồm chi tiết lõi được bố trí kéo dài ra phía ngoài từ phần đầu xa của chi 
tiết có hình dạng ống theo hướng của trục tâm của chi tiết có hình dạng ống, cảm biến 
áp lực được làm thích ứng trong phần rỗng của chi tiết có hình dạng ống để cảm biến áp 
lực tác dụng vào chi tiết lõi, chi tiết kết nối được lắp cố định trên chi tiết có hình dạng 
ống để đặt cảm biến áp lực giữa chi tiết kết nối và chi tiết lõi theo hướng của trục tâm 
của chi tiết có hình dạng ống, và đầu cuối kết nối, được tạo ra trên mặt đầu gần của chi 
tiết kết nối và từ đó đặc tính điện tương ứng với áp lực cảm biến bởi cảm biến áp lực 
được trích.  
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(11) 37360 

(21) 1-2013-02762 (51) 7 G06F 9/50, 9/445, 9/48 

(22) 05.09.2013 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2013 
(71) Công ty cổ phần BKAV  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà HH1, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Tử Quảng (VN), Nguyễn Tử Hoàng (VN) 
(54) Phương pháp tối ưu hóa tài nguyên máy tính khi cùng lúc mở 

nhiều cửa sổ tab của trình duyệt web 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp tối ưu hóa tài nguyên của máy tính, cụ thể ở đây là tối 
ưu RAM và CPU của máy tính khi tại cùng một thời điểm người dùng mở rất nhiều tab 
của trình duyệt web. Phương pháp khắc phục được nhược điểm của hầu hết các trình 
duyệt web hiện nay, đó là khi mở cùng lúc nhiều tab thì tài nguyên RAM và CPU của 
máy tính sẽ được sử dụng cho trình duyệt rất lớn, dẫn đến một lượng tài nguyên lớn 
không được sử dụng làm cho các chương trình khác sẽ không đủ tài nguyên để hoạt 
động hoặc gây hiện tượng máy chạy chậm. Phương pháp đưa ra là ngắt tạm thời các tab 
trình duyệt mà đã lâu không được người dùng xem đến, chụp ảnh khung nhìn, lưu lại 
tiêu đề của trang web, khi người dùng mở lại tab thì hiển thí ảnh khung nhìn cuối cùng 
đã chụp, chờ khi trang web đã được nạp trở lại sẵn sàng sẽ hiển thị thay thế vào ảnh 
khung nhìn, giúp người dùng vẫn có cảm giác bình thường khi sử dụng trình duyệt web, 
máy tính giảm được việc hao phí tài nguyên và vẫn chạy được các chương trình khác.  
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(11) 37361 

(21) 1-2013-02770 (51) 7 C09C  3/04, C01F  7/02, C02F  

11/06,  11/08, C09C  1/00,  1/28,  
1/40, D21H  17/01 

(22) 04.07.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/067039    04.07.2012 (87) WO2013/005756 10.01.2013 
(30) 2011-150070    06.07.2011  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2013 
(71) GOJO PAPER MFG., CO. LTD.  (JP) 

451-1, Harada, Fuji-shi, Shizuoka 4178555 (JP) 
(72) KAWAGUCHI Isokazu (JP), KAWAGUCHI Koichiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất nhuộm màu trắng, phương pháp sản xuất chất nhuộm màu 

trắng này và giấy sử dụng chất nhuộm màu trắng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất nhuộm màu trắng bao gồm bước thứ 
nhất là bước đốt cặn ở nhiệt độ từ 600oC đến 800oC để tạo ra tro cặn sản xuất giấy; bước 
thứ hai bổ sung cặn nhôm vào tro cặn sản xuất giấy hoặc bổ sung tro cận sản xuất giấy 
vào cận nhôm được xử lý và sau đó bổ sung nước, trộn và khuấy hỗn hợp và tiến hành 
phản ứng thủy nhiệt để tạo ra nguyên liệu huyền phù hoặc bổ sung nước vào, trộn và 
khuấy hỗn hợp để tạo ra nguyên liệu huyền phù không có phản ứng thủy nhiệt; và bước 
thứ ba là bước nghiền ướt nguyên liệu huyền phù để tạo ra chất nhuộm màu trắng, trong 
đó PS và AS được sử dụng làm các nguyên liệu sao cho chi phí sản xuất có thể được 
giảm và chất nhuộm màu trắng có độ trắng là 80% hoặc cao hơn là cần thiết đối với giấy 
chất lượng cao có thể thu được.  
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(11) 37362 

(21) 1-2013-02796 (51) 7 B60P  1/28 

(22) 10.02.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/AU2012/000132 10.02.2012 (87) WO/2012/106774 16.08.2012 
(30) 2011900430 10.02.2011 AU 

2011900792 06.03.2011 AU 
(71) FSP MINING COMPONENTS PTY LTD  (AU) 

32 Computer Road Yatala, Queensland 4207 - Australia 
(72) ANNETTS, Richard (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thùng xe tải, phương pháp lắp và xe vận chuyển sử dụng nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thùng xe tải để lắp trên thân xe được tạo thành bởi cặp lỗ khoan 
đứng có khoảng cách. Lỗ khoan thẳng đứng được tạo thành qua thùng xe tải nhận đầu 
ren của bu lông neo được hàn vào phần mép của thân. Bu lông neo bao gồm một phần 
của hệ thống xiết chặt đàn hồi để lắp thùng xe tải, bu lông neo được tạo thành với phần 
chân phẳng mà từ đó nhô lên một chân. Chân này kết thúc là phần ren trên. Lò xo nén 
nằm quanh chân và được bố trí để hấp thụ lực hướng vào thùng xe tải. Thùng xe tải được 
làm bằng vật liệu đàn hồi trọng lượng nhẹ, chẳng hạn như, cao su tổng hợp dai.  
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(11) 37363 

(21) 1-2013-02808 (51) 7 A23L  1/305 

(22) 13.02.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/024817 13.02.2012 (87) WO/2012/112419 23.08.2012 
(30) 61/443,762      17.02.2011 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Dept. 0377 AP6A-1, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) PEDROSA, Jose Maria Lopez (ES), MARTIN, Manuel Manzano (ES), PEREZ, 
Alejandro Barranco (ES), GONZALEZ, Maria Ramirez (ES), CANBRERA, Ricardo 
Rueda (ES) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất beta-hyđroxy-beta-metylbutyrat được sử dụng để 

cải thiện sự phát triển và chức năng thần kinh của não 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất beta-hydroxy-beta metylbutyrat được sử dụng để cải thiện 
chức năng thần kinh ở đối tượng, như người trưởng thành lớn tuổi. Hợp chất này được sử 
dụng trong các trường hợp có hoặc có thể có nguy cơ suy giảm nhận thức, khiếm khuyết 
nhận thức, và rối loạn chức năng thần kinh, thường là do các bệnh về nhận thức liên 
quan đến bệnh thoái hóa thần kinh.  
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(11) 37364 

(21) 1-2013-02838 (51) 7 A61K  31/075,  31/045,  31/21, A61P  

31/04 
(22) 04.11.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/KR2011/008388 04.11.2011 (87) WO2012/121469 13.09.2012 
(30) 10-2011-0021414 10.03.2011 KR 

10-2011-0076180 29.07.2011 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

LG Gwanghwamun Bldg., 92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 110-783, Republic of 
Korea 

(72) GU, Min-Ji (KR), CHOI, Jung-Jin (KR), JEONG, Gug-ln (KR), CHANG, Sug-Youn 
(KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa 3-butoxy-1,2-propanđiol dùng làm chất bảo 

quản hoặc chất kháng khuẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm có tác dụng kháng khuẩn hoặc bảo quản chứa 3- butoxy-
1,2-propaneđiol dùng làm chất bảo quản. Chế phẩm có tác dụng kháng khuẩn hoặc bảo 
quản theo sáng chế có tính kháng vượt trội với vi sinh vật, có hiệu quả làm ẩm vượt trội, 
và ít gây ra các vấn đề cho da.  
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(11) 37365 

(21) 1-2013-02855 (51) 7 A61M  35/00, A45D  34/04 

(22) 17.02.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/025558 17.02.2012 (87) WO 2012/112836 23.08.2012 
(30) 61/444,308 18.02.2011 US 

61/539,177 26.09.2011 US 
61/568,254 08.12.2011 US 

(71) ALLERGAN, INC.   (US) 
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92886, United States of America 

(72) SLOKOVIC, Lorens (CA), GREMEL, Julie L. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp bôi tác nhân dùng để điều trị khu trú 

được chứa trong lọ nhỏ bẻ gãy được chứa liều đơn vị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lọ nhỏ bẻ gãy được vô trùng dùng một lần có phần tay cầm và phần 
khoang nhỏ có thể tách rời hoàn toàn nhờ lực tách tác động bằng tay. Phần khoang nhỏ 
có khoảng trống vô trùng được tạo ra để chứa liều đơn vị của tác nhân vô trùng dùng để 
điều trị bệnh khu trú. Chi tiết thon dài bao gồm phần đầu gần được đỡ bởi phần tay cầm 
và phần đầu xa được trang bị chi tiết bôi vô trùng, như chổi. Chi tiết bôi nằm hoàn toàn 
bên trong phần khoang nhỏ với chi tiết bôi được nhúng trong tác nhân dùng để điều trị 
bệnh khu trú. Đệm kín nằm giữa phần tay cầm và phần khoang nhỏ dụy trì sự vô trùng 
của ít nhất là phần khoang nhỏ trước khi tách phần tay cầm và phần khoang nhỏ. Việc 
tách hoàn toàn phần tay cầm và phần khoang nhỏ để lộ ra chi tiết thon dài và chi tiết bôi 
dùng để bôi khu trú chứa đầy tác nhân điều trị bệnh.  
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(21) 1-2013-02856 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/4985,  
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(22) 07.03.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/053863 07.03.2012 (87) WO/2012/120023 13.09.2012 
(30) 11157418.2      09.03.2011 EP 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV   (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) TRABANCO-SUAREZ, AndrÐs, Avelino (ES), DELGADO-JIMENEZ, Francisca (ES)
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất 3,4-dihydro-pyrolo[1,2-a]pyrazin-1-ylamin dùng làm 

chất ức chế của beta-secretaza (BACE) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất 3,4-dihydro-pyrolo[1,2-a]pyrazin-1- ylamin làm chất ức 
chế của beta-seeretaza, còn được gọi là enzym phân cắt tinh bột vị trí beta, BACE, 
BACE1, Asp2, hoặc memapsin2. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa 
hợp chất này, quy trình điều chế hợp chất và quy trình bào chế dược phẩm này. Hợp chất 
và dược phẩm này được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị các rối loạn liên quan đến 
beta-secretaza, như bệnh Alzheimer (AD), chứng suy giảm nhận thức nhẹ, chứng lão 
suy, chứng sa sút trí tuệ, chứng sa sút trí tuệ do thể Lewy, hội chứng Down, chứng sa sút 
trí tuệ liên quan đến đột quỵ, chứng sa sút trí tuệ liên quan đến bệnh Parkinson hoặc 
chứng sa sút trí tuệ liên quan đến tinh bột beta.  
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(21) 1-2013-02870 (51) 7 A23L  1/00,  1/09,  1/10,  1/29,  1/30,  

1/308, A61K  31/716, C08B  37/00 
(22) 13.02.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/024820 13.02.2012 (87) WO/2012/112421 23.08.2012 
(30) 61/443,825      17.02.2011 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Dept. 0377 AP6A-1, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) SOMAVAT, Romel (US), PATEL, Gaurav C. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng và phương pháp cải thiện độ tan trong 

nước lạnh của chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng chứa các hạt được kết tụ và/hoặc được làm 
đông khô cùng nhau chứa beta-glucan trong ngũ cốc và tinh bột bền. Các hạt được kết tụ 
và/hoặc được làm đông khô cùng nhau để cải thiện độ tan trong nước lạnh của chế phẩm 
dinh dưỡng. Chế phẩm dinh dưỡng có thể là chế phẩm dinh dưỡng được trộn khô dạng 
bột chứa các hạt được kết tụ và/hoặc được làm đông khô cùng nhau và tùy ý chất chiết 
Salacia. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp cải thiện độ tan trong nước lạnh của chế 
phẩm dinh dưỡng dạng bột này.  
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(72) LU, CHUNG-CHENG  (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất bột mịn cám gạo ổn định 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột mịn cám gạo. Phương pháp này bao gồm 
việc điều chỉnh hàm lượng ẩm của cám gạo, khử hoạt tính lipaza cám gạo và peroxydaza 
bằng cách sử dụng hơi quá nhiệt, làm khô cám gạo ổn định, và xay cám gạo ổn định đã 
làm khô bằng cách sử dụng máy nghiền bột tạo xoáy, đồng thời đưa khí trơ hoá lỏng vào.  
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(11) 37369 

(21) 1-2013-02891 (51) 7 G01N  21/95 

(22) 13.09.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 61/700750 13.09.2012 US 

61/700788 13.09.2012 US 
13/968887 16.08.2013 US 
13/968874 16.08.2013 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2013 
(71) ALSTOM TECHNOLOGY LTD  (CH) 

Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland 
(72) FERRY Allan G.  (US), KONOPACKI Ronald Francis  (US), CROCKER Robert 

Francis  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và hệ thống để xác định chất lượng của ống 

dùng cho nồi hơi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống có hộp vỏ thứ nhất mà bao gồm chất nền trong suốt về mặt 
quang học có mặt thứ nhất và mặt thứ hai đối diện với mặt thứ nhất, máy ảnh được bố trí 
trên mặt thứ nhất của chất nền trong suốt về mặt quang học và nguồn chiếu sáng. Nguồn 
chiều sáng được bố trí trong vòng trên chu vi của hộp vỏ thứ nhất và nằm trên mặt thứ 
nhất của chất nền trong suốt về mặt quang học. Hệ thống này còn có hộp vỏ thứ hai có 
bảng mạch mà có hoạt động để xử lý hình ảnh mà máy ảnh thu nhận được và hộp pin mà 
có hoạt động để cung cấp năng lượng điện cho nguồn chiếu sáng và cung cấp năng 
lượng cho bảng mạch.  
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(11) 37370 

(21) 1-2013-02910 (51) 7 B41F  13/00,  13/12,  13/14, F16H  

1/08,  55/18 
(22) 15.02.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2011/053143      15.02.2011 (87) WO 2012/111091 A1 23.08.2012 
(71) 1. I. MER CO., LTD.  (JP) 

108 Yamashiroyashiki-cho, Misu, Yokooji, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8207, 
Japan 
2. NIPPON NATIONAL SEIKAN COMPANY, LTD.  (JP) 
9-2, Kashiwabara, Ishioka-shi, Ibaraki 315-8547, Japan 

(72) IZUME, Masayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu dẫn động trục lăn dạng tấm trong máy in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu dẫn động trục lăn dạng tấm trong máy in mà loại bỏ khe hở 
giữa bánh răng xoắn dẫn động và bánh răng xoắn được dẫn động và tạo điều kiện cho 
việc quay bánh răng được dẫn động làm gia tăng độ chính xác khi quay của trục lăn 
dạng tấm. Cơ cấu dẫn động trục lăn dạng tấm (3) gồm có trục dẫn động trục lăn dạng 
tấm (5), bánh răng được dẫn động (7) có bánh răng xoắn được dẫn động (6) mà ăn khớp 
với bánh răng xoắn dẫn động (1) và lắp quanh trục dẫn động trục lăn dạng tấm (5), chi 
tiết điều chỉnh vị trí (11) dịch chuyển bánh răng được dẫn động (7) để cố định nó ở vị trí 
định trước, chi tiết dừng xoắn (9) được gắn vào trục dẫn động trục lăn dạng tấm (5), kẹp 
(10) cố định dịch chuyển được chi tiết dừng xoắn (9) vào bánh răng được dẫn động (7), 
bánh răng xoắn triệt tiêu khe hở (8) được bố trí ở một mặt của bánh răng xoắn được dẫn 
động (6), các lò xo thứ nhất (44) làm cho bánh răng xoắn triệt tiêu khe hở (8) ép tiếp xúc 
với bánh răng xoắn được dẫn động (6), và các lò xo thứ hai (46) đẩy bánh răng xoắn triệt 
tiêu khe hở (8) để quay nó theo hướng định trước.  
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(11) 37371 

(21) 1-2013-02916 (51) 7 H04M  3/42,  3/487 

(22) 17.01.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/MD2012/000001 17.01.2012 (87) WO/2012/125012 20.09.2012 
(30) s 2011 0195      17.03.2011 MD 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2013 
(75) NICOLAESCU, GHEORGHE  (MD) 

Str. Biruinta 4, com. Lozova Straseni, 3721, Republic of Moldova 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp thực hiện các cuộc gọi điện thoại cung cấp thông tin 

  (57)    Sáng chế liên quan đến truyền thông bằng điện thoại, cụ thể là sáng chế đề cập đến 
phương pháp thực hiện các cuộc gọi điện thoại cung cấp thông tin, phương pháp này 
thông báo cho thuê bao được gọi trong các mạng truyền thông khi thuê bao gọi không 
có đủ tiền trong tài khoản. Sáng chế có thể được sử dụng trong các hệ thống viễn thông 
di động hiện có, bao gồm: GSM, 3GSM, 3G, CDMA, WCDMA và các hệ thống khác. 
Theo phương pháp này, mỗi thuê bao của mạng được cung cấp cơ hội để truy cập mạng 
cho các cuộc gọi đi, không phụ thuộc vào tình trạng tài khoản của thuê bao và nhận cuộc 
gọi và/hoặc nhận tin nhắn của thuê bao gọi mà không cần tài khoản trả trước. Thuê bao 
gọi quay số điện thoại của thuê bao đựợc gọi, nhà điều hành mạng của thuê bao gọi xác 
định khả năng thanh toán của thuê bao gọi. Để chuyển cuộc gọi đi tới thuê bao được gọi, 
vào thời điểm bắt đầu cuộc gọi của thuê bao gọi, là thuê bao không có đủ tiền trong tài 
khoản, cuộc gọi đi được điều hướng qua nhà điều hành mạng phục vụ thuê bao gọi tới 
máy chủ chuyển tiếp và điều khiển và theo lệnh của máy chủ ngắt kết nối thuê bao gọi. 
Máy chủ chuyển tiềp và điều khiển xử lý thông tin thu được và thiết lập một cuộc gọi 
chuyển tiếp. Nhờ cuộc gọi chuyển tiếp đi qua nhà điều hành mạng phục vụ thuê bao gọi 
này, một cuộc gọi đi được chuyển đến mạng của nhà điều hành mạng phục vụ thuê bao 
được gọi dưới dạng một cuộc gọi cung cấp thông tin, thông báo về cuộc gọi nhỡ. Thông 
báo về cuộc gọi nhỡ cung cấp thông tin về thuê bao gọi được tạo ra cho thuê bao được 
gọi, và cuộc gọi cung cấp thông tin được ngắt kết nối sau khi thuê bao được gọi nhận 
được cuộc gọi này. Kết quả thu được bằng các phương pháp theo sáng chế làm tăng độ 
tin cậy và dễ dàng truyền thông giữa các thuê bao trong một tình huống bất thường, cụ 
thể là khi thuê bao gọi không có khả năng thanh toán.  
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(11) 37372 

(21) 1-2013-02930 (51) 7 F02F  1/00, F01P  1/02 

(22) 17.09.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 2012-219305 01.10.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2013 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Takaharu SUZUKI (JP), Toru KITSUNAI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Động cơ đốt trong loại làm mát bằng không khí và phương 

tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên có động cơ này 

  (57)     Sáng chế đề xuất động cơ đốt trong loại làm mát bằng không khí bao gồm thân đầu xi 
lanh có ống dẫn khí làm mát với đủ tiết diện và có thể được đúc một cách thích hợp 
bằng phương pháp đúc áp lực. Động cơ đốt trong loại làm mát bằng không khí theo sáng 
chế bao gồm thân đầu xi lanh (100), thân đầu xi lanh (100) này bao gồm nhiều các cánh 
tản nhiệt (10); vách khoang cam (20) xác định khoang cam (109); vách buồng đốt (30) 
xác định buồng đốt (110); ống nạp (40) mà không khí được hút vào trong buồng đốt 
(110) qua đó; ống xả (50) mà khí được xả ra từ buồng đốt (110) qua đó; và ống dẫn khí 
làm mát (60) cho phép không khí làm mát đi qua vách khoang cam (20) và vách buồng 
đốt (30). Thân đầu xi lanh (100) được đúc liền khối từ hợp kim nhôm bằng phương pháp 
đúc áp lực. Thân đầu xi lanh (100) còn gồm khoang xích cam (70) chứa xích cam (113). 
Khi được nhìn theo phương dọc trục xi lanh (D1), ống xả (50) kéo dài theo cách sao cho 
ống xả (50) trở nên xa đần khoang xích cam (79) khi đi từ phía đầu vào tới phía đầu ra 
và ống xả (50) được tạo ra sao cho trục (50x) của ống xả (50) thẳng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2013 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, JAPAN 
(72) Kuniyuki TAKAHASHI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe máy dạng yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy dạng yên ngựa, trong đó khung chính phải và khung chính trái 
kéo dài về phía sau xe từ ống đầu. Bình nhiên liệu được bố trí trên hai khung chính. Nắp 
che bình nhiên liệu được lắp chồng lên bình nhiên liệu khi nhìn trên hình chiếu bằng. 
Nắp che phải và nắp che trái được lắp chồng lên hai khung chính khi nhìn trên hình 
chiếu cạnh. Nắp che bình nhiên liệu có phần phía ngoài bên phải và phần phía ngoài bên 
trái được định vị bên ngoài của các mặt ngoài của hai khung chính khi nhìn trên hình 
chiếu bằng, và các giá đỡ nắp che bên được lắp trên hai phần phía ngoài, các giá đỡ này 
lần lượt đỡ hai nắp che bên. Hai nắp che bên được bố trí để che ít nhất một phần trong 
số hai phần phía ngoài từ phía ngoài theo chiều ngang xe.  
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(11) 37374 

(21) 1-2013-02949 (51) 7 B62J  17/06 

(22) 19.09.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 101218608 26.09.2012 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2013 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Wan Hsing St., Sanmin Dist., Kaohsiung, Taiwan 
(72) Cheng-Wen YU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tấm bảo vệ chỗ uốn dùng cho xe scutơ có nắp che bình nhiên 

liệu bên ngoài 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm bảo vệ chỗ uốn dùng cho xe scutơ có thân tấm bảo vệ chỗ uốn, 
đế bình nhiên liệu, nắp che bình nhiên liệu bên ngoài, cụm chốt xoay và chi tiết đàn hồi. 
Vì tay đẩy xoay của cụm chốt xoay được tạo ra liền khối trên nắp che bình nhiên liệu 
bên ngoài, nên gối tựa của các chi tiết của cụm chốt xoay chỉ là đế lắp được lắp vào thân 
tấm bảo vệ chỗ uốn và tay đẩy xoay. Nhờ đó, nắp che bình nhiên liệu bên ngoài và tấm 
bảo vệ chỗ uốn vẫn được kết nối xoay với nhau, nhưng số lượng các chi tiết của cụm 
chốt xoay được giảm, nhờ đó hoạt động của cụm chốt xoay êm và chính xác hơn.  
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(30) 2012-233857 23.10.2012 JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRlES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Yoshihisa MlZUMOTO (JP), Takashi MARUI (JP), Kenichi KURODA  (JP), Akihiko 

KAWATANl  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Con lăn bán dẫn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến con lăn bán dẫn (1), con lăn bán dẫn này bao gồm thân con lăn (2) 
được làm bằng chế phẩm bao gồm cao su có tính đùn cao chứa hỗn hợp cao su styren 
butađien và cao su epiclohyđrin làm thành phần cao su, thân con lăn có năng suất chế 
tạo cao hơn và độ bền tạo ảnh của thuốc hiện màu cao hơn, và không làm giảm mật độ 
ảnh do sự bám dính của thuốc hiện màu và dấu tiếp xúc trên bề mặt theo chu vi ngoài 
của thân con lăn với biến dạng nén dư nhỏ hơn. Trong thành phần cao su, cao su styren 
butađien và cao su epiclohyđrin có trạng thái dư cao su styren butađien. Trong chế phẩm 
cao su, thành phần tạo liên kết ngang để tạo liên kết ngang cho thành phần cao su bao 
gồm chất tạo liên kết ngang gốc lưu huỳnh và chất tăng tốc gốc thiazol nằm trong 
khoảng từ 0,75 đến 3 phần khối lượng trên 100 phần khối lượng của thành phần cao su. 
Thân con lăn (2) của con lăn bán dẫn (1) được làm bằng sản phẩm tạo liên kết ngang 
của chế phẩm cao su.  
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(11) 37376 

(21) 1-2013-02971 (51) 7 F26B  15/06 

(22) 20.09.2013 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2013 
(75) Hà Văn Tuyến  (VN) 

Xóm 7, xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Tháp sấy nông sản liên tục 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tháp sấy nông sản liên tục có các tầng sấy bên trong cơ bản bao 
gồm: tháp (1) hình trụ cơ bản kín, bên trong có chứa ít nhất một tầng sấy (2) được gắn 
vào và quay cùng một trục (3) được đặt thẳng đứng tại trung tâm của tháp (1) và được 
điều khiển quay bởi một hệ điều khiển quay, trên đỉnh tháp có cửa nạp (4) để đưa nông 
sản cần sấy vào tháp, đáy tháp có cửa xả (5) để xả nông sản đã sấy ra ngoài tháp và có 
cửa cấp nhiệt (6) để đưa nhiệt vào lòng tháp; gàu tải (7) để tải nông sản từ dưới chân 
tháp (1) lên đổ vào cửa nạp (4); và hệ thống cấp nhiệt (8) để cấp nhiệt cho tháp (1) thông 
qua cửa cấp nhiệt (6), khác biệt ở chỗ, tầng sấy (2) được tạo thành từ nhiều ngăn sấy (9) 
được xếp theo hướng tỏa tâm, mỗi ngăn sấy (9) có đáy (10) được lắp sao cho đáy (10) có 
thể được điều khiển mở lật xuống để nông sản rơi xuống dưới và có thể được điều khiến 
đóng lại được đế đỡ nông sản rơi từ trên xuống. Tháp sấy nông sản liên tục theo sáng 
chế thuận tiện cho việc sấy kết hợp ủ, đảo trộn tuần hoàn các nông sản dạng hạt như 
thóc, ngô, đậu, dạng thái lát như sắn thái lát, khoai thái lát hay dạng quả như vải, nhãn 
và các loại nông sản tương tự.  
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(11) 37377 

(21) 1-2013-02991 (51) 7 B42F  07/00 

(22) 23.09.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 2012-213197 26.09.2012 JP 
(71) KOKUYO S&T CO., LTD.  (JP) 

1-1, Oimazato Minami 6-chome, Higashinari-Ku, Osaka-shi, Osaka, 537-8686 JAPAN
(72) Takio KIYOMI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

(54) Cặp chứa tài liệu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cặp chứa tài liệu có cấu tạo hợp lý sao cho hạn chế phải đầu tư vào 
khuôn đúc, giải quyết được vấn đề cần nhiều khuôn đúc to khi chế tạo cặp tài liệu có tay 
cầm. Thiết kế cặp tài liệu (F) có cấu tạo gồm phần vỏ bìa (1) có phần gáy (13); và chi 
tiết gáy (2), được bố trí riêng biệt với phần vỏ bìa (1), có tay cầm (22) được gắn ở mặt 
ngoài của phần gáy (13); và bộ phận cố định chi tiết gáy (3) có thể móc nối hoặc tách rời 
với chi tiết gáy (2) thông qua phần gáy (13) nằm ở mặt trong của phần vỏ bìa (1).  
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(11) 37378 

(21) 1-2013-02992 (51) 7 C08J  9/00, B29C  35/16, B29K  

105/04, F16C  13/00 
(22) 23.09.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 2012-217797 28.09.2012 JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRlES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Yusuke TANIO (JP), Syunichi YABUSHITA (JP), Masafumi YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất ống bọt cao su, trục lăn dẫn điện và 

thiết bị tạo ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất ống bọt cao su, trục lăn dẫn diện và thiết bị 
tạo ảnh. Phương pháp sản xuất bao gồm các bước: cuộn ngay vật hình ống (4) được tạo 
ra trong bước đùn, bước tạo lên kết ngang, tạo bọt bằng máy cuộn (7) và để vật hình ống 
đứng yên sao cho ống bọt cao su (11) được phép có bán kính cong không nhô hơn 300 
mm sau khi cắt; và cắt trực tiếp vật hình ống (4) thành chiều dài ống bọt cao su định 
trước. Trục lăn dẫn điện có thân trục lăn là ống bọt cao su. Thiết bị tạo ảnh chứa trục lăn 
dẫn diện.  
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(11) 37379 

(21) 1-2013-02999 (51) 7 F25B  9/04,  9/02 

(22) 24.09.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 10-2012-0107364   26.09.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2013 
(71) KYUNGDO CO., LTD.  (KR) 

1063-20, Eobang-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 621-040, Korea 
(72) PARK, Chun-bae (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(54) ống xoáy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ống xoáy bao gồm thân chính, cửa nạp nối với thân chính và khí 
nén được đưa vào qua cửa này, buồng tuần hoàn khí được bố trí ở thân chính, kênh dẫn 
mà không khí được đưa vào qua cửa nạp di chuyển về phía trước qua kênh này, bộ tạo 
xoáy được tạo cấu hình để cho phép khí xoáy ở trong buồng tuần hoàn khí, cửa xả khí 
lạnh mà khí lạnh được xả ra ngoài từ buồng tuần hoàn khí qua cửa xả này, và cửa xả khí 
nóng mà khí nóng được xả ra ngoài từ buồng tuần hoàn khí qua cửa này.  
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(11) 37380 

(21) 1-2013-03000 (51) 7 B62L  3/00 

(22) 24.09.2013 (43) 25.04.2014 
(30) JP2012/213817 27.09.2012 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Yutaka NISHIKAWA (JP), Yoshihisa IEDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu phanh liên động dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu phanh liên động dùng cho xe máy có thể giảm số giờ công 
lắp ráp. Cơ cấu phanh liên động dùng cho xe máy nêu trên bao gồm: phanh bánh trước 
(BF); phanh bánh sau (BR); bàn đạp phanh (30) vận hành phanh bánh sau (BR); bộ cân 
bằng (40) được nối với bàn đạp phanh (30), và có tác dụng phân phối lực vận hành của 
bàn đạp phanh (30) vào phanh bánh trước (BF) và phanh bánh sau (BR); xi lanh chính 
(50) tác dụng lực phanh vào phanh bánh trước (BF) tương ứng với việc đẩy của pít tông 
chính (51) bởi bộ cân bằng (40); và giá đỡ (80) được đỡ tháo ra được trên thân xe (10), 
bàn đạp phanh (30) và xi lanh chính (50) được đỡ trên giá đỡ (80).  
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(11) 37381 

(21) 1-2013-03010 (51) 7 H04W  72/04 

(22) 08.03.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/001039 08.03.2012 (87) WO/2012/126577 27.09.2012 
(30) 11159463.6      23.03.2011 EP 
(71) PANASONlC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 571-8501 (JP) 
(72) GOLlTSCHEK EDLER VON ELBWART, Alexander (DE), NlSHlO, Akihiko (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp nhận và truyền thông tin cấp phát tài nguyên 

  (57)    Sáng chế đề cập phương pháp nhận và truyền thông tin cấp phát tài nguyên để chỉ định 
tài nguyên đến thiết bị đầu cuối. Phương pháp nhận được thực hiện bởi thiết bị đầu cuối, 
bao gồm các bước: nhận thông tin điều khiển liên kết xuống (DCI), thông tin này bao 
gồm một trường chỉ định thông tin cấp phát tài nguyên của thiết bị đầu cuối, trường chỉ 
định tài nguyên trong DCI này có số lượng bit định trước; xác định thông tin cấp phát tài 
nguyên được chỉ định cho thiết bị đầu cuối từ nội dung của DCI nhận được, kể cả khi 
kích thước bit của trường cấp phát tài nguyên trong DCI nhận được là không đủ để đại 
diện cho tất cả các cấp phát tài nguyên hợp lệ. Theo một phương án, các bit nhận được 
được báo hiệu đến thiết bị đầu cuối trong DCI sẽ đại diện cho các bit xác định trước của 
thông tin cấp phát tài nguyên. Tất cả một hay nhiều bit còn lại của thông tín cấp phát tài 
nguyên không được đưa vào trường của DCI nhận được sẽ được thiết lập thành giá trị 
định trước.  
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(11) 37382 

(21) 1-2013-03014 (51) 7 C22C  21/02 

(22) 25.09.2013 (43) 25.04.2014 
(30) JP2012-213967 27.09.2012 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Masaki AGATA  (JP), Kyo TAKAHASHI  (JP), Toshimitsu SUZUKI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp kim nhôm dùng cho phương tiện vận chuyển và bánh xe 

máy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp kim nhôm dùng cho phương tiện vận chuyển và bánh xe máy 
mà có thể đảm bảo độ dai phù hợp với bộ phận của phương tiện vận chuyển này ngay cả 
khi dùng vật liệu nhôm chứa tạp chất như sắt. Hợp kim nhôm dùng cho phương tiện vận 
chuyển theo sáng chế chứa (theo % khối lượng) Fe với lượng nhỏ hơn hoặc bằng 0,5%, 
Mn, Si, và Cu với lượng nhỏ hơn hoặc bằng 0,2% và phần còn lại là Al và các tạp chất 
không thể tránh được, trong đó khoảng cách giữa các nhánh cây trong cấu trúc tinh thể 

là nhỏ hơn hoặc bằng 45m và kích thước của vùng hợp chất liên kim là nhỏ hơn hoặc 

bằng 150m.  
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(11) 37383 

(21) 1-2013-03023 (51) 7 B62L  3/00 

(22) 26.09.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 2012-213818 27.09.2012 JP 

2012-213816 27.09.2012 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Hironori NAKAMURA (JP), Kazuhiko TANI (JP), Takeshi WAKABAYASHI (JP), 

Yoshihisa IEDA (JP), Yutaka NISHIKAWA (JP), Kenji MUTO (JP), Wasaku 
HOSODA (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống phanh kết hợp cho xe kiểu để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh kết hợp dùng cho xe kiểu để chân hai bên để có tỷ 
lệ lực truyền hoặc hành trình truyền thích hợp tới bộ cân bằng đối với lực điều khiển 
hoặc hành trình của bàn đạp phanh. Hệ thống phanh kết hợp dùng cho xe kiểu để chân 
hai bên bao gồm: bàn đạp phanh (30) bao gồm tay đòn của bàn đạp phanh (31) kéo dài 
về phía trước vượt quá chốt bàn đạp (33) và đòn truyền động (32) kéo dài lên trên vượt 
quá chốt bàn đạp (33) và quay cùng với tay đòn của bàn đạp phanh (31); và bộ cân bằng 
(40) được lắp với đòn truyền động (32) của bàn đạp phanh (30) có một đầu được nối với 
chi tiết truyền động sau (70) để truyền động lực điều khiển đến phanh bánh xe sau (BR) 
và đầu kia được lắp với trụ chính (50) để tác động lực phanh vào phanh bánh xe trước 
(BF). Khi nhìn từ bên phải, chốt đòn lắc (15p) được bố trí ở vị trí bao quanh bởi cụm 
động lực (E) từ phía trước, đòn truyền động (32) từ phía sau, trụ chính (50) từ bên trên 
và tay đòn của bàn đạp phanh (31) từ bên dưới.  
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(11) 37384 

(21) 1-2013-03043 (51) 7 C07D  239/48, A61K  31/505,  

31/506, C07D  401/12,  403/12,  
405/12,  413/12,  471/04 

(22) 10.04.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/056388 10.04.2012 (87) WO/2012/136834 11.10.2012 
(30) 11161595.1      08.04.2011 EP 
(71) JANSSEN R&D IRELAND  (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland 
(72) MC GOWAN, David (US), RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard (FR), 

EMBRECHTS, Werner (BE), JONCKERS, Tim, Hugo, Maria (BE), LAST, Stefaan, 
Julien (BE), PIETERS, Serge, Maria, Aloysius (NL), VLACH, Jaromir (CZ) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất pyrimidin và dược phẩm chứa chúng để điều trị bệnh 

nhiễm virut 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất pyrimidin và dược phẩm của chúng để sử dụng trong việc 
điều trị các bệnh nhiễm virut như HCV hoặc HBV.  
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(11) 37385 

(21) 1-2013-03050 (51) 7 B62J  25/00 

(22) 27.09.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 101219416 08.10.2012 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No.184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Sung-Kun LIN (TW), Ten-Zen TSAY  (TW), Chia-Chen LU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu đệm và định vị giá đặt chân kiểu xoay 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu đệm và định vị giá đặt chân kiểu xoay bao gồm khung, để 
gắn chặt giá đặt chân kiểu xoay, giá đặt chân kiểu xoay, và chi tiết đệm. Đế gắn chặt giá 
đặt chân kiểu xoay được kết nối vào khung. Giá đặt chân kiểu xoay được gắn chặt có thể 
xoay được vào đế gắn chặt giá đặt chân kiểu xoay. Chi tiết đệm được bố trí trên đế gắn 
chặt giá đặt chân kiểu xoay và tỳ vào giá đặt chân kiểu xoay, hỗ trợ việc định vị giá đặt 
chân kiểu xoay và hấp thu sự tác động xảy ra từ hoạt động của giá đặt chân kiểu xoay.  
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(11) 37386 

(21) 1-2013-03120 (51) 7 G06Q  40/00 

(22) 03.10.2013 (43) 25.04.2014 
(30) TW 101137306 09.10.2012 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2013 
(71) MITAKE INFORMATION CORPORATION  (TW) 

11F, NO. 39, Hsin Sheng North RD., SEC. 2, Taipei City, Taiwan 
(72) CHIU, Hung-Che (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp để cập nhật tần số thay đổi của biểu 

đồ chạy thời gian thực của phần mềm định giá cổ phiếu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị để cập nhật tần số thay đổi của biểu đồ chạy thời gian thực 
của phần mềm định giá cổ phiếu bao gồm môđun nhận dữ liệu và môđun biểu đồ chạy 
cập nhật tần số thay đổi. Môđun nhận dữ liệu nhận dữ liệu định giá gửi từ máy chủ đến 
máy khách. Môđun biểu đồ chạy cập nhật tần số thay đổi tạo ra biểu đồ thời gian thực 
với thang tỷ lệ dòng thời gian thay đổi và cập nhật đường giá theo chu kỳ cập nhật và dữ 
liệu định giá tương ứng với thang tỷ lệ dòng thời gian thay đổi.  
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(11) 37387 

(21) 1-2013-03124 (51) 7 B62J  1/28,  23/00 

(22) 04.10.2013 (43) 25.04.2014 
(30) JP2012-225369 10.10.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2013 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, JAPAN 
(72) Kuniyuki TAKAHASHI (JP), Masayuki TSUJI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe máy dạng yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy dạng yên ngựa, trong đó yên xe được đỡ nhờ khung phụ phải 
và khung phụ trái. Hai nắp che bên che ít nhất một phần của hai ống khung trên từ bên 
ngoài. Hai nắp che bên bao gồm hai nắp che tay nắm và hai nắp che trước. Hai nắp che 
bên lần lượt được lắp cố định vào hai ống khung trên. Hai nắp che trước lần lượt được 
lắp cố định vào hai nắp che tay năm kéo dài về phía trước từ các đầu trước của hai nắp 
che tay nắm. Mỗi nắp che tay nắm có phần nhô được bố trí bên ngoài yên xe theo chiều 
ngang và có rãnh dưới trên mặt dưới của phần nhô.  
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(11) 37388 

(21) 1-2013-03137 (51) 7 C07D  471/04, A01N  43/54, A61K  

31/519, A61P  33/10,  33/14 
(22) 04.04.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/056209 04.04.2012 (87) WO 2012/136724 11.10.2012 
(30) 61/472,221 06.04.2011 US 

11163813.6 27.04.2011 EP 
61/525,857 22.08.2011 US 

(71) BASF SE  (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) DICKHAUT, Joachim (DE), KAISER, Florian (DE), NARINE, Arun (CA), VON 
DEYN, Wolfgang (DE), KOERBER, Karsten  (DE), DESHMUKH, Prashant (GB), 
VEITCH, Gemma  (GB), BANDUR, Nina Gertrud  (DE), LANGEWALD, Juergen 
(DE), CULBERTSON, Deborah L. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrimidin được thế, chế phẩm chứa hợp chất này, 

phương pháp diệt loài gây hại cho động vật và phương pháp 

bảo vệ cây trồng và hạt giống bằng cách sử dụng hợp chất 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimidin được thế có công thức (I), chế phẩm chứa hợp 
chất này, phương pháp diệt loài gây hại cho động vật và phương pháp bảo vệ cây trồng 
và hạt giống bằng cách sử dụng hợp chất này.  
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(11) 37389 

(21) 1-2013-03142 (51) 7 A47J  37/00,  41/02 

(22) 07.10.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 2012-222634 05.10.2012 JP 
(71) TESCOM CO., LTD.  (JP) 

2-19-3, Ebisuminami, Sibuya-ku, Tokyo 150-0022 Japan 
(72) Rie ARAI (JP), Maro TOKUSHIGE (JP), Sachio TSUKUDA (JP), Kenji KAKUTA 

(JP), Fumiyasu MARUYAMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nồi điện chân không 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nồi điện chân không bao gồm nắp che sao cho bộ phận chứa có thể 
được vận hàng một cách dễ dàng và có thể làm giảm thiểu ứng suất tác động vào bộ 
phận chứa, khác biệt ở chỗ, thân nồi gồm có đế nằm ngang và phần đứng kéo dài lên 
trên theo phương thẳng đứng; bộ phận chứa của nồi gồm có dụng cụ chế biến được làm 
thích ứng để được dẫn động bởi động cơ và tháo lắp được trên đế nằm ngang của thân 
nồi; nắp che có với xả nhô ra ngoài để che bộ phận chứa của nồi; cần nối của đầu để 
được gắn cố định vào mặt phẳng theo phương thẳng đứng; vòi nối gắn với đầu dẫn của 
cần nối và được nối kín khí với vòi xả khi cần nối nằm ở vị trí vận hành; phương tiện giữ 
để duy trì trạng thái nối, trong đó vòi nối được nối kín khí với vòi xả; bơm chân không 
nằm ở thân nồi; và ống dẫn không khí được nối với bơm chân không và vòi nối.  
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(21) 1-2013-03151 (51) 7 C07D  487/02,  498/04,  513/04, 
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(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) PAULINI, Ralph (DE), BEYER, Carsten (DE), BASTIAANS, Henricus Maria 

Martinus (NL), RANKL, Nancy, B. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng hai vòng được thế ở vị trí N và chế phẩm chứa 

hợp chất này dùng để diệt loài gây hại cho động vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng hai vòng được thế ở vị trí N có công thức (I), chất 
đồng phân đối ảnh, chất đồng phân không đối quang và muối của chúng. Sáng chế cũng 
đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất này dùng để diệt loài gây hại cho động vật.  
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(72) Takashi MARUI (JP), Yoshihisa MIZUMOTO (JP), Kei TAJIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần cao su dẫn điện, con lăn hiện ảnh và thiết bị tạo ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần cao su dẫn điện chứa thành phần cao su bao gồm SBR, 
cao su epiclohydrin và CR, và tỷ lệ của SBR là từ 40 đến 80 phần khối lượng tính theo 
100 phần khối lượng của thành phần cao su. Hợp phần cao su còn chứa 1,0 đến 1,5 phần 
khối lượng của chất liên kết ngang lưu huỳnh, 0,2 đến 0,6 phần khối lượng của chất làm 
lão hóa nhanh thioure, 0,1 đến 0,5 phần khối lượng của tác nhân tăng tốc thiuram, và 1,0 
đến 2,0 phần khối lượng của tác nhân tăng tốc thiazol tính theo 100 phần khối lượng của 
thành phần cao su.  
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(21) 1-2013-03195 (51) 7 A61M  15/00 
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(86) PCT/US2012/038969    22.05.2012 (87) WO 2012/162305 29.11.2012 
(30) PCT/US2011/037527       23.05.2011 US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) HOLAKOVSKY, Holger (DE), WITTE, Florian (DE), HERRMANN, Frank  (DE), 

SEARS, Charles, William (US), CATINELLA, Christopher, Michael (US), 
GONZALEZ, Mario, Alberto  (CO), PHILIPS, Sean, Landis (US), BERTRAM, Paul 
(US), ROHRSCHNEIDER, Marc  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy xông khí dung 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy xông khí dung (1), máy này bao gồm khoang chứa lồng vào 
được (3) và dụng cụ đếm (23) để đếm số lần vận hành của máy xông khí dung. Máy 
xông khí dung có thể được mở ra để thay thế khoang chứa. Dụng cụ an toàn (32) có các 
phần khóa (33b) ép ra xa được bố trí để ngăn ngừa sự nối lại của khoang chứa đã đựợc 
sử dụng. Máy xông khí dung hiển thị số khoang chứa hiện tại và biểu tượng luân phiên 
chỉ ra việc cần thay thế khoang chứa. Thành phần bộ chỉ báo (50) được dẫn động bởi lực 
của lò xo bên trong (20). Thành phần bộ chỉ báo (50) cũng kiểm soát khóa (57) của 
khoang chứa để khóa khoang chứa chống lại các kích thích khác. Khóa được thiết lập lại 
sau khi thay thế khoang chứa.  
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(21) 1-2013-03203 (51) 7 G06F  3/01 

(22) 21.03.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/IB2012/051352     21.03.2012 (87) WO2012/127430 27.09.2012 
(30) 13/053,888     22.03.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2013 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) TULI, Apaar (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo phản hồi xúc giác cho cử chỉ chạm 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp cung cấp các báo cáo hoạt động không phụ thuộc thị giác 
đáp lại cử chỉ chạm, phương pháp này có thể bao gồm bước nhận thông tin biểu thị việc 
nhịp chạm được thực hiện bởi ít nhất hai ngón tay đối với mục có thể chọn được vốn 
đang được hiển thị trên màn hình cảm ứng, bước xác định trạng thái đối với hoạt động 
liên quan đến ứng dụng tương ứng với mục có thể chọn được này, và bước tạo ra sự phản 
hồi xúc giác cho ít nhất hai ngón tay dựa trên trạng thái xác định được. Thiết bị và sản 
phẩm chương trình máy tính tương ứng cũng được đề xuất.  
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(72) LO HINE TONG, Dominique (FR), NADAUD, Kevin (FR), MINARD, Philippe (FR), 

BARON, Francois (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Ăng ten khe dạng nén, bảng mạch in trong đó bố trí ăng ten 

khe này và thiết bị đầu cuối tích hợp bảng mạch in này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến ăng ten khe dạng nén được tạo thành, trong tấm nền đa lớp bao 
gồm, theo thứ tự, ít nhất một lớp dẫn điện thứ nhất, lớp điện môi thứ nhất, lớp dẫn điện 
thứ hai, lớp điện môi thứ hai và lớp dẫn điện thứ ba, từ đường khe thứ nhất (30) được bố 
trí trong lớp dẫn điện thứ hai, đường khe thứ nhất nêu trên được kết nối tới điểm cung 
cấp (A) của ăng ten, từ các đường khe thứ hai và thứ ba được bố trí một cách tương ứng 
trong các lớp dẫn điện thứ nhất và thứ ba, mỗi đường khe thứ hai và thứ ba (31, 32) được 
phân ranh bởi hai dải dẫn điện mà đầu mút thứ nhất của nó, phía cung cấp, được liên kết 
bởi lỗ xuyên đi qua cửa sổ được bố trí trong lớp dẫn điện thứ hai và đầu mút thứ hai của 
nó được kết nối tới lớp dẫn điện thứ hai, các dải dẫn điện trên phía của đầu mút thứ hai 
là trong mạch hở hoặc trong mạch ngắn, độ dài điện của các đường khe thứ nhất, thứ hai 
và thứ ba là hàm số của độ dài bước sóng tại tần số hoạt động của ăng ten.  

 
 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
99 

(11) 37395 
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(30) 1104153.0      11.03.2011 GB 
(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9 GS, United Kingdom 
(72) ATKINSON, Francis, Louis (GB), BARKER, Michael David (GB), LIDDLE, John 

(GB), WILSON, David Matthew (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyridinyl- và pyrazinyl-metyloxy-aryl làm chất ức 

chế tyrosin kinaza lách (Syk) và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I):  
  

 
 
hoặc muối của nó;  
là chất ức chế tyrosin kinaza lách (SYK) và do đó có khả năng sử dụng để điều trị bệnh 
gây ra bởi hoạt động không thích hợp của tế bào mast, đại thực bào, và tế bào B và các 
đáp ứng viêm có liên quan và tổn thương mô, ví dụ, các bệnh viêm và/hoặc bệnh dị ứng, 
trong liệu pháp điều trị ung thư, cụ thể là u ác tính hem, và bệnh tự miễn dịch.  
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13/420,859 15.03.2012 US 
(71) 8 RIVERS CAPITAL, LLC  (US) 

406 Blackwell Street, 4th Floor, Durham, North Carolina 27701, Unitied States of 
America 

(72) Rodney John ALLAM (GB), Jeremy Eron FETVEDT  (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Quy trình và hệ thống tách không khí ở nhiệt độ rất thấp 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình tách không khí ở nhiệt độ rất thấp tạo ra oxy ở áp suất cao để 
đốt cháy oxy trong nhiên liệu (ví dụ, nhiên liệu có cacbon). Quy trình tách không khí có 
thể được kết hợp một cách trực tiếp vào trong quy trình phát điện theo chu kỳ khép kín 
sử dụng chất lưu công tác, như CO2. Theo cách có lợi, quy trình tách không khí có thể 
loại bỏ nhu cầu làm mát trung gian giữa các cấp nén không khí và thay vào là tạo ra 
bước tái tuần hoàn nhiệt nén đoạn nhiệt thành bước xử lý trong các phương pháp tiếp 
theo trong đó việc cấp nhiệt bổ sung là có lợi.  
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(72) Masahiko FUJISAKA  (JP), Takashi HORIGUCHI  (JP), Norihide TODOROKI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Đèn chỉ báo chuyển hướng và xe máy dạng yên ngựa có đèn chỉ 

báo chuyển hướng này 

  (57)    Sáng chế đề xuất đèn chỉ báo chuyển hướng, trong đó thấu kính được đỡ trên mặt phản 

xạ nhờ giá đỡ thấu kính, và nguồn phát ánh sáng được đỡ nhờ mặt phản xạ. ở trạng thái 
này, đèn điện tử của nguồn phát ánh sáng nằm trong khoảng trống phát xạ của mặt phản 
xạ, và môđun phát quang trong đó thấu kính, mặt phản xạ và nguồn phát ánh sáng được 
ghép liền khối cấu thành nên. Môđun phát quang được lắp trong khoảng trống của 
khoang chứa thân chính. Hướng mở của lỗ thứ nhất và hướng mở của lỗ thứ hai của 
khoang chứa thân chính giao với nhau. Mặt phản xạ đỡ nguồn phát ánh sáng sao cho đầu 
nối dây điện của nguồn phát ánh sáng nằm trong khoảng trống bên trong của giá đỡ thân 
chính qua lỗ thứ hai trong khoảng trống này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Ngũ cốc nảy mầm, phương pháp sản xuất và chất thúc đẩy sự 

tạo ra yếu tố dinh dưỡng thần kinh từ não chứa ngũ cốc này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm nảy mầm thực phẩm có thể nảy mầm như lúa, các 
loại ngũ cốc hoặc hạt khác. Phương pháp này có thể làm tăng hàm lượng glutamat, thúc 
đẩy việc làm giàu hàm lượng axit gama-aminobutyric, và có tác dụng rất tốt đối với cơ 
thể, và thu được thực phẩm chức năng hoặc dược phẩm mới. Ngũ cốc nảy mầm thu được 
bằng cách ngâm ngũ cốc trong dung dịch ngâm điều chế được bằng cách cho ít nhất một 
hợp chất cacbonat được chọn từ cacbonat kim loại kiềm, và cacbonat kim loại kiềm thổ 
vào nước để cho ngũ cốc hấp thụ dung dịch ngâm này, sau đó để ngũ cốc nảy mầm trong 
điều kiện định trước.  
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(11) 37399 

(21) 1-2013-03279 (51) 7 E01D  1/0 

(22) 17.10.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 2012-230592 18.10.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2013 
(71) KUROSAWA CONSTRUCTION CO., LTD.  (JP) 

1-36-7, Wakaba-cho, Chofu-shi, Tokyo, 182-0003 Japan 
(72) Ryohei KUROSAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu cầu dầm phủ polyme chuyên dụng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu cầu dầm SPC (phủ polyme chuyên dụng) bao gồm: dầm cầu 
được xây dựng bằng các khối thân cầu treo được tạo thành từ bê tông đúc tại chỗ từ phần 
này sang phần khác giữa các chân cầu bằng phương pháp xây dựng dầm công xon. 
Trong đó, khung sắt và bê tông được bố trí bằng cách được nối từ phần này sang phần 
khác được tạo thành tích hợp và được xây dựng liên tục theo hướng dọc, các bộ phận 
thép PC được bố trí liên tục ở phần trên của dầm chính trên mặt cắt ngang ngoại trừ phần 
trung tâm tương ứng với phần hợp long trong một nhịp cầu và các bộ phận thép PC được 
bố trí để thâm nhập qua phần dưới trên mặt cắt ngang của phần trung tâm và tiếp tục đến 
bề mặt trên của khối thân cầu treo của các phần liền kề theo dạng cong, các bộ phận 
thép PC trên phần trên của dầm chính trên mặt cắt ngang và bộ phận thép PC được bố trí 
ở phần dưới mặt cắt ngang của dầm chính của phần trung tâm được giữ chặt dưới sức 
căng để tạo ra ứng suất trước cho bê tông của dầm chính.  
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(11) 37400 

(21) 1-2013-03283 (51) 7 C07D  401/14,  403/12,  405/14,  

409/14,  411/14,  417/14 
(22) 16.04.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/056875 16.04.2012 (87) WO2012/143317 26.10.2012 
(30) 61/477,620      21.04.2011 US 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) DEFIEBER, Christian (DE), SOERGEL, Sebastian (DE), SAELINGER, Daniel (DE), 

LE VEZOUET, Ronan (FR), KOERBER, Karsten (DE), GROSS, Steffen (DE), 
CULBERTSON, Deborah L. (US), GUNJIMA, Koshi (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrazol, chế phẩm chứa chúng, phương pháp phòng 

trừ loài gây hại không xương sống và phương pháp bảo vệ 

thực vật  

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazol có công thức (I) 
 

  
 

trong đó các biến số như được xác định trong phần mô tả, phương pháp phòng trừ loài 
gây hại không xương sống, phương pháp bảo vệ vật liệu nhân giống thực vật và/hoặc 
thực vật được sinh trưởng từ đó. Trong đó, vật liệu nhân giống thực vật này bao gồm ít 
nhất một hợp chất theo sáng chế. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm nông 
nghiệp.  
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(11) 37401 

(21) 1-2013-03286 (51) 7 A23C , A23L  

(22) 18.10.2013 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2013 
(75) 1. Trần Thị Triệu  (VN) 

266/78/17 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Phan Trần Đức Liên  (VN) 

266/78/17 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Quy trình sản xuất sản phẩm thực dưỡng trên cơ sở hỗn hợp 

của tổ yến và hương liệu tự nhiên, dạng gói và dùng liền và 

sản phẩm thực dưỡng này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm thực dưỡng trên cơ sở hỗn hợp của tổ 
yến và hương liệu tự nhiên, dạng gói và dùng liền, trong đó nguyên liệu chính là tổ yến 
(yến đảo, yến nhà, yến huyết) đã được sơ chế và làm sạch, được hấp chín với một số 
hương liệu tự nhiên (gừng, quế, lá dứa, dâu, táo, v.v..) theo tỷ lệ thích hợp, sấy khô, 
nghiền và đóng gói để tạo ra sản phẩm thực dưỡng từ tổ yến rất bổ dưỡng có thể dùng 
ngay ở dạng thực phẩm khô hoặc dùng ở dạng thức uống với hương vị thơm ngon đặc 
trưng của gừng, quế, lá dứa, dâu, táo, v.v.. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm thực 
dưỡng trên cơ sở hỗn hợp của tổ yến và hương liệu tự nhiên được sản xuất bằng quy 
trình này.  
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(11) 37402 

(21) 1-2013-03301 (51) 7 C07D  471/14, A61K  31/519, A61P  

35/00,  35/02, C07D  519/00 
(22) 21.03.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/030007 21.03.2012 (87) WO/2012/129344 27.09.2012 
(30) 61/466,841      23.03.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2013 
(71) AMGEN INC.  (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, United States of 
America 

(72) CHEN, Xiaoqi (US), DAI, Kang (US), DUQUETTE, Jason (US), GRIBBLE, Michael 
W., Jr. (US), HUARD, Justin N. (US), KEEGAN, Kathleen S. (US), LI, Zhihong (US), 
LIVELY, Sarah E. (GB), MCGEE, Lawrence R. (US), RAGAINS, Mark L. (US), 
WANG, Xianghong (US), WEIDNER, Margaret F. (US), ZHANG, Jian (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Các chất ức chế kép ba vòng ngưng tụ của kinaza phụ thuộc 

xyclin 4/6 (CDK 4/6) và tyrosin kinaza 3 kiểu Fms (FLT3) 

  (57)    Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức I, là các chất ức chế hữu dụng đổi với CDK 
4, CDK6, và FLT3. Các hợp chất này có thể được dùng để điều trị bệnh ung thư và các 
tình trạng bệnh lý khác nhau. Các hợp chất có công thức I có cấu trúc sau:  
 

  
trong đó R1 là nhóm có công thức IA, công thức m, Công thức IC, hoặc công thức ID  
 

  
 
và định nghĩa về các biến khác cũng được bộc lộ trong bản mô tả này.  
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(11) 37403 

(21) 1-2013-03303 (51) 7 H02P  29/00 

(22) 18.10.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 101138851 22.10.2012 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
TAIWAN 

(72) Chi-Chien LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống điều khiển xe cộ chạy bằng điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển dùng cho xe cộ chạy bằng điện bao gồm: bình 
điện có thể nạp được, bộ nạp điện dẫn động, máy phát điện động cơ và bộ điều khiển 
năng lượng. Bình điện nạp được nhận năng lượng điện nạp hoặc cung cấp năng lượng 
đầu ra thứ nhất. Bộ nạp điện dẫn động hoạt động ở chế độ dẫn động hoặc chế độ nạp 

điện theo tín hiệu điều khiển. ở chế độ dẫn động, bộ nạp điện dẫn động tạo ra tín hiệu 

dẫn động theo năng lượng đầu ra thứ nhất. ở chế độ nạp điện, bộ nạp điện dẫn động tạo 
ra năng lượng điện nạp theo năng lượng đầu ra thứ hai. Bộ phát điện động cơ quay bánh 
xe theo tín hiệu dẫn động và tạo ra năng lượng đầu ra thứ hai theo tín hiệu chuyển mạnh. 
Bộ điều khiển năng lượng tạo ra tín hiệu điều khiển theo tín hiệu phanh.  
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(11) 37404 

(21) 1-2013-03312 (51) 7 B01J  8/00 

(22) 21.10.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 61/717,684 24.10.2012 US 

14/049,275 09.10.2013 US 
(71) ANDRITZ INC.  (US) 

One Namic Place, Glens Falls, NY 12801, United States of America 
(72) Joseph Monroe Rawls (US), Thomas Pschorn (CA), Bertil Stromberg (US), Patrick 

Pepin (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị để xử lý nổ hơi vật liệu sinh khối và phương pháp xử lý 

nổ hơi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị để xử lý nổ hơi sinh khối, thiết bị này có bể lò phản ứng áp 
lực để nhận vật liệu sinh khối và hơi nước, các đường xả nối bể lò phản ứng áp lực với 
thiết bị tách, các đường này được định cỡ và được định vị để cho phép đối với hơi nước 

nổ của vật liệu sinh khối. ở đầu cuối của ra của các đường xả là khuỷu ống nối gom mở 
rộng để nối đầu cuối cửa ra của từng đường xả trong số các đường xả vào đường gom, 
trong đó đường gom tạo ra đường đi qua đối với vật liệu sinh khối và dòng hơi nước từ 
các đường xả. Đường gom đi qua có diện tích mặt cắt ngang hầu như lớn hơn so với diện 
tích mặt cắt ngang của đường xả đơn lẻ. Đường gom được kết hợp vào thiết bị tách sao 
cho thiết bị tách nhận vật liệu sinh khối và hơi nước từ đường gom.  
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(11) 37405 

(21) 1-2013-03336 (51) 7 A61K  39/395, C07K  16/28, G01N  

33/574 
(22) 20.04.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/057248 20.04.2012 (87) WO2012/143498 26.10.2012 
(30) 11163558.7      21.04.2011 EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATlONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) BORGES, Eric (AT), HEBEIS, Jasmin Barbara (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp in vitro để phân tầng người bệnh mắc bệnh đa u 

tủy, kháng thể kháng BCMA và kit chứa kháng thể này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp in vitro để phân tầng người bệnh mắc bệnh đa u tủy 
(MM) bao gồm bước xác định có hay không sự biểu hiện BCMA protein trên bề mặt của 
tế bào B ở tế bào B, tốt hơn là tế bào B ác tính của người bệnh. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến kháng thể kháng BCMA, kháng thể kháng CD20, kháng thể kháng CD38, kháng 
thể kháng CS1 và kit chứa kháng thể kháng BCMA.  
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(11) 37406 

(21) 1-2013-03341 (51) 7 C05F  3/00, A01K  1/01, B09B  3/00, 

C02F  11/02 
(22) 05.04.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/059312  05.04.2012 (87) WO 2012/147483 01.11.2012 
(30) 2011-100358      28.04.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2013 
(71) E'S INC  (JP) 

Dai 6 Toyo-kaiji Bldg., 6F 7-2, Shinbashi 4-chome, Minato-ku, Tokyo 1050004, Japan 
(72) KITAZUMI Kazushige (JP), NAKANO Yasuharu (JP), POLUTOVA Yaroslava (RU), 

NAGAE Koji (JP), SEKIYA Ryoichi (JP), YAMAWAKI Hisaki (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống sản xuất phân hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất phân hữu cơ một cách hữu hiệu mà giảm được 
sức lao động bằng tay trong quá trình xử lý phân gia súc bằng cách sử dụng ấu trùng của 
loài Musca domestica (con ruồi nhà).  
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(11) 37407 

(21) 1-2013-03353 (51) 7 F02D  29/02 

(22) 31.05.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2011/062429      31.05.2011 (87) WO2012/164677 06.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2013 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556, Japan 
(72) OSAWA Toshifumi (JP), TAKAISHI Yusuke  (JP), INOSE Koji (JP), IKEDA Naoki  

(JP), SAKAMOTO Junichi  (JP), NIWA Junya  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển động cơ 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển động cơ bao gồm: chi tiết thao tác thứ nhất (34L) để 
phanh bánh trước và chi tiết thao tác thứ hai (34R) để phanh bánh sau của xe kiểu ngồi 
để chân hai bên (10), phương tiện điều khiển động cơ (144) để tự động dừng và khởi 
động lại động cơ (102) gắn trên xe kiểu ngồi để chân hai bên (10) đáp lại tình trạng thao 
tác của chi tiết thao tác thứ nhất (34L) và chi tiết thao tác thứ hai (34R). Khi một khoảng 
thời gian định trước đã trôi qua trong khi cả chi tiết thao tác thứ nhất (34L) lẫn chi tiết 
thao tác thứ hai (34R) đều đang được thao tác thì phương tiện điều khiển động cơ (144) 
sẽ tự động dừng động cơ (102); khi cả chi tiết thao tác thứ nhất (34L) lẫn chi tiết thao tác 
thứ hai (34R) đều được nhả ra thì phương tiện điều khiển động cơ (144 ) sẽ khởi động lại 
động cơ (102); và khi chỉ có một trong số chi tiết thao tác thứ nhất (34L) và chi tiết thao 
tác thứ hai (34R) được thao tác sau khi động cơ (102) đã được tắt tự động, thì phương 
tiện điều khiển động cơ (144) sẽ cho phép động cơ (102) tiếp tục ở trong trạng thái được 
tắt tự động.  
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(11) 37408 

(21) 1-2013-03362 (51) 7 A61M  25/00,  5/158,  39/00 

(22) 27.03.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/057964  27.03.2012 (87) WO 2012/133428 A1 04.10.2012 
(30) 2011-069806      28.03.2011 JP 
(71) TERUMO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

44-1, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan 
(72) Hidenori TANABE (JP), Takao ANZAI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Cụm ống thông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm ống thông (1) bao gồm: ống thông rỗng (2); ống bọc ngoài 
ống thông (3), được cố định trên phần đầu chân đế của ống thông (2), bên trong có ống 
dẫn (31) thông với phía trong ống thông (2); kim tiêm (4) được luồn vào ống thông (2); 
ống bọc ngoài kim tiêm (5), được cố định trên phần đầu chân đế của kim tiêm (4), có thể 
nối với phía đầu chân đế của ống bọc ngoài ống thông (3). Cụm ống thông (1) còn bao 
gồm: chi tiết van (7), được bố trí để chặn ống dẫn (31), có bộ phận đóng và mở (71) có 
thể mở và đóng được; chi tiết điều khiển (8) có thân dạng ống, được lắp sao cho phía đầu 
chân đế của ống bọc ngoài ống thông (3) thông với phía đỉnh của nó bằng cách đưa một 
phần khe mở (85) của chi tiết điều khiển (8) vào bộ phận đóng và mở (71); bộ phận 
thông (9), được bố trí trên phần ngoại vi phía trong của ống bọc ngoài ống thông (3) bao 
gồm chi tiết van (7) để phía đầu chân đế thông với phía đỉnh; và chi tiết bịt kín (10) có 
thân dạng ống và cho phép dẫn không khí nhưng không dẫn chất lỏng, được bố trí giữa 
chi tiết van (7) và chi tiết điều khiển (8) để chặn bộ phận thông (9).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xyclopropylamin làm chất ức chế demetylaza đặc hiệu lysin 

1 (LSD1) và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất cyclopropylamin, được sử dụng để điều biến, đặc biệt là 
để ức chế hoạt tính của demetylaza đặc hiệu lysine 1 (LSD1). Phù hợp hơn, hợp chất 
được sử dụng để điều trị bệnh ung thư.  
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(JP), HlRASHIMA, Shintaro  (JP), OBIKA, Shingo  (JP), SHIOZAKI, Makoto  (JP), 
YOKOTA, Masahiro  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất amit và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức [I-W] :  
 

 
 
trong đó mỗi ký hiệu trong công thức nêu trên là như được định nghĩa trong phần mô tả, 
hoặc muối dược dụng của nó. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Lông vũ nhân tạo dùng làm quả cầu lông, quả cầu lông, 

phương pháp sản xuất lông vũ nhân tạo và phương pháp sản 

xuất quả cầu lông 

  (57)   Sáng chế đề cập đến lông vũ nhân tạo dùng làm quả cầu lông, quả cầu lông, phương 
pháp sản xuất lông vũ nhân tạo và phương pháp sản xuất quả cầu lông cho phép quả cầu 
lông có thể ngăn chặn sự suy giảm đặc tính bay và có độ bền cao. Lông vũ nhân tạo (3) 
dùng làm quả cầu lông có phần lông và thân lông được nối với phần lông này. Thân lông 
có tiết diện hình chữ nhật trên mặt phẳng vuông góc với hướng mà thân lông kéo dài và 
thân lông là vật liệu kéo giãn theo một trục. Nhờ thân lông là vật liệu kéo giãn theo một 
trục (là đặc tính sao cho vật liệu này có thể biến dạng đàn hồi trong một phạm vi biến 
dạng rộng hơn so với các vật liệu thông thường khác), khi quả cầu lông (1) sử dụng lông 
vũ nhân tạo (3) bị đập bằng vợt, thì thân lông của lông vũ nhân tạo (3) bị biến dạng tạm 
thời do va đập khi đập cầu, và sau đó quay về hình dạng ban đầu của nó mà không bị 
rách. Do đó, độ bền của quả cầu lông đối với va đập khi đập cầu bằng vợt được cải thiện 
khi so sánh với lông vũ nhân tạo thông thường.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp cấp điện dùng cho hệ thống điều chỉnh độ sáng và 

hệ thống điều chỉnh độ sáng 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp cấp điện dùng cho hệ thống điều chỉnh độ sáng và hệ 
thống điều chỉnh độ sáng. Bộ điều khiển trong hệ thống điều chỉnh độ sáng được làm 
thích ứng để: thu thập thông tin theo thời gian của tham số điện của tải trong hệ thống 
điều chỉnh độ sáng trong nhiều chu kỳ cấp điện, trong đó tham số điện là dòng điện hoặc 
điện áp; xác định kiểu tải trong hệ thống điều chỉnh độ sáng theo thông tin theo thời 
gian thu được và mối tương quan định trước, trong đó mối tương quan định trước này 
bao gồm các đặc tính theo thời gian tương ứng với các tham số điện của các kiểu tải 
khác nhau; và thiết lập chế độ cấp điện của tải theo kiểu tải xác định được sao cho hệ 
thống điều chỉnh độ sáng cấp điện năng tới tải theo chế độ cấp điện tương ứng. Như vậy, 
kiểu tải cụ thể có thể được xác định theo thông tin theo thời gian của tham số điện thực 
tế của tải, và điện năng có thể được cấp tới tải theo các chế độ khác nhau phụ thuộc vào 
kiểu tải. Vì có thể thu thập tương đối dễ dàng thông tin theo thời gian của tham số điện 
thực tế của tải, quy trình để nhận dạng kiểu tải là tương đối đơn giản.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp axit metacrylic và este 

metacrylat và phương pháp sản xuất axit metacrylic và este 

metacrylat 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi sinh vật không có trong tự nhiên có quá trình sinh tổng hợp axit 
metacrylic, este metacrylat, 3-hy®roxyisobutyrat vµ/hoÆc 2- hy®roxyisobutyrat. Vi sinh 
vật này chứa ít nhất một axit nucleic ngoại sinh mã hóa enzym của quá trình sinh tổng 
hợp axit metacrylic. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất axit 
metacrylic, este metacrylat, 3-hy®roxyisobutyrat vµ/hoÆc 2-hy®roxyisobutyrat. Phương 
pháp này có thể bao gồm bước nuôi cấy vi sinh vật sản sinh axit metacrylic, este 
metacrylat, 3-hyđroxyisobutyrat và/hoặc 2- hyđroxyisobutyrat, trong đó vi sinh vật này 
biểu hiện ít nhất một axit nucleic ngoại sinh mã hóa enzym của quá trình sinh tổng hợp 
axit metacrylic với lượng đủ để tạo ra axit metacrylic, este, metacrylat, 3-
hyđroxyisobutyrat và/hoặc 2- hyđroxyisobutyrat, trong những điều kiện và thời gian đủ 
để tạo ra axit metacrylic, este metacrylat, 3-hy®roxyisobutyrat vµ/hoÆc 2-
hy®roxyisobutyrat.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bảng mạch in gốm với thân tản nhiệt bằng nhôm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bảng mạch in gốm (2) cấu tạo gồm bề mặt phía trên (2a) và bề mặt 
phía dưới (2b), vùng phủ lớp kim loại nằm trên bề mặt phía trên (2a) còn bề mặt phía 
dưới tạo thành như một bộ phận tản nhiệt (3). Để nâng cao khả năng tản nhiệt của các 
cấu kiện điện tử trên bề mặt phía trên của bảng mạch in, bề mặt phía dưới (2b) cũng phủ 
lớp kim loại để thân tản nhiệt kim loại (3) được hàn vào.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị đầu cuối và phương pháp phát 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị đầu cuối và phương pháp phát trong thiết bị đầu cuối, thiết bị 
và phương pháp theo sáng chế có thể ngăn chặn sự gia tăng số lượng các tài nguyên 
A/N, mà không thay đổi định thời tại đó kết quả phát hiện lỗi của SCell được báo cáo khi 
các cấu hình UL-DL sẽ được tạo cấu hình cho mỗi trong số các dải đơn vị là khác nhau, 
so với định thời tại đó kết quả phát hiện lỗi được báo cáo khi chỉ một dải đơn vị đơn 
được tạo cấu hình. Bộ phận điều khiển (208) phát, bằng cách sử dụng dải đơn vị thứ 
nhất, tín hiệu đáp ứng bao gồm các kết quả phát hiện lỗi về dữ liệu nhật được với cả dải 
đơn vị thứ nhất và dải đơn vị thứ hai. Trong mẫu hợp phần thứ nhất được thiết lập cho 
dải đơn vị thứ nhất, khung con truyền thông đường lên được thiết lập để có định thời 
giống như ít nhất một khung con truyền thông đường lên của mẫu hợp phần thứ hai được 
thiết lập cho dải đơn vị thứ hai.  
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(54) Thiết bị hóa lọc dầu nhiệt độ cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình trùng chỉnh dòng hydrocacbon. Quy trình bao gồm sự 
tăng nhiệt độ xử lý trong thiết bị trùng chỉnh. Thiết bị trùng chỉnh được vận hành trong 
nhiều điều kiện khác nhau để tận dụng những ưu điểm trong trạng thái cân bằng, nhưng 
vẫn yêu cầu sự điều chỉnh để ngăn cản sự tăng hiện tượng crackinh do nhiệt và sự tăng 
hiện tượng cốc hóa. Quy trình sử dụng chất xúc tác và quá trình xuôi dòng thông thường 
để thu hồi hợp chất thơm muốn có được tạo thành.  
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(54) Quy trình lọc hóa dầu nhiệt độ cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình trùng chỉnh dòng hydrocacbon. Quy trình bao gồm sự 
tăng nhiệt độ xử lý trong thiết bị trùng chỉnh. Thiết bị trùng chỉnh được vận hành trong 
nhiều điều kiện khác nhau để tận dụng những ưu điểm trong trạng thái cân bằng, nhưng 
vẫn yêu cầu sự điều chỉnh để ngăn cản sự tăng hiện tượng crackinh do nhiệt và sự tăng 
hiện tượng cốc hóa. Quy trình sử dụng chất xúc tác và quá tnnh xuôi dòng thông thường 
để thu hồi hợp chất thơm muốn có được tạo thành.  
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(11) 37418 

(21) 1-2013-03461 (51) 7 A47L  9/06 

(22) 23.05.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2011/061771       23.05.2011 (87) WO2012/160639 A1 29.11.2012 
(71) TSUCHIYA TSCO CO., LTD.  (JP) 

43-1, Urajinkiri, Ushita-cho, Chiryu-shi, Aichi-ken 472-0007 Japan 
(72) Yasuyuki OHARA (JP), Sadahiro ANDO (JP), Makoto KAWAKAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Đầu trượt dạng bàn chải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đầu trượt dạng bàn chải (18) mà khi sử dụng có thể trượt được dọc 
mặt sàn (F). Đầu trượt dạng bàn chải (18) bao gồm: vật liệu nhung (23) có các sợi lông 
nhung (19), các sợi lông nhung này tiếp xúc trượt với mặt sàn (F), được cấy trên vải nền 
(22) bằng cách dệt các sợi dọc (20) với các sợi ngang (21); và lớp gia cố (25) được gắn 
vào bề mặt của vải nền (22) ở phía đối diện với các sợi lông nhung (19) và gia cố vải nền 
(22). Trong đó các sợi dọc (20) và sợi ngang (21) được cấu tạo từ các sợi đơn.  
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(11) 37419 

(21) 1-2013-03464 (51) 7 H04W  36/14,  68/00,  88/04 

(22) 05.04.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/IB2011/051467  05.04.2011 (87) WO/2012/137039 11.10.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2013 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Teemu Ilmari SAVOLAINEN (FI), Jouni Ilari KORHONEN (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị cung cấp thông tin định tuyến 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị tạo thông tin định tuyến tới thiết bị (các thiết bị) có thể bao 
gồm bộ xử lý và bộ nhớ lưu mã chương trình máy tính có thể thực hiện được làm cho 
thiết bị ít nhất thực hiện các hoạt động bao gồm nhận thông tin định tuyến từ thiết bị 
mạng xác định các quy tắc cho các thiết bị để kết nối tới mạng (các mạng). Mã chương 
trình máy tính có thể còn làm cho thiết bị biến đổi thông tin định tuyến thành loại dữ 
liệu gói để thu thông tin chọn tuyến tương ứng với thông tin định tuyến. Thông tin chọn 
tuyến được tạo ra theo ủy quyền của thiết bị (các thiết bị) là không thể để liên lạc với 
thiết bị mạng để sử dụng thông tin định tuyến để chọn giao diện (các giao diện) để 
truyền thông nội dung. Mã chương trình máy tính có thể còn làm cho thiết bị tạo ra 
thông tin chọn tuyến tới thiết bị để sử dụng thông tin định tuyến để chọn giao diện (các 
giao diện) để truyền thông dữ liệu. Sáng chế cũng đề cập tới các phương pháp và các sản 
phẩm chương trình máy tính.  
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(22) 17.04.2012 (43) 25.04.2014 
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(30) 13/091,711     21.04.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2013 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Jonathan SOMERS (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra bàn phím ảo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị bao gồm ít nhất một bộ vi xử lý và ít nhất một bộ nhớ bao 
gồm mã chương trình máy tính, ít nhất một bộ nhớ và mã chương trình máy tính được 
tạo cấu hình để, với ít nhất một bộ vi xử lý, làm cho thiết bị ít nhất là: phát hiện góc 
nghiêng của dụng cụ bao gồm bộ phận hiển thị nhạy cảm, bộ phận hiển thị nhạy cảm 
được tạo cấu hình để tạo ra nội dung trực quan kết hợp với ứng dụng và bàn phím ảo để 
nhập các ký tự cùng với các ứng dụng, trong đó, bàn phím ảo được tạo ra bên trên nội 
dung trực quan; và điều chỉnh độ chắn sáng của bàn phím ảo theo góc nghiêng sao cho 
nội dung trực quan bên dưới có thể nhìn thấy được ở mức độ rõ hơn hoặc mờ hơn.  
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(11) 37421 

(21) 1-2013-03471 (51) 7 H04W  8/18, H04M  3/38 

(22) 28.04.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/IB2011/051875        28.04.2011 (87) WO/2012/146949 01.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2013 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Kirsi MAANSAARI (FI), Mikka KlRVESKOSKl (FI), Anthony, James ROBINSON 

(GB), Chad MARSHBURN (US), Peter DANlELSEN  (DK), Per BRAGINSKI (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp cho mạng truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị và phương pháp truyền thông. Thiết bị theo sáng chế bao 
gồm: bộ đọc thứ nhất được tạo cấu hình để đọc mạch tích hợp có thể cài vào được của 
người sử dụng được tạo cấu hình để nhận diện người sử dụng trong mạng truyền thông; 
bộ đọc thứ hai được tạo cấu hình để đọc mạch tích hợp có thể cài vào được của người sử 
dụng được tạo cấu hình để nhận diện người sử dụng trong mạng truyền thông; ít nhất 
một bộ nhớ lưu các lệnh chương trình máy tính; và ít nhất một bộ xử lý được tạo cấu 
hình để thực hiện các lệnh chương trình máy tính làm cho thiết bị ít nhất là thực hiện: 
tạo tín hiệu điều khiển việc loại bỏ của mạch tích hợp từ bộ đọc thứ hai.  
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(22) 28.04.2011 (43) 25.04.2014 
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(71) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan 
(72) Tomomi HARADA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp điều khiển động cơ không chổi than 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển động cơ không chổi than (10), được tạo cấu hình 
để di chuyển rôto (3) đến vị trí quay định trước (vị trí dừng) trước khi động cơ không 
chổi than ba pha (1) được khởi động. Dòng điện một chiều Iuw được đưa vào giữa các 
pha này (U-pha, pha V) trong thời gian thiết lập ban đầu, ví dụ như 10 ms, nhờ đó di 

chuyển trước đó rôto (3) đến vị trí quay định trước. ở thời điểm khi thời gian thiết lập 
ban đầu trôi qua, rôto (3) đã di chuyển đến vị trí quay định trước. Do đó, thiết bị điều 
khiển động cơ không chổi than (10) đã nhận biết được pha nào phải được dẫn điện đầu 
tiên nhằm quay động cơ (1) tiến/lùi. Vì vậy, khi rôto được quay tiến/lùi, thiết bị điều 
khiển động cơ không chổi than (10) có thể thiết lập một cách chính xác pha dẫn điện 
đến cuộn dây động cơ.  
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(21) 1-2013-03475 (51) 7 A47C  1/00, A61H  1/00 

(22) 31.10.2013 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2013 
(75) Nguyễn Tấn Đức  (VN) 

Số 01, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Ghế vật lý trị liệu đa năng cho người bệnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ghế vật lý trị liệu liệu đa năng cho người bệnh, ghế này bao gồm 
phần ghế ngồi (1) là một khối rộng có mặt ghế (11) phẳng nằm ngang, tốt hơn là có bốn 
chân ở dưới; phần lưng ghế (2) được liên kết với và có thể quay tương đối so với phần 

ghế ngồi (1) để có thể tạo thành một góc nghiêng  xác định so với mặt phẳng nằm 
ngang của phần ghế ngồi (1); và phần để chân (3) được gắn có thể tháo ra được vào phần 
ghế ngồi (1) sao cho mặt trên tạo thành một mặt để chân (31) phẳng nằm ngang có độ 
cao bằng độ cao của mặt ghế (11); khác biệt ở chỗ, trên mặt của phần để chân được lắp, 
có thể tháo ra được khi cần, một hộp động cơ (4), bên trong hộp động cơ này trang bị 
một môtơ (41) được liên kết với một cơ cấu vận động chân (5) được lắp bên ngoài hộp 
động cơ (4), và cơ cấu vận động chân (5) được liên kết với cơ cấu vận động tay 6 sao cho 
khi môtơ (41) quay thì cơ cấu vận động chân (5) và cơ cấu vận động tay (6) cũng sẽ 
chuyển động liên hoàn. Ghế theo sáng chế còn được trang bị cơ cấu day ấn (7) có khả 
năng tiếp xúc tỳ bám đều với bề mặt da của lưng bệnh nhân ở mọi điểm tiếp xúc bao 
gồm cả phần eo lưng và phần cổ, đồng thời thực hiện được các thao tác day ấn tương tự 
như thao tác bấm huyệt (bao gồm thao tác day ấn nông và day ấn sâu luân phiên) của 
bác sỹ lên cơ thể người.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể kháng protein bào tương, axit nucleic mã hoá 

kháng thể này và dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể protein bào tương, axit nucleic mã hóa kháng thể này và 
dược phẩm chứa kháng thể này. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và quy trình để sản xuất nhiên liệu cho phương tiện 

vận tải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để thực hiện quy trình sản xuất nhiên liệu cho phương tiện 
vận tải trong lĩnh vực ôtô và hàng hải bằng cách chuyển hoá pha lỏng có dùng chất xúc 
tác (các) cồn của nhiên liệu sơ cấp thành (các) ete tương ứng, thiết bị này bao gồm cửa 
nạp cho nhiên liệu chứa cồn từ thùng chứa sơ cấp, bộ gia nhiệt khởi động, bộ trao đổi 
nhiệt mà gia nhiệt (các) cồn lạnh đến nhiệt độ thích hợp trước khi đi vào thiết bị phản 
ứng, là thiết bị phản ứng tầng xúc tác, trong đó (các) cồn được chuyển hoá một phần 
thành (các) ete, van giảm áp, bộ phân nạp để bổ sung chất phụ gia và thùng đệm, trong 
đó hỗn hợp nhiên liệu thu được bao gồm (các) cồn và (các) ete được lưu trữ sau đó được 
đưa trở lại qua bộ trao đổi nhiệt để làm nguội đến nhiệt độ thích hợp, bộ gia nhiệt này 
chỉ được sử dụng trong suốt quá trình khởi động và do đó quy trình được thực hiện trong 
các điều kiện vận hành tự cấp nhiệt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình đề sản 
xuất nhiên liệu cho phương tiện vận tải.  
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(54) Thiết bị tiệt trùng không khí  bằng plasma lạnh ở áp suất khí 

quyển và phương pháp tiệt trùng không khí bằng thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tiệt trùng không khí bằng plasma lạnh ở áp suất khí quyển. 
Thiết bị này bao gồm máy bơm khí (1), bộ lọc khí và van tiết lưu (2), buồng plasma (3), 
mạch điều khiển đòng plasma (4) và bộ điều khiển lập trình tự động (5). Sáng chế cũng 
đề cập đến phương pháp tiệt trùng không khí bằng thiết bị tiệt trùng không khí bằng 
plasma lạnh ở áp suất khí quyển.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu gia công khía 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu gia công khía mà, ngay cả nếu phần khía (P1) của vật được 
đúc (P) có hình dạng được làm lõm và làm lồi theo cả hai chiều nằm ngang cắt qua chiều 
dỡ khuôn, có thể thực hiện dịch chuyển khoảng lớn hơn trong không gian lắp đặt hạn 
chế để dễ dàng dỡ khuôn. Cặp lõi khuôn (51, 52) để đúc phần khía (P1) trong dụng cụ 
giữ (30) được lắp bên trong khuôn di động (13) được nối với và được đỡ bởi mẩu giữ lại 
(40) mà được di chuyển theo chiều dỡ khuôn, và vào lúc dỡ khuôn, các lõi khuôn tương 
ứng (51, 52) được dẫn bởi các phương tiện dẫn (33, 34) từ vị trí đúc, nơi mà chúng được 
tiếp xúc với nhau, đến vị trí tháo khuôn, nơi mà chúng được tách khỏi nhau, được di 
chuyển từ một phía đầu mút đến phía đầu mút khác của mẩu giữ lại (40), theo chiều 
ngược nhau để đi qua nhau theo chiều tiến lùi.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy nghiền hạt nặng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu dẫn động dùng cho máy nghiền hạt nặng, trong đó sử dụng 
động cơ điện có số lượng cực từ lớn và stato được chia thành ít nhất bốn đoạn stato. Do 
một hoặc nhiều hơn một hoặc tất cả các đoạn stato có hệ thống cuộn dây ba pha, bộ dẫn 
động con lăn nghiền hạt nặng dạng môdun cao có mật độ công suất cao nên đạt được các 
yêu cầu giảm khoảng trống.  
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Sarah Elizabeth (GB), STUPPLE, Paul Anthony (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrolo [2,3-D] pyrimidin làm chất ức chế kinaza gây 

ra bởi tropomyosin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

  
 

và muối dược dụng của nó, trong đó, các nhóm thế là như được mô tả trong Bản mô tả, 
và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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Republic of Korea 

(72) YOUN, You-jung (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Máy hút ẩm loại ngưng tụ 

  (57)   Sáng chế đề cập đến máy hút ẩm loại ngưng tụ bao gồm: thân chính có một bộ phận 
chứa đối tượng cần làm khô, và cửa nạp và cửa xả được tạo ra tương ứng tại bên trên và 
bên dưới của bộ phận chứa này; bộ phận làm khô dùng để cấp không khí nóng qua cửa 
nạp của thân chính vào bộ phận chứa; bộ phận ngưng dùng để làm lạnh và ngưng không 
khí nóng được xả ra qua cửa xả của thân chính và tách không khí nóng thành nước 
ngưng và không khí khô; ống thứ nhất nối cửa xả của thân chính với bộ phận ngưng; 
không khí nóng được xả qua cửa xả của thân chính tới bộ phận ngưng; ống thứ hai nối 
bộ phận ngưng với bộ phận làm khô; không khí khô được tách bởi bộ phận ngưng tới bộ 
phận làm khô; và ống trung gian có một đầu được phân nhánh từ ống thứ nhất, và đầu 
kia của nó được nối với ống thứ hai, trong đó một lượng không khí nóng được xả ra qua 
cửa xả của thân chính đi qua ống trung gian thông qua bộ phận làm khô và được cấp cho 
bộ phận chứa.  
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(72) WYNER, Daniel, M. (US), FOX, Richard, B. (US), GARRARD, Richard, L. (US), 
CAFARO, Thomas, F. (US), MACRINA, Maria, E. (US), THORN (nÐe ROGERS), 
Stephanie (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Vỏ bảo vệ dùng cho thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ bảo vệ dùng cho thiết bị điện tử. Vỏ bảo vệ có hai lớp, đệm chèn 
bên trong bao quanh một phần thiết bị điện tử và nắp đàn hồi bên ngoài. Đệm chèn bao 
gồm các phần khớp nổi nhô ra ngoài vỏ, cỏ khả năng hấp thụ sốc từ các va đập.   
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Vật kết dính khô, đồ chơi và trò chơi có vật kết dính khô này. 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật kết dính khô chứa bề mặt có đặc điểm micro và có đặc điểm nano, 
và bề mặt mềm có độ cứng khoảng 60 Shore A hoặc thấp hơn, bề mặt có đặc điểm micro 
và có đặc điểm nano và bề mặt mềm có khả năng tạo ra liên kết kết dính khô khi tiếp 
xúc với nhau.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra noãn bào và hợp phần chứa ty thể của tế 

bào gốc của túi noãn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra noãn bào và hợp phần chứa ty thể của tế bào 
gốc của túi noãn. 

 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
138 

(11) 37434 

(21) 1-2013-03601 (51) 7 C07K  16/28, A61K  39/395 

(22) 20.04.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/034519 20.04.2012 (87) WO2012/145673 26.10.2012 
(30) 61/477,904      21.04.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2013 
(71) 1. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 

Route 206 & Province Line Road Princeton, New Jersey 08543, United States of 
America 
2. DOMANTIS LIMITED  (GB) 
980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS, Great Britain 

(72) SURI Anish (US), SHERIFF Steven (US), SUCHARD Suzanne (US), YAMNIUK 
Aaron (CA), KRYSTEK Stanley (US), TAMURA James (US), BRYSON James (US), 
GRANT Steven (GB), DREW Philip (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polypeptit của kháng thể kháng CD40, axit nucleic mã hóa 

polypeptit này và dược phẩm chứa polypeptit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit của kháng thể gắn đặc hiệu với một epitop của CD40 ở 
người. Polypeptit này không biểu hiện hoạt tính chủ vận CD40 và là hữu ích để điều trị 
các bệnh liên quan tới sự hoạt hóa CD40, như các bệnh tự miễn dịch. Polypeptit của 
kháng thể có thể là các kháng thể miền (dAbs) bao gồm một miền VL hoặc VH đơn. 
Ngoài ra, sáng chề còn đề cập đến axit nucleic mã hóa polypeptit này, tế bào chủ được 
phân lập chứa axit nucleic này và dược phẩm chứa polypeptit này để dùng trong điều trị 
bệnh tự miễn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bấc nến và bộ lắp ráp nến 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bấc nến bao gồm lớp giấy thứ nhất hoặc bột giấy khô và lớp vật liệu 
thứ hai được chọn từ nhóm bao gồm giấy, lụa, chỉ, vải dệt, sợi độn tổng hợp từ ngô, 
mềm bông, sợi tre, sợi protein đậu nành, gỗ, lông len anpaca, bột giấy khô, nhựa thông, 
nhựa và vật liệu dạng sợi. Lớp thứ nhất được gắn vào lớp thứ hai để tạo ra bấc nến dễ 
uốn và có thể tạo hình được từ dạng nhìn chung là bằng phẳng đến hình dạng nhìn 
chung là cong. Khi bắt lửa, vật liệu bao gồm bấc nến theo sáng chế có khả năng cung 
cấp đủ nhiên liệu cho ngọn lửa để tạo ra sự cháy về cơ bản là ổn định từ phần trên xuống 
phần dưới. Kẹp bấc bao gồm khe được định cỡ và tạo hình tương tự để tiếp nhận bề mặt 
dưới kết cấu bấc nến được tạo hình, dễ uốn. Bấc nến và kẹp bấc tạo thành bộ kẹp.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất có tác dụng ức chế bruton tyrosin kinaza và dược 

phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng ức chế bruton tyrosin kinaza (Btk- Bruton's 
tyrosine kinase) có công thức chung (I):  

 

 
 

trong đó tất cả các biến là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế là 
hữu ích để điều biến hoạt tính của Btk và điều trị các bệnh liên quan đến hoạt tính Btk 
quá mức. Hợp chất này còn có tác dụng để điều trị viêm và bệnh tự miễn dịch liên quan 
đến sự tăng sinh tế bào B (B-cell) bất thường như viêm đa khớp dạng thấp. Sáng chế còn 
đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(72) DUCKETT Alan Roderick (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị làm lạnh khí bay hơi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị làm lạnh, cụ thể là hóa lỏng dòng khí bay 
hơi (BOG) từ hàng hóa lỏng trên tàu nổi vận chuyển, hàng hóa lỏng có điểm sôi cao hơn 
-110oC ở áp suất 1atm (101,33 kPa) và bao gồm các thành phần, phương pháp bao gồm 
ít nhất các bước: nén dòng khí bay hơi (01) từ hàng hóa lỏng trong hai hoặc nhiều tầng 
nén bao gồm ít nhất tầng thứ nhất (65) và tầng cuối cùng (75) để tạo ra dòng xả BOG đã 
được nén (06), trong đó tầng nén thứ nhất (65) có áp suất tầng xả thứ nhất và tầng nén 
cuối cùng (75) có áp suất hút tầng cuối cùng và một hoặc nhiều các dòng BOG đã được 
nén trung gian, làm lạnh tùy chọn (02, 03, 04) được tạo ra giữa các tầng nén liên tiếp; 
làm lạnh dòng xả BOG đã được nén (06) để tạo ra dòng thông hơi đã làm lạnh (51) và 
dòng BOG đã được nén làm lạnh (08); làm giãn nở, sau khi làm lạnh tùy chọn hơn nữa, 
một phần dòng BOG đã được nén làm lạnh (08) đến áp suất nằm trong khoảng áp suất 
tầng xả thứ nhất và áp suất hút tầng cuối cùng để tạo ra dòng BOG giãn nở đã được làm 
lạnh (33); trao đổi nhiệt dòng BOG giãn nở đã được làm lạnh (33) nhờ dòng thông hơi 
đã làm lạnh (51) để tạo ra dòng thông hơi đã làm lạnh hơn nữa (53).  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất 2-amino-3-(imidazol-2-yl)-piridin-4-on, quy trình điều 

chế và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức chung (I):  
 

  
 
quy trình điều chế và dược phẩm chứa chúng. 
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(71) EMERGENT PRODUCT DEVELOPMENT SEATTLE, LLC  (US) 

2401 Fourth Avenue, Suite 1050, Seattle, WA 98121, United States of America 
(72) BLANKENSHIP, John W. (US), SEWELL, Elaine Todd (US), TAN, Philip (SG) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Protein liên kết kháng nguyên màng đặc hiệu tuyến tiền liệt 

và chế phẩm chứa protein này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các polypeptit chữa bệnh đặc hiệu đơn và đa đặc hiệu mà nhắm 
đích đặc hiệu đến các tế bào biểu hiện kháng nguyên màng đặc hiệu tuyến tiền liệt 
(prostate-specific membrane antigen, PSMA) và hữu ích để điều trị các rối loạn đặc 
trưng bởi PSMA biểu hiện quá mức, như ung thư tuyến tiền liệt (ví dụ, cắt kháng ung thư 
tuyến tiền liệt), tạo mạch có liên quan đến khối u, hoặc tăng sản lành tính tuyến tiền liệt 
(benign prostatic hyperplasia, BPH). Theo một phương án, polypeptit chữa bệnh đa đặc 
hiệu liên kết với cả các tế bào biểu hiện PSMA và phức thụ thể tế bào T ở các tế bào T 
để tạo ra tính gây độc tế bào do tế bào T phụ thuộc đích, tạo ra sự hoạt hóa và tăng sinh.  
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Tầng 2, tòa nhà HH1, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Tử Quảng (VN), Nguyễn Tử Hoàng (VN) 
(54) Phương pháp quản lý màn hình Desktop của máy tính theo mô 

hình điện toán đám mây 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp quản lý màn hình Desktop của máy tính theo mô hình 
điện toán đám mây, cụ thể ở đây là phương pháp sử dụng một "Chương trình nền" tổ 
chức lại màn hình Desktop kết hợp với việc lưu trữ, quản lý và tự động đồng bộ các ứng 
dụng web từ máy chủ theo mô hình điện toán đám mây.  

Sáng chế là phương pháp khắc phục được việc sắp xếp các tài liệu (document), tệp 
tin thực thi (file) và các đường tắt chương trình (icon shortcut) trên màn hình desktop; 
hạn chế việc sử dụng nhiều phần mềm riêng biệt cho việc quản lý desktop, tận dụng khả 
năng truy cập internet của trình duyệt.  

Sáng chế đưa ra phương pháp quản lý desktop cho phép sắp xếp gom nhóm các 
thành phần của Desktop, xây dựng các chương trình hỗ trợ ứng dụng web, kết hợp với 
việc hỗ trợ duyệt web và truy cập các ứng dụng trên nền tảng web nhanh chóng theo mô 
hình điện toán đám mây.  
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2855 Gazelle Court Carlsbad, CA 92010, USA 

(72) SWAYZE, Eric, E. (US), FREIER, Susan, M. (US), MCCALEB, Michael, L. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất dùng để điều hòa biểu hiện của virut viêm gan B (HBV) 

và chế phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dùng để điều hòa biểu hiện của virut viêm gan B (HBV) và 
chế phẩm chứa hợp chất này. 
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Manik Mia Avenue, Dhaka, 1207 Bangladesh, People's Republic. 
(72) ALAM, Maqsudul (US), KHAN, Haseena (BD), ZAMAN, Mahboob (BD), UDDIN, 

Mohammed, Kamal (BD), HAQUE, Mohammed, Samiul (BD), ISLAM, Mohammed, 
Shahidul (BD), AZAM, Muhammad, Shafiul (BD) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phân tử axit nucleic phân lập được mã hóa enzym trong quá 

trình sinh tổng hợp lignin của cây đay 

  (57)     Sáng chế đề cập chung đến lĩnh vực gen sinh tổng hợp lignin thực vật, polypeptit mã hóa 
các gen này và sử dụng các trình tự polynucleotit và polypeptit để kiểm soát việc tạo ra 
lignin thực vật. Cụ thể là sáng chế đề cập đến polynucleotit phân lập được mã hóa 
polypeptit trong quá trình sinh tổng hợp lignin của cây đay. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sử dụng các polynucleotit và các polypeptit để tác động lên chất lượng và 
số lượng sợi được tạo ra từ cây đay.  
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550 West Adams Street, Chicago, IL 60661-3676, United States of America 
(72) LI Alfred (US), LEE, Chris C. (US), NELSON Chris  (US), CHAN Cesar (CA), SONG 

Weixin David (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phân phối vữa thạch cao và thiết bị tiếp nhận vữa 

thạch cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị phân phối vữa thạch cao được tăng cường 
chất phụ gia đã được trộn đều vào khuôn. Thạch cao nung và nước được nạp vào bộ phận 
trộn thông qua ít nhất một cửa nạp của bộ phận trộn này. Các nguyên liệu được khuấy để 
tạo ra vữa. Vữa này được dẫn từ cửa xả của bộ phận trộn vào ống dẫn. Chất phụ gia được 
cho vào vữa dọc theo chiều dài của ống dẫn để thu được dòng chảy của hỗn hợp vữa/chất 
phụ gia. Tiết diện ngang của dòng chảy được mở rộng trong ống dẫn nhưng không làm 
đổi hướng dòng chảy và hướng của dòng chảy được thay đổi nhưng không làm mở rộng 
tiết diện ngang của dòng chảy và ống dẫn, tất cả sự thay đổi diễn ra trước khi dòng chảy 
này thoát ra khỏi cửa xả của ống dẫn.  
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(72) MOUSSA, Youssef (US), KNOTTS, Claudia (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ và vật dụng được phủ bằng chế phẩm phủ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ bao gồm chất liên kết nhựa và lên đến 10% theo 
trọng lượng của polyeste được phosphat hóa. Chế phẩm này hữu dụng để phủ tất cả các 
loại vật chứa như vật chứa thực phẩm và đồ uống, và polyeste được phosphat hóa đề xuất 
độ kết dính được tăng cường của lớp phủ vào chất nền chứa. Chế phẩm có thể được phối 
chế để về cơ bản là không có bisphenol A (BPA) và bisphenol A diglyxidyl ete 
(BADGE).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp điều khiển động cơ không chổi than 

  (57)    Sáng chế đề cập thiết bị điều khiển động cơ không chổi than (10), trong đó số vòng quay 
của động cơ được tính toán dựa trên chu kỳ của các điểm về không của điện áp pha Vsu 
cảm ứng cho cuộn dây phụ Su của động cơ không chổi than ba pha (1). Sau đó, khi số 
vòng quay của động cơ nhỏ hơn số vòng quay thứ nhất N1, trước khi không thể dò các 
điểm về không, trạng thái điều khiển của động cơ (1) được thay đổi từ trạng thái điều 
khiển pha bởi thiết bị điều pha (24) đối với các đầu ra điện áp AC Vu, Vv, và Vw đến 
trạng thái ngắn mạch liên pha của các cuộn dây động cơ bởi bộ điều chỉnh ngắn mạch 
(25). Sau đó, khi số vòng quay của động cơ vượt quá số vòng quay thứ nhất N1 và điện 
áp pha Vsu ở mức sao cho các điểm về không có thể được dò, trạng thái điều khiển được 
thay đổi lại đến trạng thái điều khiển pha bởi thiết bị điều chỉnh pha (24).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp để tính toán vị trí của bộ thu có hệ thống định vị 

toàn cầu (GPS), vật ghi được ghi trên đó chương trình để thực 

hiện phương pháp này và bộ thu GPS 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp để tính toán vị trí của bộ thu GPS, vật ghi được ghi trên 
đó chương trình để thực hiện phương pháp này, và bộ thu GPS. Phương pháp để tính 
toán vị trí của bộ thu GPS bao gồm bước làm cho bộ phận điều khiển kết hợp nhiều tín 
hiệu vệ tinh nhận được thông qua sử dụng bộ phận thu và tạo ra nhiều nhóm tín hiệu vệ 
tinh; lựa chọn nhóm tín hiệu vệ tinh có lỗi thấp không bao gồm tín hiệu vệ tinh GPS bất 
kỳ gây ra lỗi phản xạ hoặc bao gồm tín hiệu vệ tinh GPS gây ra lỗi phản xạ là nhỏ nhất 
có thể nhờ sử dụng các khoảng giả dựa trên các tín hiệu vệ tinh GPS nằm trong các 
nhóm tín hiệu vệ tinh; phát hiện tín hiệu vệ tinh GPS không nằm trong nhóm tín hiệu vệ 
tinh có lỗi thấp là tín hiệu vệ tinh phản xạ; và tính toán tọa độ vị trí của bộ thu GPS nhờ 
sử dụng các tín hiệu vệ tinh GPS khác với tín hiệu vệ tinh phản xạ. Kết quả là, nhờ loại 
trừ vệ tinh GPS gây ra lỗi phản xạ để loại bỏ lỗi phản xạ, nên có thể tính toán một cách 
chính xác hơn vị trí hiện tại của bộ thu GPS.  

 
 
 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
151 

(11) 37447 

(21) 1-2013-03716 (51) 7 A61K  47/48, A61P  35/00, C07D  

403/06 
(22) 24.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/039312 24.05.2012 (87) WO2012/162482 29.11.2012 
(30) 61/490,117      26.05.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2014 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 

Route 206 and Province Line Road Princeton, New Jersey 08543-4000, United States 
of America 

(72) ZHANG, Qian (US), GANGWAR, Sanjeev (US), PAN, Chin  (US), DERWIN, Daniel 
W. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể tiếp hợp miễn dịch và hợp chất dùng để điều chế thể tiếp 

hợp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất tiền dược chất phosphat gắn kết với rãnh nhỏ của ADN có 
công thức (I), trong đó X là nhóm rời chuyển có thể được thay thế bằng chất ái nhân, 
được tiếp hợp với kháng thể hoặc đoạn gắn kết kháng nguyên của nó, và hợp chất dừng 
để điều chế thể tiếp hợp miễn dịch theo sáng chế.  

 
 

  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
152 

(11) 37448 

(21) 1-2013-03721 (51) 7 F23Q  2/28 

(22) 20.12.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2011/0065992   20.12.2011 (87) WO 2012/148479 01.11.2012 
(30) 13/093,078        25.04.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2014 
(71) ZIPPO MANUFACTURING COMPANY  (US) 

33 Barbour Street, Bradford, PA 16701, United States of America 
(72) ADAMS, Paul, H (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Bật lửa phải tiếp xúc đa điểm khi bật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bật lửa. Bật lửa bao gồm một phần chứa có một nguồn cung cấp 
nhiên liệu, một thiết bị kích hoạt di chuyển liên kết với phần chứa để đốt cháy nhiên liệu 
một cách chọn lọc, và ít nhất hai khu vực tiếp xúc riêng biệt như vậy mà người dùng có 
thể áp dụng đủ lực hoặc mô-men xoắn với ít nhất hai ngón tay để vượt qua mô-men 
xoắn/lực cần thiết để kích hoạt áp lực, phát tán nhiên liệu ngọn lửa, trong đó thiết bị 
kích hoạt có ít nhất một bề mặt bên trong.  
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(54) Hợp chất spiro-[1,3]-oxazin và spiro-[1,4]-oxazepin dùng làm 

chất ức chế BACE1 và/hoặc BACE2, quy trình sản xuất chúng và 

dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất spiro-[1,3]-oxazin và spiro-[1,4]-oxazepin có công thức  
 

  
 
có hoạt tính ức chế BACE1 và/hoặc BACE2, quy trình sản xuất chúng, dược phẩm chứa 
chúng. Các hợp chất hoạt tính của sáng chế có tác dụng trong việc điều trị và/hoặc 
phòng bệnh, ví dụ bệnh Alzheimer và đái tháo đường typ 2.  
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Osvalds PUGOVICS (LV), Viktors ANDRIANOVS (LV), Marina MAKRECKA (LV), 
Daina GUSTINA (LV), Solveiga GRINBERGA (LV) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất 4-[(haloalkyl)(đimetyl)amoni]butanoat, 3-cacboxy-

N-(2-cloetyl)-N,N-®imetylpropan-1-amin clorua, 3-cacboxy-N-(2-

floetyl)-N,N-đimetylpropan-1-amin clorua, và quy trình điều 

chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất:  
Hợp chất 4-[(Haloalkyl)(đimetyl)amoni]butanoat có công thức:  

 

  
 

trong đó Hal là Cl hoặc F, n=1 hoặc 2,  
Hợp chất 3 -cacboxy-N-(2-cloetyl)-N,N-đimetylpropan-1-amin clorua có công thức:  

 

  
 

và hợp chất 3-cacboxy-N-(2-floetyl)-N,N-đimetylpropan-1-amin clorua có công thức:  
 

  
 

và phương pháp điều chế các hợp chất nêu trên.  
Sáng chế cũng đề cập đến những hợp chất này để sử dụng trong điều trị bệnh tim mạch.  
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(72) Ivars KALVINS (LV), Edgars LIEPINS (LV), Einars LOZA (LV), Maija 

DAMBROVA (LV), Ilmars STONANS (LV), Daina LOLA (LV), Janis KUKA (LV), 
Osvalds PUGOVICS (LV), Reinis VILSKERSTS (LV), Solveiga GRINBERGA (LV) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Muối 3-cacboxy-N-etyl-N,N-đimetylpropan-1-amin để dùng 

trong điều trị bệnh tim mạch và quy trình điều chế chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các muối 3-cacboxy-N-etyl-N,N-đimetylpropan-1- amin để dùng 
trong điều trị bệnh tim mạch và phương pháp điều chế chúng.  
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(72) WANG, Yayun (CN), ZHAO Hemeng (CN), DENG, Fuqi (CN), YAO, Rongxing  

(CN), ZHANG, Peng (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bọt cứng polyuretan và quy trình điều chế bọt cứng 

polyuretan 

  (57)   Sáng chế đề xuất bọt cứng polyuretan mà có thể được điều chế bằng cách cho a) 
polyisoxyanat phản ứng với b) hợp chất có ít nhất hai nguyên tử hyđro có tính phản ứng 
với nhóm isoxyanat khi có mặt c) chất trợ nở và d) ít nhất một chất làm chậm cháy, 
trong đó hợp chất này có ít nhất hai nguyên tử hyđro có tính phản ứng với nhóm 
isoxyanat b) gồm ít nhất một polyete polyol bi) và ít nhất một polyeste polyol bii) và 
chất làm chậm cháy d) chứa grafit có khả năng giãn nở di).  
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(72) CASTAN, RÐmi  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dược phẩm chứa các hợp chất aflibercept, axit folinic, 5-

flouraxil (5-FU) và irinoxetan(FOLFIRI) 

  (57)    Dược phẩm chứa aflibercept, axit folinic, 5-fluorouracil (5-FU) và irinocetan (FOLFIRI) 
hữu ích trong điều trị ung thư đại trực tràng (CRC).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2013 
(71) HITACHI CONSUMER ELECTRONICS CO., LTD.  (JP) 

2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) HOSHIZAWA, Taku (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật ghi dạng đĩa và thiết bị ghi/tái tạo dùng cho vật ghi dạng 

đĩa 

  (57)   Sáng chế đề cập đến vật ghi dạng đĩa và thiết bị ghi/tái tạo dùng cho vật ghi dạng đĩa. 
Khi các lớp ghi được bố trí trên cả mặt trước và mặt sau của đĩa quang để tăng dung 
lượng ghi, có thể không xác định được bề mặt tái tạo của đĩa quang đã được lấy ra ngoài 
hộp là mặt trước hay mặt sau. Theo sáng chế, vấn đề này có thể được giải quyết bằng 
cách bổ sung vào vùng định danh (BCA), ngoài thông tin nhận dạng đĩa: thông tin mặt 
biểu thị liệu bề mặt ghi được bố trí trên một mặt hay trên cả hai mặt; thông tin mặt biểu 
thị liệu mặt đang được tái tạo là mặt A hay mặt B; thông tin chất lượng lớp ghi chỉ báo 
đĩa có một lớp hay hai lớp; thông tin biểu thị các vùng không phải là BCA và các hướng 
theo đó dữ liệu trên vùng đọc vào, các vùng dữ liệu, và vùng đọc ra được ghi/tái tạo; và 
thông tin chỉ báo sự có/không có hộp đĩa. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy ly tâm để làm khô nguyên liệu rắn dạng hạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy ly tâm (1) để làm khô nguyên liệu rắn dạng hạt, bao gồm phễu 
(2), cơ cấu ly tâm (3) được kết hợp với phễu (2), được bố trí với dụng cụ dạng xoắn ốc 
quay (6) cho phép sự vận chuyển của nguyên liệu rắn dạng hạt. Cơ cấu ly tâm (3) cũng 
được bố trí với bộ phận quay được đục lỗ (7), xung quanh dụng cụ dạng xoắn ốc quay 
(6) có cấu tạo để loại bỏ, nhờ lực ly tâm, chất lỏng tự do bám dính vào bề mặt của 
nguyên liệu rắn dạng hạt. Ngoài ra, máy ly tâm (1) này còn bao gồm ống dẫn thải chất 
rắn (5) và khoang gom chất rắn (8), được bố trí ở giữa cơ cấu ly tâm (3) và ống dẫn thải 
chất rắn (5), có khả năng nhận nguyên liệu rắn dạng hạt được tách nhờ lực ly tâm từ bộ 
phận quay (7). Khoang gom chất rắn (8) được bố trí với rôto dẫn chất rắn (9), mà bao 
gồm các cánh hướng tâm (10) có cấu tạo để đẩy nguyên liệu rắn dạng hạt và tạo ra sự 
gia tăng vận tốc tiếp tuyến cho chúng. Dụng cụ dạng xoắn ốc quay (6) và bộ phận quay 
(7) có cấu tạo để cho phép sự điều chỉnh của vận tốc góc.  
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Werner (BE), PIETERS, Serge, Maria, Aloysius (NL) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất quinazolin để điều trị bệnh nhiễm virut và các bệnh 

khác 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất quinazolin, quy trình điều chế chúng, dược phẩm chứa 
chúng, và được sử dụng để điều trị các rối loạn mà có sự tham gia của sự điều biến của 
thụ thế giống toll (TLRs).  
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THUNUGUNTLA, Siva Sanjeeva Rao (IN), HOSAHALLI, Subramanya Seetharama 
Shastry (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất isoxazolin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I),  
 

  
 
các chất trao đổi có hoạt tính sinh học, tiền dược chất, chất đồng phân, chất đồng phân 
lập thể, solvat, hydrat và muối dược dụng của chúng trong đó các biến trong công thức 
nêu trên là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế là hữu ích dùng 
để điều trị các tình trạng miễn dịch.  
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(72) CASSAYRE, JÐr«me, Yves (FR), RENOLD, Peter  (CH), EL QACEMI, Myriem (FR), 

PITTERNA, Thomas  (AT), TOUEG, Julie, Clementine  (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất diệt côn trùng, chế phẩm chứa chúng và phương pháp 

kiểm soát loài gây hại là động vật không xương sống 

  (57)    Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
Trong đó các phân tử thế như được xác định trong phần mô tả. Sáng chế còn đề cập đến 
chế phẩm chứa lượng có hiệu quả diệt côn trùng của hợp chất này và phương pháp kiếm 
soát loài gây hại là động vật không xương sống.  

 
 
 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
163 

(11) 37459 

(21) 1-2013-03794 (51) 7 A61P  1/00, A61K  39/395, C07K  

16/28 
(22) 02.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/036072 02.05.2012 (87) WO/2012/151248 08.11.2012 
(30) 61/481,533 02.05.2011 US 

61/550,545 24.10.2011 US 
61/585,859 12.01.2012 US 

(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 
40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, United States of America 

(72) DILUZIO, Willow (US), TRUONG, Nobel T. (US), VARGA, Csanad M. (US), 
PALANIAPPAN, Vaithianathan (US), BROWN, Jason (US), FOX, Irving H. (US), 
SCHOLZ, Catherine (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa kháng thể kháng 4B7

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm kháng thể chứa hỗn hợp đường không khử, kháng thể 

kháng 47 và ít nhất một axit amin. Chế phẩm theo sáng chế có độ ổn định được cải 
thiện, giảm sự hình thành kết tụ và có thể làm chậm quá trình thoái biến hoặc kết hợp 

của kháng thể kháng 47 trong chế phẩm theo cách bất kỳ. Sáng chế cũng đề cập đến 
các chế phẩm nêu trên để dùng trong chế độ trị liệu với liều an toàn, chế độ này dễ tuân 

thủ với lượng có tác dụng trị liệu của kháng thể kháng 47 in vivo.  
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(71) INDIANA UNIVERSITY RESEARCH AND TECHNOLOGY CORPORATION  (US) 
351 West 10th Street, Suite 210, Indianapolis, IN 46202, United States of America 

(72) XIE, Jian (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật ngăn cách điện cực, pin điện lithi kim loại, phương pháp 

kiểm soát sự phát triển mảng hình cây ở pin điện, thiết bị và 

phương pháp kéo dài tuổi thọ của ắc quy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kéo dài tuổi thọ của ắc quy, gồm điện cực có phần kim loại, 
trong đó phần kim loại này được chọn từ nhóm gồm lithi, canxi, magie, natri, kali và 
hỗn hợp của chúng, màng thấm được chất điện phân, và chất sinh mảng hình cây kim 
loại được đặt giữa điện cực và màng. Điện cực, màng và chất sinh mảng hình cây kim 

loại được đặt trong chất nền chất diện phân. ít nhất một mảng hình cây kéo dài từ điện 
cực về phía màng chất điện phân thấm qua được kết hợp với ít nhất một mảng hình cây 
kéo dài từ chất sinh mảng hình cây.  
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(72) FUNG, Ho Chung, Nicholas (SG), SANG, Chu Yong  (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống thưởng giao dịch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thưởng giao dịch bao gồm hệ xử lý thưởng và giao dịch. 
Hệ thống thưởng giao dịch còn bao gồm giao diện thưởng để nhận thông tin thực hiện 
thưởng từ người mua và giao tiếp thông tin thực hiện thưởng với hệ xử lý thưởng và giao 
dịch. Ngoài ra, hệ thống thưởng giao dịch bao gồm giao diện giao dịch để nhận thông tin 
liên quan đến việc mua từ bộ xử lý bán lẻ kết hợp với người bán lẻ. Hệ thống thưởng 
giao dịch được bố trí sao cho người mua có thể lựa chọn ít nhất một phần của việc 
thưởng khả thi đối với việc mua và hệ xử lý thưởng và giao dịch được bố trí để đền bù 
việc thưởng được lựa chọn đối lại chi phí của việc mua phù hợp với thông tin thực hiện 
thưởng.  
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(72) LOZANO-DUBERNARD, Bernardo (MX), SOTO-PRIANTE, Ernesto (MX), 

SARFATl-MIZRAHI, David (MX), LARA-PUENTE, Jesus, Horacio (MX) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vectơ virut kháng hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn 

(PRRS) và vacxin chứa vect¬ virut này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vectơ virut kháng hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp ở lợn (PRRS) 
và vacxin chứa vectơ virut này. Vectơ virut theo sáng chế có khả năng tạo ra đáp ứng 
miễn dịch tế bào do sự tạo ra alpha và/hoặc gama interferon được gia tăng, có khả năng 
sao chép một cách nhanh chóng và có trình tự nucleotit ORF 5 và ORF 6 của PRRS 
được xen vào. 
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4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021 Japan 
(72) FUKUI Chiaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm pit tông, xi lanh nén chất lưu, phương pháp chế tạo cụm 

pit tông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm pit tông (10A) của xi lanh nén chất lưu (11) bao gồm thân 
chính của pit tông (13) có phần pit tông thứ nhất (40) và phần pit tông thứ hai (42) cấu 
tạo bởi chi tiết dạng tấm. Phần pit tông thứ nhất (40) và phần pit tông thứ hai (42) được 
liên kết ở trạng thái đặt chồng theo phương dọc trục của thành pit tông (15). Phần pit 
tông thứ hai (42) không có lỗ đi qua theo hướng chiều dày tấm.  
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398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa, 2430036 JAPAN 
(72) TOYOTAKA, Kouhei (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị hiển thị bao gồm nhiều mạch phát xung, mỗi trong số chúng 
cung cấp tín hiệu cho một trong hai loại dòng quét; và nhiều mạch phát xung ngược, 
mỗi trong số chúng cung cấp cho loại còn lại trong số hai loại dòng quét, tín hiệu ngược 
hoặc tín hiệu gần ngược của tín hiệu xuất ra từ mạch phát xung. Mỗi trong số nhiều 
mạch phát xung ngược hoạt động với ít nhất hai loại tín hiệu được sử dụng cho hoạt 
động của nhiều mạch phát xung. Do đó, dòng điện tạo ra trong mạch phát xung ngược 
có thể được giảm.  
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(75) LEE, CHIH-YANG  (TW) 

7F., No.110, Sec. 2, Shuangshi Rd., Banqiao Dist. New Taipei City, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Hệ thống phát năng lượng và giảm rung trên đường 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống phát năng lượng và giảm rung đặt trên đường, hệ thống này 
nhận động năng từ các phương tiện đang di chuyển (100) và người đi bộ khi bị đè nặng 
xuống, và chuyển động năng nhận được thành thế năng sử dụng một chi tiết đàn hồi 
(218) có thể phục hồi nén lưu chất bằng cách giữ thế năng ở buồng áp lực (210), và sau 
đó đẩy lưu chất đã được nén qua van khoá (250) dọc theo ống dẫn (260) làm quay bánh 
xe cánh quạt (400) bằng cách giải phóng thế năng. Bánh xe cánh quạt lần lượt làm quay 
máy phát điện để sản xuất điện năng; và độ rung của phương tiện được giảm bớt bởi 
hiệu quả của cơ cấu giảm chấn trong thiết bị.  
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(71) THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA (US) THE 
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6011 Executive Boulevard, Suite 325 Rockville, MD 20852-3804 (US) 

(72) PASTAN, lra H. (US), WELDON, John (US), BEERS, Richard (US) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phân tử dạng khảm và dược phẩm chứa phân tử này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phân tử dạng khảm là độc tố miễn dịch tái tổ hợp cải tiến chứa 
kháng thể kháng mesothelin, vốn là kháng nguyên bề mặt đặc hiệu của tế bào ung thư, 
đại diện cho sự phân tán các kháng thể trung gian của các tác nhân gây hại tế bào. Phân 
tử này bao gồm các phân tử Fv ái lực cao vượt trội đối với mesothelin và gốc ngoại độc 
tố của Pseudomonas đã được cải biến để giảm tính sinh miễn dịch của nó và tính nhạy 
cảm với proteaza và tạo ra khả năng gây độc tốt hơn đối với tế bào có biểu hiện 
mesothelin. Các RIT này là phù hợp với việc điều trị bệnh ung thư buồng trứng, ung thư 
dạ dày, tế bào vảy, ung thư biểu mô và các tế bào ác tính biểu hiện mesothelin khác.  

 
  
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
171 

(11) 37467 

(21) 1-2013-03858 (51) 7 A61K  31/4245, A61P  25/00, C07D  

413/12,  413/14 
(22) 06.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/060627 06.06.2012 (87) WO2012/168260 13.12.2012 
(30) 11169217.4      09.06.2011 EP 
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Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) Guido Galley (DE), CÐdric Ghellamallah (FR), Roger Norcross (GB), Philippe Pflieger 

(FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất pyrazol và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức:  
 

  
 
trong đó  
R1 là hydro hoặc phenyl, thay thế tùy ý bằng halogen. CN hoặc alkoxy thấp hoặc alkoxy 
thấp được thế bằng halogen;  
R2 là hydro hoặc alkyl thấp;  
R3 là hydro hoặc alkyl thấp hoặc là  
phenyl tùy ý được thế bằng một hoặc nhiều phần tử thế, được chọn từ halogen, xyano 
hoặc alkoxy thấp được thế bằng halogen, hoặc là pyridinyl, tùy ý được thế bằng halogen 
hoặc alkyl thấp được thế bằng halogen, hoặc là  
pyrimidinyl, tùy ý được thế bằng alkyl thấp được thế bằng halogen, hoặc là pyrazinyl, 
tùy ý được thế bằng halogen, xyano hoặc alkyl thấp được thế bằng halogen; 
R4 là hydro, alkyl thấp hoặc phenyl;  
Z là liên kết, -CH2- hoặc -O-;  
hoặc muối cộng axit dược dụng của nó và dược phẩm chứa nó để điều trị các bệnh CNS 
(các bệnh về hệ thần kinh trung ương) nhất định.  
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Gianandrea QUATTROCIOCCHI (IT), Vincenzo COLANGELI (IT) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình tổng hợp hợp chất 7-clo-4-(piperazin-1-yl)-quinolin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp chất đa hình của hợp chất 7- clo-4-(piperazin-1-
yl)-quinolin có công thức I. Hợp chất quinolin này về cơ bản là tinh khiết không có các 
chất bẩn bất kỳ. Hợp chất đa hình này còn được sử dụng để tổng hợp hợp chất 
piperaquin hoặc một trong các muối dược dụng của nó.  
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(72) CASSAYRE, JÐr«me Yves (FR), ELQACEMI, Myriem (FR), LUKSCH, Torsten  

(DE), RENOLD, Peter  (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất diệt côn trùng trên cơ sở các dẫn xuất 

arylthioaxetamit, hỗn hợp và chế phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức 1  
  

 
 
trong đó R1, R2, R3, R4, G1, n, A1, A2, A3, A4, Y1, Y2, và Y3 như được định nghĩa trong 
các điểm yêu cầu bảo hộ. Sáng chế cũng đề cập đến các quy trình và chất trung gian để 
điều chế các hợp chất này, đến các chế phẩm diệt côn trùng, ve bét, giun tròn và động 
vật thân mềm có chứa các hợp chất này và đến các phương pháp sử dụng các hợp chất 
này để kiểm soát các loài gây hại là côn trùng, ve bét, giun tròn và động vật thân mềm.  
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(72) RANCATI, Fabio (IT), RlZZI, Andrea  (IT), AMARI, Gabriele  (IT), BIAGETTI, 

Matteo  (IT), LlNNEY, Ian  (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất có hoạt tính đối kháng thụ thể muscarin và chủ vận 

thụ thể gây tiết adrenalin beta2, quy trình điều chế chúng, 

hỗn hợp chứa chúng và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng làm chất đối kháng thụ thể muscarin và chất 
chủ vận thụ thể gây tiết adrenalin beta2, đến quy trình điều chế chúng, đến dược phẩm 
chứa chúng và hỗn hợp gồm hợp chất này và các dược chất khác.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp nạp lại chương trình ứng dụng 

Airtime cho điện thoại di động trả trước bằng cách sử dụng 

đầu cuối tự phục vụ thông qua nhiều công ty điện thoại và 

nhiều loại tiền tệ 

  (57)    Sáng chế đề cập hệ thống và phương pháp mua và nạp lại chương trình ứng dụng Airtime 
(gọi tắt là "Airtime") cho tài khoản điện thoại di động trả trước nội địa và ngoài nước. 
Hệ thống này bao gồm nhiều phương tiện nhận thanh toán được kết nối với đám mây 
giao thức vô tuyến (120), để nhận yêu cầu mua và nạp lại Airtime, và còn thanh toán 
tương ứng dựa trên mệnh giá Airtime được chọn. Phương tiện nhận thanh toán được kết 
nối với nhiều máy chủ (140-142). Một trong các máy chủ là máy chủ chính (142) liên 
kết đám mây giao thức vô tuyến (120) với nhóm các thực thể nạp lại (180). Ngoài ra, 
máy chủ chính (142) cũng có thể được kết nối với đám mây Internet (150). Do đó, nhóm 
các thực thể nạp lại có thể nhận yêu cầu mua và nạp lại Airtime từ phương tiện nhận 
thanh toán (100) thông qua đám mây Internet (150) hoặc trực tiếp từ máy chủ chính 
(142) thông qua nhiều thiết bị đầu cuối vô tuyến cố định (FWT) (170). Nhóm các thực 
thể nạp lại (180) chuyển Airtime đến điện thoại di động trả trước dựa trên giá trị của 
Airtime được mua.  
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(GB), MAYES, Patrick (US), WATTAM, Trevor Anthony Kenneth (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein gắn kết kháng nguyên gắn kết đặc hiệu với kháng 

nguyên trưởng thành của tế bào B (BCMA), thể tiếp hợp miễn 

dịch chứa protein này và dược phẩm chứa protein này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến protein gắn kết kháng nguyên gắn kết đặc hiệu với kháng nguyên 
trưởng thành của tế bào B (BCMA), thể tiếp hợp miễn dịch chứa protein này và dược 
phẩm chứa protein này.  
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(11) 37473 

(21) 1-2013-03884 (51) 7 C08F  210/18,  210/16, B01J  8/22, 

C08F  2/06 
(22) 15.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/058996 15.05.2012 (87) WO 2012/156393 22.11.2012 
(30) MI2011A000854      16.05.2011 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2013 
(71) FASTECH S.R.L.  (IT) 

Via Solferino, 10 - I-20831 Seregno (MB), Italy 
(72) OMICINI, Gabriele (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Quy trình điều chế EP(D)M dẻo trong dịch lỏng và bình phản 

ứng polyme hóa sử dụng cho quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế EP(D)M trong dịch lỏng trong bình phản ứng có 
khuấy (CSTR), trong đó mẻ phản ứng được giữ ở điều kiện sôi ở nhiệt độ giữa 40 và 
60oC và ở áp suất giữa 0,6 và 1,3MPa, và trong đó từ 40% đến 80% nhiệt của phản ứng 
được lấy đi bằng sự sôi của mẻ phản ứng và phần nhiệt còn lại của phản ứng được lấy đi 
bằng cách làm lạnh bổ sung các chất lỏng được đưa quay lại vào bình phản ứng. Bình 
phản ứng theo sáng chế được trang bị hệ thống khuấy gồm ba máy khuấy, một thiết bị 
phân phối chất lỏng đưa quay lại được đặt ở đáy bình phản ứng để phân phối chất lỏng 
được đưa quay lại, và thiết bị kiểm soát mực chất lỏng trong bình phản ứng sử dụng tia 
gama.  
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(21) 1-2013-03886 (51) 7 A61K  39/395, A61P  3/06, C07K  

16/40 
(22) 10.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/037394 10.05.2012 (87) WO/2012/154999 15.11.2012 
(30) 61/484,610 10.05.2011 US 

61/562,303 21.11.2011 US 
61/595,526 06.02.2012 US 
61/614,417 22.03.2012 US 
61/642,363 03.05.2012 US 

(71) AMGEN INC.  (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, United States of 
America 

(72) CHAN, Joyce Chi Yee (CA), GIBBS, John P. (US), DIAS, Clapton S. (US), 
WASSERMAN, Scott (US), SCOTT, Robert Andrew Donald (US), CLOGSTON, 
Christi L. (US), OSSLUND, Timothy David (US), STEIN, Evan, A. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm ổn định và dược phẩm chứa kháng thể đơn dòng liên 

kết đặc hiệu với enzym chuyển hoá proprotein 

subtilisin/kexin typ 9 (PCSK 9) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm ổn định và dược phẩm chứa kháng thể đơn dòng liên kết 
đặc hiệu với enzym chuyển hoá proprotein subtilisin/kexin typ 9 (PCSK 9). Chế phẩm và 
dược phẩm theo sáng chế hữu dụng trong điều trị hoặc phòng ngừa các rối loạn bệnh lý 
liên quan đến cholesterol trong máu, tăng mỡ máu hoặc bệnh rối loạn mỡ máu bằng 
cách sử dụng các kháng thể kháng PC SK 9.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
179 

(11) 37475 
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31/708, A61P  31/12, C07H  19/10,  
19/20 

(22) 07.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/060781 07.06.2012 (87) WO2012/168348 13.12.2012 
(30) 61/495472      10.06.2011 US 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) Hassan Javanbakht (CA), Klaus Klumpp (DE), Suping Ren (CN), Zhuming Zhang (US)
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất nucleosit được dùng để điều trị bệnh sốt xuất huyết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức I để điều trị hoặc phòng các bệnh do 
virut sốt xuất huyết gây ra  

 

  
 

trong đó R1, R2a, R2a, R2b, R3, R4, R5, R6, R8a, R9 và R10 là như được định nghĩa trong bản 
mô tả. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất có công thức I để điều trị 
hoặc phòng bệnh do virut sốt xuất huyết gây ra.  
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(21) 1-2013-03895 (51) 7 C07D  403/14,  405/14,  413/14, 

A61K  31/4178, A61P  31/12 
(22) 09.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/037012 09.05.2012 (87) WO2012/154777 15.11.2012 
(30) 61/485,224 12.05.2011 US 

13/465,298 07.05.2012 US 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 

P.O. Box 4000, Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543-
4000, United States of Amenca 

(72) CHEN, Qi (CN), LOPEZ, Omar D. (US), BENDER, John A.  (US), WANG, Gan  (US), 
NGUYEN, Van N. (US), KADOW, John F. (US), MEANWELL, Nicholas A. (US), 
BELEMA, Makonen (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất kháng virut viêm gan C và chế phẩm chứa hợp chất 

này 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I) và chế phẩm chứa hợp chất này có tác dụng 
kháng virut viêm gan C (HCV). Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất nêu 
trên để sử dụng trong điều trị nhiễm HCV.  
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(21) 1-2013-03900 (51) 7 C12P  7/10, C13K  1/02, C08H  8/00, 

B01F  7/00, C08J  3/00 
(22) 07.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/041382 07.06.2012 (87) WO 2012/170707 A1 13.12.2012 
(30) 61/495,217      09.06.2011 US 
(71) XYLECO, INC.  (US) 

271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall (US), BAE, Seul-a (US), VALDEZ, Randy (US), MASTERMAN, 

Thomas Craig (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống và hệ thống nghiền ẩm để xử lý nguyên 

liệu sinh khối 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, hệ thống và hệ thống nghiền ẩm để xử lý nguyên liệu 
sinh khối (ví dụ, sinh khối thực vật, sinh khối động vật, và sinh khối nước thải đô thị) để 
tạo ra các sản phẩm hữu ích, như nhiên liệu. Ví dụ, các hệ thống được mô tả có thể 
chuyển hóa nguyên liệu thành dung dịch đường, sau đó có thể được lên men để tạo ra 
sản phẩm như nhiên liệu sinh học.  
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(21) 1-2013-03910 (51) 7 A61K  31/00,  39/02, A61P  37/02, 

A61K  38/00,  39/39, A61P  37/04 
(22) 11.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/037412 11.05.2012 (87) WO 2012/155007 15.11.2012 
(30) 61/484,934 11.05.2011 US 

61/608,168 08.03.2012 US 
61/609,974 13.03.2012 US 

(71) CHILDREN'S MEDICAL CENTER CORPORATION  (US) 
55 Shattuck Street, Boston, Massachusetts 02115, United States of America 

(72) MALLEY, Richard (US), LU, Yingjie (CN), ZHANG, Fan (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm sinh miễn dịch trình diện đa kháng nguyên và kit 

chứa chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm sinh miễn dịch trình diện đa kháng nguyên chứa polyme 
gắn kết với kháng nguyên bởi các phân tử ái lực bổ trợ. Ví dụ, polyme có thể là 
polysaccarit, hoặc polysaccarit kháng nguyên liên kết gián tiếp với kháng nguyên 
protein hoặc peptit từ một hoặc nhiều tác nhân gây bệnh khác nhau. Chế phẩm sinh 
miễn dịch theo sáng chế có thể tạo ra đáp ứng miễn dịch thể dịch và tế bào đối với một 
hoặc nhiều kháng nguyên tại cùng một thời điểm.  
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Lô K01, khu công ghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Đinh Văn Quang (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu điều chỉnh độ dài cụm ống nối của máy hút bụi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu điều chỉnh độ dài cụm ống nối của máy hút bụi bao gồm 
ống cố định (3), nút đẩy (4), chi tiết khóa (5), và lò xo (6). Trong đó, ống cố định (3) 
được gắn cố định vào một đầu của ống ngoài (1) và bao quanh mặt ngoài của ống trong 
(2). Chi tiết khóa (5) có thể di chuyển lên xuống dọc theo lỗ trượt (31) được tạo ra trên 
ống cố định (3). Lò xo (6) được lắp trong khoảng trống được tạo ra bởi hốc lắp lò xo 
(41) của nút đẩy (4) và hốc lắp lò xo (33) của ống cố định (3). Nút đẩy (4) có gờ đẩy 
(42) nhô xuống dưới để tỳ vào đầu trên của chi tiết khóa (5). Khi nút đẩy (4) được đẩy 
tiến hoặc lùi dọc theo chiều dài của ống cố định (3), mặt dưới của gờ đẩy (42) sẽ không 
còn tỳ vào chi tiết khóa (5) để cho phép ống trong (2) di chuyển tự do ở bên trong ống 
ngoài (1).  
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(71) EUNSUNG ELECTRONICS VINA CO., LTD.  (VN) 

Lô K01, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Đinh Văn Quang (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Vòng đệm dùng cho cụm ống nối của máy hút bụi và cụm ống 

nối của máy hút bụi có vòng đệm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vòng đệm dùng cho cụm ống nối của máy hút bụi, vòng đệm này 
gần như có dạng hình trụ rỗng và bao gồm gờ bịt kín thứ nhất (31) và gờ bịt kín thứ hai 
(32) lần lượt tiếp xúc đàn hồi với mặt trong của ống ngoài (1) và mặt trong của ống 
trong (2) để bịt kín khe hở giữa ống ngoài (1) và ống trong (2) trong khi hai ống này di 
chuyển tương đối với nhau; rãnh gài (33) để gài vấu gài (21) của ống trong (2) nhằm cố 
định vòng đệm (3) với ống trong (2); và gờ chặn (34) tiếp xúc với mặt đầu của ống trong 
(2). Sáng chế cũng đề cập tới cụm ống nối của máy hút bụi bao gồm ống ngoài (1); ống 
trong (2) có thể di chuyển ở bên trong ống ngoài (1); và vòng đệm (3) để bịt kín khe hở 
giữa ống trong (2) và ống ngoài (1).  
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(21) 1-2013-03927 (51) 7 A01K  67/027, C12N  15/00 

(22) 16.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/038193 16.05.2012 (87) WO2012/158828 22.11.2012 
(30) 61/519,076       16.05.2011 US 
(71) THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI  (US) 

316 University Hall Columbia, Missouri 65211, United States of America 
(72) PRATHER, Randall, S. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Lợn được cải biến gen kháng virut gây hội chứng hô hấp và 

sinh sản ở lợn và phương pháp tạo ra lợn được cải biến gen 

này 

  (57)    Sáng chế đề xuất lợn được cải biến gen, trong đó ít nhất một alen của gen SIGLEC1 bị 
làm bất hoạt và/hoặc ít nhất một alen của gen CD163 bị làm bất hoạt. Lợn được cải biến 
gen có cả hai alen của gen SIGLEC1 và hoặc cả hai alen của gen CD163 bị làm bất hoạt 
sẽ kháng lại virut hội chứng hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRSV). Sáng chế còn đề xuất 
phương pháp sản xuất lợn chuyển gen này.  
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(30) 2011-150550      07.07.2011 JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) TAKANO, Hiroaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông và phương pháp truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị và phương pháp truyền thông theo một cách thức mà nhiều 
trạm gốc (base station) có cùng một ID tế bào phát đi một tín hiệu đã biết trước tới thiết 
bị người dùng để cho phép thiết bị người dùng sau đó có thể truyền thông với tập con 
gồm các trạm gốc hiệu quả nhất đối với thiết bị người dùng này trong số những trạm gốc 
phát. Thiết bị người dùng thu được tín hiệu đã biết trước từ tất cả các trạm gốc phát, sau 
đó gửi phản hồi về chất lượng của tín hiệu thu được. Dựa trên thông tin phản hồi, một 
khuôn dạng bản tin được tạo ra để báo với thiết bị người dùng những trạm gốc thuộc tập 
con gồm các trạm gốc sẽ được sử dụng để truyền thông với thiết bị người dùng.  
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(86) PCT/JP2012/066655    29.06.2012 (87) WO 2013/002358 A1 03.01.2013 
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(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) YASUI, Takeshi (JP), OOHASHI, Tooru (JP), KAWAZU, Nayuta (JP), TANAKA, 

Satoru (JP), SAITO, Akio (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng có độ bền ăn mòn và tính đồng 

nhất về hình dạng bên ngoài và phương pháp sản xuất tấm 

thép này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ kẽm nhúng nóng có độ bền ăn mòn và tính đồng nhất 
về hình dạng bên ngoài tốt. Tấm thép này bao gồm: lớp mạ chứa (theo % khối lượng): 
Al 4-22, Mg 1-6, Si 0,001-1, và phần còn lại Ià Zn và các tạp chất không tránh được 
được tạo ra trên bề mặt của tấm thép nền, trong đó ở mặt phân cách giữa lớp mạ và tấm 
thép nền có các pha Mg2Si và các pha Ca mà mỗi pha này chủ yếu chứa Ca hoặc hợp 
chất của Ca, và ít nhất một phần trong số các pha Mg2Si kết tủa bằng cách sử dụng các 
pha Ca làm nhân.  
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Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 
(72) LIU, Qiyang (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dải thép được phủ kim loại và phương pháp tạo ra lớp phủ kim 

loại trên dải thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dải thép được phủ kim loại và phương pháp tạo ra lớp phủ kim loại 
trên dải thép. Dải thép được phủ kim loại theo sáng chế bao gồm dải thép nền và lớp phủ 
kim loại trên ít nhất một mặt của dải thép này. Lớp phủ kim loại bao gồm lớp phủ trên 
cùng Al-Zn-Mg-Si và lớp hợp kim trung gian nằm giữa dải thép nên và lớp phủ trên 
cùng. Lớp hợp kim trung gian có thành phần như sau, tính theo phần trăm trọng lượng, 
4,0 đến 12 Zn, 6,0 đến 17 Si, 20,0 đến 40 Fe, 0,02 đến 0,50 Mg và phần còn lại là Al và 
tạp chất không tránh được.  

 
  
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
189 

(11) 37485 

(21) 1-2013-03953 (51) 7 H01R  4/70,  4/18,  43/00 

(22) 31.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/064139     31.05.2012 (87) WO2012/165571 06.12.2012 
(30) 2011-125196     03.06.2011 JP 
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4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0073, Japan 
(72) Ryosuke UNO (JP), Shinji KODAMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cực nối và phương pháp sản xuất cực nối 

  (57)     Sáng chế đề xuất cực nối (1) bao gồm phần nối cực (2) để nối với cực đối tiếp, phần nối 
dây dẫn (10) để nối với dây dẫn (W), phần cổ (20) để nối phần nối cực (2) với phần nối 
dây dẫn (10), và phần bọc nhựa (30) để bọc phần nối của phần nối dây dẫn (10) và dây 
dẫn (W). Phần cổ (20) có vách đáy (21) và cặp vách bên (22) thẳng đứng từ hai bên hông 
của vách đáy (21) và có các phần vách song song (22a) cách đều nhau.  

 
  
 
 

   
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
190 

(11) 37486 

(21) 1-2013-03955 (51) 7 A01N  43/54,  43/56,  43/80, A01P  

3/00, A01N  43/653 
(22) 30.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/060103 30.05.2012 (87) WO 2012/163945 06.12.2012 
(30) 11168220.9      31.05.2011 EP 
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(72) CASSAYRE, JÐr«me, Yves (FR), EL QACEMI, Myriem (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hỗn hợp thuốc trừ sâu chứa các chất dẫn xuất isoxazolin 

  (57)     

  
 

Sáng chế đề cập đến hỗn hợp thuốc trừ sâu bao gồm thành phần A và thành phần B, 
trong đó thành phần A là hợp chất có công thức (I) trong đó A1, A2, L, p, R1, R2, R3, R4 
và R5 là như được xác định trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ và thành phần B là chất diệt 
nấm. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sử dụng các hỗn hợp này để kiểm soát các 
loài gây hại cho cây trồng.  
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(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thu được vectơ chuyển động dự đoán theo thời 

gian, và thiết bị giải mã viđeo sử dụng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu được vectơ chuyển động dự đoán theo thời gian, 
và thiết bị giải mã viđeo sử dụng phương pháp này. Theo một phương án của sáng chế, 
phương pháp giải mã hình ảnh bao gồm các bước: xác định liệu khối được dự đoán có 
được cho tiếp xúc với biên phân cách của bộ phận mã hóa lớn nhất (LCU - Largest 
Coding Unit) hay không; và xác định liệu khối thứ nhất là có sẵn hay không tùy theo 
việc khối được dự đoán có được cho tiếp xúc với biên phân cách của LCU hay không. 
Do đó, độ rộng băng thông bộ nhớ không cần thiết có thể được thu hẹp, và độ phức tạp 
khi thực hiện cũng có thể được giảm đi.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống dùng cho việc làm giàu ít nhất một thành phần 

trong chất lỏng nguồn 

  (57)    Hệ thống dùng cho việc làm giàu ít nhất một thành phần trong chất lỏng nguồn chứa ít 
nhất hai thành phần được trộn lẫn, trong đó hệ thống này bao gồm: tháp gồm có các bộ 
phận phụ được xếp chồng, bộ phận phụ cao nhất là buồng bay hơi; bộ phận phụ trung 
gian có chức năng làm buồng gia nhiệt; và bộ phận phụ thấp nhất có chức năng làm 
buồng sa lắng; vách chia tách một phần buồng bay hơi ra khỏi buồng gia nhiệt; ít nhất 
một bộ phận gia nhiệt; ít nhất một màng ngăn ở đáy của bộ phận phụ trung gian được bố 
trí ở trên buồng sa lắng để tạo thuận lợi cho việc giải phóng phần sa lắng vào trong 
buồng sa lắng; vật chứa lưu trữ trung gian để lưu trữ chất lỏng ở áp suất bằng với không 
khí; cửa vào để làm đầy lại bộ phận phụ trung gian bằng cách bơm; và cửa thoát ra để 
giải phóng chất lỏng được xử lý từ buồng bay hơi trên cùng vào vật chứa bên ngoài.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất ức chế peptit epoxy keton proteaza dạng tinh thể và 

phương pháp điều chế hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất peptit keto-epoxit dạng tinh thể. Phương pháp điều chế 
chúng và dược phẩm liên quan. Sáng chế này còn đề cập đến phương pháp điều chế axit 
amin keto-epoxit. Cụ thể, các hợp chất keton alyl được biến đổi chọn lọc lập thể thành 
các hợp chất ketoepoxit mong muốn.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm miễn dịch chứa protein Streptococcus pneumoniae 

không liên hợp và vacxin chứa chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm miễn dịch và vacxin được cải tiến, phương pháp sản xuất 
chúng và việc sử dụng chúng để làm thuốc. Cụ thể, sáng chế đề xuất chế phẩm miễn 
dịch chứa protein Streptococcus pneumoniae không liên hợp được chọn từ pneumolysin 
và (các) thành viên của họ Triad polyhistidin (ví dụ PhtĐ); và tá dược bao gồm QS21 và 
monophosphoryl lipit A (MPL), và được trình bày ở dạng hạt mỡ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mũ lưỡi trai gấp được 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mũ lưỡi trai gấp được. Mũ lưỡi trai gấp được này bao gồm: thân 
chính để đội lên đầu của người sử dụng; phần tấm chắn được bố trí trên mặt ngoài của 
phần trước của thân chính để che nắng, phần tấm chắn này có phần gấp được gấp được 
theo hướng vào trong của thân chính; và lõi được luồn vào trong phần tấm chắn theo 
hướng thẳng đứng và có chiều rộng xác định.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chi tiết kim loại được phủ cacbon dạng kim cương (DLC) và 

phương pháp phủ DLC 

  (57)   Sáng chế đề xuất chi tiết được phủ cacbon dạng kim cương (Diamond Like Carbon - 
DLC) và phương pháp phủ DLC. Chi tiết này bao gồm lớp có građient thành phần 
cacbua vonfram - cacbon (tungsten carbide-carbon (WC-C)), không có lớp phủ lót chứa 
kim loại và lớp cấy ion, và có lớp bề mặt DLC có đặc tính cô kết trong các thử nghiệm 
cào xước.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý bằng từ tính gián tiếp chất lỏng và chất khí

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý bằng từ tính gián tiếp chất lỏng/khí, 
trong đó, ở bước thứ nhất, từ trường hoặc trường điện từ có kích thước, hình dạng và mật 
độ từ thông nhất định được cho tác dụng lên chất lỏng/khí làm việc để thu được chất 
lỏng/khí đã được từ hoá trực tiếp; sau đó, chất lỏng/khí đã được từ hoá trực tiếp được sử 
dụng ở bước thứ hai làm chất từ hoá chất xử lý từ tính để từ hoá gián tiếp chất lỏng/khí ở 
trạng thái bình thường chưa được từ hoá theo tỷ lệ trộn định trước, và phương pháp trộn 
giữa chất lỏng/khí đã được từ hoá trực tiếp và chất lỏng/khí ở trạng thái bình thường 
chưa được từ hoá. Sau đó, chất lỏng/khí đã được trộn hoặc từ hoá gián tiếp tạo thành 
được sử dụng một cách trực tiếp trong các ứng dụng thích hợp hoặc được lưu trữ trong 
bể chứa để dùng sau đó. Các ứng dụng theo sáng chế có thể bao gồm, nhưng không chỉ 
giới hạn ở, tất cả các ứng dụng đã biết về việc xử lý bằng từ tính trực tiếp chất lỏng/khí 
như xử lý nước, xử lý nhiên liệu hyđrocacbon.  
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất các hạt tẩy rửa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất các hạt tẩy rửa mà tạo ra các hạt tẩy rửa có 
kích thước hạt cần thiết với hiệu suất cao. Các hạt tẩy rửa chứa chất hoạt động bề mặt 
anion, được sản xuất theo phương pháp này mà không bao gồm quá trình phun sấy. Việc 
có sự phân bố kích thước hạt một cách rõ ràng hơn cũng sẽ tạo ra hiệu quả là các hạt tẩy 
rửa không những được cải thiện hình dạng bên ngoài mà còn có khả năng chảy tự do tốt, 
và do đó năng suất cao có thể đạt được một cách hiệu quả.  
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(72) HICKS, Timothy E. (CA), GRIES, Jeffrey J. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ quá nhiệt song song hai đường hơi và phương pháp quá 

nhiệt hơi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ quá nhiệt song song hai đường hơi bao gồm trống để phân phối 
hơi, bộ phận nhận hơi đối diện với trống để nhận hơi: bề mặt thứ nhất và bề mặt thứ hai 
nhận hơi từ trống để phân phối cho đường hơi thứ nhất và đường hơi thứ hai để làm quá 
nhiệt hơi trước khi phân phối cho bộ nhận hơi. Ngoài ra, các bộ ổn định nhiệt phun được 
bố trí dọc theo đường hơi thứ nhất và đường hơi thứ hai.  
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(21) 1-2013-04005 (51) 7 C07D  285/24,  249/12, A01N  37/44

(22) 22.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/039011 22.05.2012 (87) WO 2012/162323 29.11.2012 
(30) 61/489,597      24.05.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.03.2014 
(71) ARDEA BIOSCIENCES, INC.  (US) 

4939 Directors Place, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) MINER, Jeffrey (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm dùng để điều trị bệnh cao huyết áp, tăng axit uric 

huyết và bệnh gót 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất và chế phẩm dùng để điều trị cao huyết áp ở đối tượng cần 
điều trị (ví dụ, trong đó việc điều trị này không dẫn đến sự gia tăng nồng độ axit uric 
trong huyết thanh, nồng độ axit uric trong huyết thanh tăng bất thường, tăng axit uric 
huyết, nồng độ axit uric trong huyết thanh cao hơn 6mg/dL, hoặc dẫn đến sự tiến triển 
bệnh gót ở đối tượng).  
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(11) 37497 

(21) 1-2013-04009 (51) 7 C07C  311/13, C07D  251/16,  

251/22, A61K  31/53, A61P  9/00,  
31/00, C07D  401/12,  405/04,  
405/12,  413/12,  417/12 

(22) 21.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/059399 21.05.2012 (87) WO 2012/160034 29.11.2012 
(30) 11167317.4 24.05.2011 EP 

11180759.0 09.09.2011 EP 
12158030.2 05.03.2012 EP 

(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, Germany 

(72) LUCKING, Ulrich (DE), BOHLMANN, Rolf (DE), SCHOLZ, Arne (DE), 
SIEMEISTER, Gerhard (DE), GNOTH, Mark, Jean (DE), BOMER, Ulf (DE), 
KOSEMUND, Dirk (DE), LIENAU, Philip (DE), RUHTER, Gerd (DE), SCHULTZ-
FADEMRECHT, Carsten (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 4-aryl-N-phenyl-1,3,5-triazin-2-amin chứa nhóm 

sulfoximin, hợp chất trung gian dùng để điều chế nó và dược 

phẩm chứa nó 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất 4-aryl-N-phenyl-1,3,5-triazin-2-amin chứa nhóm 
sulfoximin có công thức chung (I) hoặc (Ia) như được mô tả và được xác định trong bản 
mô tả sáng chế, phương pháp điều chế chung, và dược phẩm chứa chúng. Hợp chất này 
và dược phẩm chứa nó hữu hiệu để điều trị và/hoặc phòng các rối loạn, cụ thể là các rối 
loại tăng sinh tế bào quá mức và/hoặc các bệnh lây nhiễm do virut gây ra và/hoặc các 
bệnh tim mạch. Sáng chÓ còn đề cập đến các hợp chất trung gian hữu ích trong quy trình 
điều chế hợp chất có công thức chung (1) hoặc (1a).  
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(11) 37498 

(21) 1-2013-04010 (51) 7 H04N  11/02 

(22) 22.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/043674 22.06.2012 (87) WO 2012/177961 A1 27.12.2012 
(30) 61/501,112      24.06.2011 US 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

Sanno Park Tower, 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-6150, Japan 
(72) BOSSEN, Frank, Jan (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã viđeo và phương pháp mã hóa viđeo để bù 

chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hoá và giải mã viđeo để bù chuyển , trong đó việc 
bù chuyển động được thực hiện dưới dự đoán liên khung. Việc nội suy mẫu phân số 
được áp dụng trên các mẫu được lấy để tạo ra các mẫu phân số. Việc nội suy mẫu phân 
số bao gồm nhiều thao tác lọc và tất cả các kết quả lọc từ các thao tác lọc được chặt 
xuống đến độ sâu bit định trước không phụ thuộc vào độ sâu bit của các mẫu được lưu 
trữ trong bộ nhớ ảnh tham chiếu.  
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(11) 37499 

(21) 1-2013-04019 (51) 7 B62K  11/02 

(22) 20.12.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 2013-034461 25.02.2013 JP 

2013-080473 08.04.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2013 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Kota TAKIZAWA (JP), Kaori EBATO (JP), Kazuhiro SUZUKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu nạp nước cho bình nước làm mát của xe dạng yên ngựa 

  (57)    Mục đích của sáng chế là tăng mức độ dễ thao tác của việc cấp nước làm mát trong cơ 
cấu nạp nước cho bình nước làm mát của xe dạng yên ngựa.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất cơ cấu nạp nước cho bình nước 
làm mát của xe dạng yên ngựa được trang bị hộp chứa vật dụng (22) được bố trí bên 
dưới yên xe dùng cho người đi xe, bình nước làm mát (89) dùng để chứa nước làm mát 
dùng cho động cơ đốt trong làm mát bằng nước và được bố trí ở phía sau hộp chứa vật 
dụng (22) và nắp đậy được bố trí trên một phần của hộp chứa vật dụng (22) và được 
dùng để che miệng nạp nước của bình nước làm mát (89), khoang chứa (86) và khoang 
cấp nước (94) dùng cho bình nước làm mát (89) được bố trí trên hộp chứa vật dụng (22) 
ở trạng thái chúng được ngăn cách với nhau, nắp đậy được tạo ra bởi thành trên và thành 
bên, và phần trên của khoang cấp nước (94) mà miệng nạp nước của bình nước làm mát 
(89) hướng vào đó được che bởi thành trên.  
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(11) 37500 

(21) 1-2013-04022 (51) 7 G06Q  30/00 

(22) 20.05.2011 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2011/037376  20.05.2011 (87) WO/2012/161678 29.11.2012 
(71) IMIDUS TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

10855 Fairfax Blvd., Third Floor Fairfax, Virginia 22030 - US 
(72) IM, Sung, Bin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống đặt trước điểm bán tích hợp web 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống đồng bộ hóa và tích hợp dữ liệu đặt trước, dữ liệu đặt hàng 
và dữ liệu thương mại điện tử, dữ liệu thẻ quà tặng và/hoặc dữ liệu điểm tích lũy có 
trong thiết bị POS (Point-of-sale) với trang web của cửa hàng và đồng bộ hóa dữ liệu 
hiện có trong cơ sở dữ liệu trang web với thiết bị POS. Hệ thống này bao gồm thiết bị 
POS để cài đặt ứng dụng POS, ứng dụng POS có lớp cơ sở dữ liệu POS và máy chủ web 
để cài đặt ứng dụng trang web, ứng dụng trang web này bao gồm lớp cơ sở dữ liệu trang 
web. Máy chủ web cài đặt trang web mà có thể truy nhập một cách công cộng và ứng 
dụng trang web xử lý đưa dữ liệu đầu vào của trang web vào lớp cơ sở dữ liệu trang web 
và ứng dụng POS truyền thông với ứng dụng trang web để điều hòa lớp cơ sở dữ liệu 
trang web và lớp cơ sở dữ liệu POS qua các giao thức Internet. Hệ thống có thể được 
dùng để tích hợp nhà hàng hoặc hệ thống đặt trước, đặt hàng và thương mại điện tử POS 
của bên bán khác qua trang web.  
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(11) 37501 

(21) 1-2013-04023 (51) 7 A01N  43/80,  51/00,  53/00,  47/30,  

37/38,  47/40,  43/40,  43/86, A01P  
5/00,  7/02,  7/04,  9/00 

(22) 30.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/060126 30.05.2012 (87) WO/2012/163960 06.12.2012 
(30) 11168218.3      31.05.2011 EP 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) EL QACEMI, Myriem (FR), CASSAYRE, JÐr«me Yves (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hỗn hợp thuốc trừ sâu chứa các chất dẫn xuất isoxazolin và 

phương pháp kiểm soát loài gây hại 

  (57)     

  
 

Sáng chế đề cập đến hỗn hợp thuốc trừ sâu chứa các thành phần A và B, trong đó thành 
phần A là hợp chất có công thức (I) trong đó A1, A2, L, p, R1, R2, R3, R4 và R5 là như 
được xác định trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ và thành phần B là chất diệt côn trùng. Sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp kiểm soát loài gây hại cho cây trồng bằng cách sử dụng 
hỗn hợp này.  
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(11) 37502 

(21) 1-2013-04031 (51) 7 B65D  5/52,  85/10 

(22) 13.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/002492 13.06.2012 (87) WO/2012/171636 20.12.2012 
(30) 11004843.6      14.06.2011 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2013 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) NADEAU, Sandrine (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hộp đựng và phương tiện nâng sản phẩm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp đựng (1) bao gồm hộp (2), và nắp (3), trong đó phương tiện 
nâng (41) để nâng sản phẩm (42), cụ thể là sản phẩm hút thuốc, được tạo ra trong hộp 
đựng (1). Phương tiện nâng (41) bao gồm panen nâng (45) được nối khớp qua đường nối 
khớp thứ nhất (44) với phía bên trong của thành đáy (4) của hộp (2), và panen gập lại 
(47) tựa vào panen nâng (45) qua đường nối khớp thứ hai (46). Panen gập lại (47) được 
làm thích ứng để truyền sự hoạt động của nắp (3) tới panen nâng (45). Panen nâng (45) 
còn bao gồm phương tiện giữ có rãnh (48) được tạo ra ở panen nâng (45), trong đó rãnh 
(48) được làm thích ứng để chứa ít nhất một phần của sản phẩm (42). Sáng chế còn đề 
cập đến phương tiện nâng (41).  
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(11) 37503 

(21) 1-2013-04038 (51) 7 B67D  7/04 

(22) 13.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/042139 13.06.2012 (87) WO/2012/177451 A1 27.12.2012 
(30) 13/163850      20.06.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2013 
(75) 1. JOSE CAJIGA  (US) 

220 Cape Florida Drive, Keybiscayne, FL 33149, United States of America 
2. ARTURO CAJIGA VILLAR  (US) 
220 Cape Florida Drive, Keybiscayne, FL 33149, United States of America 
3. VICENTE CAJIGA VILLAR  (US) 
220 Cape Florida Drive, Keybiscayne, FL 33149, United States of America 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Trạm cung cấp nhiên liệu di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun, trạm cung cấp nhiên liệu di động thân thiện với môi trường 
bao gồm bồn chứa nhiên liệu, cấu trúc giá đỡ có các chân đỡ dùng để đỡ sàn thao tác ở 
vị trí trên cao so với mặt đất một khoảng xác định, thiết bị phát điện thay thế là một 
trong số máy phát điện năng lượng mặt trời và máy phát điện năng lượng gió để cung 
cấp nguồn điện sơ cấp cho trạm cung cấp nhiên liệu di động và dầm giữa được liên kết 
với ít nhất hai chân đỡ, ít nhất hai chân đỡ sẽ đỡ trọng lượng của dầm giữa, trong đó bồn 
nhiên liệu và máy phát điện thay thế được gắn trên sàn thao tác.  
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(11) 37504 

(21) 1-2013-04042 (51) 7 G06F  3/048, H04W  88/02, G06F  

3/041 
(22) 09.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/KR2012/003603 09.05.2012 (87) WO2012/161434 29.11.2012 
(30) 10-2011-0048301      23.05.2011 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) Kyu Sung KIM (KR), Jee Yeun WANG (KR), Yu Sic KIM (KR), Hui Chul YANG 

(KR), Joong Hun KWON (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để soạn thảo màn hình của thiết bị di 

động có màn hình chạm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để soạn thảo màn hình của thiết bị di động 
có màn hình chạm. Trong chế độ nghỉ, thiết bị di động hiển thị vùng hiển thị mục chứa 
ít nhất một mục trên màn hình nhàn rỗi. Trong chế độ soạn thảo, thiết bị di động hiển thị 
vùng lệnh soạn thảo chứa ít nhất là một lệnh soạn thảo định trước trên màn hình soạn 
thảo. Khi mục thứ nhất đặt trong vùng hiển thị mục được di chuyển sang vùng lệnh soạn 
thảo, thiết bị di động thực hiện lệnh soạn thảo định trước được phân định cho vị trí di 
chuyển của vùng lệnh soạn thảo.  
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(11) 37505 

(21) 1-2013-04045 (51) 7 B62J  23/00,  39/00 

(22) 23.12.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 2013-038710 28.02.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2013 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Masashi NAMAI (JP), Ken SAKAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)   Sáng chế đề xuất giải pháp nhằm làm giảm sự xuất hiện tiếng ồn từ tấm ốp thân xe và 
giảm trọng lượng của tấm ốp thân xe trong xe dạng yên ngựa được trang bị tấm ốp thân 
xe.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất kết cấu trong đó khung chính (21) của 
xe máy (10) có ống chính (13) và các thanh đỡ yên xe (15L và 15R) kéo dài lên phía 
trên từ phần sau của ống chính (13). Tấm chốt xoay (14) rủ xuống dưới trên phần sau 
của ống chính (13). Phía bên khung chính (21) được che bởi tấm ốp khung chính (62) và 
phía dưới của tấm ốp khung chính (62) này được che bởi nắp chụp tấm chốt xoay (64).  
Đoạn uốn cong (73) nhô lên trên được tạo ra trên tấm ốp khung chính (62) và nắp chụp 
tấm chốt xoay (64) được tạo ra để nối với đoạn uốn cong (73) và che ít nhất một phần 
của khung chính (21).  
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(22) 23.12.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 2013-038887 28.02.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2013 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Sunao KAWANO (JP), Hideki IKEDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)    Sáng chế đề xuất giải pháp nhằm làm giảm số lượng các bộ phận cấu thành và tăng năng 
suất lắp ráp của xe dạng yên ngựa được trang bị thành chắn trong vùng lân cận ống nạp.  
Để đạt được mục đích nêu trên, xe máy dạng yên ngựa theo sáng chế có các tấm ốp bên 
khung chính (63L và 63R) được lắp từ bên ngoài lên tấm ốp khung chính (62) theo cách 
gối chồng lên đó để che các phía bên của khung chính (21). Xe máy dược tạo ra, trên 
các phần trước của các tấm ốp bên khung chính (63L và 63R), với các thành chắn (90L 
và 90R) kéo dài đi xuyên qua tấm ốp khung chính (62) và nhô về phía trong theo chiều 
rộng xe về phía bộ lọc không khí (32). Các thành chắn (90L và 90R) được lắp cố định 
vào tấm ốp khung chính (62). Tấm ốp khung chính (62) và các tấm ốp bên khung chính 
(63L và 63R) được lắp cố định nhờ các phần lắp chặt (94L và 94R).  
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(21) 1-2013-04052 (51) 7 A61K  9/08,  31/195,  31/4172,  

31/198 
(22) 01.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/KR2012/004369  01.06.2012 (87) WO2012/165917 06.12.2012 
(30) 10-2011-0053890       03.06.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2013 
(71) LG LIFE SCIENCES LTD.  (KR) 

(Sinmunno 2-ga) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 110-062, Republic of Korea 
(72) CHOI, Suk Young (KR), KO, Youn Kyung (KR), SO, Jin Eon (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm lỏng chứa etanercept 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm lỏng chứa etanercept (protein dung hợp p75 sTNFR:Fc 
tái tổ hợp) có tính ổn định khi cất giữ, và cụ thể hơn là đến chế phẩm lỏng chứa một 
hoặc nhiều chất làm ổn định được chọn từ nhóm gồm metionin, lysin, histiđin, và các 
muối dược dụng của nó với lượng đủ để làm giảm sự tạo ra sản phẩm phụ của etanercept 
trong khi cất giữ. Chế phẩm lỏng theo sáng chế làm giảm một cách hiệu quả sự tạo ra 
các sản phẩm phụ của etanercept và duy trì một cách ổn định hiệu quả dược tính của nó 
trong thời gian cất giữ dài. Nhờ vậy, chế phẩm vô trùng này không cần quá trình hoàn 
nguyên trước khi sử dụng và có thể được dùng cho bệnh nhân để đảm bảo sự an toàn cho 
họ. Do vậy, nó có thể có hiệu quả cho các lĩnh vực cần điều trị bằng etanercept.  
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(21) 1-2013-04055 (51) 7 B42B  5/00, B26F  1/18 

(22) 30.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/063872     30.05.2012 (87) WO2012/165458 06.12.2012 
(30) JP2011-122073     31.05.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2013 
(71) KOKUYO CO., LTD.  (JP) 

1-1, Oimazato Minami 6-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka 537-8686, JAPAN 
(72) So HASEGAWA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thiết bị liên kết 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị liên kết (1) bao gồm: giá đỡ tấm (2) giữ các tấm (P), lưỡi dao 
(3) xuyên qua các tấm (P) đươc giữ bởi giá đỡ tấm (2): cơ cấu dẫn động (4) kích hoạt 
lưỡi dao (3) và giá đỡ tấm (2) bằng cách sử dụng lực vận hành được tác động đến phần 
vận hành; và lò xo (5) tích lũy lực phản hồi bằng cách sử dụng một phần lực vận hành 
được tác động lên phần vận hành, và sau thời điểm hoàn thành thao tác (T3) mà ở đó lực 
vận hành triệt tiêu kéo lưỡi dao (3) ra khỏi các tấm (P) bằng cách sử dụng lực phản hồi 
để liên kết các tấm (P). Thời điểm hoàn thành thao tác (T3) của phần vận hành xuất hiện 
giữa thời điểm xuyên sâu nhất (T2) mà ở đó lưỡi dao (3) xuyên qua các tấm (P) ở mức 
độ sâu nhất và thời điểm lực cản lớn nhất (T4) mà ở đó độ cản kéo đi kèm với việc kéo 
lưới dao (3) ra khỏi các tấm (P) được tăng đến mức lớn nhất.  
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61/490,734 27.05.2011 US 
61/490,716 27.05.2011 US 

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.  (BE) 
Rue de l' Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium 

(72) CASTADO, Cindy (BE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Polypeptit có nguồn gốc từ Clostridium difficile, chế phẩm 

miễn dịch chứa polypeptit này và vacxin chứa chế phẩm miễn 

dịch này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit có nguồn gốc từ Clostridium difficile, chế phẩm miễn 
dịch chứa polypeptit này và vacxin chứa chế phẩm miễn dịch này.  
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(21) 1-2013-04062 (51) 7 A61F  13/02 

(22) 24.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/DK2012/050178  24.05.2012 (87) WO/2012/159635 29.11.2012 
(30) 11167379.4       24.05.2011 EP 
(71) TAKEDA NYCOMED AS  (NO) 

Drammensveien 852 N-1372 Asker, Norway 
(72) SCHONHOFER, Wolfgang (AT), PEDERSEN, Pernille, Dybendal (DK), 

BERTELSEN, Poul (DK), BRAENDER, Henrik (DK), BLANKA, Ingrid (AT), 
LARSEN, Henrik, Neuschafer (DK) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật mang colagen được ép cuốn, quy trình và thiết bị sản 

xuất vật mang này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất vật mang colagen được ép cuốn và quy trình mở 
cuốn vật mang colagen được ép cuốn này. Vật mang colagen được ép cuốn này dùng 
ngay được trong phẫu thuật ít xâm lấn. Sáng chế cũng đề cập đến vật mang colagen được 
ép cuốn dùng để ngăn ngừa hoặc điều trị tổng thương liên quan đến việc thực hiện phẫu 
thuật ít xâm lấn.  
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(21) 1-2013-04064 (51) 7 A01N  43/16,  43/713,  43/90,  63/02, 

A01P  3/00, A61K  31/70, A61P  
31/10, C07H  17/08, C07K  7/56 

(22) 23.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/039178 23.05.2012 (87) WO/2012/162412 29.11.2012 
(30) 61/489,640 24.05.2011 US 

61/615,075 23.03.2012 US 
(71) BAYER CROPSCIENCE LP  (US) 

2 T.W. Alexander Drive Research Triangle Park, NC 27709, USA 
(72) GUILHABERT-GOYA, Magalie (FR), MARGOLIS, Jonathan, S. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm hỗn hợp diệt nấm chứa các chất diệt nấm polyen và 

peptit không phải ribosomal và phương pháp kiểm soát mầm 

bệnh nấm sử dụng chế phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hỗn hợp diệt nấm hiệp đồng chứa chất diệt nấm 
polyen và ít nhất một lipopeptit và phương pháp kiểm soát các mầm bệnh nấm sử dụng 
chế phẩm này.  
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(21) 1-2013-04079 (51) 7 C08F  251/00,  289/00, C14C  3/22 

(22) 25.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/059825 25.05.2012 (87) WO2012/163823 06.12.2012 
(30) 1109270.7 02.06.2011 GB 

11174207.8 15.07.2011 EP 
(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Kennedyplatz 1, 50569 Koln, Germany 
(72) SONG, Ma (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Polyme ghép và quy trình sản xuất polyme ghép này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến polyme ghép chứa polysacarit hoặc polypeptit hoặc các dẫn xuất 
tương ứng của nó, có thể thu được bằng cách polyme hóa gốc tự do của A) monome 
được chọn từ hoặc hỗn hợp monome của (a) axit acrylic hoặc axit metacrylic hoặc hỗn 
hợp của chúng hoặc của muối kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hoặc amoni của chúng 
với lượng nằm trong khoảng từ 20% đến 100% theo trọng lượng, (b) monome không bão 
hòa về mặt monoetylen khác mà có thể đồng polyme hóa với monome (a) với lượng nằm 
trong khoảng từ 0% đến 80% theo trọng lượng và (c) monome có ít nhất 2 liên kết đôi 
không liên hợp không bão hòa về mặt etylen trong phân tử với lượng nằm trong khoảng 
từ 0% đến 5% theo trọng lượng. Sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất polyme 
ghép này.  
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(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) FEY, Peter (DE), MAYER, Agathe, Christine (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp điều chế N-3,4-diflo-2-[(2-flo-4-iodophenyl)amino]-

6-metoxyphenyl-1-[2,3-dihydroxy-propyl]xyclopropan-

sulfonamit và hợp chất trung gian dùng trong phương pháp 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp bất đối xứng để điều chế các chất đồng phân 
đối ảnh dạng (S) và (R) của N-{3,4-diflo-2-[(2-flo-4- iodophenyl)amino]-6-
metoxyphenyl)-1-[2,3-dihydroxy-propyl]xyclopropan- sulfonamit và các hợp chất trung 
gian dùng trong phương pháp này.  
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) TERADA, Kengo (JP), SHIBAHARA, Youji (JP), TANIKAWA, Kyoko  (JP), SASAI, 

Hisao  (JP), SUGIO, Toshiyasu (JP), MATSUNOBU, Toru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã ảnh và thiết bị giải mã ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã ảnh và thiết bị giải mã ảnh. Thiết bị giải mã 
ảnh bao gồm hệ mạch điều khiển và việc lưu trữ có thể truy cập từ hệ mạch điều khiển. 
Phương pháp giải mã ảnh bao gồm các bước: thực hiện giải mã số học trên cờ thứ nhất 
chỉ báo thông số dịch vị thích ứng mẫu SAO (SAO - Sample Adaptic Offset) dùng cho 
khối đích được giải mã có giống hệt với thông số SAO dùng cho khối liền kề ngay bên 
trái của khối đích hay không, thực hiện giải mã số học trên thông số SAO dùng cho khối 
đích; và thực hiện, theo cờ thứ nhất xử lý thông số SAO trên tín hiệu độ chói Y, tín hiệu 
màu Cb, và tín hiệu màu Cr được nằm trong khối đích. Trong khi thực hiện giải mã số 
học trên cờ thứ nhất, ngữ cảnh riêng được sử dụng để thực hiện giải mã trên cờ thứ nhất 
dùng cho tín hiệu độ chói Y, tín hiệu màu Cb, và tín hiệu màu Cr.  
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(30) 61/502,156      28.06.2011 US 
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(72) CHOW, Pei-Yong (SG), GOH, Layh-Beng (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp bao nang chế phẩm có độ tan và độ ổn định được 

tăng cường và vi nhũ tương song liên tục 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra chế phẩm được bao nang có độ tan và độ ổn 
định được tăng cường. Vi nhũ tương song liên tục hoặc Winsor Typ III được tạo ra bằng 
cách sử dụng chất nhũ tương, dung môi và đồng chất nhũ tương. Chế phẩm hoạt tính 
được bổ sung vào vi nhũ tương dẫn đến mạng lưới mixen của chế phẩm hoạt tính trong 
vi nhũ tương. Chế phẩm hoạt tính có thể hòa tan trong nước hoặc có thể hòa tan trong 
dầu hoặc có thể hòa tan trong cả nước lẫn dầu.  
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(71) ALPHA HOME APPLIANCES SDN BHD  (MY) 

No 6, Jalan Sungai Kayu Ara 32/37, Berjaya Park, Section 32, 40460 Shah Alam, 
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(72) LIAN, Yeo Peng (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống quạt có bộ nguồn ánh sáng và nguồn cấp điện khẩn 

cấp 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống quạt (100) bao gồm các cánh quạt sắp xếp luân phiên, 
động cơ điện một chiều để dẫn động các cánh quạt sắp xếp luân phiên, bộ lưu điện có 
thể sạc lại (10) được kết nối điện và hoạt động như nguồn cung cấp điện phụ của động 
cơ, bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều (AC-DC) (20) có 
khả năng chuyển đổi dòng điện xoay chiều (AC) của nguồn cung cấp điện chính thành 
dòng điện một chiều (DC) để sạc bộ lưu điện (10) và cấp điện cho động cơ; và bộ điều 
khiển chính kết nối với động cơ để điều khiển hoạt động của động cơ, trong đó sự hoạt 
động của động cơ có thể được chuyển mạch từ đang được cấp điện bởi nguồn cung cấp 
điện chính sang nguồn cung cấp điện phụ khi mất điện của nguồn cung cấp điện chính.  
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Satoru (JP), NAKANO, Takeshi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Má phanh dùng cho các phương tiện vận tải đường sắt và 

phanh đĩa được trang bị má phanh này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phanh đĩa dùng cho các phương tiện vận tải đường sắt bao gồm: đĩa 
phanh được cố định vào bánh hoặc trục của phương tiện vận tải đường sắt; và má phanh 
được kết cấu để được ép tỳ lên mặt ma sát của đĩa phanh bởi bộ kẹp phanh, má phanh 
này bao gồm: các chi tiết ma sát được bố trí cách nhau, mỗi chi tiết ma sát có bề mặt đối 
diện mặt ma sát của đĩa phanh; lớp lót kim loại được gắn chặt vào các mặt sau của các 
chi tiết ma sát; và tấm đế đỡ các chi tiết ma sát ở phía mặt sau qua các chi tiết lò xo, tấm 
đế được lắp vào bộ kẹp phanh; trong đó các chi tiết ma sát được bố trí thành cặp với mỗi 
cặp được tạo thành bởi hai chi tiết ma sát liền kề, và lớp lót kim loại là chi tiết một mảnh 
được bố trí cho mỗi cặp chi tiết ma sát.  
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MCKENNA, Jeffrey (GB), THOMSON, Christopher (GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dẫn xuất 3-spiroxyclic piperidin làm chất chủ vận thụ thể 

ghrelin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất có công thức (I)  
 

  
 
 
trong đó nhóm thế được xác định trong phần mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình 
điều chế các dẫn xuất này, dược phẩm chứa các dẫn xuất này, dẫn xuất này làm thuốc và 
để điềư trị bệnh hoặc rối loạn gây ra bởi thụ thể ghrelin.  
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(30) 61/504,102      01.07.2011 US 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  (US) 
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E. (US), ZHANG, Yuanji (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cấu trúc ADN và phương pháp chặn có chọn lọc biển hiện 

protein tái tổ hợp ở cây trồng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và chế phẩm ngăn chặn có chọn lọc sự biểu hiện của 
protein tái tổ hợp ở mô sinh sản đực trong cây biến đổi gen. Sáng chế cũng đề cập 
phương pháp và chế phẩm gây vô sinh ở cây biến đổi gen có tính trạng đực. Cây, tế bào 
thực vật, các phần của cây, hạt và các sản phẩm thương mại chứa chế phẩm như trên 
cùng là các khía cạnh theo sáng chế.  
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(30) 61/502,462 29.06.2011 US 

201108719-4 24.11.2011 SG 
(71) CHIKKA PTE LTD  (SG) 

24 Raffles Place, #27-01 Clifford Centre, Singapore 048621, Singapore 
(72) MENDIOLA, Dennis (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp để điều chỉnh lượng băng thông dữ 

liệu được cấp tới thiết bị di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống để điều chỉnh lượng băng thông dữ liệu được cấp tới thiết 
bị di động bao gồm bộ hỗ trợ điều chỉnh băng thông được bố trí để thu yêu cầu từ thiết 
bị di động để điều chỉnh lượng băng thông dữ liệu; bộ điều chỉnh băng thông trong 
truyền thông với bộ hỗ trợ điều chỉnh băng thông; bộ điều chỉnh băng thông được áp 
dụng để cấp hoặc phân phát băng thông dữ liệu khả dụng dư thừa tới thiết bị đi động; 
trong đó khi thu được yêu cầu, bộ hỗ trợ điều chỉnh băng thông xử lý yêu cầu này và nếu 
yêu cầu được xử lý thành công, điều chỉnh băng thông dữ liệu được cấp tới thiết bị di 
động thông qua bộ điều chỉnh băng thông. Hệ thống còn có thể được áp dụng để tính 
giá/tính phí dựa trên hoặc mô hình trả phí trên thời gian cụ thể hoặc mô hình trả phí trên 
hành động.  

Sáng chế là thích hợp để sử dụng trong hệ thống viễn thông và không yêu cầu các 
cải biến được thực hiện đối với hệ thống viễn thông đang tồn tại.  
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(72) Takeshi KONNO (JP), Naoyuki YAMATE (JP), Yoshiaki HIRAKATA (JP), Hitoshi 
TSUSAKA (JP), Wayne ALVES (BR) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu chống trộm xe 

  (57)    Sáng chế đề xuất cơ cấu chống trộm xe (60) có kết cấu bao gồm: thân vỏ dạng hộp (132) 
có lỗ (173) trên thành đáy (161) mà không khí đi vào và đi ra qua đó ; bộ phận hiển thị 
trạng thái hoạt động (170) mà đường tâm của nó được bố trí dọc theo đường thẳng 
vuông góc kéo dài từ đường tâm của lỗ (173), và được lắp cố định vào thành trên (162) 
của thân vỏ nhờ dụng cụ (176) được lồng qua lỗ (173) và truyền trạng thái hoạt động ra bên 
ngoài thân vỏ (132); và tấm đế (67) được lắp vào trong thân vỏ (132) và các linh kiện điện tử 
dùng để kích hoạt bộ phận hiển thị trạng thái hoạt động (170) được lắp trên đó.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu chống trộm xe 

  (57)    Sáng chế đề xuất cơ cấu chống trộm xe (60) bao gồm: thân vỏ (132); nắp đậy (156) để 
đóng kín miệng hở (167) của thân vỏ; bảng mạch điện (67) được lồng theo cách tháo ra 
được vào trong thân vỏ (132) qua miệng hở của nó và các linh kiện điện tử được lắp trên 
đó; ăcquy phụ (88) dùng để cấp điện cho bảng mạch điện (67); và chi tiết làm kín (157) 
được lắp vào trong miệng hở (167) của thân vỏ và có cữ chặn bảng mạch điện (203) để 
ngăn không cho bảng mạch điện bị tuột ra và cữ chặn ăcquy phụ (204) để ngăn không 
cho ăcquy phụ (88) bị tuột ra.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp thuốc diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa 

penoxsulam và pendimethalin và phương pháp kiểm soát thực 

vật không mong muốn 

  (57)    Sáng chế đề xuất hỗn hợp thuốc diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa (a) penoxsulam và 
(b) pendimethalin tạo ra sự kiểm soát được cải thiện từ giai đoạn tiền này mầm tới giai 
đoạn hậu nảy mầm cho thực vật không mong muốn ở nhiều loại cây trồng, bao gồm lúa, 
ngũ cốc và các cây lấy hạt, thảm cỏ, IVM, mía và vườn cây lấy quả và vườn nho. Tỷ lệ 
hoạt chất (khối lượng trên khối lượng) giữa pendimethalin và penoxsulam mà ở đó tác 
dụng diệt cỏ nằm trong khoảng hiệp đồng là nằm trong khoảng 5:1 đến 320:1, và trong 
các trường hợp nhất định là 55:1. Tỷ lệ áp dụng hỗn hợp có tác dụng hiệp đồng sẽ tùy 
thuộc vào loại cỏ dại cụ thể cần kiểm soát, mức độ kiểm soát được đòi hỏi, và thời điểm 
và phương pháp áp dụng. Hỗn hợp theo sáng chế có thể được áp dụng với mức dùng 
nằm trong khoảng từ 160 gam hoạt chất trên hecta 30 (gai/ha) đến 1850 gai/ha tính theo 
tổng lượng hoạt chất trong hỗn hợp. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp kiểm soát thực vật 
không mong muốn, cụ thể là ở cây trồng bằng cách sử dụng hỗn hợp thuốc diệt cỏ này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa chế độ dự đoán trong ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để mã hóa và giải mã chế độ dự đoán trong 
ảnh. Theo một phương án, quy trình mã hóa và giải mã gán lần lượt các chỉ số và các từ 
mã riêng cho chế độ một chiều (chế độ DC) và chế độ hai chiều (chế độ Planar). Cờ 
được thiết lập nếu chế độ dự đoán trong ảnh hiện thời là trùng với chế độ bất kỳ trong số 
một hay nhiều chế độ dự đoán trong ảnh lân cận. Các mã độ dài thay đổi được thiết kế 
cho tập chế độ còn lại. Nếu cờ này không được thiết lập, chế độ dự đoán trong ảnh hiện 
thời được mã hóa sử dụng các mã độ dài thay đổi. Theo một phương án khác, nhiều chế 
độ có khả năng nhất được sử dụng. Nếu chế độ dự đoán trong ảnh hiện thời không trùng 
với bất kỳ chế độ nào trong số nhiều chế độ có khả năng nhất, chế độ dự đoán trong ảnh 
hiện thời được mã hóa sử dụng các mã độ dài thay đổi được thiết kế cho các chế độ còn 
lại tương ứng theo thứ bậc của các chế độ còn lại.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa subtilisin được làm ổn định, phương pháp điều 

chế chế phẩm này và hợp chất để sử dụng trong chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa subtilisin được làm ổn định bằng dẫn xuất alđehyt 
peptit, phương pháp điều chế chế phẩm này và hợp chất để sử dụng trong chế phẩm này. 
Sự chuyền hóa alđehyt thành sản phẩm cộng hyđrosulfit có thể được sử dụng để làm 
tăng độ tan trong nước trong quá trình tinh chế alđehyt peptit. Thuận lợi là, bản thân sản 
phẩm cộng hyđrosulfit này có hiệu quả làm chất làm ổn định và chất ức chế subtilisin và 
nó cũng có thể làm ổn định enzym thứ hai nếu có mặt. Sản phẩm cộng hyđrosulfit có 
hiệu quả làm chất ức chế subtilisin, và nó giữ lại được tác dụng ức chế và làm ổn định 
của nó trong chất tẩy rửa dạng lỏng trong quá trình bảo quản. Do đó, việc sử dụng sản 
phẩm cộng hyđrosulfit có thể giảm chi phí và thời gian chuyển hóa nó thành alđehyt 
peptit và có thể tiết kiệm việc làm khô alđehyt sau đó, và tránh được sự bất tiện của việc 
điều chế hoặc vận chuyển alđehyt peptit ở dạng bột hoặc dưới dạng dung dịch nước 
loãng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đồ uống và phương pháp chế biến đồ uống này 

  (57)     Sáng chế đề xuất đồ uống không có Chất phụ gia thực phẩm chỉ định và có nồng độ Na+ 
nằm trong khoảng từ 20 đến 80mg/100ml, nồng độ osmol/kg dung dịch nằm trong 
khoảng từ 100 đến 400mOsm/kg, tỷ lệ Na+:glucoza (tỷ lệ mol) nằm trong khoảng từ 
1:0,1 đến 1:10, và tỷ lệ Na+:K+ (tỷ lệ mol) nằm trong khoảng từ 1:0,05 đến 1:1, đồ uống 
chứa:  
(i) từ 1 đến 30% dịch hoa quả;  
(ii) từ 0,01 đến 10% chất ngọt tự nhiên;  
(iii) từ 0,005 đến 0,1% muối thông thường; và  
(iv) từ 0,005 đến 1% nguồn umami và kokumi tự nhiên được chọn từ nhóm bao gồm:  
dịch chiết tảo, dịch chiết cá sấy khô, dịch chiết nấm, dịch chiết ngũ cốc, dịch chiết chè, 
dịch chiết rau, dịch chiết hoa quả, dịch chiết thảo mộc, dịch chiết thịt lá, dịch chiết đậu, 
dịch chiết quả hạch, dịch chiết nấm men, nhựa cây, dịch ép mía đường (rỉ đường nâu) và 
đường (đường vàng mềm, đường nâu). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
chế biến đồ uống này.  
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(72) WANG, Xianglin (US), CHIEN, Wei-Jung (CN), KARCZEWICZ, Marta (US), CHEN, 
Peisong (CN), CHEN, Ying (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa viđêô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mã hoá viđêô thực hiện thao tác đệm để xử lý tập hợp điểm ảnh 
biên theo trình tự. Trình tự bắt đầu từ điểm ảnh biên bên trái phía dưới và lần lượt đi đến 
các điểm ảnh biên đến điểm ảnh biên bên phải phía trên. Khi thao tác đệm xử lý điểm 
ảnh biên không có sẵn, thao tác đệm dự báo giá trị của điểm ảnh biên không có sẵn dựa 
vào giá trị của điểm ảnh biên được xử lý trước đó bởi thao tác đệm. Bộ mã hoá viđêô có 
thể tạo ra khối viđêô được dự báo trong ảnh dựa vào các điểm ảnh biên.  
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(72) DUVAL, Christian (FR), RENAUDIER, Steeve (FR), BARDET, Benoit (FR), 

MARTIN, Olivier (FR), WAN TANG KUAN, Stephane (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Lò luyện nhôm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò luyện nhôm (1) bao gồm: (i) mạch nối tiếp các tế bào điện phân 
(2) được thiết kế để sản xuất nhôm, mạch này tạo thành một hoặc nhiều hàng (F); (ii) 
trạm cung cấp điện (12) được thiết kế để cung cấp cho mạch nối tiếp các tế bào điện 
phân (2) dòng điện điện phân (I1), trạm cung cấp điện (12) có hai cực; (iii) mạch điện 
chính (15) mà dòng điện điện phân (I1) chạy trong đó, mạch này có hai cực mà mỗi cực 
được nối với một trong các cực của trạm cấp (12); (iv) ít nhất một mạch điện thứ cấp 
(16-17) có vật dẫn điện làm bằng vật liệu siêu dẫn mà dòng điện (I2, I3) chạy trong đó 
mạch này kéo dài dọc theo (các) hàng (F) của các tế bào điện phân (2), khác biệt ở chỗ 
vật dẫn điện làm bằng vật liệu siêu dẫn trong mạch điện thứ cấp (16, 17) chạy dọc theo 
(các) hàng (F) của các tế bào điện phân (2) ít nhất hai lần để tạo ra một số vòng nối tiếp.  
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1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec H3A 3G2, Canada 
(72) MARTIN, Olivier (FR), RENAUDIER, Steeve (FR), BARDET, Benoit (FR), DUVAL, 

Christian (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Lò luyện nhôm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò luyện nhôm bao gồm: (i) mạch nối tiếp các tế bào điện phân (2) 
mà mỗi tế bào này có ít nhất một cực dương (9), một cực âm (8) và vỏ (7), vỏ (7) có 
thành bên (7a) và đáy (7b), cực âm (8) có ít nhất một đầu ra của cực âm (12); (ii) mạch 
điện chính (4) mà dòng điện điện phân chạy trong đó, mạch này có vật dẫn điện (14) 
được nối với đầu ra cực âm (12) của tế bào điện phân N (2) và với cực dương (9) của tế 
bào điện phân N+1 (2); (iii) ít nhất một phương tiện để ổn định các tế bào điện phân (2) 
được tạo ra ở dạng mạch điện thứ cấp (5, 6), hoặc cực âm có bề mặt được tạo rãnh. Một 
đầu ra của cực âm (12) của tế bào điện phân N (2) đi qua đáy (7b) của vỏ nồi (7). Vật 
dẫn điện (14) kéo dài từ đầu ra cực âm (12) của tế bào N đến tế bào N+1, và dòng điện 
điện phân chạy qua đó chỉ theo hướng từ phía trên xuống phía dưới trong quá trình vận 
hành của các tế bào điện phân N và N + 1 (2).  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hợp chất để cải thiện hương vị thực phẩm và sản phẩm có mùi 

vị chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
dưới dạng của bất kỳ một trong các đồng phân lập thể hoặc hỗn hợp của nó, và trong đó  
n là một số nguyên từ 0 đến 2;  
đường gạch nối thể hiện liên kết cacbon-cacbon đơn hoặc đôi; và  
mỗi R1 đến R4, khi độc lập với nhau, thể hiện một nguyên tử hydro hoặc thể hiện gốc R5 
hoặc OR5, R5 thể hiện gốc C1 đến C5 hoặc thậm chí một nhóm alkyl C1 đến C3, nhóm 
alkyl; và tùy chọn một trong các nhóm R1 đến R4 thể hiện - OH; và/hoặc 
khi R1 và R2 kết hợp cùng nhau và/hoặc R3 và R4 kết hợp cùng nhau, thể hiện nhóm 
OCH2O, các nhóm nêu trên kết hợp cùng nhau là các nhóm thế liền kề của nhóm 
phenyl.  
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(54) Thiết bị dạng trượt để điều trị bệnh bằng nhiệt 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị dạng trượt để điều trị bệnh bằng nhiệt bao gồm: thân (1100) 
trên đó thiết bị điều trị bệnh bằng nhiệt (1010) được bố trí; nắp (1250) được trượt, và che 
thiết bị điều trị bệnh bằng nhiệt (1010); và các rãnh dẫn hướng được tạo ra để trượt trên 
thân (1100). Theo sáng chế, nếu thiết bị điều trị bệnh bằng nhiệt không được sử dụng, 
chi tiết đỡ dưới được trượt sao cho chi tiết đỡ dưới có thể được gối lên thân nhờ đó 
không gian có thể dễ dàng được tận dụng, và nếu thiết bị điều trị bệnh bằng nhiệt được 
sử dụng, chi tiết đỡ dưới dễ dàng được kéo ra theo cách thức trượt.  
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(54) Chất tẩm trước, tấm dát mỏng, gói bán dẫn và phương pháp 

sản xuất tấm dát mỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất tẩm trước (100) thu được bằng cách nhúng hợp phần nhựa bao 
gồm nhựa epoxy và chất lưu hóa nhựa epoxy trong vật liệu nền sợi (101). Ngoài ra, hàm 
lượng nitơ trong chất tẩm trước (100) là bằng hoặc nhỏ hơn 0,10% khối lượng, và độ 
thấm khí của vật liệu nền sợi (101) là bằng hoặc lớn hơn 3,0 cm3/cm2/giây và bằng hoặc 
nhỏ hơn 30,0 cm3/cm2/giây.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị đo, giá cán và phương pháp phát hiện chiều cao khe hở 

giữa hai trục cán 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đo, giá cán và phương pháp phát hiện chiều cao của khe hở 
trục cán giữa hai trục cán làm việc trong giá cán. Để đảm bảo độ chính xác phép đo của 
cảm biến khe hở trục cán ngay cả trong trường hợp có dịch chuyển ngang của trục cán 
làm việc theo hoặc ngược lại so với hướng cán, sáng chế đề xuất việc thực hiện điều 
chỉnh chuyển động của cảm biên khe hở trục cán (110) so với các trục cán làm việc 
trong trường hợp có dịch chuyển theo hoặc ngược lại so với hướng cán, để ngay cả ở vị 
trí cuối được dịch chuyển của các trục cán làm việc, thì vị trí tương đối thích hợp, mà 
cần để thu được độ chính xác cao của phép đo, giữa cảm biến khe hở trục cán và các trục 
cán làm việc vẫn được đảm bảo.  
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(54) Chế phẩm diệt nấm và phương pháp kiểm soát dịch bệnh ở cây 

trồng bằng cách sử dụng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm diệt nấm hữu dụng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp có hiệu 
suất kiểm soát dịch bệnh ở cây trồng được cải thiện đáng kể, và phương pháp kiểm soát 
dịch bệnh ở cây trồng bằng cách sử dụng chế phẩm này. Cụ thể, sáng chế đề xuất chế 
phẩm diệt nấm chứa các hoạt chất (a) 3-(2,3,4-trimetoxy-6-metylbenzoyl)-5-clo-2- 
metoxy-4-metylpyriđin hoặc muối của nó và (b) là ít nhất một chất diệt nấm được chọn 
từ nhóm bao gồm bixafen, fluxapyroxad, penflufen, isopyrazam, fluopyram, 
ametoctradin, fenpyrazamin và seđaxan, và phương pháp kiểm soát dịch bệnh ở cây 
trồng, bao gồm công đoạn phun chế phẩm theo sáng chế lên cây trồng.  
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Zsuzsanna (HU), LASZLOFI, Istvan (HU), BISCHOF, Zoltan (HU), BODIS, Adam 
(HU) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình điều chế prostaglandin amit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế prostaglandin amit có công thức chung I,  
 

  
 
trong đó trong công thức này, liên kết được đánh dấu bằng đường chấm chấm có thể là 
liên kết đơn hoặc liên kết đôi, trong trường hợp liên kết đôi ở các vị trí 5,6 và 13,14 
chúng có thể được định hướng cis hoặc trans,  
Q là nhóm hydroxyl và Z là nhóm hydroxyl hoặc oxo, R1 và R2 độc lập là nguyên tử 
hydro hoặc nhóm C1-10 alkyl hoặc aralkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh, tùy ý được thế 
bằng nhóm -ONO2, hoặc nhóm aralkyl hoặc aryl, nhóm này chứa nguyên tử khác loại,  
R3 là nhóm C4-6 hydrocacbon mạch thẳng hoặc mạch nhánh, no hoặc không no, hoặc 
nhóm C4-10 alkylxycloalkyl hoặc xycloalkyl, hoặc nhóm C7-10 alkylaryl hoặc hetaryl, 
phenyl tùy ý được thế bằng nhóm alkyl hoặc nguyên tử halogen, Y là nhóm (CH2)n hoặc 
nguyên tử O hoặc nguyên tử S, và trong đó n=0-3.  
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(11) 37536 

(21) 1-2014-00013 (51) 7 C07K  5/093, A23L  1/305, A61K  

8/64,  9/08,  9/10,  9/14,  38/00,  
47/06,  47/08,  47/10,  47/14 

(22) 28.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/066510    28.06.2012 (87) WO2013/002317 03.01.2013 
(30) 2011-146574    30.06.2011 JP 
(71) KANEKA CORPORATION  (JP) 

3-18, Nakanoshima 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308288, Japan 
(72) MOURI, Taku (JP), TAOKA, Naoaki  (JP), MOROSHIMA, Tadashi (JP), 

KINOSHITA, Koichi  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Muối glutathion được oxy hóa dạng rắn và phương pháp tạo 

ra muối này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến muối glutathion được oxy hóa dạng rắn được tạo ra bằng cách gia 
nhiệt glutathion được oxy hóa ở 300C hoặc cao hơn trong khi glutathion được oxy hóa 
được cho tiếp xúc với môi trường chứa nước với sự có mặt của chất tạo cation, để tạo ra 
muối glutalhion được oxy hóa và cation là chất rắn, trong đó môi trường chứa nước bao 
gồm nước và/hoặc môi trường hòa tan được trong nước, và cation là ít nhất cation được 
chọn từ cation amoni, cation canxi và cation magie. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
chế phẩm dạng lỏng và chế phẩm dạng bột chứa muối glutathion này.  
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(11) 37537 

(21) 1-2014-00015 (51) 7 A23K  1/16,  1/00 

(22) 11.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/IB2012/001128     11.06.2012 (87) WO2012/168786 13.12.2012 
(30) MI2011A001050     10.06.2011 IT 
(71) SEVECOM S.P.A.  (IT) 

Via Marradi 1, I-20121 Milano, Italy 
(72) NAZZARO, Serino (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thức ăn gia súc chứa các chất dinh dưỡng ở dạng lỏng, dạng 

bột hoặc dạng hạt và quy trình sản xuất thức ăn gia súc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thức ăn gia súc chứa các chất dinh dưỡng ở dạng lỏng, dạng bột 
hoặc dạng hạt, được đặc trưng ở chỗ, thúc ăn này bao gồm hỗn hợp gồm dầu thầu dầu 
được etoxyl hóa, polyetylen glycol este của axit béo thu đuợc từ dầu đậu nành và olein 
thực vật. Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất thức ăn này, trong đó hỗn 
hợp nêu trên được sử dụng kết hợp với olein thực vật với chức năng của chất phụ gia 
công nghệ.  
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(22) 08.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/041614  08.06.2012 (87) WO2012/170855 13.12.2012 
(30) 61/494,615       08.06.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.01.2014 
(71) BECTON, DICKINSON AND COMPANY  (US) 

1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, United States of America 
(72) CRAWFORD, Jamieson, W. (GB), ELLIS, Robert, G. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) ống tiêm có kim rút lại được để thu gom chất lưu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống tiêm có kim tiêm rút lại được bao gồm vỏ bọc có thành bên tạo 
ra khoang rỗng, và pittông kéo dài, đầu cuối xa của pittông tạo ra khoang chứa trong 
khoang rỗng để chứa chất lưu trong đó. Pittông được làm thích ứng để di chuyển trượt 

trong khoang rỗng. ống tiêm bao gồm ống bọc được bố trí trong khoang rỗng để đỡ một 
phần ống thông dò, và bộ phận có kim rút lại được làm khớp với ống bọc để có thể tuỳ 
chọn di chuyển lên phía trước bằng tay trong vỏ bọc. Bộ phận có kim rút lại có thể di 
chuyển lên phía trước từ vị trí ban đầu, trong đó ít nhất một phần của kim được bố trí 
bên ngoài vỏ bọc, đến vị trí được rút lại, trong đó kim hoàn toàn nằm trong vỏ bọc. 
Pittông kéo dài có thể di chuyển lên phía trước đối với ống bọc để lấy chất lưu vào trong 
khoang chứa hoặc đẩy chất lưu ra khỏi khoang chứa.  
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(11) 37539 

(21) 1-2014-00021 (51) 7 F17C  3/02 

(22) 26.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/FR2012/051458 26.06.2012 (87) WO2013/04943 10.01.2013 
(30) 1156092      06.07.2011 FR 
(71) GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ  (FR) 

1 route de Versailles, F-78470 Saint Remy Les Chevreuse, France 
(72) JEAN Pierre (FR), GUELTON Bruno (FR), HERRY Mickael (FR), MALOCHET 

Matthieu (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khoang chứa bịt kín và cách nhiệt được làm liền khối vào kết 

cấu đỡ, tàu và hệ thống vận chuyển có lắp khoang chứa bịt 

kín và cách nhiệt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khoang chứa bịt kín và cách nhiệt gồm có thiết bị cách nhiệt: thiết 
bị cách nhiệt này có các khối cách nhiệt (28) liền kề nhau trên kết cấu đỡ, và lớp bịt kín 
gồm có các tấm kim loại bịt kín (25) được bố trí trên các khối cách nhiệt (28) và chúng 
được hàn vào nhau. Vị trí của các chi tiết nối cơ học (11) nằm ở mép của khối cách nhiệt 
và có một phần kéo dài vượt ra phía ngoài của các khối cách nhiệt (28) và giữ các khối 
cách nhiệt  trạng thái được đỡ trên kết cấu đỡ (3). Các tấm kim loại (25) được bố trí sao 
cho các mép của các tấm kim loại nằm lệch tương đối với các mép của các khối cách 
nhiệt (28) nằm phía dưới. Các tấm kim loại (25) được đỡ trên các khối cách nhiệt (28) 
bởi các chi tiết nối cơ học (11). Các chi tiết nối cơ học nêu trên được gắn vào các tấm 
kim loại (25) và vị trí của các điểm gắn của các chi tiết nối cơ học (11) nằm cách xa 
khỏi các mép của các tấm kim loại (25). Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến tàu và hệ 
thống vận chuyển có lắp khoang chứa bịt kín và cách nhiệt này.  
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(72) JIMBA, Manabu (JP), OKINO, Ayatomo (JP), MURAKAMI, Katsuya (JP), 

NAGASHIMA, Toshiaki (JP), TAZAWA, Fumio (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp cấp chất hiện ảnh và hệ thống cấp chất hiện ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất hộp cấp chất hiện ảnh có thể đơn giản hóa cơ cấu để làm dịch chuyển 
phần tiếp nhận chất hiện ảnh để nối nó với hộp cấp chất hiện ảnh. 

Hộp cấp chất hiện ảnh (1) để cấp chất hiện ảnh qua phần tiếp nhận chất hiện ảnh 
(11) được bố trí dịch chuyển được trong cơ cấu tiếp nhận chất hiện ảnh (8) mà hộp cấp 
chất hiện ảnh (1) lắp tháo được vào đó, hộp cấp chất hiện ảnh (1) bao gồm phần chứa 
chất hiện ảnh (2c) để chứa chất hiện ảnh; và các phần gài (3b2), (3b4), có thể gài với 
phần tiếp nhận chất hiện ảnh (11), để làm dịch chuyển phần tiếp nhận chất hiện ảnh (11) 
về phía hộp cấp chất hiện ảnh (1) nhờ thao tác lắp hộp cấp chất hiện ảnh (1) để thiết lập 
trạng thái nối giữa hộp cấp chất hiện ảnh (1) và phần tiếp nhận chất hiện ảnh (11).  
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(30) 61/493,361 03.06.2011 US 

61/504,153 01.07.2011 US 
61/546,732 13.10.2011 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2014 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) CHIEN, Wei-Jung (CN), KARCZEWICZ, Marta (US), WANG, Xianglin (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập dến phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo. Theo một ví dụ, sáng 
chế đề cập đến phương pháp mã hoá dữ liệu viđeo, bao gồm bước xác định thông tin ngữ 
cảnh cho khối dữ liệu viđeo, trong đó khối nằm trong đơn vị dữ liệu viđeo được mã hoá, 
trong đó khối nằm bên dưới hàng khối trên cùng trong đơn vị được mã hoá này, và trong 
đó thông tin ngữ cảnh không bao gồm thông tin từ khối lân cận trên trong đơn vị được 
mã hoá. Phương pháp này còn bao gồm bước mã hoá entropy dữ liệu của khối bằng cách 
sử dụng thông tin ngữ cảnh đã được xác định.  
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(72) Chun-Hsien WU (TW), Chih-Wen YU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu bố trí của trục cân bằng và trục khuỷu 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu bố trí của trục cân bằng và trục khuỷu bao gồm trục khuỷu 
có phần gài và phần gắn, bánh răng dẫn động trục cân bằng được lắp bao quanh phần gài 
của trục khuỷu, chi tiết giữ thứ nhất được gắn chặt vào phần gắn của trục khuỷu, trục cân 
bằng có phần gài và phần gắn, bích truyền động trục cân bằng được lắp bao quanh phần 
gài của trục cân bằng, bánh răng truyền động trục cân bằng được lắp bao quanh bích 
truyền động trục cân bằng, và chi tiết giữ thứ hai được gắn chặt vào phần gắn của trục 
cân bằng. Bích truyền động trục cân bằng có một lỗ khoan được lắp với phần gài của 
trục cân bằng, và bánh răng dẫn động trục cân bằng có một lỗ khoan được lắp với phần 
gài của trục khuỷu, và ít nhất một trong hai liên kết gài này là liên kết lắp ghép côn. Kết 
cấu theo sáng chế cho phép loại bỏ biến thiên khoảng cách tâm giữa bánh răng dẫn động 
trục cân bằng và bánh răng truyền động trục cân bằng được gài với nhau.  
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430-1, Kobayashi, Fujikawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi 4000593 Japan 

(72) OZAWA, Junya (JP), ENOMOTO, Shinnosuke (JP), AMEMIYA, Fumimasa (JP), 
OCHIAI, Toru (JP), SAKAMOTO, Fumihide (JP), KAGAMI, Yuichi (JP) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bộ phận quét hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận quét hình ảnh để có thể nâng cao độ chính xác quét trong 
khi cũng tạo ra toàn bộ thân móng hơn bằng cách đặt phù hợp nhiều bộ phận phản chiếu 
trong không gian thích hợp ở khung bàn trượt mà không tốn không gian. Bộ phận quét 
hình ảnh, trong đó khung được chia thành ít nhất hai không gian hướng về bề mặt bức 
xạ, phần chứa thứ nhất để chứa bộ phận nguồn ánh sáng được tạo ra ở một trong các 
không gian, phần chứa thứ hai để chứa ít nhất một bộ phận phản chiếu được tạo ra ở 
không gian liền kề còn lại bộ phận phản chiếu thứ nhất để nhận lần đầu ánh sáng phản 
chiếu từ bề mặt bức xạ được đặt ở mặt đối điện bề mặt bức xạ có đặt phần chứa thứ nhất 
ở giữa, và bộ phận chắn ánh sáng được bố trí giữa bộ phận phản chiếu thứ nhất và bộ 
phận phản chiếu đặt ở không gian còn lại và ngăn ánh sáng đã phân tán từ đường dẫn 
ánh sáng quét từ bộ phận phản chiếu thứ nhất không tới bộ phận phản chiếu trong không 
gian còn lại.  
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(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Phin cà phê 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phin cà phê bao gồm nắp (1), thân đựng (2), mấu (3), khu vực chứa 
cà phê (5), cốc đựng cà phê (4), khác biệt ở chỗ, khu vực chứa cà phê (5) được gắn liền 
với thân đựng (2) có các mặt trên (5A) và mặt dưới (5B). và các màng lọc có chứa cà phê 
(7) ở giữa hai mặt này.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
250 

(11) 37545 

(21) 1-2014-00035 (51) 7 B26D  7/32, C14B  17/06, B25J  

15/06, B26D  7/18 
(22) 12.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/IB2012/052966     12.06.2012 (87) WO 2012/172484 A2 20.12.2012 
(30) BO2011A 000344     15.06.2011 IT 
(75) GALLUCCI, Giuseppe  (IT) 

Via Borgo, Nuovo 111, I-63813 Monte Urano (fm), Italy 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị thu gom có lựa chọn các mảnh phôi thu được bằng 

cách cắt từ một tấm nguyên liệu được bố trí trên bề mặt làm 

việc 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị thu gom có lựa chọn các mảnh phôi thu được bằng cách cắt 
từ một tấm nguyên liệu được bố trí trên bề mặt làm việc (2), thiết bị này bao gồm: cơ 
cấu lấy đi (4) được chia nhỏ thành các phần, từng phần này có các lỗ hở được tạo ra ở 
mặt dưới của cơ cấu lấy đi (4), các lỗ này được nối có lựa chọn với nguồn hút (D) hoặc 
nguồn không khí nén (P); phương tiện kích hoạt để dịch chuyển cơ cấu lấy đi (4); bộ 
điều khiển (C) để điều khiển phương tiện kích hoạt, nguồn hút (D) và nguồn không khí 
nén (P), và được làm thích ứng để nối nguồn hút (D) với ít nhất một phần các lỗ đối diện 
với mặt trên của mảnh phôi được chọn (R), và nối nguồn không khí nén (P) với ít nhất 
một phần các lỗ đối diện với mặt trên của ít nhất dải (W) của tấm nguyên liệu (10) giới 
hạn mép của mảnh phôi được chọn (R), sau đó tạo ra trạng thái nâng lên của cơ cấu lấy 
đi (4) để nhờ đó gài riêng mảnh phôi (R).  
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(11) 37546 

(21) 1-2014-00041 (51) 7 C01B  31/36 

(22) 03.07.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/FR2012/051548 03.07.2012 (87) WO 2013/004967 A1 10.01.2013 
(30) 1156096      06.07.2011 FR 
(71) SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES  (FR) 

18 avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France 
(72) ALEONARD, Bruno (FR), DI PIERRO, Simonpietro (FR), SCHWARTZ, Matthieu 

(FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất cacbua silic 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất SiC trong đó sự phát thải khí gây ô nhiễm được 
hạn chế đến mức thấp nhất, bằng phản ứng khử oxit silic bởi một lượng dư cacbon, quy 
trình này bao gồm bước gia nhiệt bằng điện điện trở đặt ở tâm của hỗn hợp các vật liệu 
thô bao gồm nguồn có thành phần chính là cacbon được chọn từ than cốc dầu mỏ và 
nguồn silic, đặc biệt là oxit silic có độ tinh khiết cao hơn 95% SiO2, để tăng nhiệt, ở 
nhiệt độ cao hơn 1500oC, cho phản ứng được đơn giản hóa: SiO2 + 3C = SiC + 2CO (1), 
quy trình này khác biệt ở chỗ đầu tiên, nguồn cacbon được trải qua quá trình xử lý để 
loại bỏ hydro chứa trong đó, sao cho hàm lượng hydro nguyên tố (elemental hydrogen 
content - EHWC) là ít hơn 2% khối lượng.  
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(11) 37547 

(21) 1-2014-00043 (51) 7 C12G  3/04, A23L  2/00, A47J  

31/00, B67D  1/07, C12C  5/02, 
A23G  9/00 

(22) 10.02.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/053175     10.02.2012 (87) WO 2012/169226 13.12.2012 
(30) 2011-127773 07.06.2011 JP 

2011-128512 08.06.2011 JP 
2012-026552 09.02.2012 JP 
2012-026572 09.02.2013 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.02.2014 
(71) KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

Nakano Central Park South, 10-2, Nakano 4-Chome, Nakano-ku, Tokyo 1640001, Japan 
(72) ENDO Norio (JP), UENO Shinobu (JP), MIZUMOTO Daiju (JP), ASAKURA 

Takafumi (JP), SHKIBATA Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp phân phối đồ uống có ga và thiết bị phân phối đồ 

uống có ga 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ uống có ga chứa sản phẩm ngũ cốc biến chất, sản phẩm này 
chứa bọt mịn và khối bọt đầy hương vị có kết cấu tươi và kết cấu mới của phẩn duy trì 
khối bọt mịn kéo dài được tạo ra trên đồ uống có ga trong lúc uống, phương pháp phân 
phối và thiết bị phân phối đồ uống có ga này. Theo sáng chế, phương pháp phân phối đồ 
uống có ga chứa sản phẩm ngũ cốc biến chất bằng cách làm mát đồ uống có ga và rót nó 
vào đồ đựng để phục vụ, trong đó bọt có kết cấu tương đối giống tuyết và kết cấu mới 
của phần duy trì khối bọt mịn kéo dài được tạo ra trên đồ uống có ga, phương pháp này 
bao gồm các bước:  
tạo huyền phù chứa vi hạt đông lạnh chứa chất chiết bằng cách làm mát và khuấy đồ 
uống có ga; 
tạo khối bọt đông lạnh của đồ uống có ga chứa vi hạt đông lạnh chứa chất chiết và bọt 
mịn bằng cách làm mát và khuấy huyền phù và đưa khí ở môi trường bên ngoài vào 
huyền phù, và  
cung cấp khối bọt đông lạnh đã được tạo ra từ đồ uống có ga cho đồ uống có ga rót vào 
đồ chứa dưới dạng chế phẩm. 
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(11) 37548 

(21) 1-2014-00052 (51) 7 C07D  401/12, C07C  69/604, A61K  

31/517, A61P  35/00 
(22) 18.05.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/KR2012/003970 18.05.2012 (87) WO2012/169733 13.12.2012 
(30) 10-2011-0054685       07.06.2011 KR 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.  (KR) 

#893-5, Hajeo-ri, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-910, Republic of 
Korea 

(72) KIM, Yong Il (KR), KIM, Kyeong Soo (KR), KIM, Jin Cheul (KR), KIM, Yo Han 
(KR), PARK, Jae Hyun (KR), WOO, Jong Soo (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa dẫn xuất amit ức chế sự tăng trưởng của tế 

bào ung thư và tá dược làm trơn không chứa muối kim loại, 

phương pháp bào chế và phương pháp làm ổn định dược phẩm 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa dẫn xuất amit hoặc muối dược dụng của nó và tá 
dược làm trơn không chứa muối kim. Dược phẩm theo sáng chế loại có tác dụng ức chế 
tăng trưởng tế bào ung thư hữu hiệu do có độ ổn định tăng khi bảo quản và không bị 
thay đổi chất lượng theo thời gian.  
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(11) 37549 

(21) 1-2014-00054 (51) 7 C12N  5/00,  5/07 

(22) 07.01.2014 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2014 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chi Minh 
(72) Phạm Văn Phúc (VN), Phan Kim Ngọc (VN) 
(54) Quy trình sản xuất tế bào gốc trung mô và quy trình sản 

xuất huyết tương giàu tiểu cầu hoạt hoá và huyết tương 

nghèo tiểu cầu hoạt hoá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất tế bào gốc trung mô và quy trình sản xuất huyết 
tương giàu tiểu cầu hoạt hoá và huyết tương nghèo tiểu cầu hoạt hoá.  
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(21) 1-2014-00065 (51) 7 B22D  41/22,  41/24,  41/28,  41/34,  

41/44,  41/50 
(22) 27.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/002695 27.06.2012 (87) WO2013/000566 03.01.2013 
(30) 11171655.1      28.06.2011 EP 
(71) VESUVIUS GROUP, S.A.  (BE) 

Rue de Douvrain, 17, B-7011 Ghlin, BELGIUM 
(72) Jean-luc RENARD (BE) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Cơ cấu cửa cắt, gàu chuyên có cơ cấu cửa cắt và vòi dùng 

trong cơ cấu cửa cắt này 

  (57)    Sáng chế đề cập tới cơ cấu cửa cắt và vòi (1) phù hợp để được ghép với sàn đáy (10a) 
của gàu chuyên (10), vòi này bao gồm ống rỗng với lỗ trục (2) kéo dài từ cửa nạp (2a) 
mở trên đầu thứ nhất của vòi đến cửa xả (2b) đối diện mở trên hoặc tiếp giáp với đầu thứ 
hai là đầu đối diện, và có gờ (5) kéo dài gần như vuông góc với trục của ống và nằm 
giữa đầu thứ nhất và đầu thứ hai nêu trên, khác biệt ở chỗ, gờ có mặt dưới là bề mặt dẫn 
hướng (5b) quay về phía đầu thứ hai của ống, bề mặt dẫn hướng (5b) là phẳng và gần 
như vuông góc với ống. Sáng chế còn đề xuất gàu chuyên có cơ cấu cửa cắt này.  
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(21) 1-2014-00071 (51) 7 C21B  5/00,  7/00 

(22) 11.07.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/004464     11.07.2012 (87) WO 2013/011662 A1 24.01.2013 
(30) 2011-156957 15.07.2011 JP 

2011-156958      15.07.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.01.2014 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) FUJIWARA, Daiki (JP), MURAO, Akinori (JP), WATAKABE, Shiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp vận hành lò cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành lò cao mà cho phép làm tăng nhiệt độ cháy 
và giảm lượng tiêu thụ chất khử. Khi hai hoặc nhiều vòi phun để phun chất khử từ ống 
gió được sử dụng, với chất khử rắn là than nghiền và chất khử dễ cháy là khí thiên nhiên 
hoá lỏng (LNP), các vòi phun được bố trí sao cho đường tâm kéo dài từ một đầu của vòi 
phun LNG và đường tâm kéo dài từ một đầu của vòi phun than nghiền giao cắt nhau. 
Kết quả là các dòng phun chính LNG và than nghiền mà được phun ra từ các vòi phun 
khác nhau chồng lên nhau. LNG tiếp xúc với 02 và cháy trước, sao cho sự khuếch tán do 
nổ xảy ra và nhiệt độ của than nghiền gia tăng một cách nhanh chóng. Vì nhiệt độ than 
tăng lên rất nhanh nên giảm được lượng tiêu thụ chất khử.  
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(21) 1-2014-00072 (51) 7 A23L  1/31, A23B  4/037 

(22) 13.07.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/067917     13.07.2012 (87) WO 2013/008910 A1 17.01.2013 
(30) 2011-155096     13.07.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.01.2014 
(71) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5328524, JP 
(72) NAKAYAMA Takateru (JP), YOSHIDA Kazuki (JP), TAMURA Seiko  (JP), 

TANAKA Mitsuru  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất thực phẩm sấy khô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thực phẩm sấy khô có nguồn gốc từ thịt được 
hoàn nguyên bằng việc cho nước sôi hoặc nước nguội vào ngâm trước khi ăn, bao gồm: 
bước chế biến nguyên liệu thịt sống hoặc thực phẩm có nguồn gốc từ thịt có hơi nước 
quá nhiệt; bước làm đông lạnh nguyên liệu thịt sống hoặc thực phẩm có nguồn gốc từ 
thịt được xử lý bằng hơi nước quá nhiệt; và bước sấy đông lạnh nguyên liệu thịt hoặc 
thực phẩm có nguồn gốc từ thịt dưới áp suất giảm. Có thể hoàn nguyên thực phẩm sấy 
được sản xuất bằng phương pháp sản xuất trong thời gian ngắn trong khoảng thời gian từ 
3 đến 5 phút bao gồm cả thực phẩm sấy có độ dày lớn.  
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(22) 13.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/CA2012/000581 13.06.2012 (87) WO2012/171104 20.12.2012 
(30) 61/496,371 13.06.2011 US 

61/578,787 21.12.2011 US 
(71) MEDICAGO INC.  (CA) 

1020 Route de 1'Eglise, Suite 600 Quebec, QuÐbec G1V 3V9, Canada 
(72) D'AOUST, Marc-Andre  (CA), LAVOIE, Pierre-Olivier (CA), VEZINA, Louis-

Philippe (CA), COUTURE, Manon (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo ra hạt tương tự virut gây bệnh dại ở thực 

vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra hạt tương tự virut (VLP) ở thực vật. Phương 
pháp này bao gồm việc đưa axit nucleic thứ nhất vào thực vật hoặc phần của thực vật 
Axit nucleic thứ nhất bao gồm vùng điều hòa thứ nhất có hoạt tính ở thực vật được liên 
kết một cách chặt chẽ với trình tự nucleotit mã hóa protein cấu trúc của virut gây bệnh 
dại nguyên thể. Trình tự nucleotit còn có thể bao gồm một hoặc nhiều hơn một yếu tố 
khuếch đại. Tùy ý là, axit nucleic thứ hai có thể được đưa vào thực vật hoặc phần của 
thực vật. Axit nucleic thứ hai bao gồm vùng điều hòa thứ hai có hoạt tính ở thực vật và 
được liên kết một cách chặt chẽ với trình tự nucleotit mã hóa protein cơ chất, ví dụ 
nhưng không chỉ giới hạn ở protein cơ chất gây bệnh dại. Thực vật hoặc phần của thực 
vật được ủ trong các điều kiện mà cho phép sự biểu hiện của axit nucleic, nhờ đó tạo ra 
VLP.  
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(11) 37554 

(21) 1-2014-00081 (51) 7 C07J  51/00 

(22) 09.01.2014 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.01.2014 
(71) Viện Hóa sinh biển - Viên Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 

18, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Văn Cường (VN), Nguyễn Văn Hùng (VN), Đoàn Thị Mai Hương (VN), Trương 

Bích Ngân (VN), Nguyễn Thị Thu Hà (VN), Đỗ Thị Thảo (VN), Châu Văn Minh (VN)
(54) Hợp chất Caseagrewifolia A và phương pháp phân lập hợp chất 

này từ lá cây Nuốt lá cò ke (Casearia grewiifolia Vent.) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất mới (2R,5S,6R,7R,8S,9S,10S,18S,19S)-18,19- dimetoxy-
18,19-epoxy-2-butanoyloxy-6-hydroxy-7-(p-hydroxycmnamoyloxy) cleroda-3,13(16), 14-
trien (Caseagrewifolia A, 1) có hoạt tính gây độc tế bào đối với 4 dòng tế bào ung thư 
biểu mô KB, ung thư vú MCF-7, ung thư gan HepG2, ung thư phổi Lu, không độc tính 
đối với dòng tế bào lành tính M 3CT3-E1 và phương pháp phân lập hợp chất này từ lá 
cây Nuốt lá cò ke (Casearia grewiifolia Vent).  
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(21) 1-2014-00083 (51) 7 C21B  5/00,  7/00 

(22) 11.07.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/004463     11.07.2012 (87) WO2013/011661 A1 24.01.2013 
(30) 2011-156956 15.07.2011 JP 

2011-156959 15.07.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.01.2014 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) MURAO, Akinori (JP), FUJIWARA, Daiki (JP), WATAKABE, Shiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp vận hành lò cao 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành lò cao mà cho phép làm tăng nhiệt độ cháy 
và giảm lượng tiêu thụ chất khử. Khi hai hoặc nhiều vòi phun để phun chất khử từ ống 
gió được sử dụng, với chất khử rắn là than nghiền và chất khử dễ cháy là khí thiên nhiên 
hoá lỏng (LNP), các vòi phun được bố trí sao cho đầu của vòi phun LNG cánh đầu của 
vòi phun than nghiền từ 10 đến 50 mm theo hướng thổi. Bằng cách này LNG làm tăng 
nhiệt độ của than bột do LNG tiềp xúc với O2 và cháy trước, sao cho sự khuếch tán do nổ 
xảy ra và nhiệt độ của than nghiền gia tăng một cách nhanh chóng. Vì nhiệt độ than tăng 
lên rất nhanh nên giảm được lượng tiêu thụ chất khử.  
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(21) 1-2014-00084 (51) 7 A61F  13/15,  13/49 

(22) 29.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/004260    29.06.2012 (87) WO2013/005408 A1 10.01.2013 
(30) 2011-147782    01.07.2011  JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) TAKAHASHI, Kazuhiko (JP), WATANABE, Tomohiro (JP), MIYAKI, Masanobu 

(JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp loại bỏ vật dụng thấm hút lỗi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ vật dụng thấm hút lỗi PD bao gồm bước dò 
tìm vùng lỗi của vật dụng thấm hút PD mà trong đó có vị trí lỗi của vật dụng thấm hút, 
và dạng lỗi trong vùng lỗi, bằng cách nhận dạng hình dạng của vật dụng thấm hút trong 
chu trình của dây chuyền sản xuất, bước quyết định vật dụng thấm hút PD được loại bỏ 
dựa trên kết quả dò tìm của vùng lỗi và dạng lỗi trong bước dò tìm, bước tách vật dụng 
thấm hút PD được quyết định trong bước quyết định khỏi dây chuyền sản xuất, và sau 
đó loại bỏ vật dụng thấm hút trong chu trình của dây chuyền sản xuất. Trong bước quyết 
định, số lượng vật dụng thấm hút PD được loại bỏ trong bước loại bỏ được quyết định 
theo vùng lỗi và dạng lỗi.  
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(11) 37557 

(21) 1-2014-00097 (51) 7 C21C  1/04,  1/02,  5/28,  5/36 

(22) 19.07.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/068349 19.07.2012 (87) WO 2013/012039 A1 24.01.2013 
(30) 2011-157494 19.07.2011 JP 

2012-008807 19.01.2012 JP 
2012-046001 02.03.2012 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.01.2014 
(71) JFE Steel Corporation  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) IKENO, Shizuhiko (JP), IWAKI, Yozo (JP), SASAKI, Naotaka (JP), ISHII, Takeshi 

(JP), UCHIDA, Yuichi  (JP), NISHIKORI, Masanori  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp tinh luyện sắt nóng chảy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tinh luyện sắt nóng chảy bao gồm các bước: nạp sắt 
nóng chảy và nguồn sắt nguội vào thùng tinh luyện kiểu lò thổi, cấp nguyên liệu bổ sung 
chứa CaO cùng với nguồn oxy để làm nóng chảy nguồn sắt nguội đồng thời tiến hành khử 
silic trong sắt nóng chảy; loại bỏ ít nhất một phần xỉ là xỉ trung gian tạo ra nhờ khử silic; 
và cấp tác nhân tạo xỉ và nguồn oxy vào sắt nóng chảy trong thùng tinh luyện kiểu lò thổi 
để tiến hành khử phospho. Vật liệu chứa silic hoặc hỗn hợp vật liệu chứa silic và vật liệu 
chứa cacbon được bổ sung như nguồn nhiệt vào thùng tinh luyện kiểu lò thổi trong khi 
khử silic và tiếp đó khử silic được tiến hành trong điều kiện mà độ kiềm của xỉ (% khối 
lượng CaO/% khối lượng SiO2) khi kết thúc khử silic nằm trong khoảng từ 0,5 đến 1,5 và 
nhiệt độ sắt nóng chảy khi kết thúc khử silic nằm trong khoảng từ 1280oC đến 1350oC và 
khi đó > 30% khối lượng của xỉ tạo ra trong khi khử silic được loại bỏ ra khỏi thùng tinh 
luyện kiểu lò thổi trong khi loại bỏ xỉ trung gian.  
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(11) 37558 

(21) 1-2014-00107 (51) 7 C23C  8/48,  8/54,  8/80 

(22) 12.07.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/FR2012/051651 12.07.2012 (87) WO2013/011228 24.01.2013 
(30) 1156459      15.07.2011 FR 
(71) H.E.F.  (FR) 

Rue Benoit Fourneyron F-42160 Andrezieux Boutheon, France 
(72) MICHALOT Bernard (FR), ZABINSKI Bernard (FR), HADJ RABAH Houcine (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm nguội các chi tiết kim loại, thiết bị để thực 

hiện phương pháp này và chi tiết kim loại đã được xử lý 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp làm nguội các chi tiết kim loại sau khi được tiến hành xử 
lý thấm nitơ/thấm nitơ cacbon trong bể muối nóng chảy, khác biệt ở chỗ, trước khi kết 
thúc xử lý, buồng làm nguội (1), được bố trí để sao cho oxy có trong buồng này có thể 
được rút ra để tạo môi trường khí trơ, được nạp đầy môi chất làm lạnh ở dạng lỏng và có 
khả năng chịu lực mạnh mẽ đối với sự giãn nở thể tích khi nó bốc hơi, toàn bộ các chi 
tiết đã được xử lý được chuyển vào buồng (1), buồng này được đóng kín (1), các chi tiết 
được để trong buồng này trong một khoảng thời gian thiết lập trước để đạt nhiệt độ mà ở 
đó muối kết đông và tạo ra một rào chắn bảo vệ, các chi tiết được lấy ra và sau đó được 
đưa vào công đoạn rửa. Thiết bị để thực hiện phương pháp này và chi tiết kim loại được 
xử lý như vậy cũng được đề xuất.  
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(21) 1-2014-00109 (51) 7 C07D  403/02, A61K  31/495 

(22) 21.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/043418 21.06.2012 (87) WO2012/177813 27.12.2012 
(30) 61/500,685 24.06.2011 US 

61/540,056 28.09.2011 US 
61/601,077 21.02.2012 US 
61/645,267 10.05.2012 US 

(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 

(72) HUNTER, James E. (US), LO, William C. (US), WATSON, Gerald B. (US), PATNY, 
Akshay (IN), GUSTAFSON, Gary D. (US), PERNICH, Dan (US), BREWSTER, 
William K. (US), CAMPER, Debra L. (US), LORSBACH, Beth (US), LOSO, Michael 
R. (US), SPARKS, Thomas C. (US), JOSHI, Hemant (IN), MANDALESWARAN, 
Adiraj (IN), SANAM, Ramadevi (US), GUNDLA, Rambabu (IN), IYER, Pravin S. 
(IN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ dịch hại và quy trình kiểm soát dịch hại bằng 

cách sử dụng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trừ dịch hại chứa hợp chất có công thức 1 :  
 

  
 
và quy trình kiểm soát dịch hại bằng cách sử dụng chế phẩm này.  
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(21) 1-2014-00110 (51) 7 A61B  5/107, A43D  1/02, G01B  

3/10,  5/02 
(22) 09.07.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/GB2012/051615 09.07.2012 (87) WO2013/007997 17.01.2013 
(30) 1111997.1      13.07.2011 GB 
(71) C & J CLARK INTERNATIONAL LIMITED  (GB) 

40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ, United Kingdom 
(72) TOWNS, Chris (GB), RICKETT, Peter (GB), INNES, Dan  (GB), KINALLY, Yaan 

(GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Thiết bị dùng để đo vật dụng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng để đo vật dụng 10 có cặp tay gạt có chốt xoay 12 và 
13, các đầu xa chốt xoay của các tay gạt này có dây băng 20. Dây băng 20 được gắn cố 
định với một tay gạt 12 và kéo dài bên trong qua tay gạt còn lại 13 để cuộn trên tang 
quay định hướng được lắp trong phần vỏ, tang quay này cuộn bất kỳ phần chùng nào ở 
dây băng 20.  
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(11) 37561 

(21) 1-2014-00111 (51) 7 G01N  33/24 

(22) 13.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/IB2012/001157    13.06.2012 (87) WO 2012/140523 A1 18.10.2012 
(30) VI2011A000154    13.06.2011 IT 
(71) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA  (IT) 

Via 8 Febbraio 2, I-35122 Padova, ltaly 
(72) SQUARTlNl, ANDREA (IT), CONCHERI, Giuseppe (IT), TIOZZO NETTI, Stefano 

(IT) 
(74) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG PARTNERS JSC.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để đánh giá mức độ hoạt động của vi 

sinh vật trong đất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để đánh giá mức độ hoạt động của vi khuẩn 
trong chất nền (9), tốt hơn là trong đất nông nghiệp, sinh khối và các môi trường khác có 
hoạt tính enzym. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: chuẩn bị một hoặc 
nhiều sợi chỉ có thể phân hủy sinh học (8); căng một hoặc nhiều sợi chỉ có thể phân hủy 
sinh học (8) này bằng một lực căng định trước; đưa ít nhất một phần của một hoặc nhiều 
sợi chỉ có thể phân hủy sinh học đã căng này vào trong chất nền; đo khoảng thời gian từ 
lúc đưa một hoặc nhiều sợi chỉ đã căng vào chất nền nói trên đến khi một hoặc nhiều sợi 
chỉ có thể phân hủy sinh học này bị đứt. Thiết bị (1) bao gồm một hoặc nhiều sợi chỉ có 
thể phân hủy sinh học (8) và với mỗi mẫu chỉ đều có chi tiết cố định thứ nhất (12) phù 
hợp để cố định một đầu của sợi chỉ có thể phân hủy sinh học và một chi tiết cố định thứ 
hai (20) phù hợp để cố định một đầu khác của sợi chỉ có thể phân hủy sinh học này, giữa 
sợi chỉ có thể phân hủy sinh học này có thể được căng một cách độc lập bằng một lực 
căng định trước. Sáng chế cũng đề cập đến kit để đánh giá mức độ hoạt động của vi sinh 
vật trong chất nền.  
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(11) 37562 

(21) 1-2014-00112 (51) 7 C09K  8/60 

(22) 13.01.2014 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2014 
(71) Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP  (VN)

Tầng 6,7 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam - 173 Trung Kính, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Văn Ngọ (VN), Phan Văn Minh (VN), Đỗ Thành Trung (VN), Phạm Ngọc 
Sơn (VN), Lê Văn Công (VN) 

(54) Chế phẩm xử lý vùng cận đáy giếng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm xử lý vùng cận đáy giếng của các giếng dầu với các 
thành phần và hàm lượng của các chất có trong chế phẩm này như sau (tính theo % khối 
lượng):  
- axit xitric: 5-15;  
- chất tạo phức: 1-5;  
- HCl: 0-5;  
- NH4HF2 : 0-10;  
- Chất ức chế ăn mòn : 0,5-6;  
- chất hoạt động bề mặt: 0,5-5; và  
- nước: 65-90.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2014 
(71) Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP  (VN)

Tầng 6,7 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam - 173 Trung Kính, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Văn Ngọ (VN), Phan Văn Minh (VN), Đỗ Thành Trung (VN), Phạm Ngọc 
Sơn (VN), Lê Văn Công (VN) 

(54) Chế phẩm thông vỉa sâu để thông vỉa dầu và quy trình chế tạo 

chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thông vỉa sâu, bao gồm hai muối NaNO2 và NH4Cl được 
pha ở dạng nhũ tương. Thành phần và hàm lượng của các chất trong chế phẩm này như 
sau (tính theo % khối lượng):  
- NaNO2: 10-25;  
- NH4Cl: 5-20;  
- dầu diezen: 15-40;  
- chất nhũ hóa: 0,5-5; và  
- nước: 30-50.  
Sáng chế còn đề cập đến quy trình chế tạo hệ chế phẩm thông vỉa sâu này bao gồm bước 
tạo nhũ tương riêng biệt đối với từng muối NaNO2 và NH4Cl, sau đó trộn lẫn hai hệ nhũ 
tương này với nhau.  
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(11) 37564 

(21) 1-2014-00114 (51) 7 C07K  16/28 

(22) 12.06.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/US2012/042068 12.06.2012 (87) WO 2012/174001 A1 20.12.2012 
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(71) ABGENOMICS COOPERATIEF U.A.  (NL) 

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands 
(72) BASSARAB, Stefan (DE), ENENKEL, Barbara (DE), GARIDEL, Patrick (DE), 

SCHOTT, Heidrun (DE), SINGH, Sanjaya (US), LITZENBURGER, Tobias  (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Kháng thể kháng phối tử P-selectin glycoprotein 1 (PSGL-1), kit 

và dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể gắn kết đặc hiệu miễn dịch với PSGL-1, polynucleotit 
chứa trình tự nucleotit của các kháng thể này, vectơ biểu hiện và tế bào chủ để sản sinh 
ra kháng thể theo sáng chế. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến kit và dược phẩm chứa 
kháng thể gắn kết đặc hiệu với PSGL-1 để điều trị bệnh rối loạn hoặc bệnh gây ra bởi 
hoặc liên quan đến sự tăng sinh cao hơn bình thường và/hoặc sự gia tăng số lượng tế bào 
T được hoạt hoá bằng cách sử dụng các kháng thể theo sáng chế.  
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(72) HIGASHI, Masao (JP), MORITA, Junsuke  (JP), KITAGAWA, Tooru  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng thẩm thấu ngược dùng cho xử lý nước thải 

  (57)     Sáng chế đề xuất màng thẩm thấu ngược đạt được cả tỷ lệ loại bỏ muối và độ thấm nước 
cần thiết cho xử lý nước thải ở mức cao mặc dù sử dụng các vật liệu có khả năng chịu 
hóa chất mỹ mãn (khả năng chịu kiềm và clo).  

Màng thẩm thấu ngược dùng cho xử lý nước thải theo sáng chế bao gồm 
poly(arylen ete sunfon) polyme được sunfonat hóa chứa thành phần cấu thành được biểu 
diễn bằng công thức [I] dưới đây, khác biệt ở chỗ, trong phổ cộng hưởng từ hạt nhân 
proton trong đó các phân tử nước trong màng được đo bằng cách sử dụng màng thẩm 
thấu ngược ở trạng thái chứa nước, quan hệ giữa dịch chuyển hóa học A (ppm) của chóp 
đỉnh phổ thu được từ nước liên kết và dịch chuyển hóa học B (ppm) của chóp đỉnh phổ 
thu được từ nước khối thỏa mãn (B-0,36) - A < (B -0,30):  

 

  
trong đó X là H hoặc các loại cation đơn hóa trị và n là số nguyên nằm trong khoảng từ 
10 đến 50.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể của người phân lập được kháng protein giống 

angiopoietin 3 của người (hANGPTL3), phương pháp tổng hợp 

kháng thể này và dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)     Kháng thể của người đầy đủ hoặc đoạn gắn kết kháng nguyên của kháng thể của người 
mà gắn kết đặc hiệu và ức chế hoặc can thiệp vào ít nhất một hoạt tính của protein giống 
angiopoietin của người 3 (human angiopoietin-like protein 3-hANCJPTL3) được đề 
xuất. Kháng thể của người kháng hANGPTL3 là hữu dụng để điều trị bệnh hoặc rối loạn 
có liên quan đến ANGPTL3, như tăng lipit huyết, tăng lipoprotein huyết và rối loạn mỡ 
máu, bao gồm tăng triglyxerit huyết, tăng cholesterol huyết, nhiễm dưỡng chấp máu, và 
v.v. . Hơn thể nữa, kháng thể kháng hANCTPTL3 có thể được sử dụng cho đối tượng 
cần điều trị để phòng hoặc điều trị bệnh hoặc rối loạn, mà sự chuyển hóa lipit bất thường 
là một yếu tố nguy cơ. Các bệnh hoặc rối loạn này bao gồm bệnh tim mạch, như chứng 
xơ vữa động mạch và bệnh động mạch vành, viêm tụy cấp; viêm gan nhiễm mỡ không 
do rượu (NASH); bệnh đái tháo đường; bệnh béo phì; và bệnh tương tự.  
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(72) Kaori EBATO (JP), Yoshihiko SUZUKI (JP), Takasumi YAMANAKA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Phần giữ dùng cho xe dạng yên ngựa 

  (57)    Sáng chế đề xuất phần giữ dùng cho xe dạng yên ngựa cho phép thực hiện được việc 
giảm trọng lượng mà không cần tăng độ cứng vững của yên xe hay độ cứng vững của cơ 
cấu khóa dùng để khóa yên xe và có thể duy trì được mức độ tự do trong việc thiết kế 
khung xe.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất phần giữ dùng cho xe dạng yên 
ngựa bao gồm: yên xe (27); hộp chứa vật dụng (810) được bố trí bên dưới yên xe (27); 
tấm ốp bên (67A) che ít nhất mặt bên của hộp chứa vật dụng (810); và phần tay nắm 
(810A) được tạo ra trên mặt bên của xe. Tấm ốp bên (67A) có chỗ lõm (672), và lỗ (673) 

được tạo ra trên mặt trên của chỗ lõm (672). ở vị trí của lỗ (673), phần tay nắm (810A) 
lõm lên phía trên được tạo ra theo cách liền khối với hộp chứa vật dụng (810). Bề mặt ở 
phía trên chỗ lõm (672) của tấm ốp bên (67A) được bố trí dọc theo phần tay nắm 
(810A).  
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(54) Phương pháp tạo hoa văn, họa tiết, tranh ghép phẳng làm 

bằng tấm mỏng trang trí hoặc gỗ mỏng được cắt bằng tia 

laze trên máy CNC 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo hoa văn, họa tiết, tranh ghép phẳng làm bằng tấm 
mỏng trang trí (laminate) hoặc gỗ mỏng được cắt bằng tia laze trên máy CNC kết hợp 
với độ chênh màu của tấm laminate hoặc gỗ mỏng dùng làm vật liệu nội thất để tạo ra 
những dòng sản phẩm có độ sắc nét chính xác và tinh xảo, nhằm mang lại giá trị cao 
hơn cho các sản phẩm nội thất trong nước và xuất khẩu.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khối chứa chất hiện hình, hộp mực và thiết bị tạo ảnh điện 

quang 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khối chứa chất hiện hình, để chứa chất hiện hình để tạo ảnh, bao 
gồm hộp chứa dẻo với lỗ (35a) để cho phép xả chất hiện hình, khung để chứa hộp chứa 
dẻo này và để chứa chất hiện hình cần được xả ra khỏi hộp chứa dẻo này, và chi tiết có 
ứng suất (21) để đẩy túi đựng chất hiện hình về phía khung dùng để chứa túi đựng chất 
hiện hình (16). Với kết cấu này, có thể xả chất hiện hình một cách có hiệu quả ra khỏi 
túi đựng chất hiện hình dẻo (16).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị tạo bọt thủy động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo bọt thủy động bao gồm: thân có một phía nối với ống 
cấp chất lỏng để cấp chất lỏng và phần không gian có tiết diện giảm mà diện tích mặt cắt 
ngang của nó được giảm dần tạo ra ở bên trong nó, phần không gian có tiết diện giảm 
này có phần có không gian lớn tạo ra ở một phía của nó theo cách sao cho nối thông với 
ống cấp chất lỏng và phần có không gian nhỏ tạo ra ở phía kia của nó; nắp đầu ra kết 
hợp với một đầu của thân và có phần không gian có tiết diện tăng thứ nhất tạo ra ở một 
phía của phần bên trong của nó theo cách sao cho nối thông với phần có không gian nhỏ 
của thân và phần không gian có tiết diện tăng thứ hai tạo ra ở phía kia của phần bên 
trong của nó theo cách sao cho được gia tăng dần từ diện tích mặt cắt ngang nhỏ hơn so 
với phần không gian có tiết diện tăng thứ nhất về phía diện tích mặt cắt ngang lớn hơn so 
với phần không gian có tiết diện tăng thứ nhất; nắp đóng kết hợp với đầu kia của thân để 
đóng đầu kia của thân; và thanh tâm kết hợp theo cách đỡ với nắp đóng ở đầu kia của nó 
và đi qua phần bên trong của thân theo cách sao cho được kéo dài đến phần không gian 
có tiết diện tăng thứ hai của nắp đầu ra.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp loại bỏ vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp loại bỏ vật dụng thấm hút (PD) theo sáng chế bao gồm: 
bước lắp phần nối (P1) mà đầu sau của lưới liên tục (WB) được nối với đầu trước của 
lưới liên tục (WB) tiếp theo, bước kiểm soát thời điểm phân bố lưới liên tục (WB) sao 
cho đặt được phần nối (P1) tại phần ở giữa của vật dụng thấm hút PD theo chiều thiết bị 
(MD), dựa trên độ dài của lưới liên tục từ phần nối (P1) đến vị trí cắt (P2) và kích thước 
(L1) của vật dụng thấm hút (PD) theo chiều thiết bị (MD) của lưới liên tục (WB); và 
bước tách chỉ tách vật dụng thấm hút (PD) có phần nối (P1) và loại bỏ vật dụng thấm hút 
(PD) trong chu trình của dây chuyền sản xuất.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp điều khiển các tín hiệu giao thông 

  (57)   Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp điều khiển đèn giao thông dựa vào kết quả 
phân tích của tín hiệu truyền quảng bá được truyền qua mạng quảng bá được tạo ra. 
Thiết bị điều khiển đèn giao thông điều khiển sự thay đổi đèn tín hiệu của đèn giao 
thông, bao gồm: thiết bị thu tín hiệu truyền quảng bá tiếp nhận tín hiệu truyền quảng bá 
phát ra từ trung tâm điều khiển giao thông qua mạng quảng bá; và thiết bị điều khiển 
đèn giao thông xác định thời gian bù từ đèn giao thông tham chiếu dựa vào kết quả phân 
tích của tín hiệu truyền quảng bá và đưa ra việc điều khiển tín hiệu để điều khiển sự thay 
đổi đèn của đèn giao thông đích điều khiển sao cho thời điểm mà làm trễ bởi thời gian 
bù đã xác định từ thời điểm bắt đầu hiển thị đèn tín hiệu của đèn giao thông tham chiếu 
được phù hợp với thời điểm bắt đầu hiển thị đèn tín hiệu của đèn giao thông đích điều 
khiển. Do đó, có thể khiến nhiều bộ điều khiển đèn giao thông, mà có mối quan hệ và 
được nhóm thành một nhóm, thay đổi đèn tín hiệu giao thông dựa vào tốc độ di chuyển 
xe sao cho đèn tín hiệu giao thông với cùng chu kỳ thay đổi làm sớm hoặc làm trễ bởi độ 
lệch định trước tương ứng với đèn giao thông tham chiếu.  
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(54) Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ có hàm lượng chất dinh 

dưỡng cao và thiết bị thực hiện quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân bón hữu cơ có hàm lượng chất dinh dưỡng 
cao bằng cách xử lý kỵ khí sơ bộ (1) nguyên liệu thô và/hoặc nguyên liệu thải có nguồn 
gốc sinh vật và sau đó tách (3) bã lên men (2) thành pha rắn và lỏng, thu hồi chất dinh 
dưỡng từ pha lỏng (5) và cấp chất dinh dưỡng vào pha rắn (4), sấy (6) pha rắn (4), và 
cuối cùng nén (20) chất khô. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị thực hiện quy trình này, 
trong đó amoni hòa tan và hyđro sulfua hòa tan bị khử khỏi pha lỏng (5) trong thiết bị 
giải hấp (7), các hợp chất chứa nitơ và lưu huỳnh thể khí được hòa tan trong axit sunfurơ 
sinh học lạnh (9) sau thiết bị lọc hơi (8), chất lỏng lọc (10) tải amoni hòa tan được xả 
khỏi thiết bị lọc hơi (8) dưới dạng dịch đặc lỏng của chất dinh dưỡng (11) và được cấp 
vào pha rắn (4) của quá trình tách pha rắn-lỏng (3), và pha rắn (4) của bã lên men (2) 
được tiếp xúc với dòng không khí nóng (12) trong thiết bị bay hơi (13).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế chế phẩm chứa đi-(tert-butylxyclohexyl) 

peroxyđicacbonat và chế phẩm peroxit chứa chúng 

  (57)  Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm chứa đi-(tert-butylxyclo- 
hexyl)peroxyđicacbonat, bao gồm các bước (a) điều chế hỗn hợp trộn sơ bộ chứa đi-
(tert-butylxyclohexyl)peroxyđicacbonat, một hoặc nhiều dung môi hữu cơ, silic oxit ưa 
nước, và butyl ete được polyalkoxyl hoá, và (b) nghiền hỗn hợp trộn sơ bộ thu được ở 
bước (a).  
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OYAMA, Keiji (JP), UCHIYAMA, Ichiro (JP), NAKAMURA, Akifumi (JP), 
MURAKAMI, Mitsunori (JP), MASUKO, Kazuya (JP), NAGAMINE, Taeko (JP), 
MASAKI, Tadashi (JP), OMORI, Takeo (JP), MICHIKATA, Katsunari (JP) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống sản xuất nhiên liệu và hệ thống phát điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất nhiên liệu bao gồm: bộ phận tách dầu để ép dầu 
lỏng từ sinh khối chứa dầu; bộ phận khí hóa để sản xuất khí nhiên liệu từ bã tách dầu 
sau khi dầu lỏng đã được ép ra bởi bộ phận tách dầu; và bộ phận đóng khối để tạo các 
khối bằng cách trộn và nén sinh khối khô ở trạng thái khô với bã tách dầu, bộ phận khí 
hóa sau đó gia nhiệt các khối được tạo ra bởi bộ phận đóng khối trong điều kiện không 
khí hạn chế để sản xuất ra khí nhiên liệu.  
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Vật liệu thấm hút dạng quần 

  (57)    Vật liệu thấm hút dạng quần (1) bao gồm tấm phía trước (2), tấm phía sau (3), và thân 
chính thấm hút (4) gồm lõi thấm hút (5). Hai mép bên cạnh rìa của cả hai tấm (2,3) đều 
được ghép với nhau để tạo thành cặp miếng dán bên cạnh (S,S). Phần nằm giữa hai tấm 
(2,3) tạo thành phần đường khâu bên trong (C). Lõi thấm hút (5) tạo thành phần ôm thắt 
(5c) ở phần giữa của nó theo chiều dài. Mỗi tấm trong tấm phía trước (2) và tấm phía sau 
(3) bao gồm các bộ phận co giãn (7) được bố trí ở trạng thái giãn theo chiều rộng. Phần 
ôm thắt (5c) có phần ôm thắt phía trước (5f) chồng lên tấm phía trước (2) và không 
chồng lên tấm phía sau (3). Các bộ phận co giãn (7) căn bản không chồng lên lõi thấm 
hút (5). Tấm phía trước (2) bao gồm các bộ phận co giãn kéo dài (7q) được bố trí ở cả hai 
bên của phần ôm thắt phía trước (5f) và kéo dài từ các đầu phía trên của các mép bên.  
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(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Hợp chất ức chế enzym chứa kim loại và chế phẩm chứa hợp 

chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính điều hòa hoạt tính của enzym chứa kim loại 
và phương pháp điều trị bệnh, chứng rối loạn hoặc triệu chứng ở cây trồng do các enzym 
chứa kim loại này gây ra.  
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SULLENBERGER, Michael (US) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Hợp chất ức chế enzym chứa kim loại và chế phẩm chứa hợp 

chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính điều hòa hoạt tính của enzym chứa kim loại 
và phương pháp điều trị bệnh, chứng rối loạn hoặc triệu chứng ở cây trồng do các enzym 
chứa kim loại này gây ra.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kênh dẫn khí thải 

  (57)     Sáng chế đề xuất kênh dẫn khí thải (1) của lò nấu chảy loại kín (2), kênh dẫn khí thải (1) 
bao gồm đầu thứ nhất (3) hở ra với phần trên của lò nấu chảy (2) và đầu thứ hai (4) hở ra 
với thiết bị làm sạch khi (5) để dẫn các khí thải của lò tới thiết bị làm sạch khí. Kênh 
dẫn khí thải bao gồm ít nhất một vòi phun làm sạch (6, 7, 8, 9) được làm thích ứng để 
phun chất lưu tăng áp vào bề mặt trong của kênh dẫn khí thải.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu lắp tấm ốp dưới dùng cho xe dạng yên ngựa 

  (57)    Sáng chế đề xuất kết cấu lắp tấm ốp dưới dùng cho xe dạng yên ngựa cho phép cải thiện 
khả năng làm việc trong việc lắp ráp tấm ốp dưới. Để đạt được mục đích nêu trên, sáng 
chế đề xuất kết cấu lắp tấm ốp dưới bao gồm: khung thân xe (10), khung thân xe (10) có 
ống đầu (11), phần kéo dài xuống dưới (12) kéo dài về phía sau và xuống phía dưới từ 
ống đầu (11), hai phần sàn bên trái và bên phải (13) kéo dài về phía sau từ phần dưới của 
phần kéo dài xuống dưới (12), bộ phận ngang trước (16) dùng để nối các phần trước ở 
phía trước các phần sàn (13), và bộ phận ngang sau (17) dùng để nối các phần sau ở phía 
sau các phần sàn (13); sàn để chân (63) được bố trí bên trên các phần sàn (13); và tấm 
ốp dưới (65) dùng để che ít nhất các phần bên dưới các phần sàn (13). Trong kết cấu lắp 
tấm ốp dưới, tấm ốp dưới (65) có phần gài (651) có dạng gần như hình chữ C, và tấm ốp 
dưới (65) được lắp cố định vào vị trí của nó nhờ bộ phận ngang trước (16) và bộ phận 
ngang sau (17) được gài vào phần gài (651).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Dụng cụ đo bàn chân 

  (57)   Sáng chế đề cập đến dụng cụ đo bàn chân (10) có tấm đỡ bàn chân có bề mặt trên (16) 
trên đó bàn chân (11) được đặt lên với gót chân ngược lại với tấm chặn gót chân cố định 
18. Thiết bị máy tính có màn hình cảm ứng (touchscreen computer device-TCD) (12) 
được lồng vào khay dưới bề mặt (16) và khớp với tấm chặn ngón chân có thể di chuyển 
được (20). Tấm chặn ngón chân (20) được di chuyển vào vị trí khớp với bàn chân và khi 
đó người sử dụng ép kim cố định (30) tiếp xúc với màn hình của thiết bị máy tính có 
màn hình cảm ứng (12). Thiết bị máy tính có màn hình cảm ứng được thiết lập chương 
trình và được đo để cho biết kết quả chiều dài bàn chân mà phụ thuộc vào khoảng cách 
của tấm chặn ngón chân (20) được di chuyển hướng về tấm chặn gót chân (18).  
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(54) Chế phẩm vacxin chứa virut Chikungunya bất hoạt và thể 

phân lập của virut này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm vacxin để phòng ngừa và điều trị bệnh nhiễm trùng do 
virut Chikungunya gây ra. Chế phẩm theo sáng chế có khả năng gây miễn dịch kháng lại 
các biến thể kiểu gen bất kỳ của virut Chikungunya. Cụ thể, sáng chế đề cập đến các 
trình tự nucleotit đặc hiệu và các protein được dịch mã của các trình tự này, mà chúng 
được biểu hiện dưới dạng phân tử giống virut để sử dụng làm kháng nguyên vacxin 
kháng lại sự nhiễm trùng do virut Chikungunya gây ra. Chế phẩm theo sáng chế cũng 
bảo vệ kháng lại biến thể kiểu gen bất kỳ của virut Chikungunya có thể được lây truyền 
bởi vectơ truyền bệnh thích hợp bất kỳ, kể cả Aedis albopictus và Aedis aegypti.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt dạng lỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt dạng lỏng chứa chất đa ngưng tụ formalđehyt 
thơm được sulphonat hoá. 
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(54) Dẫn xuất pyridin-2(1H)-on và dược phẩm chứa nó làm chất ức 

chế janus kinaza (JAK) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất pyridin-2(1H)-on có công thức (I) và dược phẩm chứa nó 
để sử dụng trong quá trình điều trị làm chất ức chế Janus Kinaza (JAK).  

 
  
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
291 

(11) 37585 
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(86) PCT/KR2012/004858 20.06.2012 (87) WO 2012/177037 A2 27.12.2012 
(30) 10-2011-0059727 20.06.2011 KR 

10-2012-0049056 09.05.2012 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) Hyoung Ju JI (KR), Youn Sun KIM (KR), Young Bum KIM (KR), Joon Young CHO 

(KR), Seung Hoon CHOI (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền và thu thông tin cấu hình 

khung song công phân thời trong hệ thống truyền thông 

không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền và thu thông tin cấu hình khung 
song công phân thời (TDD: Time Division Duplex). Trạm cơ sở truyền thông tin cấu 
hình khung TDD dưới dạng thông tin hệ thống đến thiết bị người dùng qua kênh điều 
khiển chung để linh hoạt thay đổi cấu hình khung TDD theo điều kiện lưu lượng liên kết 
lên và liên kết xuống. Trạm cơ sở có thể phân phối thông tin hệ thống này đến tất cả các 
thiết bị người dùng trong ô, nhằm loại bỏ tình trạng hoạt động nhập nhằng ở thiết bị 
người dùng (UE: User Equipment) và tránh nhiễu. So với phương pháp đã biết để phân 
phối thông tin cấu hình khung TDD thông qua thông tin hệ thống cập nhật, phương pháp 
theo sáng chế cho phép các thiết bị người dùng nhanh chóng ứng phó với sự thay đổi lưu 
lượng. Ngoài ra, các thiết bị người dùng có thể thu và áp dụng thông tin cấu hình khung 
TDD cùng một lúc.  
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(21) 1-2014-00219 (51) 7 C07D  401/02,  471/04, A61K  

31/506,  31/437, A61P  35/00 
(22) 25.07.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/GB2012/051783 25.07.2012 (87) WO2013/014448 31.01.2013 
(30) 61/512,061 27.07.2011 US 

61/591,363 27.01.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2014 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

SE-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) BUTTERWORTH, Sam (GB), FINLAY, Maurice, Raymond, Verschoyle (GB), 

WARD, Richard, Andrew (GB), KADAMBAR, Vasantha, Krishna (IN), 
CHINTAKUNTLA, Chandrasekhara, Reddy (IN), MURUGAN, Andiappan  (IN), 
REDFEARN, Heather, Marie (GB), CHUAQUI, Claudio Edmundo (CA) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 2-(anilino được thế ở vị trí 2,4,5 )pyrimiđin, dược phẩm 

chứa nó dùng để điều trị bệnh ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 2-(anilino được thể ở vị trí 2,4,5)pyrimiđin và các muối 
dược dụng của chúng, có tác dụng điều trị hoặc phòng bệnh hoặc tình trạng bệnh lý do 
một số dạng đột biến của thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (ví dụ đột biến kích hoạt 
L858R, đột biến kích hoạt do khuyết đoạn Exon19 và đột biến kháng thuốc T790M) gây 
ra. Các hợp chất này và muối của chúng có tác dụng điều trị hoặc phòng một số bệnh 
ung thư khác nhau. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất nêu trên và 
các muối của chúng, đặc biệt là các dạng đa hình hữu ích của các hợp chất và các muối 
này. Sáng chế cũng đề cập đến các hợp chất trung gian dùng để điều chế các hợp chất 
nêu trên. Dược phẩm theo sáng chế này có thể dùng để điều trị các bệnh do nhiều dạng 
EGFR khác nhau gây ra.  
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(30) 61/503,282      30.06.2011 US 
(71) GENZYME CORPORATION  (US) 

500 Kendall Street, Cambridge, MA 02142, USA 
(72) ZHU, Yunxiang (US), KARMAN, Jozsef (US), WEI, Ronnie (US), JIANG, Canwen 

(US), CHEN, Seng (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất sinh học đặc hiệu kép ức chế sự hoạt hóa tế bào T 

  (57)    Sáng chế đề xuất chất sinh học đặc hiệu kép bao gồm phối tử đặc hiệu với CTLA-4 và 
phối tử đặc hiệu với phức pMHC.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2014 
(71) BASF PHARMA (CALLANISH) LIMITED  (GB) 

PO Box 4, Earl Road, Cheadle Hulme, Cheadle, Cheshire SK8 6QG, United Kingdom 
(72) KELLIHER, Adam (NZ), MORRISON, Angus (GB), OROSKAR, Anil (US), NAIR 

REMA, Rakesh Vikraman (IN), AGARWAL, Abhilesh (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình tách bằng sắc ký để thu hồi sản phẩm axit béo đa 

không bão hoà từ hỗn hợp nạp và sản phẩm thu được từ quy 

trình này 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình tách bằng sắc ký để thu hồi sản phẩm axit béo đa không bão 
hòa (purifying polyunsaturated fatty acid - PUFA), từ hỗn hợp nạp, trong đó quy trình 
này bao gồm việc đưa hỗn hợp nạp vào thiết bị sắc ký tầng được mô phỏng hoặc tầng 
chuyển dịch thực có nhiều cột sắc ký được liên kết chứa dung môi hữu cơ trong nước 
làm dung môi rửa giải, trong đó thiết bị có nhiều vùng bao gồm ít nhất vùng thứ nhất và 
vùng thứ hai, từng vùng có dòng chất chiết và dòng sản phẩm tinh chế từ đó dạng lỏng 
có thể gom được từ nhiều cột sắc ký được liên kết này, và trong đó (a) dòng sản phẩm 
tinh chế chứa sản phẩm PUFA cùng với các thành phần có tính phân cực mạnh được 
gom từ cột trong vùng thứ nhất và được đưa vào cột không liền kề trong vùng thứ hai, 
và/hoặc (b) dòng chất chiết chứa sản phẩm PUFA cùng với các thành phần có tính phân 
cực yếu được gom từ cột trong vùng thứ hai và được đưa vào cột không liền kề trong 
vùng thứ nhất, sản phẩm PUFA này được tách từ các thành phần khác của hỗn hợp nạp 
trong từng vùng, và trong đó dung môi hữu cơ trong nước không phải là rượu trong 
nước.  
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(30) 11005970.6      21.07.2011 EP 
(71) 1. CLARIANT FINANCE (BVI) LIMITED  (GB) 

Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands, Virgin Islands, British 
2. CLARIANT S.A.   (BR) 
Avenida das Nacoes Unidas, 18.001, 04795-100 Sao Paulo, SP, Brazil 

(72) DILSKY, Stefan (DE), TOOGE, Carlos, Augusto, Blasques (BR), ARlAS MEDINA, 
Jorge, Antonio (BR), BARTALlNI, Nilson, Mar (BR), SANTOS, Almir, T. (BR), DA 
SILVA, Wagner, Claudio (BR), SPECK CASSOLA, Monica (BR) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm chứa chất kết dính dùng để kết tụ chất vô cơ mịn, 

chế phẩm vô cơ chứa nó và quy trình tạo viên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chất kết dính dùng để tạo viên cho các hạt vô cơ 
mịn bao gồm: a) ít nhất một chất keo để tạo ra lực cố kết đối với các hạt vô cơ dùng để 
tạo viên, và b) ít nhất một polyme tổng hợp để phân tán đều các hạt vô cơ trong viên. 
Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm vô cơ chứa chế phẩm nêu trên và quy trình tạo viên.  
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(71) MTIX LIMITED  (GB) 

Bankfield Mills, Wakefield Road, Moldgreen, Huddersfield, HD5 9BB, United 
Kingdom 

(72) Mistry, Pravin (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để xử lý chất liệu nền, chất liệu thu 

được nhờ phương pháp này và phương pháp tạo plasma để xử lý 

chất liệu 

  (57)    Sáng chế đề xuất việc xử lý chất liệu trong vùng xử lý (124) nhờ ít nhất hai nguồn năng 
lượng, chẳng hạn (i) plasma trong môi trường khí quyển (AP) và (ii) tia laze cực tím 
(UV) được hướng vào plasma và tùy chọn trên chất liệu được xử lý. Các chất liệu tiền 
chất (323) có thể được phân tán trước, và chất liệu hoàn thiện (327) có thể được phân tán 
sau xử lý. Các điện cực (e1, e2) để tạo ra plasma có thể bao gồm hai con lăn (212/214; 
412/414; 436/438) nằm cách nhau. Các con lăn kẹp (416/418; 436/438) nằm sát các con 
lăn điện cực (412/414) sẽ tạo ra hốc bán kín khí (440), và có thể có lớp ngoài kim loại 
(437/439).  
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LIMlTED  (CN) 
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(72) YANG, Xiaodong (CN), LIU, Yafeng  (CN), ZHOU, Dongfang (CN), ZHANG, 
Qinsong (CN), YIN, Xiaobao  (CN), ZOU, Zhiyong (CN), MA, Enjie (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp cấp liệu dựa vào việc điều chỉnh một điểm áp dụng 

cho cơ cấu cấp liệu của bể khử nhôm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cấp liệu dựa vào việc điều chỉnh một điểm áp dụng 
cho cơ cấu cấp liệu của bể khử nhôm có anôt được nung sơ bộ. Một cửa cấp liệu được 
chia thành từng vùng khác nhau. Tín hiệu sụt áp cách đều được lấy mẫu trên các cần 
anôt ở các vùng khác nhau. Dòng điện anôt được tính toán theo tín hiệu sụt áp cách đều. 
Hàm lượng nhôm oxit trong các vùng của cửa cấp liệu được so sánh với nhau theo xu 
hướng biến thiên của dòng điện anôt. Sự điều chỉnh việc cấp liệu được thực hiện khác 
nhau tương ứng với các trạng thái của các vùng của cửa cấp liệu. Nhờ phương pháp này, 
việc điều chỉnh cần thiết có thể được thực hiện đối với hàm lượng nhôm oxit trong từng 
vùng của bể khử, nhờ đó nâng cao được độ chính xác của sự điều chỉnh việc cấp liệu, 
tránh được việc tạo ra hoặc tác động kết tủa thường xuyên, là có lợi để vận hành bể khử 
ổn định, và có được tác dụng tiết kiệm năng lượng, giảm lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu 
quả của dòng điện.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm kiểm soát loài gây hại chân đốt và phương pháp kiểm 

soát loài gây hại chân đốt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát loài gây hại chân đốt có hiệu quả kiểm soát 
loài gây hại chân đốt tuyệt vời, hợp chất này bao gồm hợp chất amit được biểu diễn bằng 
công thức (a):  

  
hợp chất spinosin được biểu diễn bằng công thức (1):  
 

  
 
trong đó, R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm C1-C4 alkyl, R2 là nhóm C1 -C4 alkyl, và 
mỗi X1 và X2 là nguyên tử hydro, hoặc X1 và X2 cùng với nhau tạo thành một liên kết 
đơn, và một hoặc nhiều hợp chất được chọn từ nhóm (A):  
Nhóm (A) bao gồm: fipronil, pymetrozin, hợp chất được biểu diễn bằng công thức (b):  
 

  
và hợp chất neonicotinoit chứa cấu trúc nitroguanidin. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp kiểm soát loài gây hại chân đốt sử dụng chế phẩm này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ chế cải tiến cập nhật giá trị thông số cho phiên truyền thông giữa 
máy chủ (DH: Device Host) và điểm cuối truyền thông trường gần (NFC: Near Field 
Communication) ở xa. Ví dụ, máy chủ DH liên hệ với thiết bị NFC có thể được tạo cấu 
hình để xác định là một hoặc nhiều giá trị thông số có trong thông báo yêu cầu chọn 
thông số khác với một hoặc nhiều giá trị thông số tương ứng đã dùng trong quy trình 
phát hiện điểm cuối NFC ở xa sử dụng giao diện khung RF, và truyền các giá trị thông 
số đến bộ điều khiển NFC sử dụng thông báo cập nhật thông số. Bộ điều khiển NFC liên 
hệ với thiết bị NFC có thể được tạo cấu hình để thu, sử dụng liên kết truyền thông NFC 
giao thức trao đổi dữ liệu (NFC-DEP: NFC Data Exchange Protocol), thông báo yêu cầu 
chọn thông số chứa một hoặc nhiều thông số, xác định phải áp dụng một hoặc nhiều 
thông số thay đổi dựa vào một hoặc nhiều thông số thu được, và truyền thông báo kích 
hoạt đến máy chủ DH chỉ báo các giá trị của các thông số mà bộ điều khiển NFC đã 
thay đổi.  
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(JP), IMAI Norio (JP), TOMIDA Toshiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nguội 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội có độ bền kéo cao, có độ dẻo, đặc tính tăng 
cứng cơ học và đặc tính dễ uốn mép bằng cách kéo căng tuyệt vời, và có độ bền kéo 
bằng 780 MPa hoặc lớn hơn, tấm thép này chứa các thành phần dưới đây tính theo % 
khối lượng: C: 0,020 - 0,30, Si: 0,10 - 3,00, Mn: 1,00 - 3,50; và có cấu trúc luyện kim 
mà pha chính của nó là sản phẩm biến đổi ở nhiệt độ thấp, và pha thứ hai của nó chứa 
austenit dư. Austenit dư có tỷ lệ thể tích so với toàn bộ cấu trúc từ 4,0% đến 25,0% và 

cỡ hạt trung bình nhỏ hơn 0,80 m, và đối với austenit dư, mật độ số hạt của hạt austenit 

dư mà cỡ hạt bằng 1,2 m hoặc lớn hơn là 3 ,0 x 10-2 hạt/m2 hoặc nhỏ hơn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nguội được mạ kẽm nhúng nóng và phương pháp 

sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội được mạ kẽm nhúng nóng có độ bền kéo cao 
mà có độ dẻo, đặc tính tăng cứng cơ học và đặc tính dễ uốn mép bằng cách kéo căng 
tuyệt vời và có độ bền kéo bằng 750 MPa hoặc cao hơn, tấm thép cán nguội dùng làm 
kim loại nền chứa các thành phần dưới đây tính theo % khối lượng: C: 0,10 - 0,25; Si: 
0,50 - 2,0; và Mn: 1,50 - 3,0; và tùy ý chứa một hoặc nhiều nguyên tố được chọn từ 
nhóm bao gồm Ti, Nb, V, Cr, Mo, B, Ca, Mg, REM, và Bi, P với lượng nhỏ hơn 0,050; 
S: 0,010% hoặc nhỏ hơn; sol.Al: 0,50% hoặc nhỏ hơn; và N: 0,010% hoặc nhỏ hơn; và 
cấu trúc luyện kim trong đó pha chính là sản phẩm biến đổi ở nhiệt độ thấp và pha thứ 
hai chứa austenit dư. Austenit dư có tỷ lệ thể tích 4,0% - 25,0% so với toàn bộ cấu trúc, 
và cỡ hạt trung bình nhỏ hơn 0,80 m, và trong austenit dư này, mật độ số hạt của hạt 

austenit dư có cỡ hạt bằng 1,2 m hoặc lớn hơn là 3,0 x 10-2/m2 hoặc nhỏ hơn. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép này.  
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(JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thép cán nguội 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép cán nguội có độ bền kéo cao, độ 
dẻo, đặc tính tăng cứng cơ học và đặc tính dễ kéo căng để uốn mép tuyệt vời bao gồm 
bước đưa phôi chứa các thành phần dưới đây tính theo % khối lượng: C: 0,020 - 0,30; Si: 
0,10 - 3,00; và Mn: 1,00 - 3,50 trải qua quá trình cán nóng sao cho tỷ lệ cán của lần cán 
cuối cùng là lớn hơn 15%, và quá trình cán này được kết thúc trong vùng nhiệt độ của 
điểm Ar3 hoặc cao hơn; tôi tấm thép được cán nóng và cuộn trong vùng nhiệt độ cao hơn 
400oC hoặc thấp hơn 400oC; cán nguội sao cho tấm thép cán nóng thu được hoặc tấm 
thép cán nóng và được tôi được cán nguội; và tôi sao cho tấm thép cán nguội được trải 
qua quá trình xử lý tôi trong vùng nhiệt độ (điểm Ac3 - 40oC) hoặc cao hơn, sau đó làm 
mát tới vùng nhiệt độ bằng 500oC hoặc thấp hơn và 300oC hoặc cao hơn, và được giữ ở 
vùng nhiệt độ đó trong 30 giây hoặc lâu hơn.  
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Meijeritie 6, FI-00370 Helsinki, Finland 
(72) Harri KALLIOINEN (FI), Soile JARVIO (FI) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Sữa công thức, quy trình sản xuất sữa công thức và quy trình 

sản xuất sản phẩm sữa tái kết hợp 

  (57)    Sáng chế đề xuất sữa công thức có hàm lượng hyđrat cacbon thấp, có tỷ lệ giữa các 
hyđrat cacbon với protein lớn nhất là 1,1, hàm lượng protein thấp nhất là 5,4% tính theo 
lượng chất khô, và tỷ lệ giữa tro với protein gần như tương tự tỷ lệ của nguyên liệu sữa 
sống dùng làm nguyên liệu ban đầu, và quy trình sản xuất sữa này. Sữa công thức này 
có thể được dùng trong việc sản xuất sản phẩm sữa tái kết hợp chứa lượng nhỏ lactoza, 
có đầy đủ vị giác của sữa thông thường mà không có nhược điểm bất kỳ trong các đặc 
tính giác quan này. Sáng chế còn đề xuất quy trình sản xuất sữa công thức và quy trình 
sản xuất sản phẩm sữa tái kết hợp.  
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(72) CHU Yuen Fu Sparkle (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khóa dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khóa dây. Khóa dây này bao gồm phần đế, và phần móc dây thứ 
nhất và phần móc dây thứ hai được tạo liền khối với phần đế. Phần móc dây thứ nhất và 
phần móc dây thứ hai được tạo ra ở phía thứ nhất của phần đế. Phần móc dây thứ nhất có 
phần lõm thứ nhất để khóa chặt dây. Phần móc dây thứ hai có phần lõm thứ hai để khóa 
chặt dây. Hướng hở của phần lõm thứ nhất khác với hướng hở của phần lõm thứ hai. 
Phần lõm thứ nhất và phần lõm thứ hai tạo ra chỗ uốn cong dây giữa phần móc dây thứ 
nhất và phần móc dây thứ hai để khóa chặt dây. Trong khóa dây theo sáng chế, phần đế 
và phần móc dây thứ nhất và phần móc dây thứ hai được tạo liền khối, sao cho không 
cần trình tự lắp ráp, nhờ đó giảm đáng kể chi phí; ngoài ra, khóa dây có thể được lắp ráp 
vào dây bất cứ khi nào mà không cần phải lắp ráp trước lên sản phẩm và hơn nữa có thể 
tháo ra được bất cứ khi nào, nhờ đó khiến cho kế hoạch sản xuất linh hoạt hơn; và khóa 
dây không cần phải ép, và chiều dài của dây có thể được điều chỉnh chỉ đơn giản bằng 
cách kéo trực tiếp khóa dây hoặc kéo dây, khiến cho việc sử dụng rất tiện lợi.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất có tác dụng cải thiện chức năng tâm trương thất 

trái 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất để điều trị bệnh suy tim, cải thiện chức năng tâm trương 
thất trái của nó không phụ thuộc tác dụng lợi tiểu hoặc tác dụng làm giãn mạch; kiểm 
soát tình trạng bệnh lý của sự suy chức năng tâm trương; và phòng ngừa sự tái phát 
bệnh, và có thể phòng ngừa chứng khó thở và tình trạng bệnh lý dẫn tới tử vong. Bằng 
cách hoạt hóa trực tiếp trên tim, hợp chất axit 4- [(2-{(2R)-2-[(1E,3S)-4-(4-flophenyl)-3-
hydroxy-1-buten-1-yl]-5-oxo-1-pyrolidinylletyl)thio]butanoic cải thiện chức năng tâm 
trương thất trái, và có thể điều trị một cách hữu hiệu sự suy chức năng tâm trương trong 
số các loại bệnh suy tim. Do đó, sáng chế đề cập đến hợp chất dùng để điều trị bệnh suy 
tim, có thể làm giảm nhẹ sự suy chức năng tâm trương mà hiện chưa có phương pháp 
điều trị có hiệu quả cho bệnh này.   
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp xử lý hydrocacbon, hệ thống thiết bị xử lý 

hydrocacbon và quy trình thiết kế hệ thống thiết bị xử lý khí 

hydrocacbon tích hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý hydrocacbon bao gồm xử lý luồng hydrocacbon 
dạng khí để tạo thành luồng sản phẩm thứ nhất và luồng phun thứ nhất và nén luồng 
phun thứ nhất trong máy nén được đặt ở vị trí lựa chọn dưới mặt biển; trong đó vị trí của 
máy nén dưới biển so với vùng có người ở gần nhất được xác định dựa vào đường đi của 
chùm bọt của lỗ rò mẫu của luồng phun thứ nhất từ máy nén, và trong đó đường đi của 
chùm bọt được xác định bằng cách sử dụng một hoặc nhiều thông số động lượng dòng 
ngang. Sáng chế cũng bộc lộ hệ thống thiết bị để xử lý hydrocacbon có máy nén dưới 
biển được đặt ở vị trí được lựa chọn, quy trình thiết kế hệ thống thiết bị xử lý 
hydrocacbon, và mô hình toán học có thể sử dụng các phương pháp, quy trình và hệ 
thống thiết bị này.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất amit của axit benzoic 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất amit của axit benzoic, chất đồng phân, muối dược dụng, 
hydrat, hoặc solvat của chúng. Hợp chất này có tác dụng làm trắng da.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế hoạt chất altretamine 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hoạt chất altretamine hay hexametylmelamin 
(I) từ xyanuric clorua (II) và dimetylamin trong dung môi phân cực không proton với sự 
có mặt của tác nhân trung hoà axit là các bazơ, ở nhiệt độ thích hợp từ khoảng 20oC đến 
khoảng 90oC, nhờ đó phản ứng thế ba nguyên tử clo của hợp chất xyanuric clorua bằng 
ba nhóm dimetylamin chỉ cần thực hiện trong một bước mà không phải tiến hành trong 
hai hoặc ba bước và ở nhiệt độ cao (trên 110-180oC), nhưng vẫn đạt được hiệu suất cao 
từ khoảng 80% đến khoảng 93%. Hoạt chất này được sử dụng để điều trị bệnh ung thư.  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp in vitro phát hiện protein của Entamoeba 

histolytica, chất đánh dấu sinh học huyết thanh, kit và tác 

nhân liên kết đặc hiệu để phát hiện sinh vật này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp in vitro để phát hiện sự có mặt của ít nhất một protein của 
E. histolytica, đoạn, biến thể hoặc thể đột biến của nó trong mẫu huyết thanh lấy từ đối 
tượng. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất chất đánh dấu sinh học huyết thanh, kit và tác 
nhân liên kết đặc hiệu với ít nhất một protein của E. histolytica.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp điều chế dung dịch nước muối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế liên tục dung dịch muối, cụ thể là điều chế 
hexametylendiamin adipat và thiết bị để thực hiện phương pháp này. Phương pháp theo 
sáng chế bao gồm bước thứ nhất là phản ứng của lượng dưới mức tỷ lượng của alkan 
diamin với axit alkan dicarboxylic trong nước và bước thứ hai tiếp theo là lượng alkan 
diamin đo được được bổ sung, trong đó tỷ lệ tỷ lượng được điều chỉnh bằng trị số độ pH 
ở nhiệt độ không đổi.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình phân hủy chất hữu cơ thành khí sinh học 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình phân hủy chất hữu cơ thành khí sinh học, trong đó quy 
trình bao gồm các bước sau:  
- xử lý chất hữu cơ để làm giảm số lượng vi sinh vật sống được trong chất hữu cơ;  
- xử lý chất hữu cơ bằng một hoặc nhiều enzym;  
- tách phần lỏng từ phần rắn của chất hữu cơ được xử lý bằng enzym; và  
- phân hủy phần lỏng để tạo thành khí sinh học.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm diệt côn trùng dùng cho nông nghiệp và làm vườn 

và phương pháp sử dụng chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt côn trùng dùng cho nông nghiệp và làm vườn bao 
gồm flubendiamit và dichlorvos và/hoặc profenofus là thành phần hoạt tính; và phương 
pháp sử dụng chế phẩm diệt côn trùng dùng cho nông nghiệp và làm vườn, bao gồm việc 
xử lý các loài côn trùng gây hại một cách trực tiếp, xử lý cây trồng có tiềm năng bị 
nhiễm các loài côn trùng gây hại, hoặc xử lý đất xung quanh hoặc môi trường canh tác cây 
trồng bằng lượng hữu hiệu của chế phẩm diệt côn trùng dùng cho nông nghiệp và làm vườn 
bao gồm flubendiamit và dichlorvos và/hoặc profenofos là thành phần hoạt tính.  
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(54) Chế phẩm diệt côn trùng dùng cho nông nghiệp và làm vườn 

và phương pháp sử dụng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt côn trùng dùng cho nông nghiệp và làm vườn bao 
gồm flubendiamit và tolfenpyrad là thành phần hoạt tính; và phương pháp sử dụng chế 
phẩm diệt côn trùng dùng cho nông nghiệp và làm vườn, bao gồm việc xử lý các loài côn 
trùng gây hại một cách trực tiếp, xử lý cây trồng có tiềm năng bị nhiễm các loài côn 
trùng gây hại, hoặc xử lý đất xung quanh hoặc môi trường canh tác cây trồng bằng 
lượng hữu hiệu của chế phẩm diệt côn trùng dùng cho nông nghiệp và làm vườn bao 
gồm flubendiamit và tolfenpyrad là thành phần hoạt tính.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị kiểm tra quang học của các đồ chứa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp để kiểm tra đồ chứa (C) có đế (B) và miệng 
(M), trong đó ánh sáng được hướng đi qua đế đồ chứa vào đồ chứa, và ra khỏi đồ chứa 
qua miệng đồ chứa, bằng cách sử dụng ít nhất các nguồn sáng thứ nhất và thứ hai (12a, 
12b) được bố trí một cách thích hợp cạnh nhau phía dưới đế đồ chứa và có các đặc tính 

hoạt động khác nhau. ánh sáng được truyền qua miệng đồ chứa được cảm nhận, và ảnh 
kết hợp của miệng đồ chứa được tạo ra từ hai hoặc nhiều ảnh của các phần của miệng đồ 
chứa.  
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(54) Vật chứa làm bằng thủy tinh flin và phương pháp sản xuất vật 

chứa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa làm bằng thủy tinh và phương phương pháp sản xuất vật 
chứa làm bằng thủy tinh này. Vật chứa làm bằng thủy tinh có chế phẩm thủy tinh bao 
gồm vật liệu thủy tinh nền natri-canxi, và oxit vanadi có các đặc tính ngăn chặn ánh 
sáng cực tím tốt và oxit selen để khử màu thủy tinh tạo ra độ trong và khử màu tốt. Chế 
phẩm thủy tinh dùng cho vật chứa làm bằng thủy tinh cũng có thể bao gồm oxit lưu 
huỳnh.  
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(54) Giấy cuốn đầu lọc có khả năng chịu dầu và phương pháp sản 

xuất, sản phẩm thuốc lá có đầu lọc được cuốn bởi giấy này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy cuốn đầu lọc dùng cho sản phẩm thuốc lá. Giấy này có hàm 
lượng bột giấy sợi dài ít nhất là 30% trọng lượng, tốt hơn nếu ít nhất là 40% trọng lượng, 
so với trọng lượng sợi tinh khiết của giấy này. Độ nghiền của bột giấy sợi dài theo 
phương pháp Schopper-Riegler của Tiêu chuẩn ISO 5267 năm trong khoảng tù 80 oSR 
đến 100 oSR, tốt hơn là từ 85 oSR đến 95 oSR. Giấy cuốn đầu lọc có hàm lượng chất 
độn nhỏ hơn 10% trọng lượng, tốt hơn là nhỏ hơn 8% trọng lượng, và đặc biệt tốt hơn là 
nhỏ hơn 6% trọng lượng so với tổng trọng lượng giấy và được tẩm chất thích hợp để tạo 
ra hỗn hợp trong nước, cụ thể hơn là dung dịch hoặc huyền phù trong nước. Khả năng 
chịu dầu của giấy cuốn đầu lọc theo Tiêu chuẩn TAPPI T559 cm-02 có mức KIT ít nhất 
là 4, tốt hơn nếu ít nhất là 5. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất giấy này và 
sản phẩm thuốc lá có đầu lọc được cuốn bởi giấy này.  
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(54) Hệ thống háo khí phân hủy phế thải hữu cơ chứa nước và 

phương pháp phân hủy phế thải hữu cơ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống háo khí để phân hủy phế thải hữu cơ chứa nước, mà bao 
gồm ít nhất vật chứa xử lý thứ nhất bao gồm các mặt bên, lỗ hở phía trên, sàn gần như 
nằm ngang, cửa nạp, cửa xả, ít nhất một đường rãnh được bố trí ở dàn có miệng hở 
hướng lên trên, đường ống thông khí mở phía trên miệng, và thiết bị bơm được nối với 
đường ống và được bố trí để cấp khí cho đường ống thông khí. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến phương pháp phân hủy phế thải hữu cơ chứa nước theo cách háo khí.  

 
  
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
318 

(11) 37612 

(21) 1-2014-00389 (51) 7 B01J  20/28 

(22) 13.07.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/063843 13.07.2012 (87) WO 2013/010960 A1 24.01.2013 
(30) 10 2011 051 888.6      15.07.2011 DE 
(71) MARGRAF-GERDAU, VERA  (DE) 

Hauptstrasse 95 F, 45721 Haltern am See, Germany 
(72) GERDAU, Herbert (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm hấp thụ và phương pháp sản xuất tấm hấp thụ này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm hấp thụ, cụ thể là để hấp thụ các chất hóa dầu từ các pha lỏng 
và/hoặc để hấp thụ các chất có mùi từ các pha khí có ít nhất một tấm hấp thụ, trong đó ít 
nhất một bề mặt của tấm hấp thụ được phủ polyme, trong đó polyme bao gồm ít nhất 
một chất hấp thụ dưới dạng chất đệm, với chất hấp thụ này có các lỗ xốp nhỏ và/hoặc 
các lỗ xốp trung bình và/hoặc các lỗ xốp lớn. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất tấm hấp thụ.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng và đầu thay thế dùng cho dụng cụ chăm 

sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu thay thế và dụng cụ chăm sóc răng miệng kết hợp với đầu thay 
thế này, trong đó đầu thay thế này bao gồm ống nối có khoang để tiếp nhận theo cách 
trượt được phần thân của tay cầm của dụng cụ chăm sóc răng miệng. Lỗ bên trong ống 
nối tạo ra chốt cài có vấu khóa mà ăn khớp hoạt động với vấu khóa của phần thân để giữ 
chặt đầu thay thế với tay cầm theo phương dọc trục. Vật liệu đàn hồi đệm kín phần lỗ 
nêu trên để làm tăng độ vững chắc cho chốt cài.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng và tay cầm bàn chải đánh răng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tay cầm bàn chải đánh răng và bàn chải đánh răng kết hợp với tay 
cầm này, trong đó tay cầm này bao gồm phần thân được lắp theo cách trượt được vào 
trong đầu thay thế. Lỗ bên trong phần thân tạo ra chốt cài có vấu khóa để ăn khớp hoạt 
động với vấu khóa của đầu thay thế để giữ chặt đầu thay thế với tay cầm theo phương 
dọc trục. Vật liệu đàn hồi đệm kín lỗ nêu trên để làm tăng độ vững chắc cho chốt cài.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Vật kết dính khô 

  (57)    Sáng chế đề xuất vật kết dính khô chứa bề mặt có đặc điểm micro và có đặc điểm nano, 
và bề mặt mềm có độ cứng khoảng 60 Shore A hoặc thấp hơn, bề mặt có đặc điểm micro 
và có đặc điểm nano và bề mặt mềm có khả năng tạo ra liên kết kết dính khô khi tiếp 
xúc với nhau.  
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(54) Màng dán 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng dán để dán bề mặt có đặc điểm micro và có đặc điểm nano 
mang các lỗ micro và các lỗ nano,  
màng dán có bề mặt mềm có độ cứng khoảng 60 Shore A hoặc thấp hơn,  
bề mặt mềm có khả năng tạo ra liên kết kết dính khô khi tiếp xúc với bề mặt có đặc 
điểm micro và có đặc điểm nano thông qua khóa liên cơ thuận nghịch cơ học của bề mặt 
mềm trong các lỗ micro và các lỗ nano.  
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(54) Phương pháp sản xuất nhân sâm đen và sản phẩm nhân sâm đen 

được sản xuất bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nhân sâm đen có hàm lượng ginsenosid Rh2 
được tăng, phương pháp này bao gồm các bước: (a) bước rửa sạch nhân sâm và sấy khô 
nhân sâm đã rửa sạch đạt màu bóng dưới điều kiện thời gian định trước; và (b) bước lặp 
đi lặp lại, vài lần, hấp nhân sâm đã sấy khô dưới điều kiện nhiệt độ và thời gian định 
trước và sấy khô nhân sâm đã hấp dưới điều kiện nhiệt độ và thời gian định trước khác 
điều kiện nhiệt độ và thời gian định trước của quy trình hấp. Bằng cách sản xuất nhân 
sâm đen thông qua nhiều bước dưới các điều kiện cố định theo cách này, có thể tăng 
hàm lượng ginsenosid Rh2 so với giải pháp kỹ thuật đã biết.  
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(54) Bàn chải đánh răng dùng điện và đầu thay thế dùng cho bàn 

chải đánh răng dùng điện tạo chuyển động rung và lắc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu thay thế và bàn chải đánh răng dùng đầu thay thế này, trong đó 
đầu thay thế này bao gồm phần đầu có cụm lông chải chuyển động được mà được quay 
qua khớp nối khi vận hành tới trục dẫn động sơ cấp của tay cầm. Phần đầu của đầu thay 
thế cũng tiếp nhận các chuyển động rung từ chi tiết lệch tâm được vận hành bởi trục dẫn 
động sơ cấp này.  
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(54) Bàn chải đánh răng và đầu thay thế dùng cho tay cầm dụng 

cụ chăm sóc răng miệng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đầu thay thế và dụng cụ chăm sóc răng miệng kết hợp với đầu thay 
thế này, trong đó đầu thay thế này bao gồm ống nối có khoang chứa. Các bề mặt cam 
phía trên thứ nhất và thứ hai được tạo ra trong khoang này, chúng tạo ra các phần vai 
nằm ngang bên trong khoang. Các bề mặt cam phía trên thứ nhất và thứ hai này được 
phân cách bởi các rãnh dọc trục thứ nhất và thứ hai, ở đó các vấu thứ nhất và thứ hai của 
phần thân tay cầm của dụng cụ chăm sóc răng miệng có thể đi qua đó.  
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  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức sau: ("Công thức Một")  
 
  

 
 

Sáng chế cũng đề cập đến các hợp chất và quy trình điều chế các hợp chất này để dùng 
làm thuốc trừ dịch hại (ví dụ, thuốc trừ ve bét, thuốc trừ sâu, thuốc diệt thân mềm, và 
thuốc diệt giun tròn), và quy trình phòng trừ các loài gây hại bằng cách sử dụng các hợp 
chất này.  
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phẩm, thuốc và tổ hợp chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất phenyl-3-aza-bixyclo[3.1.0]hex-3-yl-metanon được thế có 
công thức chung (I)  

 

  
 

trong đó,  
R1, R2, R3, R4, R5 và R6 là như được xác định trong bản mô tả sáng chế này hoặc muối 
của nó, tốt hơn là muối dược dụng của nó. Sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất 
các hợp chất này, dược phẩm chứa hợp chất có công thức chung (I). Hợp chất này là hữu 
ích để điều trị các tình trạng bệnh khác nhau như các tình trạng bệnh liên quan đến các 
triệu chứng dương tính và âm tính của bệnh tâm thần phân liệt cũng như suy giảm nhận 
thức kết hợp với bệnh tâm thần phân liệt, bệnh Alzheimer và các bệnh của hệ thần kinh 
khác và các rối loạn tâm thần. Hợp chất của sáng chế có các đặc tính ức chế vận chuyển 
glyxin-1 (GlyT1).  
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(54) Thiết bị bổ sung hyđro chọn lọc dành cho chất lỏng dùng cho 

sinh vật sống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bổ sung hydro chọn lọc mà nhờ thiết bị được đề xuất này, 
chất lỏng chứa hyđro dùng cho sinh vật sống thu được mà không làm thay đổi tính chất 
của chất lỏng dùng cho sinh vật sống. Chất lỏng chứa hydro dùng cho sinh vật sống thu 
được bằng cách lưu trữ hệ tạo hyđro chứa chất tạo hydro là thành phần chủ yếu, trong 
thiết bị tạo bọt hyđro có phần tách khí/lỏng chứa màng thấm khí hoặc van kiểu mở-
đóng, làm cho hệ tạo hyđro và nước tạo đích phản ứng với nhau trong thiết bị tạo bọt 
hyđro, và cấp khí hydro dược tạo trong thiết bị tạo bọt hydro vào trong chất lỏng dùng 
cho sinh vật sống qua phần tách khí/lỏng.  
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(54) Quy trình sản xuất styren từ toluen và metanol 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất styren bằng cách chuyển hoá metanol thành 
formanđehyt trong lò phản ứng, sau đó trong lò phản ứng khác, cho formanđehyt phản 
ứng với toluen để tạo ra styren.  
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(54) Chế phẩm viên nang chứa montelukast và levocetirizine và 

phương pháp bào chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm viên nang để phòng hoặc điều trị bệnh viêm mũi dị ứng 
và bệnh hen, trong đó chế phẩm viên nang này bao gồm hai lớp riêng rẽ: (1) lớp 
Montelukast chứa montelukast hoặc muối dược dụng của nó; và (2) lớp Levocetirizine 
chứa levocetirizine hoặc muối dược dụng của nó; và phương pháp bào chế chúng. Chế 
phẩm viên nang theo sáng chế có thể tách biệt hoàn toàn hai hoạt chất, nhờ đó làm giảm 
thiểu khả năng phản ứng giữa các hoạt chất này và cải thiện độ ổn định của sản phẩm 
theo thời gian, và do vậy, có thể tối ưu hoá hiệu quả điều trị.  
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(54) Phương pháp loại bỏ tạp chất ra khỏi chất dẻo vụn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ tạp chất ra khỏi chất dẻo vụn bằng cách sử 
dụng thiết bị mà bao gồm đĩa làm sạch thứ nhất có bề mặt làm sạch thứ nhất và đĩa làm 
sạch thứ hai có bề mặt làm sạch thứ hai, trong đó các bề mặt làm sạch nằm đối diện với 
nhau và tiếp giáp với khe làm sạch giữa nhau, phương pháp này bao gồm các bước: - 
quay ít nhất một trong số các đĩa làm sạch xung quanh trục quay của nó, - dẫn chất 
lỏng, cụ thể là nước hoặc dung dịch chứa nước vào khe làm sạch, - dẫn chất dẻo vụn 
được làm sạch giữa các đĩa làm sạch và được truyền qua khe làm sạch, trong đó các bề 
mặt của chất dẻo vụn được xử lý độ nhám bằng bề mặt làm sạch thứ nhất và thứ hai, - đo 
sự chênh lệch nhiệt độ giữa nhiệt độ của chất lỏng được hướng qua khe làm sạch trong 
quá trình đi vào khe làm sạch và nhiệt độ của chất lỏng được hướng qua khe làm sạch 
trong quá trình ra khỏi khe làm sạch và/hoặc ít nhất một thông số đặc trưng cho sự 
chênh lệch nhiệt độ này, - điều chỉnh khoảng cách giữa các bề mặt làm sạch sao cho sự 
chênh lệch nhiệt độ đo được và/hoặc ít nhất một thông số đặc trưng cho sự chênh lệch 
nhiệt độ này đi đến càng gần càng tốt với trị số định chuẩn.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
332 

(11) 37626 

(21) 1-2014-00495 (51) 7 C07D  235/06, A61K  31/343,  

31/416,  31/4184,  31/423,  31/428,  
31/433,  31/4439,  31/454,  31/496,  
31/5377, A61P  1/02,  1/04,  1/18,  
9/00,  9/10,  11/00,  11/06,  13/00,  
13/10,  13/12,  15/00,  15/04,  15/06,  
15/08,  17/00,  17/02,  17/06,  19/02,  
19/06,  19/10,  21/00,  25/00,  25/06,  
25/28,  27/02,  29/00,  31/04,  31/10,  
31/16,  31/18,  31/22,  35/00,  37/02,  
37/08,  43/00, C07D  231/56,  235/08,  
235/10,  235/12,  235/14,  235/26,  
263/56,  307/79,  401/12,  403/04,  
403/12,  405/04,  405/12,  409/12,  
413/12,  417/12 

(22) 17.08.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/JP2012/070902     17.08.2012 (87) WO 2013/024898 A1 21.02.2013 
(30) 2011-179134     18.08.2011 JP 
(71) NIPPON SHINYAKU CO., LTD.  (JP) 

14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8550, Japan
(72) OTSU, Hironori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dị vòng và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng hoặc muối dược dụng của nó. Cụ thể, sáng chế đề 
cập đến hợp chất dị vòng có công thức chung [1], chất hỗ biến của nó, hoặc muối dược 
dụng của nó:  
 

  
 
trong đó R1 và R2 là giống hoặc khác nhau và là vòng thơm hoặc tương tự, và vòng A là 
vòng dị vòng.  
Hợp chất theo sáng chế hoặc muối dược dụng của nó có hiệu quả ức chế mPGES-1 hiệu 
nghiệm và có thể được sử dụng làm thuốc điều trị hoặc phòng ngừa các bệnh liên quan 
đến mPGES-1, ví dụ, như bệnh viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, loạn năng khớp 
thái dương-hàm, đau lưng dưới, bệnh lạc nội mạc tử cung, chứng thống kinh, bàng 
quang hoạt động quá độ, u ác tính hoặc bệnh thoái hóa thần kinh. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dầu bôi trơn dùng cho việc cán và phương pháp cán sử dụng 

dầu bôi trơn này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dầu bôi trơn dùng để cán chứa đầu khoáng và/hoặc đầu tổng hợp 
làm thành phần chính và có hệ số ma sát là 0,2 hoặc cao hơn, và phương pháp cán sử 
dụng dầu bôi trơn này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị phun sol khí kiểm soát côn trùng gây hại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị phun sol khí kiểm soát côn trùng gây hại không gây bị các 
vấn đề cháy hoặc bỏng trong quá trình bảo quản và sử dụng. Thiết bị phun sol khí kiểm 
soát côn trùng này bao gồm: đồ chứa kín áp (1) và mũ chụp (2). Đồ chứa kín áp (1) chứa 
chất ức chế hoạt động của côn trùng gây hại (A) bao gồm HFC-152a làm hoạt chất và có 
tác dụng như cả chất đẩy lẫn chất làm lạnh. Đồ chứa kín áp (1) có van (3) ở đầu trên sao 
cho cửa xả (4) của thân van (5) của van (3) mở ra khi thân van (5) được ép xuống. Mũ 
chụp (2) được lắp vào đầu trên của đồ chứa kín áp (1) và có cửa nạp (11) có vòi phun 
(10) và được lắp trong thân van (5) của van (3) của đồ chứa kín áp (1). Mũ chụp (2) này 
có rãnh phun (12) kéo dài từ cửa nạp (11) đến vòi phun (10).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Giá mang đồ chứa để xử lý đồ chứa, phương pháp đưa đồ chứa 

vào giá mang đồ chứa, phương pháp xử lý đồ chứa, hệ thống và 

phương pháp để dỡ đồ chứa khỏi giá mang đồ chứa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến giá mang đồ chứa để xử lý đồ chứa trong hệ thống xử lý quay nhìn 
chung gồm thân giá có ít nhất một ngăn chứa để tiếp nhận ít nhất một đồ chứa, trong đó 
giá mang đồ chứa có khả năng lăn, và hệ thống giữ để giữ ít nhất một đồ chứa trong ít 
nhất một ngăn chứa và hạn chế chuyển động của ít nhất một đồ chứa trong ít nhất một 
ngăn chứa.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp làm giảm sự kết tụ của protein, chế phẩm chứa 

kháng nguyên biểu hiện ưu tiên trong bệnh u melanin (PRAME) 

và quy trình sản xuất chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm sự kết tụ của kháng nguyên biểu hiện ưu 
tiên trong bệnh u melanin (PRAME) trong quá trình trao đổi chất pha loãng từ chất pha 
loãng A thành chất pha loãng B bao gồm các bước: (i) bổ sung hợp chất polyanion vào 
chất pha loãng A trước khi hoặc đồng thời với quá trình trao đổi; và (ii) trao đổi protein 
từ chất pha loãng A thành chất pha loãng B. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm 
chứa PRAME và quy trình sản xuất chế phẩm này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống khử nấu chảy và phương pháp vận hành hệ thống khử 

nấu chảy này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống khử nấu chảy (1) và phương pháp vận hành hệ thống khử 
nấu chảy này. Hệ thống khử nấu chảy theo sáng chế có các bộ phận nạp để nạp chất 
mang cacbon rắn và vật liệu nạp chứa sắt; vùng khí hoá nấu chảy mà bao gồm tầng đệm 
(4) tạo ra bởi các chất mang cacbon rắn và vật liệu nạp chứa sắt; phần dưới để tiếp nhận 
gang lỏng (6) hoặc vật liệu thép thô và xỉ lỏng (7); lỗ tháo (9) để tháo xỉ lỏng và gang 
lỏng; các vòi phun (5) để cấp oxy, trong đó các vòi phun oxy được chia thành ít nhất hai 
mức vòi phun bố trí cách nhau và song song theo phương thẳng đứng và được bố trí theo 
phương nằm ngang theo chu vi của vỏ (10) của hệ thống khử nấu chảy (1) và lệch nhau 
trong các mức vòi phun khác nhau.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất sinh khối của vi sinh vật tổng hợp axit 

eicosapentaenoic, quy trình làm tăng nồng độ axit 

eicosapentaenoic trong sinh khối này và dầu thu được từ sinh 

khối này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi sinh vật được phân lập cũng như các chủng và các đột biến của 
nó, sinh khối, dầu vi sinh vật, các chế phẩm, và môi trường nuôi cấy, các quy trình sản 
xuất dầu vi sinh vật, sinh khối, và các đột biến; và các quy trình sử dụng các vi sinh vật 
đã phân lập, sinh khối và dầu vi sinh vật này.  
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(54) Chất tạo hương vị cà phê dạng hạt hòa tan, phương pháp chế 

biến và sản phẩm ăn được chứa chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chế biến chất tạo hương vị cà phê dạng hạt hòa tan, 
phương pháp này bao gồm các bước: kết hợp chất tạo hương vị cà phê đã sấy phun với 
chất tạo hương vị Maillard và đường caramen để tạo ra bột mịn, tạo huyền phù bột này 
trong tầng sôi và phun dung dịch chất kết dính là dung dịch sacarit trong nước vào 
huyền phù thu được.  

Sản phẩm thu được có cả hương vị và vẻ bề ngoài của cà phê với chi phí tương đối 
thấp, và có thể được sử dụng trong lĩnh vực bất kỳ trong đó cần có hương vị cà phê. Sáng 
chế còn đề cập đến bột cà phê và sản phẩm ăn được chứa chất tạo hương vị.  
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(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Dải dạng tấm đơn dùng cho xét nghiệm dòng sắc ký và phương 

pháp xét nghiệm dòng sắc ký sử dụng dải này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dải dạng tấm dùng cho xét nghiệm dòng sắc ký với mẫu sinh học 
trên một mặt phẳng đơn và phương pháp xét nghiệm dòng sắc ký bằng cách sử dụng 
thiết bị xét nghiệm chứa dải này. Dải theo sáng chế bao gồm một tấm đơn, điều đó có 
thể cải tiến phương pháp xét nghiệm bằng cách tạo ra quy trình đơn giản và dễ thực hiện 
và dễ dàng quan sát được kết quả bằng mắt thường. Dải theo sáng chế bao gồm vùng 
chứa mẫu (mẫu) và vùng phản ứng-kết quả, nơi toàn bộ hỗn hợp phản ứng (chất phản 
ứng) được gắn lên cùng một mặt phẳng. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp sắc 
ký, trong đó hemoglobin được phân tách ra khỏi chất phân tích bằng phương pháp sắc ký 
vi sai trên pha rắn. Việc khó phát hiện kết quả đối với hemaglobin sẽ được loại bỏ nhờ 
phương pháp theo sáng chế. Hiệu quả của sáng chế là đưa ra được quy trình xét nghiệm 
đơn giản, dễ thực hiện với kết quả nhanh chóng và rõ ràng.  
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(72) Vũ Duy Dũng (VN), Khuất Tuấn Dương (VN), Nguyễn Hoàng Ngọc (VN), Nguyễn 

Trung Kiên  (VN), Hoàng Văn Trung (VN) 
(54) Quy trình sản xuất giá thể để trồng cây trong chậu và giá 

thể thu được 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất giá thể để trồng cây trong chậu bao gồm các bước: 
a. Xử lý rơm rạ bằng các chủng nấm Trichoderma virens DT1 và Trichoderma 
harzianum DT2; b. Xử lý phụ phẩm từ ngô bằng chủng nấm Aspergillus niger DT3; và c. 
Phối trộn tạo giá thể. Sáng chế cũng đề xuất giá thể được tạo ra bởi quy trình này. Trong 
đó, giá thể tạo ra có hàm lượng chất hữu cơ cao dễ tiêu cung cấp cho cây trồng sinh 
trưởng. Hơn nữa, giá thể này còn có độ tơi xốp cao và có khả năng hấp thụ, tích trữ nước 
lớn để cung cấp từ từ cho cây trồng.  
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(11) 37636 

(21) 1-2014-00666 (51) 7 A61K  31/165, A61P  9/00,  9/10 

(22) 27.07.2012 (43) 25.04.2014 
(86) PCT/EP2012/064764 27.07.2012 (87) WO2013/014263 31.01.2013 
(30) 1156917      28.07.2011 FR 
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT  (FR) 

45 place Abel Gance, F-92100 Boulogne-Billancourt, France 
(72) SOKOLOFF, Pierre (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa levomilnacipran có tác dụng phục hồi chức 

năng sau đột quỵ thần kinh cấp tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa levomilnacipran dùng để phục hồi chức năng sau 
khi tai biến mạch máu não hoặc chấn thương não. Dược phẩm theo sáng chế chứa 
dextromilnacipran không vượt quá 5% trọng lượng hỗn hợp 
levomilnacipranldextromilnacipran, để tránh làm ảnh hưởng tới việc hồi phục chức năng 
do đặc tính phong bế alpha của dextromilnacipran.  
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Phần II 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 

 
 
(11) 2428 

(21) 2-2012-00211 (51) 7 B65D 71/00, 71/48 

(22) 25.09.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2012 
(75) Mã Thanh Danh  (VN) 

138/25 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO IP 

CONSULTANT) 
(54) Túi xách đa năng vừa là túi vừa là hộp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến túi xách đa năng vừa là túi vừa là hộp, trong đó túi xách có nắp đậy 
vừa đóng vai trò là túi xách vừa đóng đóng vai trò là hộp đựng, nắp túi - nắp hộp (1) 
được làm bằng chất liệu bìa cứng đặc biệt có thể chịu lực gắn trên thành của miệng túi 
bởi nẹp dán nắp túi (2), rãnh cài nắp túi (3) được làm bằng bìa cứng đặc biệt được gắn ở 
phía miệng túi đối diện, đối xứng với nẹp dán của miệng túi nhằm giữ chặt và cố định 
nắp túi khi đã gài vào rãnh gài.  
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(11) 2429 

(21) 2-2012-00216 (51) 7 A61B  1/227 

(22) 28.09.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2012 
(75) Ngô Minh Xuân  (VN) 

41 An Điềm, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ đèn compact hai mặt chữa bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ bóng đèn compact hai mặt được sử dụng để chữa bệnh 
vàng da trẻ sơ sinh bao gồm : dàn bóng đèn (1) được sử dụng cho mặt dưới bao gồm sáu 
bóng đèn compact DS 9w/71 phát ra ánh sáng màu xanh dương với bước sóng nằm trong 
khoảng từ 400 đến 500nm với mật độ quang phổ năng lượng ánh sáng từ chùm bóng đèn 

1 đến lưng trẻ nằm trong khoảng từ 20 đến 40/W/cm2da/nm, dàn bóng đèn (2) được sử 
dụng cho mặt trên bao gồm 8 bóng đèn compact phát ra ánh sáng màu xanh dương với 
bước sóng nằm trong khoảng từ 400 đến 500nm với mật độ năng lượng ánh sáng đến 

bụng trẻ nằm trong khoảng từ 20 đến 30W/cm2da/nm; quạt hút thải nhiệt (3) để đảm 
bảo nhiệt độ bệnh nhân trong quá trình chiếu đèn luôn ổn định và không vượt quá 
37,50C. Theo phương án khác, dàn bóng đèn compact 8W/71 ở mặt trên được sử dụng là 
các bóng đèn LED (điốt phát quang) chùm 3W, phát ánh sáng xanh dương với bước 
sóng nằm trong khoảng từ 420 đến 480nm để có mật độ quang phổ ánh sáng cao.  
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(11) 2430 

(21) 2-2012-00220 (51) 7 C08F 20/32, C09D 4/00 

(22) 05.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2012 
(71) Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

(VN) 

Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Xuân Hiền (VN), Nguyễn Thị Việt Triều (VN), Đàm Xuân Thắng (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất dầu thực vật acrylat hóa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất dầu thực vật acrylat hoá, bao gồm 
các bước: cho dầu thực vật triglyxerit có nhóm epoxy tự nhiên hoặc dầu thực vật 
triglyxerit epoxy hoá và axit acrylic hoặc axit metacrylic với tỷ lệ mol axit/epoxy nằm 
trong khoảng từ 10/1 đến 30/1, toluen với tỷ lệ khối lượng toluen/dầu nằm trong khoảng 
từ 0,5/1 đến 2/1 vào thiết bị phản ứng có máy khuấy, hệ thống điều nhiệt và sinh hàn, 
vừa khuấy đều vừa đưa nhiệt độ đến 200C-600C và giữ ở nhiệt độ đó trong khoảng thời 
gian từ 20-150 giờ, dừng phản ứng, tách axit dư và toluen để thu dược dầu thực vật 
acrylat hoá.  
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(11) 2431 

(21) 2-2012-00221 (51) 7 C09D 4/00 

(22) 05.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2012 
(71) Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

(VN) 

Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Xuân Hiền (VN), Nguyễn Thị Việt Triều (VN), Mạc Văn Phúc (VN) 
(54) Véc ni đóng rắn bằng tia tử ngoại trên cơ sở dầu thực vật 

acrylat hóa 

  (57)    Véc ni đóng rắn bằng tia tử ngoại đề xuất theo giải pháp hữu ích bao gồm dầu thực vật 
acrylat hóa với tỷ phần khối lượng từ 10 đến 80, oligome acrylat là nhựa epoxy diacrylat 
hoặc epoxy metacrylat hoặc nhựa uretan acrylat hoặc uretan metacrylat hoặc polyeste 
acrylat hay các dạng biến tính của chúng với tỷ phần khối lượng từ 20-90%, monome 
acrylat là 1,6-hexandiol diacrylat HDDA hoặc dipropylen glycol diacrylat DPGDA hoặc 
trimetylolpropan triacrylat TMPTA hoặc trimetylol propan trimetacrylat TMPTMA với 
tỷ phần khối lượng từ 10-70%, chất khơi mào quang dạng gốc tự do là benzophenon BP 
hoặc 1-hydroxy-xyclohexyl-keton I-184 hoặc diphenyl-(2,4,6-trimetylbenzoyl)- 
phosphin oxit TPO với tỷ phần khối lượng từ 1-5% tổng khối lượng của véc ni, phụ gia 
hữu cơ và/hoặc phụ gia vô cơ là chất độn, chất thấm ướt với tỷ phần khối lượng đến 60% 
tổng khối lượng của véc ni, monome được sử dụng riêng lẻ hoặc ở dạng hỗn hợp của hai 
monome với tỷ phần khối lượng mỗi loại từ 10 đến 90%.  
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(11) 2432 

(21) 2-2012-00224 (51) 7 B02B 3/00 

(22) 09.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.10.2012 
(71) Công ty cổ phần cơ khí SINCO  (VN) 

Lô B1-6 và B1-7, đường VL2, KCN Vĩnh Lộc 2, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Ong Quang Nhiêu (VN) 
(54) Cơ cấu điều chỉnh khoảng cách giữa khung sàng và trục chính 

trong máy tách thóc 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu điều chỉnh khoảng cách giữa khung sàng và trục 
chính của máy tách thóc. Thông thường các máy tách thóc đều cố định khoảng cách 
giữa khung sàng và trục chính nên không thể điều chỉnh nếu máy hoạt động với nhiều 
loại gạo khác nhau (có thóc nhiều hay ít, độ ẩm cao hay thấp). Cơ cấu điều chỉnh 
khoảng cách giữa khung sàng và trục chính thực hiện theo giải pháp hữu ích gồm một 
trục có ren ở một đầu và hai đai ốc để điều chỉnh khung sàng gần hay xa trục chính 
nhằm làm cho việc tách thóc hiệu quả đối với các loại gạo khác nhau.  
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(11) 2433 

(21) 2-2012-00225 (51) 7 F16B  37/00 

(22) 10.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2012 
(71) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  (VN) 

Số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đai ốc nhựa có lõi ren kim loại 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất đai ốc nhựa có lõi ren kim loại (ĐNK) bao gồm: lõi ren (1) 
được tạo kết cấu từ ít nhất ba bộ phận lõi (1a, 1b và 1c), mỗi bộ phận lõi (1a, 1b và 1c) 
có phần trụ ren (1a1, 1b1 và 1c1) có biên dạng giống nhau và bước được làm lệch thích 
hợp theo số lượng bộ phận lõi, các bộ phận lõi này được làm thích ứng để được lắp ghép 
và gắn cố định với nhau bởi bộ phận kẹp chặt (3) nhằm tạo ra lõi ren (1) với lỗ ren có 
đường trục (X-X) xác định và một mặt đầu có diện tích đủ lớn. Phần nhựa (2) bao bọc ít 
nhất một phần xác định của lõi ren (1).  
Khi nhựa được đúc áp lực trong khuôn có lõi ren (1) đã lắp ghép nằm ở trong đó, sẽ tạo 
thành đai ốc nhựa có phần lõi ren kim loại (ĐNK) có khả năng chịu tải cao.  
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(11) 2434 

(21) 2-2012-00226 (51) 7 B01D 45/00 

(22) 12.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2012 
(71) EVERINN INTERNATIONAL CO., LTD.  (TW) 

No. 815-5, Sec. 2, Liming Rd., Situn Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Yu-Pei HO (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tách bụi 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị tách bụi (100) bao gồm : vách ngăn (3) được lắp 
trong vỏ bọc (2) và bao gồm phần ống lọc phía trên (30); và cụm nhiều phễu (4) được 
tựa trên phần ống lọc phía trên (30) và bao gồm các phễu (40), mỗi phễu có phần đầu 
trên (45) được tạo ra có khía tạo đường tiếp xúc (46) và có đoạn kéo dài theo chu vi 
(45a) và đoạn kéo dài theo tiếp tuyến (45b). Đoạn kéo dài theo chu vi (45a) có mặt đầu 
mút (4511) được bố trí ở một cạnh (461) của khía tạo đường tiếp xúc (46). Đoạn kéo dài 
theo tiếp tuyến (45b) có mặt trong (452) mà nó giới hạn cạnh còn lại (462) của khía tạo 
đường tiếp xúc (46). Đoạn kéo dài theo tiếp tuyến (45b) của mỗi phễu (40) nối ở sườn 
với phần đầu mút (451) của đoạn kéo dài theo chu vi (45a) của phễu liền kề trong số các 
phễu (40).  
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(11) 2435 

(21) 2-2012-00228 (51) 7 C08B  11/00 

(22) 15.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2012 
(71) Viện Nghiên cứu Công nghệ gốm sứ  (VN) 

Căn hộ số 902, tòa nhà The Garden, đường Mễ Trì, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(72) Lê Đình Quý Sơn (VN), Triệu Minh Thành (VN), Mai Phục (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất hợp chất carboxymetyl xenluloza 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất hợp chất carboxymetyl xenluloza 
được thực hiện đơn giản với ít công đoạn, yêu cầu thiết bị thực hiện đơn giản sẵn có 
hoặc dễ chế tạo, bao gồm các bước:  
i) chuẩn bị bột giấy và NaOH khan có hàm lượng từ 96 đến 89% khối lượng;  
ii) gây phản ứng lần 1 để tạo ra kiềm xenluloza bởi rượu Isopropyl và nước với tỷ lệ từ 
30/70 đến 90/10, NaOH khan và bột giấy của bước i) ở nhiệt độ từ 50 đến 750C, và lưu 
trữ trong khoảng 4 giờ; 
iii) gây phản ứng lần 2 để tạo ra carboxymetyl xenluloza bởi hỗn hợp của bước ii) và 
axit Monocloaxetic/Natri Monocloaxetat và lưu trữ trong khoảng thời gian 4 giờ; 
iv) vắt lần 1 dung dịch hỗn hợp của bước iii) để loại bỏ NaOH dư đồng thời hạ nhiệt hỗn 
hợp vắt lần 1 xuống từ 30 đến 400C,  
v) khuấy rửa và vắt lần 2 hỗn hợp sau vắt lần 1 bao gồm khuấy r−a bằng rượu etylic và 
trung hòa bằng axit để loại bỏ muối dư, và vắt lần 2 hỗn hợp sau khuấy rửa; 
vi) sấy, nghiền đồng nhất, và đóng bao thành phẩm.  
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(11) 2436 

(21) 2-2012-00232 (51) 7 C02F  1/00,  9/00,  11/00,  11/18,  

103/16,  7/06,  101/00 
(22) 17.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2012 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Phước (VN) 
(54) Quy trình sản xuất hỗn hợp phèn lỏng từ bùn đỏ và sản phẩm 

phèn hỗn hợp lỏng tạo thành dùng trong xử lý nước thải 

  (57)     Quy trình sản xuất hỗn hợp phèn lỏng từ bùn đỏ phục vụ công tác bảo vệ môi trường của 
chế biến Alumin, nhằm mục tiêu góp phần giải quyết vấn nạn môi trường về lượng lớn 
chất thải từ công nghệ sản xuất alumin;  
Quy trình sản xuất đơn giản, có giá trị thực tiễn, có hiệu quả kinh tế và đáp ứng nhu cầu 
triển khai công nghệ trên quy mô lớn. Sản phẩm phèn hỗn hợp lỏng tạo thành được sử 
dụng cho công đoạn keo tụ của cảc quá trình xử lý nước thải công nghiệp (ngành dệt 
nhuộm, nước thải giết mổ gia cầm, nước rỉ rác, nước thải mật rỉ đường, nước thải ngành 
sản xuất giấy, nước thải chế biến hải sản,v.v...) nhằm xử lý SS, độ màu và COD trong 
nước thải.  
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(11) 2437 

(21) 2-2012-00234 (51) 7 B63B 35/44, 38/00 

(22) 18.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2012 
(75) Hà Huy Dũng  (VN) 

12 ngõ Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(54) Nhà có sàn nhà nổi dọc khung cố định 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới nhà có sàn nhà hoặc một phần của sàn nhà tự nổi nếu chúng 
được làm bằng vật liệu nổi, hay chúng được liên kết với phao nổi. Nhà có sàn nhà nổi 
dọc khung nhà cố định (2) bao gồm mái nhà (1) để che toàn bộ khung nhà (2) có sàn nổi 
(3) có thể trượt lên phía trên hoặc xuống phía dưới dọc theo khung nhà (2) qua các chi 
tiết dẫn hướng (4) nằm dọc theo các cột của khung chính nhà (2). Trong trường hợp sàn 
nhà được làm bằng các vật liệu thông thường không tự nổi, chúng được nổi cưỡng bức 
bằng hệ thống tời, bằng cáp, xích, pa lăng, kích nâng . . . Sàn nhà, một hay nhiều phần 
của sàn nhà được nổi ở phía trong, hoặc ở phía ngoài ngay sát bên cạnh, theo chu vi của 
khung nhà cố định.  
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(11) 2438 

(21) 2-2012-00237 (51) 7 F04D  

(22) 23.10.2012 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH cơ khí điện Trí Việt  (VN) 

Số 135/44 Phạm Đăng Giảng, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Cái Văn út (VN) 
(54) Quạt điện có hệ thống làm mát 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới quạt điện có hệ thống làm mát. Nguyên lý hoạt động của 
quạt điện có hệ thống làm lạnh cũng tương đối đơn giản, bao gồm bơm được lắp bên 
trong một cái hộp đựng lưu chất lạnh và bơm lưu chất lạnh này lên bộ trao đổi nhiệt gắn 
phía sau cánh quạt, cánh quạt quay làm đối lưu cưỡng bức không khí từ bộ trao đổi nhiệt 
ra môi trường, và do đó đã tạo ra được vùng không khí có nhiệt độ thấp hơn so với bình 
thường tạo nên cảm giác thoáng mát, dễ chịu hơn cho người sử dụng. Quạt điện có hệ 
thống làm lạnh rất thân thiện và rất an toàn, không có bất cứ tác dụng xấu nào ảnh 
hưởng đến người sử dụng. Giá của quạt điện có hệ thống làm lạnh lại tương đối rẻ nên 
phù hợp với túi tiền của nhiều người mà lại rất hữu ích, tiêu tốn ít điện năng và sử dụng 
nguồn nhiệt lạnh từ nước đá nên cũng rất dễ có và rẻ.  
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(11) 2439 

(21) 2-2012-00239 (51) 7 B65G 1/00 

(22) 24.10.2012 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2012 
(71) WELLGREENER TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 293 Wufu St., Longtan Township Taoyuan County 32548, Taiwan 
(72) Fu-Yueh Tagn (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị nạp và dỡ tấm đế mạch một cách tự động 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới thiết bị nạp và dỡ tấm đế mạch một cách tự động có cơ cấu 
dịch chuyển với đầu kiểu dầm chìa có thể nhô vào hộp chứa tạm thời trên bệ đỡ, kết cấu 
dẫn động để dẫn động bệ đỡ thực hiện nâng để nạp và dỡ các tấm đế mạch trong hộp 
chứa tạm thời từng tấm đế mạch một, và hộp điều khiển điện được thiết lập và được điều 
khiển để dẫn động cơ cấu định vị tấm đế mạch nhằm thực hiện việc định chuẩn trạng 
thái định vị của tấm đế mạch để đạt được hiệu quả gia tăng tốc độ vận chuyển, khả năng 
tiếp nhận tạm thời và an toàn các tấm đế mạch, nhờ đó rút ngắn thời gian hoạt động, và 
làm giảm giá thành thiết bị theo cách hữu hiệu.  
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(11) 2440 

(21) 2-2013-00163 (51) 7 B60S 3/04 

(22) 16.07.2013 (43) 25.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2013 
(75) Dương Xuân Thiện  (VN) 

242, C2, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
(54) Hệ thống rửa xe máy (xe hai bánh) tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống rửa xe máy (xe hai bánh) tự động nhằm mục đích tăng 
năng suất rửa xe, giảm thời gian rửa cho mỗi xe, gom nước thải trong quá trình rửa để 
không bắn ra xung quanh gây mất vệ sinh, mất mỹ quan và xả ra bằng ống gom.  

Bằng cách đó hệ thống đã tự động việc phun nước, phun bọt từ các vòi phun được 
gắn trên cụm càng quay (12), việc quay bánh bánh xe được thực hiện bởi hệ thống băng 
tải (16), và xì khô được quạt thổi khí áp lực cao (144) theo chương trình lập trình định 
trước. Số lượng xe được rửa được đếm bằng bộ đếm điện tử và vẫn đọc được kể cả khi 
mất điện. Trong quá trình rửa nếu có sự cố thì hệ thống có nút dừng khẩn cấp để dừng 
hệ thống. Sau khi xử lý xong sự cố và nhả nút dừng khẩn cấp, hệ thống sẽ chạy tiếp chu 
trình bị tạm dừng trước đó. Toàn bộ nước thải của quá trình rửa được gom lại bằng khay 
hứng.  
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(11) 2441 

(21) 2-2013-00237 (51) 7 A61F 13/15 

(22) 24.09.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 2012-210357 25.09.2012 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) Kazuma SAITOU (JP), Shinnosuke MORITA (JP), Yasuhiro NAKANO  (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Thiết bị sản xuất và phương pháp sản xuất vật liệu thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất vật liệu thấm hút bao gồm thiết bị sản xuất tấm 
hợp chất để sản xuất tấm vật liệu thấm hút sử dụng các tấm hợp chất được sản xuất bởi 
thiết bị sản xuất tấm hợp chất. Thiết bị sản xuất tấm hợp chất (3A) bao gồm thiết bị chia 
tách (5) mà tạo ra bốn mảnh của các tấm được chia tách hoặc nhiều hơn bằng cách 
truyền và cắt liên tiếp tấm vải gốc (30) dọc theo hướng truyền và thiết bị hợp nhất (7) để 
tạo thành hệ thống thống nhất bao gồm những tấm được dát mỏng khi kết hợp với các 
tấm bên ngoài (31L, 31R) trong đó bao gồm cạnh đầu (e) là cạnh bên của tấm vải gốc 
(30) và các tấm bên trong (32L, 32R) trong đó không bao gồm các cạnh bên (e) là cạnh 
bên của tấm vải gốc (30).  
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(11) 2442 

(21) 2-2013-00238 (51) 7 B60R  5/00 

(22) 25.09.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 101218966 01.10.2012 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2013 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Wan Hsing St., Sanmin Dist., Kaohsiung, Taiwan 
(72) Cheng-Wen YU  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Khoang chứa đồ có nắp kiểm tra sửa chữa 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất khoang chứa đồ có thân khoang chứa đồ, nắp che bình điện và 
nắp kiểm tra sửa chữa. Thân khoang chứa đồ có lỗ hổng lắp bình điện, lỗ hổng lắp nắp 

kiểm tra sửa chữa, ít nhất một lỗ định vị và ít nhất một chi tiết gài khớp. ít nhất một lỗ 

định vị được tạo ra trên thành tại vị trí liền kề với lỗ hổng lắp nắp kiểm tra sửa chữa. ít 
nhất một chi tiết gài khớp được tạo ra trên thành tại vị trí liền kề với lỗ hổng lắp nắp 
kiểm tra sửa chữa. Nắp che bình điện được lắp tháo ra được trong thân khoang chứa đồ 
và đóng kín lỗ hổng lắp bình điện. Nắp kiểm tra sửa chữa được lắp tháo ra được trong 
thân khoang chứa đồ, đóng kín lỗ hổng lắp nắp kiểm tra sửa chữa và có ít nhất một vấu 

định vị và ít nhất một vấu gài khớp. ít nhất một vấu định vị tương ứng gài vào trong ít 

nhất một lỗ định vị. ít nhất một vấu gài khớp tương ứng gài vào trong và ăn khớp lỗ gài 
khớp của ít nhất một chi tiết gài khớp.  
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(11) 2443 

(21) 2-2013-00239 (51) 7 B60R  5/00 

(22) 25.09.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 101218965 01.10.2012 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2013 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Wan Hsing St., Sanmin Dist., Kaohsiung, Taiwan 
(72) Cheng-Wen YU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Khoang chứa đồ có nắp che sửa chữa bình điện 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến khoang chứa đồ có thân khoang chứa đồ và nắp che sửa 
chữa. Thân khoang chứa đồ lỗ hổng lắp bình điện, ít nhất một lỗ định vị, bảng kết nối và 
ít nhất một đầu lồi gài khớp. Nắp che sửa chữa được lắp có thể tháo ra được trong thân 
khoang chứa đồ, đóng kín lỗ hổng lắp bình điện và có ít nhất một vấu định vị, ít nhất 
một rãnh gài khớp, rãnh và vấu đẩy. ít nhất một vấu định vị tương ứng lồng vào trong ít 

nhất một lỗ định vị. ít nhất một rãnh gài khớp tương ứng ăn khớp với ít nhất một đầu lồi 
gài khớp. Rãnh được tạo ra trên chu vi của nắp che sửa chữa và giữ bảng kết nối bên 
trong. Vấu đẩy được tạo ra trên nắp che sửa chữa.  

 
 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
359 

(11) 2444 

(21) 2-2013-00263 (51) 7 A61F  13/00 

(22) 18.10.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 201220536414.2 18.10.2012 CN 
(71) JOHNSON & JOHNSON CONSUMER COMPANIES, INC.  (US) 

199 Grandview Road, Skillman, NJ 08558, United States of America 
(72) WU, Xufeng (CN), HUANG, yan (CN), PAN, Yaling (CN), LI, Jie (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Đệm hút mồ hôi dùng để thấm hút dung dịch mồ hôi trên cơ thể 

người 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến một loại đệm hút mồ hôi có ích cho việc thấm hút mồ hôi 
trên cơ thể người, là thiết kế dành riêng cho những đối tượng ra nhiều mồ hôi, có đặc 
điểm rất thoáng khí. Nhằm thực hiện những mục đích nêu trên, đệm hút mồ hôi theo 
sáng chế bao gồm lớp bề mặt là lớp thấm mồ hôi tiếp xúc với da, lớp mặt sau kỵ nước có 
tính thẩm thấu và lớp thấm hút nằm giữa lớp bề mặt và lớp mặt sau, đặc trưng ở chỗ lớp 
bề mặt và lớp mặt sau đều có nhiều lỗ thông khí xuyên qua.  
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Phần III 

 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 
 
(11) 23390 

(21) 3-2013-01113 (28) 01 
(54) Dép  (51) 02-04 

(22) 30.07.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Hù Kiệt  (VN) 

Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
(72) Gịp Cao Thanh (VN) 
(55)  
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(11) 23391 

(21) 3-2013-01115 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 30.07.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Hù Kiệt  (VN) 

Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
(72) Gịp Cao Thanh (VN) 
(55)  
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(11) 23392 

(21) 3-2013-01117 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 30.07.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Hù Kiệt  (VN) 

Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Gịp Cao Thanh (VN) 
(55)  
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(11) 23393 

(21) 3-2013-01118 (28) 01 
(54) Dép  (51) 02-04 

(22) 30.07.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Hù Kiệt  (VN) 

Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Gịp Cao Thanh (VN) 
(55)  
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(11) 23394 

(21) 3-2013-01165 (28) 01 
(54) Bát (51) 07-01 

(22) 06.08.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Lê Duy Hảo  (VN) 

Nhà 35/343 đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Duy Hảo  (VN) 
(55)  
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(11) 23395 

(21) 3-2013-01167 (28) 01 
(54) Lọ đựng (51) 07-01 

(22) 06.08.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Lê Duy Hảo  (VN) 

Nhà 35/343 đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Duy Hảo  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23396 

(21) 3-2013-01168 (28) 01 
(54) Lọ đựng (51) 07-01 

(22) 06.08.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Lê Duy Hảo  (VN) 

Nhà 35/343 đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Duy Hảo  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23397 

(21) 3-2013-01169 (28) 01 
(54) Bát tô (51) 07-01 

(22) 06.08.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Lê Duy Hảo  (VN) 

Nhà 35/343 đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Duy Hảo  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

    
 

                             1.2                                              1.3                                         1.4 
 

   
 

                                  1.5                                        1.6                                      1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23398 

(21) 3-2013-01170 (28) 01 
(54) Bát (51) 07-01 

(22) 06.08.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Lê Duy Hảo  (VN) 

Nhà 35/343 đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Duy Hảo  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23399 

(21) 3-2013-01171 (28) 01 
(54) Bát (51) 07-01 

(22) 06.08.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Lê Duy Hảo  (VN) 

Nhà 35/343 đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Duy Hảo  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23400 

(21) 3-2013-01172 (28) 01 
(54) Bát (51) 07-01 

(22) 06.08.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Lê Duy Hảo  (VN) 

Nhà 35/343 đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Duy Hảo  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23401 

(21) 3-2013-01268 (28) 01 
(54) Bộ máng đèn (51) 26-05 

(22) 15.08.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH Hùng Dũng  (VN) 

Km 42 + 600, quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Tiến Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23402 

(21) 3-2013-01327 (28) 01 
(54) Khay gia vị (51) 06-04 

(22) 29.08.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH ONP - Việt Nam  (VN) 

Xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Patrick Floyd Mc Neal (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
373 

(11) 23403 

(21) 3-2013-01344 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 03.09.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Hù Kiệt  (VN) 

Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Gịp Cao Thanh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
374 

(11) 23404 

(21) 3-2013-01345 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 03.09.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Hù Kiệt  (VN) 

Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Gịp Cao Thanh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
375 

(11) 23405 

(21) 3-2013-01371 (28) 01 
(54) Can  (51) 09-02 

(22) 09.09.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH quan hệ quốc tế Việt Thái  (VN) 

Số 7 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Chu Bá Thêm (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
376 

(11) 23406 

(21) 3-2013-01528 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 04.10.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 002252932 10.06.2013 EM 
(71) GEOX S.P.A.  (IT) 

Via Feltrina Centro, 16 I-31044 Montebelluna (Treviso) localitµ Biadene, Italia 
(72) Schiavo Luca (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23407 

(21) 3-2013-01539 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 08.10.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH nội thất Sao Biển  (VN) 

1787/7 Nguyễn Duy Trinh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thanh Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
378 

(11) 23408 

(21) 3-2013-01540 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 08.10.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH nội thất Sao Biển  (VN) 

1787/7 Nguyễn Duy Trinh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Lê Thanh Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23409 

(21) 3-2013-01580 (28) 01 
(54) Đèn sạc LED (51) 26-05 

(22) 10.10.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL  (VN) 

Lô A, cụm công nghiệp Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
(72) Đỗ Lâm (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
380 

(11) 23410 

(21) 3-2013-01606 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 15.10.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh 

Thuận  (VN) 

Lô số 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Kỳ Quang (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23411 

(21) 3-2013-01615 (28) 01 
(54) Thanh nhựa định hình (51) 25-01 

(22) 15.10.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty Mai Phương - (TNHH)  (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Trần Mai Phương (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                       1.1                                         1.2 
 
 

    
 
 

                         1.3                               1.4                              1.5                           1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23412 

(21) 3-2013-01616 (28) 01 
(54) Thanh nhựa định hình (51) 25-01 

(22) 15.10.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty Mai Phương - (TNHH)  (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Trần Mai Phương (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
383 

(11) 23413 

(21) 3-2013-01644 (28) 01 
(54) Thanh nhựa định hình (51) 25-01 

(22) 16.10.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty Mai Phương - (TNHH)  (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Trần Mai Phương (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23414 

(21) 3-2013-01653 (28) 02 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 17.10.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty cổ phần Tấn Trường Lộc  (VN) 

¤ số 3 dãy 1, khu tái định cư Tinh dầu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

(72) Trần Hải Thành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23415 

(21) 3-2013-01719 (28) 01 
(54) Mắc treo quần áo (51) 06-08 

(22) 31.10.2013 (43) 25.04.2014 
(71) TFS Global Hanger Management GmbH  (DE) 

Hoher Weg 2, 48513 Nordhorn, Germany 
(72) Olaf Barski (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23416 

(21) 3-2013-01720 (28) 01 
(54) Mắc treo quần áo (51) 06-08 

(22) 31.10.2013 (43) 25.04.2014 
(71) TFS Global Hanger Management GmbH  (DE) 

Hoher Weg 2, 48513 Nordhorn, Germany 
(72) Olaf Barski (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23417 

(21) 3-2013-01735 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 31.10.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH thương mại & đầu tư Việt Xanh  (VN) 

24 đường 76, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
391 

(11) 23418 

(21) 3-2013-01836 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 18.11.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH Nam Phương V.N  (VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hoàng Thị Minh Hiếu  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
392 

(11) 23419 

(21) 3-2013-01840 (28) 01 
(54) Khung vâng (51) 06-02 

(22) 19.11.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Trương Thị Ân  (VN) 

Khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 
(72) Trương Thị Ân  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23420 

(21) 3-2013-01858 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 20.11.2013 (43) 25.04.2014 
(30) GB 4030029 22.05.2013 GB 
(71) GLAXO GROUP LIMITED   (BB) 

980 Great West Road, Brentford Middlesex, TW89GS, United Kingdom 
(72) Tim SHARPE  (GB), Jonathan STEWART  (GB), Stuart COLE (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23421 

(21) 3-2013-01859 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 20.11.2013 (43) 25.04.2014 
(30) GB 4030028 22.05.2013 GB 
(71) GLAXO GROUP LIMITED    (GB) 

980 Great West Road, Brentford Middlesex, TW89GS, United Kingdom  
(72) Tim SHARPE   (GB), Jonathan STEWART   (GB), Stuart COLE  (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
395 

(11) 23422 

(21) 3-2013-01862 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 20.11.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 29/455,351 20.05.2013 US 
(71) Thermos L.L.C.  (US) 

475 N. Martingale Road, Suite 1100, Schaumburg, IL 60173, United States of America 
(72) Dwayne Boroski  (US), Marvin Lane (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23423 

(21) 3-2013-01863 (28) 01 
(54) Chai  (51) 09-01 

(22) 20.11.2013 (43) 25.04.2014 
(30) 29/455,351 20.05.2013 US 
(71) Thermos L.L.C.   (US) 

475 N. Martingale Road, Suite 1100, Schaumburg, IL 60173, United States of America  
(72) Dwayne Boroski   (US), Marvin Lane  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23424 

(21) 3-2013-01865 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 21.11.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Lại Thanh Hiền  (VN) 

Số 17 tổ 18C, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(72) Lại Thanh Hiền  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23425 

(21) 3-2013-01898 (28) 01 
(54) Thùng mì (51) 09-03 

(22) 25.11.2013 (43) 25.04.2014 
(71) Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu á   (VN) 

Số 8 đường TS15 khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

(72) Lê Hoàng Minh  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 
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(11) 23426 

(21) 3-2013-01943 (28) 03 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 02.12.2013 (43) 25.04.2014 
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(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                          1.1                                 1.2                           1.3 
 
 

   
 
 

                                   1.4                                1.5                                      1.6 
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Phần iV 

 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 

 
(210) 4-2006-09372 (220) 16.06.2006 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A24.1.15; A26.11.9 

(731) K-SWISS INC.   (US) 
31248 Oak Crest Drive, Westlake 
Village, California, U.S.A. 91361 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồng hồ đeo tay. 
 

(210) 4-2011-16914 (220) 17.08.2011 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 1.5.1; A1.5.23; 1.5.15 

(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Yên Hà   (VN) 

Tổ 22, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Thùng đựng nước có vòi bằng inox. 
 

Nhóm 20: Tủ dựng đồ dùng cá nhân của trẻ, giá để đồ đạc, giá để giầy dép, phản bằng gỗ 
(để nằm cho trẻ con), bàn ghế giáo viên và học sinh. 

 

Nhóm 21: Giá phơi khăn, giá đựng ca cốc. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em (bao gồm cả đồ chơi trong nhà và đồ chơi ngoài trời), đồ chơi 
các con giống bằng nhựa, trò chơi chắp hình, đồ chơi bóng ném bằng nhựa, đồ chơi để 
học về hình khối, đồ chơi mô hình.  

 

 
(210) 4-2012-13294 (220) 20.06.2012 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty CP sản xuất và phát 

triển công nghệ á Châu  (VN) 

16D KBT Thạnh Xuân, Hà Huy Giáp, 
phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy cho trẻ em (dùng một lần).  
 

Nhóm 16: Khăn ướt, khăn giấy.  
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(210) 4-2012-13295 (220) 20.06.2012 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Xanh biển, xanh đậm 
(731) Công ty CP Sản xuất và phát 

triển Công Nghệ á Châu  (VN) 

16D KBT Thạnh Xuân, Hà Huy Giáp, 
phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy cho trẻ em (dùng một lần).  
 

Nhóm 16: Khăn ướt, khăn giấy.  
 

 
(210) 4-2012-13296 (220) 20.06.2012 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá. 
(731) Công ty CP Sản Xuất và Phát 

Triển Công Nghệ á Châu   (VN) 

16D KBT Thạnh Xuân, Hà Huy Giáp, 
phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy cho trẻ em (dùng một lần).  
 

Nhóm 16: Khăn ướt, khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2012-13404 (220) 21.06.2012 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.1.1; 2.3.1; 26.7.25; 26.4.2 

(591) Trắng, đen, nâu 
(731) Cao Thế Anh   (VN) 

86 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng, ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
quán cà phê, dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-26074 (220) 19.11.2012 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SCR-SIBELCO NV  (BE) 
Plantin Moretuslei 1A, B-2018 Antwerp, 
Belgium  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 01: Khoáng chất dùng trong công nghiệp, cụ thể là, khoáng chất công nghiệp và 
khoáng chất đã qua xử lý; khoáng chất đã phân cỡ, khoáng chất nghiền vụn, khoáng chất 
đã qua xử ly bề mặt, khoáng chất được phủ bề mặt, khoáng chất đã được định cỡ, khoáng 
chất đã được tán vụn và/hoặc làm cho có kích thước siêu nhỏ dùng cho mục đích công 
nghiêp và/hoặc sản xuất; khoáng chất dùng cho mục đích công nghiệp và/hoặc sản xuất 
như là khoáng chất thô, đất sét tự nhiên và đất sét trộn, đất sét, đất sét dẻo, đất sét cao 
lanh, đất sét bentonit, đất sét tổng hợp, đất sét kết dính, hỗn hợp đất sét, chất độn đất sét, 
cát silic, cát công nghiệp, thạch anh công nghiệp, cát vỡ và cát lọc, cát chịu nhiệt, cát sử 
dụng để mài mòn, chất độn silic đioxyt, cốt liệu silic đioxyt và chấtm mang silic đioxyt, 
silic đioxyt đã qua xử lý, silic đioxyt vi tinh thể, tripoli, silic đioxyt vô định hình, silic 
đioxyt dùng cho đồ gốm, silic đioxyt dạng hình cầu, và chất độn silic đioxyt đã qua xử lý, 
cát khoáng, cristobalite, cristobalite đã qua xử lý, thạch anh, thạch anh có độ tinh khiết 
cao, thạch anh loại điện tử, xienit nefelin, xienit nefelin đã qua xử lý, nhôm kính, silicat 
nhôm, silicat alumin, natri, kali, fenspat kali, fenspat canxi, hỗn hợp fenspat, olivin, olivin 
loại chịu nhiệt, olivin loại để lọc, olivin được phủ bề mặt và olivin loại để đúc, dolomit, đá 
vôi, vôi tôi, vôi sống, chất kết dính dùng để đúc làm từ khoáng chất và mảnh gốm đã qua 
xử lý, bùn khoáng, mica, mica trắng olivin loại đã qua luyện kim, canxi cacbonat, canxi 
cacbonat kết tủa, canxi cacbonat đã qua xừ lý và canxi cacbonat loại dược phẩm, canxi; 
canxi florua, canxi florua kết tủa, canxi florua đã qua xử lý; đá tan; ziricon; colemanit; 
barit; huntite; hydrô magiêzit, rutin; ilminite, tất cả các khoáng chất nêu trên ở dạng chưa 
qua xử lý và đã qua xử lý theo các phương thức khác nhau, bao gồm các dạng khác nhau 
của khoáng chất đã phân cỡ, khoáng chất nghiền vụn, khoáng chất đã qua xử lý bề mặt, 
khoáng chất được phủ bề mặt, khoáng chất đã được định cỡ khoáng chất đã được tán vụn 
và/hoặc làm cho có kích thước siêu nhỏ. 

 
Nhóm 19: Khoáng chất dùng cho mục đích xây dựng và thi công xây dựng, cụ thể là, 
khoáng chất đã qua xử lý; khoáng chất đã phân cỡ, khoáng chất nghiền vụn, khoáng chất 
đã qua xử lý bề mặt, khoáng chất được phủ bề mặt, khoáng chất đã được định cỡ, khoáng 
chất đã được tán vụn và/hoặc làm cho có kích thước siêu nhỏ dùng cho mục đích xây 
dựng và/hoặc thi công xây dựng; khoáng chất dùng cho mục đích xây dựng và/hoặc thi 
công xây dựng, như là khoáng chất thô, đất sét tự nhiên và đất sét trộn, đất sét, đất sét 
dẻo, đất sét cao lanh, đất sét bentonit, đất sét tổng hợp, đất sét kết dính, hỗn hợp đất sét và 
các chất độn đất sét, cristobalite, cristobalite đã qua xử lý, cát khoáng, cát silic, cát công 
nghiệp và thạch anh công nghiệp, silic đioxyt, tripoli, silic đioxyt vô định hình, silie 
đioxyt dùng cho đồ gốm, chất độn silic đioxyt đã qua xử lý, thạch anh có độ tinh khiết 
cao, xienit nefelin, xienit nefelin đã qua xử lý, nhôm kính, silicat nhôm, silicat alumin, 
natri, kali, fenspat kali, fenspa canxi, hỗn hợp fenspat, olivine, olivin loại chịu nhiệt, 
olivin loại để lọc, olivin được phủ bề mặt, olivin loại để đúc, dolomit, vôi tôi, vôi sống, 
chất kết dính dùng để đúc làm từ khoáng chất và mảnh gốm đã qua xử lý, bùn khoáng, 
mica, mica trắng, đá tan; thạch anh, vôi tôi; khoáng chất công nghiệp được dùng làm hỗn 
hợp cát cho mục đích xây dựng và thi công xây dựng; tất cả các loại khoáng chất và chất 
nêu trên ở dạng chưa qua xử lý và đã qua xử lý theo các phương thức khác nhau, bao gồm 
các dạng khác nhau của khoáng chất đã phân cỡ, khoáng chất nghiền vụn, khoáng chất đã 
qua xử lý bề mặt, khoáng chất được phủ bề mặt, khoáng chất đã được định cỡ, khoáng 
chất đã được tán vụn và/hoặc khoáng chất có kích thước siêu nhỏ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ phân phối trong lĩnh vực liên quan đến khoáng sản đã qua xử lý dùng 
trong công nghiệp và thương mại, cụ thể là, dịch vụ mua bán trong lĩnh vực khoáng sản đã 
qua xử lý dùng trong công nghiệp và thương mại, dịch vụ quản lý việc sắp xếp các loại 
hàng hóa trong kho, dịch vụ quản lý kinh doanh hàng hóa trong kho kể cả việc xác định 
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các hỗn hợp dùng cho sản xuất, dịch vụ quản lý việc sắp xếp vật tư cho quá trình chế biến 
khoáng sản, cung cấp các tài liệu tiếp thị cho nhà phân phối, dịch vụ bán lẻ liên quan đến 
khoáng sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ.  
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu trong lĩnh vực khoáng sản; làm giàu khoáng sản, xử lý khoáng 
sản, chế biến khoáng sản, tách khoáng sản, gia cỡ khoáng sản, trộn khoáng sản, làm sạch 
khoáng sản, tái  chế khoáng sản. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học công nghệ và nghiên cứu trong lĩnh vực khoáng sản; nghiên 
cứu và phát triển trong lĩnh vực khoáng sản; dịch vụ tư vấn kỹ thuật trực tiếp đối với việc 
ứng dụng cách thức sử dụng cuối đối với khoáng sản. 

 

 
(210) 4-2012-27862 (220) 10.12.2012 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SHAOYANG BERENT TRADING CO., 
LTD.   (CN) 
Office Building, Berent New Plant, 
Jiangbei Industrial Park, Caie Road, 
Beita District, Shaoyang City, Hunan, 
China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Cái kìm; búa tán đinh (dụng cụ cầm tay); chìa vặn đai ốc (dụng cụ cầm tay); 
mũi khoan (dụng cụ cầm tay); công cụ cắt (dụng cụ cầm tay); dao cắt (dụng cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2013-01212 (220) 17.01.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH  
(DE) 
Maybachplatz 1 88045 Friedrichshafen 
Germany  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm nguội dùng cho động cơ, đặc biệt là đối với động cơ xe  
 

Nhóm 04: Dầu cho động cơ, đầu bôi trơn, dầu mỡ bôi trơn, dầu nhờn.  
 

Nhóm 07: Máy để lắp ráp động cơ và bộ phận của động cơ, máy để lắp ráp xe có động cơ, 
dùng trong ngành công nghiệp hóa chất, kỹ nghệ sắt cũng như cho máy công cụ; động cơ 
đốt trong có gắn bộ trao đổi nhiệt dùng cho máy điện và phát nhiệt như là một bộ phận 
hoàn chỉnh (máy phát điện và nhiệt kết hợp); động cơ (trừ động cơ cho xe cộ đường bộ); 
khớp nối và thiết bị dùng để truyền tải điện (không dùng cho xe cộ đường bộ); động cơ và 
động cơ đốt trong và bộ phận đi kèm để tạo lực đẩy cho tàu, tàu bay và động cơ di động, 
động cơ cố định (thuộc nhóm này), đặc biệt là động cơ pit-tông đốt trong, động cơ đi-ê-
zen, động cơ chạy bằng nhiên liệu sinh học, động cơ lai và động cơ khí có vai trò như 
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động cơ mới, cụm động cơ, động cơ thay thế cũng như bộ phận như động cơ đốt trong và 
máy phát điện, máy bơm hoặc máy nén, thuộc nhóm này; bộ phận động cơ để tạo lực đẩy 
cho xe lửa; bộ phận mới, bộ phận thay thế, bộ phận để bảo trì và sửa chữa của động cơ đốt 
trong (không dùng cho xe cộ đường bộ); bộ phận của động cơ đốt trong (trừ động cơ cho 
xe cộ đường bộ), thuộc nhóm này, sử dụng cho động cơ của máy móc, thiết bị xây dựng, 
khai thác mỏ, nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp (tất cả được vận hành bởi động cơ 
đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong); thiết bị để trao đổi khí bên trong động cơ 
đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong, cụ thể là bộ sạc điều khiển cơ, quạt gió ly 
tâm được dẫn động thông qua tuốc bin sử dụng dòng khí xả của động cơ, bộ trao đổi 
nhiệt, bộ lọc không khí, ống dẫn khí và phụ kiện, ống dẫn khí thải, bộ phận giảm thanh, 
máy bơm nhiên liệu và ổ đĩa máy bơm cũng như các bộ lọc nhiên liệu, ống dẫn nhiên liệu 
và phụ kiện, thùng nhiên liệu, bơm phun, vòi phun và các thiết bị phun (kết hợp của máy 
bơm và vòi phun) cho động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong; van (bộ 
phận của động cơ); bộ khởi động khí nén cũng như máy nén khí, ổ đĩa nén, hộp chứa khí 
nén, đường ống dẫn khí nén và phụ kiện cho động cơ đốt trong, (cụ thể là động cơ pit-
tông đốt trong); thiết bị và dụng cụ điện của động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông 
đốt trong, cụ thể là máy dao điện, máy phát điện và bộ khởi động điện; thiết bị truyền tải 
điện (bộ phận của động cơ) và bộ phận đi kèm (nối với động cơ đốt trong, cụ thể là động 
cơ pit-tông đốt trong, để tạo lực đẩy cho máy xử lý đi động và cố định (thuộc nhóm này), 
cho máy móc, thiết bị xây dựng, khai thác mỏ, máy móc, nông nghiệp và lâm nghiệp, 
công nghiệp (tất cả được vận hành bởi động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt 
trong), cụ thể là hộp số cơ khí (trừ động cơ cho xe cộ đường bộ) có thiết bị truyền chuyển 
đổi hoặc cố định, số lùi, thủy động hộp số, hộp số thủy tinh và hộp số điện cũng như sự 
kết hợp của loại hộp số này, khớp nối cơ khí, khớp nối thủy động, khớp nối điện, khớp nối 
chuyển đổi, khớp nối không chuyển đổi, khớp nối dẻo, khớp bản lề, trục dẫn động, trục 
dẫn động sau, phanh cơ khí và phanh thủy lực cho động cơ đốt trong (trừ động cơ cho xe 
cộ đường bộ) cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong; máy phát điện, bao gồm động cơ đốt 
trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong, và máy phát điện, máy bơm có động cơ đốt 
trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong, máy bơm chất lỏng, máy nén khí có động cơ 
đốt trong, cụ thể là là động cơ pit-tông đốt trong, và máy nén khí và không khí, ổ đĩa cho 
hệ thống khoan sâu có gắn động cơ đốt trong, cụ thể là là động cơ pit-tông đốt trong, và 
các thiết bị truyền tải điện, thiết bị chuyển mạch và điều khiển cơ khí, thủy lực và khí nén 
cho động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit- tông đốt trong, cho các thiết bị truyền tải 
điện và hệ thống thiết bị (cả hai thiết bị đều được hỗ trợ bởi động cơ đốt trong, cụ thể là 
động cơ pit-tông đốt trong), thiết bị bôi trơn (bộ phận của động cơ, thuộc nhóm này) cho 
động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong, cho các thiết bị truyền tải điện và 
hệ thống thiết bị (cả hai thiết bị được hỗ trợ bởi động cơ đốt trong, động cơ pit-tông đốt 
trong), cụ thể là máy bơm dầu và ổ đĩa máy bơm, thiết bị làm mát dầu, bộ lọc dầu, đầu 
máy ly tâm, ống dẫn dầu và phụ kiện; khung bệ (bộ phận của động cơ, thuộc nhóm này) 
và ổ đũa xoắn (bộ phận của động cơ, thuộc nhóm này) của động cơ đốt trong, cụ thể là 
động cơ pit-tông đốt trong, cho các thiết bị truyền tải điện và hệ thống thiết bị (cả hai thiết 
bị được hỗ trợ bởi động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong), thiết bị làm 
mát (thuộc nhóm này) để hạn chế tổn thất nhiệt và các thiết bị sưởi tương thích cho động 
cơ (thuộc nhóm này) dùng để làm ấm trước động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông 
đốt trong, cho các thiết bị truyền tải điện và hệ thống thiết bị (cả hai thiết bị được hỗ trợ 
bởi động cơ đốt trong, động cơ pit-tông đốt trong), cụ thể là thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị 
sưởi ấm tương thích cho động cơ, quạt, động cơ quạt, bộ phận của động cơ pit-tông đốt 
trong cho động cơ đẩy xe đất, phương tiện vận tải đường sắt và xe quân sự, bộ phận của 
thiết bị truyền tải điện kết nơi với động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong, 
thiết bị truyền chuyển đổi hoặc cố định, số lùi, thủy động hộp số, hộp số thủy tinh và hộp 
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số điện cũng như kết hợp của các loại hộp số này, ổ đĩa (thuộc nhóm này) cho các hệ 
thông khoan sâu, bao gôm động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pít-tông đốt trong, và các 
thiết bị truyền tải điện, ổ đĩa hệ thống khoan sâu, bao gồm động cơ đốt trong, cụ thể là 
động cơ pit-tông đốt trong, và các thiết bị truyền tải điện, thiết bị làm mát hạn chế tổn thất 
nhiệt cho động cơ đốt trong, như động cơ hoặc các thành phần động cơ, bộ trao đổi nhiệt 
cho động cơ, van thông hơi (bộ phận của máy hoặc động cơ) và ổ đĩa, máy bơm động cơ 
hoặc bộ phận của động cơ và máy, ổ đĩa, bộ lọc làm lạnh cho động cơ và máy, linh kiện 
cho lò hơi động cơ.   

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay.  
 

Nhóm 09: Thiết bị thử nghiệm; phần mềm máy tính; chương trình máy tính được lưu trữ 
trên thiết bị lưu trữ dữ liệu; ấn phẩm điện tử (có thể tải xuống); pin nhiên liệu cho máy 
phát điện và động cơ đốt trong; thiết bị thử nghiệm cho động cơ đốt trong, cụ thể là động 
cơ pit-tông đốt trong, cho thiết bị truyền tải điện và hệ thống thiết bị (cả hai thiết bị đều 
được hỗ trợ bởi động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong); thiết bị và dụng 
cụ đo lường, kiểm tra, cảnh báo và giám sát điện và điện tử (thuộc nhóm này) cho động cơ 
đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong, cho thiết bị truyền tải điện và hệ thống 
thiết bị (cả hai thiết bị đều được hỗ trợ bởi động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông 
đốt trong); thiết bị theo dõi, báo động và kiểm soát điện và điện tử, đặc biệt là hệ thống 
tạo lực đẩy trên tàu và hệ thống cung cấp điện trên tàu; thiết bị và dụng cụ điện và điện tử 
(thuộc nhóm này) phát hiện cháy và hệ thống báo động cháy, hệ thống tự động tạo năng 
lượng, hệ thống ghi dữ liệu vận hành, hệ thống điện báo (đặc biệt là đối với tàu); máy đo 
lượng nhiên liệu tiêu thụ dùng cho động cơ, đặc biệt là động cơ đi-ê-zen của tàu, bảng 
điều khiển và hệ thống định vị, đặc biệt là đối với tàu; thiết bị và dụng cụ điện cho các 
động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong, cụ thể là thiết bị chuyển đổi, dây 
cáp và pin, thiết bị điều khiển điện và điện tử, thiết bị chuyển mạch và thiết bị vận hành 
cho động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong, thiết bị truyền tải điện và hệ 
thống thiết bị (cả hai thiết bị đều được hỗ trợ bởi động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-
tông đốt trong), thiết bị và dụng cụ điện và điện tử để kiểm soát, vận hành và giám sát hệ 
thống động cơ cho xe đường sắt; thiết bị và dụng cụ giám sát, cảnh báo, thử nghiệm, đo 
lường bằng cơ khí, thủy lực và khí nén dùng cho động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-
tông đốt trong.  

 

Nhóm 11: Thiết bị làm nóng bằng điện để làm nóng động cơ đôt trong, thiết bị trao đổi 
nhiệt, quạt tản nhiệt, máy bơm nhiệt và bể làm mát.  

 

Nhóm 12: Xe cộ; thiết bị di chuyển trên mặt đất, không khí, nước; động cơ đốt trong, cụ 
thể là động cơ pit-tông đốt trong tạo lực cho xe cộ, cụ thể là xe cộ trên mặt đất, phương 
tiện vận tải đường sắt và xe quân sự (tất cả dùng lực đẩy tạo bởi động cơ đốt trong, cụ thể 
là động cơ pit-tông đốt trong); thiết bị truyền lực kết nối với động cơ đốt trong, cụ thể là 
động cơ pit- tông đốt trong, để tạo lực xe cộ, cụ thể là xe cộ trên mặt đất, phương tiện vận 
tải đường sắt và xe quân sự (tất cả dùng lực đẩy tạo bởi động cơ đốt trong, cụ thể là động 
cơ pit-tông đốt trong), cụ thể là hộp số cơ cho phương tiện trên bộ với thiết bị truyền 
chuyển đổi hoặc cố định, số lùi, hộp số thủy động, hộp số thủy tinh và hộp số điện cũng 
như kết hợp của các loại hộp số này, khớp nối cơ khí, khớp nối thủy động, khớp nối điện, 
khớp nối chuyển đổi, khớp nối không chuyển đổi, khớp nối dẻo, khớp bản lề, trục dẫn 
động, trục dẫn động sau, khung bệ (bộ phận của động cơ, thuộc nhóm này) và ổ đũa xoắn 
(bộ phận của động cơ, thuộc nhóm này) của động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông 
đốt trong, cho các thiết bị truyền tải điện và hệ thống thiết bị (cả hai thiết bị được hỗ trợ 
bởi động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong); phanh cơ khí và phanh thủy 
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lực cho động cơ đốt trong, cụ thể là động cơ pit-tông đốt trong, cho xe cộ trên bộ, phương 
tiện vận tải đường sắt, xe quân sự.  

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ mua sắm cho bên thứ ba 
[mua hàng hóa và dịch vụ cho công ty khác], dịch vụ trong bán buôn và bán lẻ trong các 
lĩnh vực; máy và các bộ phận của máy, động cơ và bộ phận của động cơ, xe cộ và phụ 
tùng của xe cộ, tàu và phụ tùng của tàu, phương tiện vận tải đường sắt và các bộ phận của 
phương tiện này, thiết bị sưởi ấm, chiếu sáng, làm mát và thông gió, kim loại, hóa chất, 
chất dễ cháy và nhiên liệu, thiết bị điện và điện tử.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa, cụ thể là sửa chữa máy móc và các bộ 
phận của máy móc, từ hệ thống tạo lực đẩy và phụ tùng cũng như sửa chữa động cơ và 
phụ tùng của động cơ; dịch vụ bảo trì, đặc biệt là là bảo trì hệ thống động cơ và bộ phận 
của động cơ; cài đặt và vận hành thử hệ thống tạo lực đẩy.  

 

Nhóm 41: Hướng dẫn, đào tạo, tổ chức và tiến hành hội thảo [đào tạo].  
 

Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc; dịch vụ kiểm tra và thử nghiệm kỹ thuật, đo lường kỹ thuật cũng như nghiên 
cứu khoa học; nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực công nghệ; lập kế hoạch kỹ thuật để 
vận hành nhà máy; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; kiểm tra chất lượng và kiểm 
tra vật liệu. 

 
 

(210) 4-2013-01304 (220) 18.01.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.15.7; 26.15.15 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 

Trường Tín  (VN) 

19P Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế: nệm lót hơi dùng cho mục đích y tế; đệm lót khí dùng cho mục 
đích y tế; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; thiết bị sử dụng trong phân tích y tế; 
thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; thiết bị chiếu tia laze cho mục đích y tế; thiết bị 
laze cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2013-01343 (220) 18.01.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.11; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

và sự kiện Đồng Khởi Travel  

(VN) 

49 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển 

hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe du lịch. 
 

 
(210) 4-2013-01573 (220) 22.01.2013 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh nước biển, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ, 

thương mại và đầu tư Sao 

Thủy   (VN) 

Tầng 8, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại 

Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá); dịch vụ quảng cáo bất động 

sản; hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ 

chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại lý thương mại; môi giới thương mại; quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 

trình);  dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá chuyến du lịch. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ quản lý 

bất động sản (quản lý tòa nhà); hoạt động tư vấn đầu tư; tư vấn đấu thầu (không bao gồm 

tư vấn xác định giá gói thầu, giá hợp đồng xây dựng. 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng 

công trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; chuẩn bị mặt bằng; 

hoàn thiện công trình xây dựng; hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.  

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe 

buýt); vận tải hành khách đường bộ khác; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; hoạt động của 

các đại lý bán vé máy bay; cho thuê xe có động cơ; điều hành chuyến du lịch; lữ hành nội 

địa; lữ hành quốc tế; lưu trú du lịch; phát triển du lịch, điểm du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên 

quan đến tổ chức chuyến du lịch. 

 

Nhóm 42: Hoạt động thiết kế chuyên dụng (thiết kế trang trí nội thất); lập dự án đầu tư 

xây dựng công trình (không bao gồm lập dự toán, tổng dự toán và chi phí đầu tư xây dựng 

công trình).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn); nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 

trường); cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 

(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới), do nhà hàng thực hiện. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
540 

(210) 4-2013-03513 (220) 26.02.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SANYO DENKI CO., LTD.  (JP) 
15-1, Kitaotsuka 1-chome, Toshima-ku, 
Tokyo, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện, bao gồm cả động cơ điện một chiều, động cơ điện xoay chiều, 

động cơ bước, động cơ tăng lực và các bộ phận của chúng; máy phát điện xoay chiều; 
máy phát điện một chiều. 

 
Nhóm 09: Bộ điều chỉnh điện dùng cho động cơ điện; bộ lọc tích cực điện; bộ xử lý điện 
dùng cho điện năng lượng mặt trời; bộ xử lý điện; bộ lưu điện; bộ nguồn điện; bộ biến đổi 
điện dùng cho điện năng lượng mặt trời; bộ chuyển đổi điện; bộ biến đổi điện; bộ biến đổi 
quay điện; bộ hiệu chỉnh pha điện; máy và thiết bị viễn thông; bộ điều chỉnh điện dùng 
cho mạng; bộ điều chỉnh điện dùng cho thiết bị vận chuyển; bộ điều chỉnh điện dùng cho 
máy công cụ; bộ điều chỉnh điện dùng cho thiết bị đo; bộ điều chỉnh điện dùng cho bộ 
nguồn điện bao gồm máy taro cùng với bộ điều khiển nguồn điện; máy tính dùng trong 
công nghiệp, và phần mềm để tạo các chương trình điều khiển máy tính dùng trong công 
nghiệp; phần mềm máy tính (đã được ghi) và phần mềm máy tính (có thể tải xuống được); 
mạch điện tử. 

 

Nhóm 12: Xe có hệ thống cấp điện được dẫn động bởi động cơ điêzel; động cơ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ, bao gồm cả động cơ xoay chiều, động cơ một chiều, động 
cơ bước, và động cơ tăng lực dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ (máy phát) xoay chiều 
và động cơ một chiều, máy phát điện một chiều và xoay chiều, bộ điều chỉnh điện, bộ 
nguồn điện, bộ biến đổi và chuyển đổi điện, thiết bị phân phối điện hoặc thiết bị điều 
khiển điện, bộ hiệu chỉnh pha điện, máy và thiết bị viễn thông, máy tính dùng trong công 
nghiệp, hệ thống cung cấp điện, thiết bị điện và điện tử, xe cộ với bộ nguồn điện, thiết bị 
điện dùng trong xây dựng; xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa tất cả lĩnh vực điện và 
máy phát điện và ngành công nghiệp nguồn cấp điện, bao gồm tất cả các dịch vụ nêu trên 
được cung cấp qua Interner hoặc truy cập từ xa; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan tới tất 
cả dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 42: Cung cấp thông tin hoặc phân tích thông tin qua Internet hoặc qua việc truy cập 
từ xa tất cả liên quan tới điện và máy phát điện hoặc ngành công nghiệp nguồn cấp điện; 
dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan tới các dịch vụ nêu trên; dịch vụ giám sát, kiểm tra từ 
xa hoặc đo việc sử dụng điện năng, khí ga hoặc các năng lượng khác và điện năng được 
tạo ra từ thiết bị phát điện (bao gồm việc đo qua đường dây viễn thông); dịch vụ giám sát 
từ xa hệ thống máy tính; cung cấp chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính, 
lập trình máy tính, hoặc bảo dưỡng phần mềm máy tính được sử dụng để giám sát việc sử 
dụng, tình trạng sử dụng và hiệu suất năng lượng của điện, khí ga và năng lượng khác và 
điện năng được tạo ra từ thiết bị phát điện; thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính 
hoặc bảo dưỡng phần mềm máy tính; cung cấp thông tin liên quan tới việc thiết kế; 
nghiên cứu xây dựng công trình hoặc quy hoạch thành phố; kiểm tra hoặc nghiên cứu và 
cung cấp thông tin liên quan tới việc ngăn ngừa ô nhiễm điện, công trình dân dụng, máy, 
thiết bị và dụng cụ, thiết bị tiết kiệm điện, cho thuê máy tính; cung cấp thông tin liên quan 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
541 

tới lĩnh vực khoa học  công nghệ; kiểm tra, giám sát và kiểm soát động cơ (máy phát) 
xoay chiều và động cơ một chiều, máy phát điện một chiều và xoay chiều, bộ điều chỉnh 
điện, bộ nguồn điện, bộ biến đổi và chuyển đổi điện, thiết bị phân phối điện hoặc thiết bị 
điều khiển điện, bộ hiệu chỉnh pha điện, máy và thiết bị viễn thông, máy tính dùng trong 
công nghiệp, hệ thống cung cấp điện, thiết bị điện và điện tử, xe cộ với bộ nguồn điện, 
thiết bị điện dùng trong xây dựng; kiểm tra, giám sát và kiểm soát tất cả lĩnh vực điện và 
máy phát điện và ngành công nghiệp nguồn cấp điện, bao gồm tất cả các dịch vụ nêu trên 
được cung cấp qua Interner hoặc truy cập từ xa; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan tới tất 
cả dịch vụ nêu trên.   

 

 
(210) 4-2013-04059 (220) 06.03.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 40-2012-0076799 10.12.2012 KR 

45-2012-0006424 10.12.2012 KR 
(540) 

 

(531) 3.9.15; 3.9.18 
(591) Đen, tím 
(731) WEMADE ENTERTAINMENT CO., 

LTD.   (KR) 
(Sampyeong-dong, Korea Venture Town 
B Block Irevo Tower) 49, 
Daewangpangyo-ro 644beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 
643-400 Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Hộp đựng băng chơi trò chơi video; máy tính; máy tính bảng; chương trình trò 
chơi dùng cho máy tính; phần mềm máy tính để chơi trò chơi thực tế ảo; phần mềm máy 
tính để chơi trò chơi; chương trình máy tính để chơi trò chơi; chương trình trò chơi dùng 
cho máy tính (phần mềm có thể tải về); phần mềm trò chơi dùng cho máy tính (phần mềm 
cụ thể tải về); phần mềm trò chơi dùng cho máy tính; phần mềm ứng dụng trên máy tính 
dùng cho điện thoại di động; chương trình trò chơi trên máy tính dùng cho điện thoại di 
động; phần mềm chơi trò chơi máy tính dùng cho điện thoại di động. 

 

Nhóm 41: Quản lý phòng chơi trò chơi máy tính; đálth bạc; cung cấp dịch vụ trò chơi giải 
trí bằng tiền xu; cung cấp thông tin trò chơi; tổ chức các cuộc thi giáo dục hoặc giải trí; 
cung cấp bảng thành tích thể thao; tổ chức sự kiện thể thao, cho thuê thiết bị giải trí; cung 
cấp và vận hành cơ sở vui chơi giải trí; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ một 
mạng máy tính; cung cấp trang web trò chơi trên internet; vận hành phòng chơi trò chơi 
máy tính; quản lý đội bóng đá chuyên nghiệp; dịch vụ tổ chức cắm trại trong ngày nghỉ 
(dịch vụ giải trí); dịch vụ quản lý phòng DVD; học viện đào tạo chơi trò chơi trên máy 
tính. 

 

Nhóm 42: Phát triển phần mềm trò chơi; lập trình ứng dụng đa phương tiện; bảo trì trang 
web; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; cung cấp 
công cụ tìm kiếm cho internet; quản lý trang web thương mại điện tử; phát triển phần 
mềm trò chơi trên máy tính; sao chép phần mềm trò chơi máy tính; bảo trì phần mềm trò 
chơi máy tính; lập trình trò chơi máy tính; cho thuê phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2013-07236 (220) 16.04.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.6; A25.3.5; A26.11.12; 
26.11.1; 2.9.12; 26.13.25 

(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dùng để chải mượt tóc; dầu bóng dưỡng tóc; keo xịt tạo 

nếp tóc; gel tạo nếp tóc; sáp tạo kiểu tóc; bột tẩy tóc; kem nhuộm tóc; kem trợ nhuộm tóc; 
thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; dầu hấp tóc; kem duỗi tóc, tất cả đều là mỹ 
phẩm. 

 
Nhóm 08: Kéo cắt tóc; nhíp nhổ lông; kìm cắt móng tay; cái giũa móng tay; kẹp uốn tóc 
(không dùng điện); kẹp là thẳng tóc (không dùng điện), tất cả là dụng cụ cầm tay. Máy 
uốn tóc chạy điện; máy kẹp tóc chạy điện; máy cuốn tóc dùng điện.  

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc. 

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước thơm dùng để chải mượt tóc, dầu bóng dưỡng tóc, 
nước dưỡng tóc, keo xịt tạo nếp tóc, gel tạo nếp tóc, sáp tạo kiểu tóc, bột tẩy tóc, kem 
nhuộm tóc, kem trợ nhuộm tóc, thuốc nhuộm tóc, dầu gội đầu, dầu xả tóc, dầu hấp tóc, 
kem duỗi tóc, chế phẩm uốn tóc, sơn móng tay; mua bán kéo cắt tóc, nhíp nhổ lông, kìm 
cắt móng tay, cái giũa móng tay, kẹp uốn tóc (không dùng điện), kẹp là thẳng tóc (không 
dùng điện); mua bán máy uốn tóc chạy điện, máy kẹp tóc chạy điện, máy cuốn tóc chạy 
điện, máy sấy tóc, máy hấp tóc; mua bán bàn, ghế, giường, tủ, kệ, hàng trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2013-07249 (220) 16.04.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ gạch, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thượng Kì  (VN) 

225/27/20 A Lê Văn Quới, khu phố 2, 
phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị đóng, mở cửa bằng điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị đóng, mở cửa bằng điện.  
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(210) 4-2013-07695 (220) 22.04.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) TELEVISION BROADCASTS 
LIMITED   (HK) 
TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung 
Kwan O Industrial Estate, Kowloon, 
Hong Kong  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng eáe vật liệu này không được xếp trong 
các nhóm khác; ấn phẩm; ảnh chụp; văn phòng phẩm; vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao 
gói (không được xếp ở các nhóm khác); lịch; cuốn sách; catalo; bưu thiếp; bưu ảnh; tạp 
chí xuất bản định kỳ; xuất bản phẩm dạng in; báo chí và tạp chí; thiếp chúc mừng; giấy 
bao gói và vật liệu để đóng gói; túi đựng (bằng giấy hoặc chất dẻo) và phong bì; vật dụng 
chặn giữ sách không bị đổ; vật dụng đánh dấu trang sách; cuốn nhật ký; tập đựng hồ sơ, 
tài liệu; tập giấy viết; tập giấy nhớ; giấy viết; đồ trang trí làm bằng giấy vàl hoặc các tông; 
cuốn sổ bỏ túi; sổ tay; bìa cứng đã gập băng giấy; giấy dính; cuốn sách nhỏ; phong bao lì 
xì; tờ in rời dùng cho băng viđêô, đĩa viđêô kỹ thuật số đa đa chức năng kỹ thuật số 
(DVD), đĩa viđêô, đĩa laze (không có nội dung); tất cả thuộc nhóm 16.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xúc tiến, tiếp thị và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ trên, cụ thể là liên quan đến quảng cáo, xúc tiến, tiếp thị; dịch vụ điểm tin; dịch 
vụ thông tin thương mại; phổ biến các tài liệu quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; cho 
thuê và/ hoặc bán không gian quảng cáo; cho thuê và/ hoặc bán thời gian quảng cáo trên 
các phương tiện truyền thông; đại lý quảng cáo; nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu 
tiếp thị; cập nhật tài liệu quảng cáo và thu thập tài liệu quảng cáo để sử dụng trực tuyến 
hoặc bằng cách khác; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; lưu trữ dữ liệu 
bằng máy tính và truy tìm tài liệu ở dạng tác phẩm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh 
và viđêô kỹ thuật số; biên tập dữ liệu, nội dung đa phương tiện, viđêô, phim, tranh ảnh, 
hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm 
thanh, và thông tin thông qua ứng dụng phần mềm trên internet và các mạng kết nối được 
tải trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và các thiết bị cầm tay; dịch vụ gửi, 
thu thập và truyền tải tin nhắn, dữ liệu, các phương tiện điện tử, nội dung đa phương tiện, 
viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người sử dụng 
tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông quá ứng dụng phần mềm trên internet và 
các mạng kết nối được tải trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và các thiết bị 
cầm tay; tất cả thuộc nhóm 35.  

 

Nhóm 38:  Dịch vụ truyền hình, bao gồm cụ thể là, tải lên, chụp, đăng lên, trình chiếu, 
biên tập, vận hành, thông lượng, quan sát, duyệt trước, hiển thị, đánh dấu, xuất bản cá 
nhân, chia sẻ, thao tác, phân phối, xuất bản và/hoặc tái tạo dữ liệu, nội dung đa phương 
tiện, viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người sử 
dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông qua ứng dụng phần mềm trên internet 
và các mạng kết nối được tải trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và các thiết 
bị cầm tay; dịch vụ gửi, thu thập và truyền tải tin nhắn, dữ liệu, các phương tiện điện tử, 
nội dung đa phương tiện, viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trô chơi, 
nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông quá ứng dụng 
phần mềm trên internet và các mạng kết nối được tải trên điện thoại di động, máy tính 
bảng, máy tlnh và các thiết bị cầm tay; dịch vụ mạng truyền thông liên lạc điện tử; dịch 
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vụ mạng viễn thông; dịch vụ truyền hình, truyền tải và tiếp nhận thông tin viđêô và âm 
thanh bằng cáp, dây dẫn, cáp quang, vệ tinh hoặc tín hiệu kỹ thuật số; dịch vụ truyền tải 
tin tức và các thông tin khác thông qua phương tiện truyền hình; dịch vụ truyền tải dữ liệu 
viđêô; dịch vụ truyền tải thông tin viđêô và âm thanh thông qua cơ sở hạ tầng viễn thông 
cố định được thực hiện trên một mạng an toàn khép kín sử dụng giao thức lP; dịch vụ 
truyền tải thông tin viđêô và âm thanh thông qua mạng máy tính toàn cầu bao gồm các 
mạng lưới liên kết tương tác sử dụng giao thức căn bản bao gồm nhlmg không giới hạn 
mạng toàn thế giới (www) và tất cả mạng viễn thông và công nghệ liên quan; dịch vụ viễn 
thông tương tác và truyền hình, dịch vụ truyền tải viđêô theo yêu câu, dịch vụ truyền hình 
cáp theo thuê bao; dịch vụ xem dữ liệu; dịch vụ truyền hình di động, dịch vụ phát thanh 
truyền hình qua internet; dịch vụ truyền hình giao thức internet; dịch vụ truyền hình 
internet; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các phần mềm không được tải để đăng lên, 
tải xuống, chụp, đưa lên, biên tập, vận hành, thông lượng, quan sát, duyệt trước, hiển thị, 
đánh dấu, xuất bản cá nhân, chia sẻ, thao tác, phân phối, xuất bản và/hoặc tái tạo dữ liệu, 
nội dung đa phương tiện, viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, 
nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông quá ứng dụng 
phần mềm trên internet và các mạng kết nối; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các 
phần mềm không thể tải được để cho phép cung cấp dữ liệu, nội dung đa phương tiện, 
viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người sử dụng 
tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông qua internet và các mạng kết nối; ứng dụng 
phần mềm đa phương tiện để cung cấp quyền cho phép chia sẻ nội dung đa phương tiện và 
các nhận xét của những người sử dụng; cung cấp quyền cho phép nhà cung cấp nội dung 
được theo đõi các nội dung đa phương tiện; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu 
máy tính trên mạng máy tính toàn cầu và cơ sở dữ liệu của các thiết bị cầm tay trên mạng 
toàn cầu để tìm kiếm, truy lại thông tin dữ liệu và nguồn dữ liệu sẵn có trên máy tính 
cũng như các phương tiện truyền thông khác.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ liên quan đến sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình bao 
gồm nhưng không giới hạn ở kịch, hài kịch tình huống, các buổi biểu diễn đa dạng, 
chương trình giáo dục, thông tin giải trí và văn hóa cũng như điện ảnh; dịch vụ sản xuất và 
phân phối dịch vụ chương trình truyền hình, chương trình nghe nhìn và truyền thanh, 
chương trình truyền hình, phim truyện, truyền hình tương tác; giải trí tương tác và cạnh 
tranh; dịch vụ sản xuất truyền hình kỹ thuật số và phim truyền hình kỹ thuật số; dịch vụ 
phân phối và cho thuê phương tiện điện tử, đĩa ghi, đĩa compắc âm thanh và hình ảnh, đĩa 
la-ze, đĩa truyền hình kỹ thuật số đĩa kỹ thuật số đa chức năng (DVD) và băng ghi âm có 
chứa chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí và giáo dục, cung cấp các cuộc thi và các 
trò chơi máy tính trực tuyến; cung cấp các thông tin liên quan đến chương trình giáo dục, 
giải trí, sự kiện, trò chơi, âm nhạc, phim ảnh, hài kịch, truyền hình và người biểu diễn, 
tính cách nhân vật nổi tiếng, đào tạo, giải trí, thể thao, hoạt động văn hóa xã hội thông 
qua Intemet và các mạng truyền thông khác như điện thoại di động, máy tính bảng, máy 
tính và các thiết bị cầm tay; dịch vụ cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không tải 
xuống đượe) từ internet và cảc mạng truyền thông khác; sắp xếp và tổ chức các sự kiện 
âm nhạc, giáo dục, thể thao và văn hóa, triển lãm, cuộc thi; tổ chức và trình chiếu buổi 
trình diễn sân khấu và trực tiếp; tổ chức và tiến hành các hội nghị và triển lãm; đào tạo các 
dịch vụ kể trên, biên tập chương trình truyền hình, cụ thể là biên tập dữ liệu, nội dung đa 
phương tiện, viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do 
người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông qua ứng dụng phần mềm 
trên internet và các mạng kết nối được tải trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy 
tính và các thiết bị cầm tay; dịch vụ gửi, thu thập và truyền tải tin nhắn, dữ liệu, các 
phương tiện điện tử, nội dung đa phương tiện, viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, 
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ảnh chụp, trô chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin 
thông quá ứng dụng phần mềm trên internet và các mạng kết nối được tải trên điện thoại 
di động, máy tính bảng, máy tính và các thiết bị cầm tay; tất cả đều bao gồm trong nhóm 
41. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính; dịch vụ máy tính trực tuyến; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, 
cụ thể là, dịch vụ cung cấp các phần mềm ứng dụng đặt trên hệ thống của nhà cung cấp và 
được người dùng truy cập thông qua trình duyệt web hoặc phần mềm được thiết kế riêng 
cho khách hàng vì mục đích đặc biệt; dịch vụ tạo lập và duy trì trang web; dịch vụ cung 
cấp máy chủ cho các nội dung đa phương tiện cho người khác; tất cả thuộc nhóm 42.  

 

 
(210) 4-2013-08541 (220) 03.05.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 10.5.1; 3.1.14; A3.1.24 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển D&G Việt Nam   (VN) 

Số 1, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; vật liệu dùng làm bàn chải.  
 

 
(210) 4-2013-08544 (220) 03.05.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 24.15.1; 2.9.1; 26.13.25; 10.5.1 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển D&G Việt Nam   (VN) 

Số 1, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; vật liệu dùng làm bàn chải.  
 
 

(210) 4-2013-08829 (220) 07.05.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.13.1; A26.11.12 
(591) Xanh nõn chuối, đỏ, vàng nghệ, nâu, nâu 

đậm 
(731) Công ty TNHH điện máy Hali  

(VN) 

Lô 1 - khu đô thị mới Tân Việt Bắc, tổ 4, 
khu Hoàng Hoa Thám, thị trấn Mạo Khê, 
huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý giao dịch kinh doanh; quản lý kinh doanh nhà hàng, đồ 
uống, cà phê.  

 
 

(210) 4-2013-09780 (220) 16.05.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thương mại và đầu tư Ngọc 

Anh  (VN) 

Số 97, đường Thái Phiên, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, quạt điện dân dụng, dụng cụ đun nước bằng điện.  

 
 

(210) 4-2013-10333 (220) 22.05.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.3.1; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Maxxa Việt 

Nam  (VN) 

Nhà ông Nguyễn Xuân Thanh, đội 3, xã 
Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 
Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: sen vòi, bồn cầu, bồn rửa mặt (lavabo), chậu rửa bát. 
 

Nhóm 20: Gương soi. 
 

 
(210) 4-2013-10666 (220) 24.05.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.1.6; 9.1.10; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Chung Sức   (VN) 

Lô B10, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 30: Các loại gia vị và phụ gia dùng trong thực phẩm (chất phụ gia gluten cho mục 
đích nấu ăn); nước sốt và nước chấm nằm trong nhóm này. 
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(210) 4-2013-10959 (220) 28.05.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 24.15.1 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Cơ sở điêu khắc đá Đông Tây  

(VN) 

132/5 Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Sản phẩm mỹ nghệ bằng đá. 
 

Nhóm 20: Sản phẩm sơn mài, chạm khảm, điêu khắc.  
 

 
(210) 4-2013-11484 (220) 04.06.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

cấp nước và môi trường đô 

thị Đồng Tháp  (VN) 

Số 01 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước sạch (đồ uống).  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình giao 
thông; dịch vụ bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn (dịch vụ xây dựng) như: vỉa hè, 
công viên cây xanh, nghĩa trang nhân dân.  

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình kỹ 
thuật hạ tầng, kỹ thuật đô thị; thiết kế công trình cấp thoát nước; khảo sát địa chất công 
trình.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn (dịch vụ trồng cây, cắt tỉa 
cây xanh; trồng, chăm sóc hoa viên, cây cảnh) như: vỉa hè, công viên cây xanh, nghĩa 
trang nhân dân. 

 

 
(210) 4-2013-11856 (220) 07.06.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.1.1; 2.1.11; A26.11.12; A26.4.6; 

A25.3.11; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Nhà Hạt  (VN) 

ấp Phú Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Ca cao, kẹo sô cô la, mứt dạng kẹo, kẹo, bánh 
 

Nhóm 31: Hạt điều chưa chế biến. 
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(210) 4-2013-12131 (220) 11.06.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.1.1; 1.15.5; 26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH thiết bị phòng 

cháy chữa cháy Tín Thành  (VN)

145/32/7A Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị, dụng cụ, phụ kiện phòng cháy chữa cháy, thu sét, báo cháy, 
dụng cụ bảo hộ lao động, cụ thể là: nón (mũ), áo, quần, giày chống cháy, bình chữa cháy, 
vòi chữa cháy, đầu phun dập lửa, kệ đựng bình chữa cháy, tủ chữa cháy, tiêu lệnh chữa 
cháy, biển cấm lửa [biển báo cơ học], biển cấm thuốc [biển báo cơ học], đèn báo khói, 
đầu báo khói, kim thu sét, chuông báo cháy. 

 

Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị, dụng cụ, phụ kiện phòng cháy chữa cháy, thu sét, báo 
cháy, dụng cụ bảo hộ lao động, cụ thể là: nón (mũ), áo, quần, giày chống cháy, bình chữa 
cháy, vòi chữa cháy, đầu phun dập lửa, kệ đựng bình chữa cháy, tủ chữa cháy, tiêu lệnh 
chữa cháy, biển cấm lửa [biển báo cơ học], biển cấm thuốc [biển báo cơ học], đèn báo 
khói, đầu báo khói, kim thu sét, chuông báo cháy. 

 
 

(210) 4-2013-12256 (220) 12.06.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Khúc Như Giang   (VN) 

Tổ 27, khu ga Văn Điển, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống khai vị (không có cồn); chiết xuất của trái cây không có cồn; nước ép 
trái cây; nước giải khát bằng nước quả chỉ hơi ngọt; nước hoa quả ướp lạnh; đồ uống 
(nước tinh khiết).  

 

 
(210) 4-2013-12380 (220) 13.06.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.4.3; 26.13.25 

(591) Nâu đỏ, cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

nông sản KOC   (VN) 

Lô 13, liền kề 7, khu đô thị Văn Khê, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), các sản phẩm cà phê xay, cà phê hạt rang, cà phê hòa tan, cà 
phê sữa hòa tan, các sản phẩm trà (chè), ca cao. 

 
 

(210) 4-2013-12447 (220) 14.06.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhà hàng Gia 

Viên   (VN) 

Số 228 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Gia cầm không còn sống; thịt lợn; thịt thú săn, không còn sống; cá (không còn 
sống) sữa; rau đã được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sô cô la, ca cao, cà phê; gia vị thập cẩm; chế phẩm của ngũ 
cốc; đồ uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; chè (trà). 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; nhà nghỉ; dịch vụ 
khách sạn; nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2013-12721 (220) 18.06.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần sâm Ngọc 

Linh  (VN) 

81 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn, bán các sản phẩm làm từ sâm ngọc linh: sâm ngâm rượu, sâm ngâm mật 
ong, kẹo sâm ngậm, viên nang uống, sâm củ khô và tươi.  

 
 

(210) 4-2013-12749 (220) 18.06.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 24.1.5; 26.1.1; 3.2.1; A1.1.2 

(591) Đỏ, xanh lam, trắng, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Bình Dương  (VN) 

Số 582A (số cũ 67/4), khu phố 7, phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ. 
 
 

(210) 4-2013-12900 (220) 19.06.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

HTL  (VN) 

481 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Mô tơ (motor) điện (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); mô tơ 
(motor) giảm tốc (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); hộp số giảm tốc 
(không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); cơ cấu giảm tốc không dùng cho xe cộ 
mặt đất; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc; động cơ điện và động cơ (không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ). 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
550 

(210) 4-2013-13008 (220) 20.06.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.5.1; 15.7.1; 1.5.1 
(591) Đỏ, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Hội chợ 

Triển lãm và Quảng cáo Việt 

Nam   (VN) 

Tầng 5, tòa nhà Báo Biên Phòng, số 40A 
phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; thương mại điện tử cụ thể là dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông (internet) để bán, thông tin thương 
mại; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ tổ chức các chương 
trình quảng cáo bao gồm từ việc lên kế hoạch, dàn dựng và thực hiện kế hoạch quảng cáo; 
dịch vụ quảng cáo trưng bày và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2013-13009 (220) 20.06.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.1.1; 26.11.3; 1.3.1; 
15.1.17; 24.15.1; 26.13.25 

(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, đỏ, vàng 
nhũ, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Hội chợ 

Triển lãm và Quảng cáo Việt 

Nam   (VN) 

Tầng 5, tòa nhà Báo Biên Phòng, số 40A 
phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; thương mại điện tử cụ thể là dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông (intemet) để bán, thông tin thương 
mại; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ tổ chức các chương 
trình quảng cáo bao gồm từ việc lên kế hoạch, dàn dựng và thực hiện kế hoạch quảng cáo; 
dịch vụ quảng cáo trưng bày và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2013-13631 (220) 26.06.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (731) POLA CHEMICAL INDUSTRIES, INC.  

(JP) 
No. 6-48, Yayoi-cho, Suruga-ku, 
Shizuoka-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm chăm sóc móng; chế phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da không 
chứa thuốc; xà phòng; chế phẩm làm sạch để tẩy trang; chế phẩm để tắm không chứa 
thuốc; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất lỏng làm rụng lông; tinh dầu; mặt nạ 
dưỡng ẩm cho da (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm chống nắng; kem đánh răng; nước hoa; 
chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2013-14068 (220) 02.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.11.3 
(591) Trắng, xanh lục, xanh lá, xanh dương, đỏ
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đức Thoại  (VN) 

Số 1/18 khu phố Hoà Lân 1, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn led (thiết bị chiếu sáng); đèn trùm treo; bóng đèn chiếu sáng: 

đèn trần (nhà).  
 
 

(210) 4-2013-14688 (220) 09.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25 
(591) Xanh lam, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại dịch vụ Tin Cậy  

(VN) 

74/2/1D, đường 36, tổ 4, KP.8, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị khoa học kỹ thuật (máy cất nước, tủ ấm, tủ sấy, tủ hút, tủ cấy, 

khúc xạ kế, phân cực kế, máy đo nhiệt độ-độ ẩm, máy đo tiếng ồn, máy đo cường độ ánh 
sáng, máy đo tốc độ gió, dụng cụ lấy mẫu đất, máy lấy mẫu bụi), thiết bị môi trường, thiết 
bị phòng cháy chữa cháy (PCCC), hóa chất vi sinh (giấy lọc, môi trường nuôi cấy, thuốc 
thử, hoá chất PTN), môi trường nuôi cấy vi sinh.  

 

 
(210) 4-2013-14963 (220) 10.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 302501847 21.01.2013 HK 
(540) 

 

(731) VALDIMIR PTE. LTD.   (SG) 
50 Raffles Place, #35-01 Singapore Land 
Tower, Singapore 048623  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được); thiết bị mang dữ liệu từ tính, 
đĩa ghi; thiết bị để xử lí dữ liệu; phần cứng, phần mềm nhớ (firmware), các thiết bị ngoại 
vi và phần mềm máy vi tính; các ứng dụng phần mềm dành cho điện thoại di động, máy 
tính bảng, các thiết bị cầm tay và máy vi tính; máy trả lời tự động dùng cho các thiết bị 
truyền thông; chương trình máy tính; phần mềm máy tính, được cung cấp trên lnternet; 
thiết bị, công cụ tạo mã; thiết bị mã hóa và giải mã các tín hiệu; tấm di chuột máy vi tính; 
thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh; băng video, băng ghi tiếng, đĩa com-
pắc, đĩa mềm, đĩa CD ROMS và DVD ROMS; miếng di chuột máy vi tính; mạch tích hợp; 
các chương trình lưu trữ dữ liệu; máy tính chủ; vỏ thùng máy tính; thiết bị và dụng cụ để 
ghi nhận, truyền tải và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, hình, hình ảnh, và/hoặc âm thanh; 
thiết bị và dụng cụ máy tính và điện tử để ghi nợ và/hoặc ghi tín dụng tài khoản tài chính 
và/hoặc để thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ; các bộ phận và phụ kiện đi kèm cho tất cả 
các sản phẩm nói trên.   

 
Nhóm 16: ấn phẩm, bìa cứng và các sản phẩm làm từ vật liệu này, không thuộc các nhóm 
khác; cataIô; giấy chứng nhận; biểu đồ, bản đồ, sơ đồ, đồ thị; vật tư, tư liệu đào tạo và 
giảng dạy (không bao gồm thiết bị); mẫu tự; bìa cặp để kẹp tài liệu; tạp chí [định kỳ], sổ 
tay hướng dẫn, cẩm nang; sách hướng dẫn hội viên; thẻ y tế cho hội viên; bản tin; báo chí; 
sổ tay, thiết bị đánh số; đồ dùng văn phòng [trừ đồ đạc]; tập giấy viết [văn phòng phẩm], 
sách mỏng; giấy, tạp chí xuất bản định kỳ; ảnh chụp; tấm lót bằng giấy; vật liệu bằng chất 
dẻo để đóng gói [không thuộc các nhóm khác]; ấn phẩm in liên quan tới hoạch định tài 
chính, tư vấn đầu tư, phân bổ cơ cấu danh mục đầu tư và khuyến nghị lựa chọn công cụ tài 
chính, bản tin, tạp chí, báo cáo định kỳ, sách, báo cáo của nhà đầu tư và sách hướng dẫn 
sử dụng; xuất bản phẩm dạng in; lịch biểu thời gian in sẵn; tờ quảng cáo; bản cáo bạch; 
thước; văn phòng phẩm, máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); tập giấy viết.   

 
Nhóm 35: Kế toán; quản lý quá trình xử lý các đơn đặt hàng; kiểm toán; dịch vụ kế toán; 
dịch vụ thẩm định định giá doanh nghiệp; thông tin kinh doanh; thẩm tra kinh doanh; 
khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn về tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản 
lý kinh doanh, tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu điều tra kinh doanh; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng [tổ chức tư vấn người tiêu dùng]; hỗ trợ điều hành doanh 
nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên 
tập số liệu thống kê; đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn kinh doanh thương mại; phân tích giá 
thành; lập các báo cáo kết toán tài khoản; dự báo kinh tế, dịch vụ chuyên gia tư vấn tổ 
chức lao động để đạt hiệu suất cao; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ 
quản lý, phát triển và xử lý dữ liệu máy tính là dịch vụ biên tập, hệ thống hóa thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; các dịch vụ thông tin buôn bán, kinh doanh, quảng cáo và 
khuyến mại; dịch vụ trả lời điện thoại [cho chủ thuê bao vắng mặt]; dịch vụ trả lời điện 
thoại [cho người khác]; quản lý nhân sự; dịch vụ cung cấp thông tin mua bán, kinh doanh, 
quảng cáo và khuyến mại qua mạng lưới máy tính toàn cầu; tổng hợp đa dạng các loại 
hàng hóa bổ trợ cho nhau, để khách hàng có thể xem và mua các loại hàng hóa này một 
cách tiện lợi trên một trang mạng mua bán hàng hóa tổng hợp và từ một cửa hàng bán 
buôn; dịch vụ thương mại liên quan đến biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi thư; 
khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ nhận đặt hàng [cho người khác]; dịch vụ quản lý 
kinh doanh đối với quy trình mua bán thực hiên trên mạng Internet, tư vấn nghiệp vụ kinh 
doanh thương mại; chương trình khuyến khích khách hàng gắn bó hoặc chương trình tích 
lũy điểm để nhận thưởng nhằm cung cấp lợi ích cho khách hàng; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; phân tích điều hành kinh doanh; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; dịch vụ cung cấp thông tin về thuế.  
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Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn; dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; môi giới bao 
gồm môi giới khách hàng, môi giới chứng khoán và trái phiếu, môi giới tín chỉ các bon, 
môi giới bảo hiểm, dịch vụ cầm đồ, môi giới chứng khoán; dịch vụ thanh lý doanh nghiệp 
(thanh toán nợ trước khi giải thể) [dịch vụ tài chính]; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ quản lý 
vốn, dịch vụ thẻ tín dụng, hoạt động tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; định giá tài 
chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thông tin về tài chính; quản lý tài chính, 
hoạch định tài chính; dịch vụ phân tích đầu tư phân bổ cơ cấu danh mục đầu tư; dịch vụ 
cung cấp thông tin về hoạch định tài chính, phân tích đầu tư, phân bổ cơ cấu danh mục 
đầu tư và khuyến nghị lựa chọn công cụ tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch 
vụ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ thu xếp tài chính; bảo hiểm hỏa hoạn; định 
giá tiền thuế trong năm tài chính, quỹ đầu tư, môi giới bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm; 
nghiệp vụ bảo hiểm; bảo hiểm y tế; bảo hiểm tính mạng; quản lý quỹ tương hỗ, dịch vụ 
lương hưu; thu xếp cho vay tài chính; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến bảo 
hiểm, thu xếp tài chính, lương hưu, tiền trả hàng năm, bất động sản và đầu tư; phát hành 
thẻ tín dụng; thu xếp thuê mua tài chính; cho thuê bất động sản; dịch vụ Iiên quan đến 
tiền tệ, quỹ tương hỗ; các kinh doanh bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở; dịch vụ trả lương hưu; định giá 
đồ cổ; định giá các tác phẩm nghệ thuật; định giá đồ trang sức; định giá xe ô tô; quyên 
góp quỹ từ thiện; các dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan tới tất cả dịch 
vụ nói trên; dịch vụ tài chính liên quan đến chương trình dành cho khách hàng lâu năm 
hoặc hệ thống khuyến khích mua hàng.   

 
Nhóm 38: dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp quyền 
truy cập vào dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu để tìm kiếm và lấy thông tin, 
dữ liệu, website và các nguồn tài nguyên khác có trên mạng máy tính; cung cấp quyền 
truy cập cơ sở dữ liệu máy tính chứa các xuất bản phẩm và dữ liệu điện tử thông qua 
mạng máy tính nhằm mục đích xử lý và/hoặc hiển thị thông tin; cung cấp quyền cho 
người dùng từ xa truy cập máy tính chứa các xuất bản phẩm điện tử, bảng thông báo, cơ 
sở dữ liệu và thông tin có thể truy cập được qua máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ cung cấp các khóa đào tạo; các hoạt 
động văn hóa; xuất bản văn bản, sách, báo chí (không bao gồm những bài quảng cáo); 
xuất bản biểu đồ, hình ảnh và ảnh chụp; sắp xếp, tiến hành, chủ trì, tổ chức và cung cấp 
dịch vụ hội nghị, hội thảo, phát tệp tin dạng âm thanh và hội thảo tập huấn; sắp xếp, tổ 
chức, chủ trì và tiến hành sự kiện, cuộc thi về giáo dục hoặc để giải trí; thiết kế các khóa 
học, kì thi và cấp chứng chỉ; các dịch vụ tư vấn liên quan đến thiết kế các khoá đào tạo; 
sắp xếp, tổ chức, chủ trì và tiến hành sự kiện và các cuộc thi vì mục tiêu giáo dục; cung 
cấp cơ sở thiết bị cho câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe; cho thuê sách; dịch thuật, phiên dịch; dịch vụ giải trí; dịch vụ tư 
vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan tới tất cả dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 42: Bảo mật máy tính; các dịch vụ máy tính liên quan đến hệ thống phân tích tài 
chính; các dịch vụ máy tính liên quan đến kết nối phần cứng và phần mềm máy tính; cập 
nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế ứng dụng phần mềm; lập 
trình máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến việc tạo ra chỉ số của thông tin, các trang 
web và các nguồn tài nguyên trên mạng máy tính; bản thiết kế, làm đồ hoạ và văn bản 
theo đặt hàng, cho việc biên tập các trang web trên mạng Internet; tạo lập và duy trì trang 
web; cho thuê không gian đế đặt trang chủ lên mạng; dịch vụ cài đặt, duy trì và sửa chữa 
phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; 
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thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn về phần cứng máy tính; phân tích hệ thống máy tính; 
phát triển cơ sở dữ liệu máy tính; thuê và cho thuê mua máy tính, các linh kiện máy tính, 
phần mềm và cơ sở dữ liệu máy tính; tạo ra, biên tập và duy trì một đăng bạ tên miền; mã 
hóa và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; kiêm định và đánh giá y tế và an toàn lao 
động; các dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các hàng hóa 
nói trên.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến lối sống lành mạnh, thói quen ăn uống 
lành mạnh, dinh dưỡng, chế độ ăn kiêng và giữ sức khỏe tốt; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch 
vụ phòng khám, bệnh viện tư, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý; dịch vụ tư vấn chăm sóc 
sức khỏe; thu thập, biên tập, cung cấp và phổ biến thông tin liên quan đến lối sống lành 
mạnh, thói quen ăn uống lành mạnh, dinh dưỡng, chế độ ăn kiêng và giữ sức khỏe tốt; 
điều tra đánh giá sức khỏe; các dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến 
tất cả các dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 45: Cấp phép sử dụng dữ liệu số, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, âm thanh và văn 
bản. 
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(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được); thiết bị mang dữ liệu từ tính, 

đĩa ghi; thiết bị để xử lí dữ liệu; phần cứng, phần mềm nhớ (firmware), các thiết bị ngoại 
vi và phần mềm máy vi tính; các ứng dụng phần mềm dành cho điện thoại di động, máy 
tính bảng, các thiết bị cầm tay và máy vi tính; máy trả lời tự động dùng cho các thiết bị 
truyền thông; chương trình máy tính; phần mềm máy tính, được cung cấp trên lnternet; 
thiết bị, công cụ tạo mã; thiết bị mã hóa và giải mã các tín hiệu; tấm di chuột máy vi tính; 
thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh; băng video, băng ghi tiếng, đĩa com-
pắc, đĩa mềm, đĩa CD ROMS và DVD ROMS; miếng di chuột máy vi tính; mạch tích hợp; 
các chương trình lưu trữ dữ liệu; máy tính chủ; vỏ thùng máy tính; thiết bị và dụng cụ để 
ghi nhận, truyền tải và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, hình, hình ảnh, và/hoặc âm thanh; 
thiết bị và dụng cụ máy tính và điện tử để ghi nợ và/hoặc ghi tín dụng tài khoản tài chính 
và/hoặc để thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ; các bộ phận và phụ kiện đi kèm cho tất cả 
các sản phẩm nói trên.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm, bìa cứng và các sản phẩm làm từ vật liệu này, không thuộc các nhóm 
khác; cataIô; giấy chứng nhận; biểu đồ, bản đồ, sơ đồ, đồ thị; vật tư, tư liệu đào tạo và 
giảng dạy (không bao gồm thiết bị); mẫu tự; bìa cặp để kẹp tài liệu; tạp chí [định kỳ], sổ 
tay hướng dẫn, cẩm nang; sách hướng dẫn hội viên; thẻ y tế cho hội viên; bản tin; báo chí; 
sổ tay, thiết bị đánh số; đồ dùng văn phòng [trừ đồ đạc]; tập giấy viết [văn phòng phẩm], 
sách mỏng; giấy, tạp chí xuất bản định kỳ; ảnh chụp; tấm lót bằng giấy; vật liệu bằng chất 
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dẻo để đóng gói [không thuộc các nhóm khác]; ấn phẩm in liên quan tới hoạch định tài 
chính, tư vấn đầu tư, phân bổ cơ cấu danh mục đầu tư và khuyến nghị lựa chọn công cụ tài 
chính, bản tin, tạp chí, báo cáo định kỳ, sách, báo cáo của nhà đầu tư và sách hướng dẫn 
sử dụng; xuất bản phẩm dạng in; lịch biểu thời gian in sẵn; tờ quảng cáo; bản cáo bạch; 
thước; văn phòng phẩm, máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); tập giấy viết. 

 
Nhóm 35: Kế toán; quản lý quá trình xử lý các đơn đặt hàng; kiểm toán; dịch vụ kế toán; 
dịch vụ thẩm định định giá doanh nghiệp; thông tin kinh doanh; thẩm tra kinh doanh; 
khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn về tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản 
lý kinh doanh, tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu điều tra kinh doanh; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng [tổ chức tư vấn người tiêu dùng]; hỗ trợ điều hành doanh 
nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên 
tập số liệu thống kê; đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn kinh doanh thương mại; phân tích giá 
thành; lập các báo cáo kết toán tài khoản; dự báo kinh tế, dịch vụ chuyên gia tư vấn tổ 
chức lao động để đạt hiệu suất cao; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ 
quản lý, phát triển và xử lý dữ liệu máy tính là dịch vụ biên tập, hệ thống hóa thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; các dịch vụ thông tin buôn bán, kinh doanh, quảng cáo và 
khuyến mại; dịch vụ trả lời điện thoại [cho chủ thuê bao vắng mặt]; dịch vụ trả lời điện 
thoại [cho người khác]; quản lý nhân sự; dịch vụ cung cấp thông tin mua bán, kinh doanh, 
quảng cáo và khuyến mại qua mạng lưới máy tính toàn cầu; tổng hợp đa dạng các loại 
hàng hóa bổ trợ cho nhau, để khách hàng có thể xem và mua các loại hàng hóa này một 
cách tiện lợi trên một trang mạng mua bán hàng hóa tổng hợp và từ một cửa hàng bán 
buôn; dịch vụ thương mại liên quan đến biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi thư; 
khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ nhận đặt hàng [cho người khác]; dịch vụ quản lý 
kinh doanh đối với quy trình mua bán thực hiên trên mạng Internet, tư vấn nghiệp vụ kinh 
doanh thương mại; chương trình khuyến khích khách hàng gắn bó hoặc chương trình tích 
lũy điểm để nhận thưởng nhằm cung cấp lợi ích cho khách hàng; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; phân tích điều hành kinh doanh; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; dịch vụ cung cấp thông tin về thuế. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn; dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; môi giới bao 
gồm môi giới khách hàng, môi giới chứng khoán và trái phiếu, môi giới tín chỉ các bon, 
môi giới bảo hiểm, dịch vụ cầm đồ, môi giới chứng khoán; dịch vụ thanh lý doanh nghiệp 
(thanh toán nợ trước khi giải thể) [dịch vụ tài chính]; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ quản lý 
vốn, dịch vụ thẻ tín dụng, hoạt động tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tư vấn 
tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thông tin về tài chính; 
quản lý tài chính, hoạch định tài chính; dịch vụ phân tích đầu tư phân bổ cơ cấu danh mục 
đầu tư; dịch vụ cung cấp thông tin về hoạch định tài chính, phân tích đầu tư, phân bổ cơ 
cấu danh mục đầu tư và khuyến nghị lựa chọn công cụ tài chính thông qua mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ tài chính; dịch vụ thu xếp tài chính; bảo hiểm hỏa hoạn; định giá tiền 
thuế trong năm tài chính, quỹ đầu tư, môi giới bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm; nghiệp vụ bảo 
hiểm; bảo hiểm y tế; bảo hiểm tính mạng; quản lý quỹ tương hỗ, dịch vụ lương hưu; thu 
xếp cho vay tài chính; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến bảo hiểm, thu xếp tài 
chính, lương hưu, tiền trả hàng năm, bất động sản và đầu tư; phát hành thẻ tín dụng; thu 
xếp thuê mua tài chính; cho thuê bất động sản; dịch vụ Iiên quan đến tiền tệ, quỹ tương 
hỗ; các kinh doanh bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; 
cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở; dịch vụ trả lương hưu; định giá đồ cổ; định giá các tác 
phẩm nghệ thuật; định giá đồ trang sức; định giá xe ô tô; quyên góp quỹ từ thiện; các dịch 
vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan tới tất cả dịch vụ nói trên; dịch vụ tài 
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chính liên quan đến chương trình dành cho khách hàng lâu năm hoặc hệ thống khuyến 
khích mua hàng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp quyền 
truy cập vào dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu để tìm kiếm và lấy thông tin, 
dữ liệu, website và các nguồn tài nguyên khác có trên mạng máy tính; cung cấp quyền 
truy cập cơ sở dữ liệu máy tính chứa các xuất bản phẩm và dữ liệu điện tử thông qua 
mạng máy tính nhằm mục đích xử lý và/hoặc hiển thị thông tin; cung cấp quyền cho 
người dùng từ xa truy cập máy tính chứa các xuất bản phẩm điện tử, bảng thông báo, cơ 
sở dữ liệu và thông tin có thể truy cập được qua máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ cung cấp các khóa đào tạo; các hoạt 
động văn hóa; xuất bản văn bản, sách, báo chí (không bao gồm những bài quảng cáo); 
xuất bản biểu đồ, hình ảnh và ảnh chụp; sắp xếp, tiến hành, chủ trì, tổ chức và cung cấp 
dịch vụ hội nghị, hội thảo, phát tệp tin dạng âm thanh và hội thảo tập huấn; sắp xếp, tổ 
chức, chủ trì và tiến hành sự kiện, cuộc thi về giáo dục hoặc để giải trí; thiết kế các khóa 
học, kì thi và cấp chứng chỉ; các dịch vụ tư vấn liên quan đến thiết kế các khoá đào tạo; 
sắp xếp, tổ chức, chủ trì và tiến hành sự kiện và các cuộc thi vì mục tiêu giáo dục; cung 
cấp cơ sở thiết bị cho câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe; cho thuê sách; dịch thuật, phiên dịch; dịch vụ giải trí; dịch vụ tư 
vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan tới tất cả dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 42: Bảo mật máy tính; các dịch vụ máy tính liên quan đến hệ thống phân tích tài 
chính; các dịch vụ máy tính liên quan đến kết nối phần cứng và phần mềm máy tính; cập 
nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế ứng dụng phần mềm; lập 
trình máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến việc tạo ra chỉ số của thông tin, các trang 
web và các nguồn tài nguyên trên mạng máy tính; bản thiết kế, làm đồ hoạ và văn bản 
theo đặt hàng, cho việc biên tập các trang web trên mạng Internet; tạo lập và duy trì trang 
web; cho thuê không gian để đặt trang chủ lên mạng; dịch vụ cài đặt, duy trì và sửa chữa 
phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn về phần cứng máy tính; phân tích hệ thống máy tính; 
phát triển cơ sở dữ liệu máy tính; thuê và cho thuê mua máy tính, các linh kiện máy tính, 
phần mềm và cơ sở dữ liệu máy tính; tạo ra, biên tập và duy trì một đăng bạ tên miền; mã 
hóa và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; kiểm định và đánh giá y tế và an toàn lao 
động; các dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các hàng hóa 
nói trên.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến lối sống lành mạnh, thói quen ăn uống 
lành mạnh, dinh dưỡng, chế độ ăn kiêng và giữ sức khỏe tốt; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch 
vụ phòng khám, bệnh viện tư, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý; dịch vụ tư vấn chăm sóc 
sức khỏe; thu thập, biên tập, cung cấp và phổ biến thông tin liên quan đến lối sống lành 
mạnh, thói quen ăn uống lành mạnh, dinh dưỡng, chế độ ăn kiêng và giữ sức khỏe tốt; 
điều tra đánh giá sức khỏe; các dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến 
tất cả các dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 45: Cấp phép sử dụng dữ liệu số, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, âm thanh và văn 
bản. 
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(210) 4-2013-15002 (220) 11.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 2.3.1; 1.3.1 
(591) Trắng, xanh biển, xanh lá cây, vàng cam, 

đỏ, xanh đen, xanh da trời, đen, tím 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

2A  (VN) 

Số 48/255 Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các thực phẩm dùng trong mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2013-15204 (220) 12.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; A1.1.5; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Greenfeed 

Việt Nam   (VN) 

Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn cho thủy, hải sản; cá giống. 

 

 
(210) 4-2013-15205 (220) 12.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; A1.1.5; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Greenfeed 

Việt Nam   (VN) 

Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn cho thủy, hải sản; cá giống. 
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(210) 4-2013-15207 (220) 12.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

   

(531) 26.3.23; A1.1.5; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng, 

đen 
(731) Công ty cổ phần GREENFEED 

Việt Nam   (VN) 

Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn cho thủy, hải sản; cá giống.  

 
 

(210) 4-2013-15481 (220) 16.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Vàng cam, xám tro, trắng 
(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

và đầu tư xây dựng Hoa Lư  

(VN) 

44 đường D3, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, bao gồm: hoạt động trang trí nội thất; xây dựng nhà các loại: xây 

dựng công trình đường bộ; xây dựng công trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật 
dân dụng khác. 

 
 

(210) 4-2013-15501 (220) 16.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.3.23; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, đen 
(731) Phạm Hữu Tiến  (VN) 

53/22A Bùi Văn Ba, tổ 31, KP2, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Cửa hàng thức ăn nhanh (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2013-15529 (220) 16.07.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 3.7.1; 3.7.21; A3.7.24; 26.13.25 

(591) Xanh dương, trắng, ghi 
(731) Công ty TNHH dịch vụ hàng 

không và thương mại Triệu 

Diệp  (VN) 

Số 10 ngõ số 9 phố Liễu Giai, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ liên quan đến hoạt động sân bay: dịch vụ bán vé máy bay, dịch 
vụ đưa đón khách hàng tại sân bay, dịch vụ làm vi sa, hộ chiếu.  

 

 
(210) 4-2013-15916 (220) 19.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) ICON OFFSHORE BERHAD  (MY) 
E-12A-01 & E-12A-02, Level 12A, East 
Wing, The Icon, No. 1 Jalan 1/68F, Jalan 
Tun Razak, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát xây dựng công trình tàu thuyền lớn; đóng tàu thuyền lớn; khoan giếng 
dầu hoặc khí tầng sâu; khai thác dầu; xây dựng các công trình lắp ráp; lắp đặt, bảo trì và 
sửa chữa tàu thuyền lớn; khai thác mỏ; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; đóng tàu; đặt 
đường ống dẫn dầu; đóng cọc gần bờ và xa bờ; xây dựng các công trình khai thác dầu thô, 
lưu kho và vận chuyển dầu thô; lắp đặt các thiết bị sản xuất dầu; bơm dầu; dịch vụ quản lý 
dự án xây dựng, cụ thể là giám sát thi công trong lĩnh vực xây dựng các công trình dầu 
khí xa bờ; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; tất 
cả thuộc nhóm 37.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng xà-lan; chuyên chở hàng hóa; vận tải hàng hóa [bằng 
đường thủy]; thuê phương tiện vận tải; vận tải đường biển; vận tải bằng đường ống dẫn; 
trục vớt tàu; cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; môi giới hàng 
hải; môi giới vận tải; vận chuyển bằng đường ống dẫn; hậu cần vận tải; sắp đặt cho các 
chuyến đi; dịch vụ bến tàu thuyền (cập bến, neo và lưu giữ tàu thuyền); cho thuê tàu neo; 
vận chuyển dầu thô; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ 
nói trên; tất cả thuộc nhóm 39.  

 

 
(210) 4-2013-15955 (220) 19.07.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.4.1; 26.4.2; 26.13.25 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt 
(731) Hộ kinh doanh Khắc Tên   (VN) 

436/2F đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Lớp bọc bằng da và giả da dùng cho điện thoại và máy tính xách tay.  
 

(210) 4-2013-15970 (220) 22.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 40-2013-0030793 13.05.2013 KR 
(540) 

  

(531) 26.3.1 
(591) Xanh lam 
(731) SOMANG COSMETICS CO., LTD.  

(KR) 
7 lot, 116 Block, 687-14 Kozan-dong, 
Namdong-gu Incheon-city 405-820, 
Republic of Korea   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Phấn hồng mỹ phẩm, mỹ phẩm bôi mi mắt, đồ trang điểm (mỹ phẩm), tinh dầu 
hồi, dầu gội đầu, nước thơm cho da [mỹ phẩm], kem dùng cho da [mỹ phẩm], mỹ phẩm 
trang điểm mắt, thuốc đánh răng, kem nền trang điểm, sản phẩm mỹ phẩm cho mặt và cơ 
thể, nước hoa, dầu dưỡng tóc, nước thơm để xức sau khi tắm, mặt nạ cho mục đích mỹ 
phẩm, kem mỹ phẩm, mỹ phẩm, dầu tắm [mỹ phẩm], chất thơm dùng cho cá nhân [nước 
hoa], bộ mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2013-16075 (220) 22.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 302501865 21.01.2013 HK 
(540) 

  

(731) VALDIMIR PTE. LTD.  (SG) 
50 Raffles Place, #35-01 Singapore Land 
Tower, Singapore 048623 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được), thiết bị mang dữ liệu từ tính; 
đĩa ghi; thiết bị để xử lí dữ liệu; phần cứng, phần sụn, các thiết bị ngoại vi và phần mềm 
máy vi tính; các ứng dụng phần mềm dành cho điện thoại di động, máy tính bảng, các 
thiết bị cầm tay và máy vi tính; máy trả lời tự động dùng cho các thiết bị truyền thông; 
chương trình máy tính; phần mềm máy tính, được cung cấp trên Internet; thiết bị, công cụ 
tạo mã; thiết bị mã hóa và giải mã các tín hiệu; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh, 
hình ảnh; băng video, băng ghi tiếng, đĩa com-pắc, đĩa mềm, đĩa CD ROMS và DVD 
ROMS; miếng di chuột máy vi tính; nạch tích hợp; các chương trình lưu trữ dữ liệu; máy 
chủ; vỏ thùng máy tính; thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền tải và/hoặc tái tạo dữ liệu, 
thông tin, hình, hình ảnh, và/hoặc âm thanh; thiết bị và dụng cụ máy tính và điện tử để ghi 
nợ và/hoặc ghi tín dụng tài khoản tài chính và/hoặc để thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ; 
các bộ phận và phụ kiện đi kèm cho tất cả các sản phẩm nói trên; thiết bị và dụng cụ khoa 
học, hàng hải, đo đạc, chụp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám 
sát, cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích 
trữ và kiểm soát điện, đĩa DVD và các phương tiện truyền thông ghi âm kỹ thuật số khác; 
cơ cấu cho thiết bị hoạt động (cho chạy) bằng tiền xu; phần mềm máy tính; thiết bị chữa 
cháy; thiết bị báo động bằng âm thanh; ăng ten thu phát sóng vô tuyến; nhật ký công tác 
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điện tử; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy; máy đo độ cao; bộ khuếch đại tín hiệu; máy 
trả lời tự động, tấm chắn chống lóa mắt; kính chống lóa mắt; thiết bị chống nhiễu [điện]; 
thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị nghe nhìn dung cho giảng dạy; túi đựng máy tính 
xách tay; phong vũ biểu; thiết bị sạc pin; chuông điện báo động; chuông báo hiệu; chuông 
[các thiết bị cảnh báo]; ống nhòm; áo chống đạn; áo gile chống đạn; đĩa tính; máy tính; 
máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy quay phim; máy ảnh [nhiếp 
ảnh]; thẻ từ được mã hóa; phim hoạt hình; hộp đựng kính mắt, hộp đựng kính đeo mắt 
không gọng; máy cát sét; dây treo trang trí điện thoại; dây xích của, kính đeo mắt, kính 
đeo mắt không gọng; thiết bị sạc cho pin điện; vi mạch [mạch tích hợp]; máy ghi thời gian 
[thiết bị ghi thời gian]; đồng hồ chấm công [thiết bị ghi thời gian]; quần áo bảo hộ phòng 
chống tai nạn, chống bức xạ và chống cháy; cơ cấu cho máy thu hình hoạt động (cho 
chạy) bằng tiền xu; thiết bị điện dùng để chuyển mạch; bộ chuyển mạch điện; máy đọc 
đĩa com-pắc; máy so mẫu; la bàn [dụng cụ đo]; la bàn định hướng; thiết bị bộ nhớ máy 
tính; chương trình máy vi tính ghi sẵn; bàn phím máy vi tính; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi cho máy vi tính; máy vi tính; máy in dùng với máy 
tính; hộp đựng kính áp tròng; dụng cụ cho lĩnh vục vũ trụ; máy gia tốc cộng hưởng từ; 
buồng tối [nhiếp ảnh]; vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; bộ dò; bộ dò 
khói; thiết bị chuẩn đoán dùng cho mục đích y tế, máy ghi điều lọc (ghi âm để chép lại 
thành văn bản); khung ảnh kỹ thuật số; đĩa com-pắc [nghe -nhìn]; đĩa com-pắc [bộ nhớ 
chỉ đọc]; đĩa quang; đĩa từ; thiết bị đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách; bộ quần áo 
lặn; thiết bị định lượng; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di động; tệp 
tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; ổ đĩa cho máy vi tính; 
chuông cửa điện; thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; nhãn điện tử cho hàng hóa, thiết bị mã 
hóa từ tính; thiết bị để phóng đại [nhiếp ảnh]; dây nhỏ đeo kính mắt/ dây của kính đeo 
mắt không gọng; thiết bị biên tập, dựng phim điện ảnh; bộ lọc dung cho mặt nạ hô hấp; 
thiết bị chữa cháy; dụng cụ đập (gậy) dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; máy 
bơm chữa cháy; chăn dập lửa; đèn chớp [nhiếp ảnh]; đĩa mềm, thiết bị phân tích thực 
phẩm; quần áo bảo hộ chống cháy; thiết bị định vị toàn cầu; găng tay bảo hộ phòng chống 
tai nạn; găng tay cho thợ lặn; tai nghe; thiết bị điều chỉnh nhiệt; mũ bảo hiểm; mũ bảo 
hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người cưỡi ngựa hoặc đua xe đạp; thiết bị kỹ 
thuật tạo ra ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp; vòng đeo tay từ tính đã được mã hóa 
dùng để nhận dạng; thẻ nhận dạng từ tính; thiết bị chỉ báo định lượng; bộ chỉ báo tốc độ; 
thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; thiết bị liên lạc; giao diện cho máy tính; máy hát tự 
động/hộp nhạc tự động vận hành (cho chạy) bằng đồng xu; máy hát tự động cho máy tính; 
bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; vật đệm đàu gối cho người lao động; đèn chiếu fim 
đèn chiếu, slide (đèn quang học); ảo đăng; máy tính xách tay; thiết bị tạo laze không cho 
mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; phao cứu sinh; áo phao cứu sinh; đai an toàn; bè 
cứu sinh; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; đèn đi-ốt phát quang [LED]; khóa điện; máy 
đo tốc độ [dụng cụ đo]; loa; băng từ; dây từ; nam châm; nam châm trang trí; kính lúp 
[quang học]; la bàn đi biển; mặt nạ bảo hiểm; mặt nạ của thợ lặn; máy móc và dụng cụ để 
thử nghiệm vật liệu; dụng cụ đo; thiết bị đo; thiết bị đo bằng điện; dụng cụ đo; biển báo 
cơ học; dụng cụ khí tượng; ống nói; bộ vi xử lý; dụng cụ đo khoảng cách đã đi dùng cho 
phương tiện giao thông hay xe cộ; bộ điều biến; máy đếm và phân loại tiền; thiết bị kiểm 
tra, dùng điện; màn hình [phần cứng máy tính]; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; 
chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị báo hiệu 
hàng hải; dụng cụ hàng hải; tín hiệu (bảng hiệu) bằng đèn neon; lưới bảo hộ phòng ngừa 
tai nạn; lưới an toàn; máy tính xách tay notebook; bảng thông báo điện tử; dụng cụ quan 
sát; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; thiết bị đếm bước chân; bút điện tử [thiết bị hiển thị]; 
thiết bị ngoại vi máy vi tính; kính tiềm vọng; đĩa ghi âm dùng máy quay đĩa; thiết bị sao 
chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; thiết bị điện báo truyền ảnh; đầu đĩa DVD; máy 
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tính bỏ túi; thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị đo 
lường chính xác; máy chỉ báo tự động sự mất áp lực trong các lốp hơi; nút chỉ báo áp lực 
cho van; dụng cụ đo áp suất (áp kế);thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp suất; mạch in; bảng 
mạch in; máy dò cho mục đích khoa học; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]; chương trình máy 
vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; màn hình chiếu; thiết bị chiếu hình; thiết bị bảo 
hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống được; máy 
dập thẻ cho văn phòng; thiết bị rada; máy nhắn tin vô tuyến điện; thiết bị X quang dùng 
cho mục đích công nghiệp; máy thu thanh; máy thu thanh trên xe cộ; bộ thiết bị điện báo 
vô tuyến; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; thiết bị an toàn giao thông đường sắt; bộ đọc mã 
vạch; máy đọc ký tự quang; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; ống nghe điện thoại; thiết bị 
nhận âm thanh và hình ảnh; máy quay đĩa; đĩa phản quang cho trang phục, để phòng ngừa 
tai nạn giao thông; thiết bị điều chỉnh điện; rơle điện; hệ thống điện cho việc điều khiển từ 
xa các thao tác công nghiệp; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; thiết bị 
điều khiển từ xa; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; mặt nạ phòng độc [không dùng cho 
hô hấp nhân tạo]; biến trở; tín hiệu giao thông loại phát quang hoặc cơ học; que dò của 
người tìm mạch nước; thước [dụng cụ đo]; đường kế; vải nhựa (bạt) cứu hộ; dụng cụ đo độ 
mặn của nước; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; 
cân; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; giày bảo hộ phòng tránh tai nạn, chống bức xạ và 
lửa; đèn báo hiệu; bảng báo hiệu phát quang hoặc cơ học; còi (cái còi thổi) báo hiệu; thiết 
bị truyền phát tín hiệu điện tử;' biển báo hiệu phát quang hoặc cơ học; biển báo hiệu phát 
quang; còi (thiết bị) báo hiệu; thiết bị đo độ dầy của da; máy chiếu kính ảnh; thiết bị hiển 
thị độ dốc; bít tất, sưởi bằng điện; phần mềm máy vi tính đã được ghi; vật ghi âm thanh; 
thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị định 
vị (dò) bằng âm thanh; dây dò độ sâu; ống kính; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; 
kính đeo mắt [quang học]; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị đo tốc độ 
[nhiếp ảnh]; bộ điều chỉnh tốc độ của máy quay đĩa; thước ni vô đo mức thăng bằng; kính 
bảo hộ cho thể thao; hệ thống phun nước (rập lửa) dùng cho cứu hoả; thiết bị lái tự động, 
dùng cho xe cộ; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; kính xem hình nổi; thiết bị 
xem hình nổi; dải băng ghi âm thanh; đèn chớp; kính râm; máy ghi băng; bộ thiết bị băng 
từ cho máy vi tính; thiết bị khử từ cho băng từ; thiết bị giảng dạy; điện thoại; máy truyền 
phát điện thoại; điện thoại di động; máy in từ xa, máy chữ điện báo; máy phóng đại chữ; 
thiết bị thu hình; máy rút tiền tự động (ATM); thiết bị chỉ báo nhiệt độ; nhãn chỉ thị nhiệt 
độ, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị đầu cuối [điện]; hệ thống phòng trộm, chạy 
điện; nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; máy điều nhiệt; máy điều nhiệt dùng cho 
xe cộ; thiết bị phân phát vé; bộ chuyển mạch định thời gian tự động; thiết bị ghi thời gian; 
thiết bị đếm tự động; thiết bị đèn tín hiệu giao thông [thiết bị báo hiệu]; máy phát [viễn 
thông]; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; bản kính dương [nhiếp ảnh]; bộ thu phát 
(tiếp) sóng; niệu kế; USB (thiết bị lưu trữ dữ liệu) ; thiết bị điều hướng (dẫn đường) cho xe 
cộ [máy vi tính trên xe cộ]; máy ghi hình; băng ghi hình; hộp đựng băng trò chơi video; 
màn hình video; điện thoại hình; bộ ngắm nhiếp ảnh; vôn kế; máy để bỏ phiếu; các tấm 
(lát, phiến bán dẫn) cho mạch tích hợp; máy bộ đảm xách tay; biển cảnh báo hình tam 
giác dùng cho xe cộ bị hỏng; máy cân; thiết bị và dụng cụ để cân; ống chỉ hướng gió; cột 
ăng ten vô tuyến; dây điện thoại; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính; ống tia X không 
dùng cho mục đích y tế; thiết bị tia X không dùng cho mục đích y tế; máy chụp tia X, 
không dùng cho mục đích ytế; hệ thống và thiết bị phát tia X, không dùng cho mục đích y 
tế; thiết bị bảo hộ phòng chống tia X, không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 16: ấn phẩm; bìa cứng và các sản phẩm làm từ vật liệu này, không thuộc các nhóm 
khác; catalô; giấy chứng nhận; biểu đồ, bản đồ, sơ đồ, đồ thị; vật tư, tư liệu đào tạo và 
giảng dạy (không bao gồm thiết bị); mẫu tự; bìa cặp để kẹp tài liệu, tạp chí [định kỳ]; sổ 
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tay hướng dẫn, cẩm nang; sách hướng dẫn hội viên; thẻ y tế cho hội viên; bản tin; báo chí; 
sổ tay; thiết bị đánh số; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; sách mỏng; giấy; tạp chí xuất bản 
định kỳ, ảnh chụp; tấm lót bằng giấy; túi bằng chất dẻo, vật liệu gói có các bọt khí làm 
bằng chất dẻo và màng mỏng bằng chất dẻo dùng để đóng gói; ấn phẩm in liên quan tới 
hoạch định tài chính, tư vấn đầu tư, phân bổ cơ cấu danh mục đầu tư và khuyến nghị lựa 
chọn công cụ tài chính, bản tin, tạp chí, báo cáo định kỳ, sách, báo cáo của nhà đầu tư và 
sách hướng dẫn sử dụng; xuất bản phẩm dạng in; lịch biểu thời gian in sẵn; tờ quảng cáo, 
bản cáo bạch; thước; văn phòng phẩm; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); tập 
giấy viết; vật tư đóng sách; ảnh chụp; vật liệu dính cho mục đích văn phòng; vật liệu của 
nghệ sỹ cụ thể là đĩa đựng màu nước của hoạ sỹ, khuôn đất nặn, bút lông để vẽ và màu 
nước; bút vẽ; con chữ in; bản in đúc (khuôn, khối in); giấy thấm hút nước hoặc màng chất 
dẻo để đóng gói thực phẩm; máy in địa chỉ; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng; chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bảng quảng cáo bằng 
giấy hoặc bìa cứng; tập anbom; niên giám; thẻ thông báo [văn phòng phẩm]; màu nước 
[để vẽ]; đĩa đựng màu nước cho hoạ sỹ; tập bản đồ; túi giấy hình phễu (phễu giấy); túi 
[phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói, túi rác bằng giấy hoặc chất 
dẻo; bi dùng cho bút bi; yếm dãi của trẻ em bằng giấy; dải kim loại hoặc chất dẻo giữ gáy 
sách [vật tư đóng sách]; máy và thiết bị đóng sách [thiết bị văn phòng]; thiết bị đóng sách; 
vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; cuốn sách nhỏ; vật dụng đánh dấu trang sách; vỏ bọc 
chai bằng bìa cứng hoặc giấy; bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy; nơ giấy; hộp bằng bìa 
cứng hoặc giấy; lịch; bìa cứng; vật phẩm bằng bìa cứng; phiếu; bìa bọc quyển séc; vải 
đóng sách; tấm lót bình, cốc bằng giấy; truyện tranh; băng và thẻ giấy dùng để ghi các 
chương trình máy tính; bìa [văn phòng phẩm]; đồ chứa kem bằng giấy; biểu đồ; bìa tệp hồ 
sơ [văn phòng phẩm]; kẹp tài liệu [đồ dùng văn phòng]; tập giấy vẽ; đinh ấn để ấn giấy vẽ 
vào bản vẽ; bảng vẽ; vật liệu vẽ; dụng cụ vẽ; hộp đựng (bộ) dụng cụ vẽ; bút vẽ; giấy cho 
máy điện tâm đồ; bản khắc; phong bì [văn phòng phẩm]; tẩy (dụng cụ xóa) cho bảng viết; 
bản khắc axit; khăn lau mặt bằng giấy; bức tượng nhỏ bằng giấy; tập xếp giấy tờ, tài liệu 
[đồ dùng văn phòng]; cờ bằng giấy; tờ rơi; bìa cứng đã gạp làm cặp giấy; cặp giấy bằng 
bìa cứng [văn phòng phẩm]; mẫu tờ khai in sẵn; bút máy; giá khay sắp chữ [ngành in]; 
quả địa cầu; bản in đồ họa; hình ảnh trình bày đồ họa; thiếp chúc mừng; băng phết keo 
[văn phòng phẩm]; vải phết keo cho mục đích văn phòng; máy in bản viết; lát cắt mô 
(dùng cho kính hiển vi) cho mục đích giảng dạy; bìa bọc hộ chiếu; miếng giấy khống chế 
độ ẩm hoặc màng chất dẻo để bao gói thực phẩm; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; bảng 
danh mục; vật dụng để cắm bút mực; lọ mực; nhãn, không bằng vải; sổ sách kế toán; tác 
phẩm nghệ thuật in bản thạch; giấy lót dùng để sao nhiều bản [vật dụng văn phòng]; sổ 
tay hướng dẫn; bản đồ địa lý; bút đánh dấu [đồ dùng văn phòng]; miếng lót bằng giấy 
hoặc các tông dùng cho cốc vại uống bia; vật dụng làm ẩm cho bề mặt có phủ chất dính 
[dùng cho văn phòng]; thiết bị cho khung ảnh chụp; thiếp chúc mừng có nhạc; khăn giấy 
để tẩy trang; khăn ăn bằng giấy; ngòi bút; ngòi bút bằng vàng; chữ số [mẫu chữ số]; thiết 
bị đục lỗ dùng cho văn phòng; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; tranh in dầu; tập giấy viết; 
hộp màu vẽ [đồ dùng học sinh]; khay đựng màu vẽ; bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có 
khung; máy vẽ truyền [dụng cụ vẽ]; giấy; tờ giấy [văn phòng phẩm]; hộp bút; vật dụng 
chùi ngòi bút; ống cắm bút chì; ống đựng ruột bút chì; bút chì; quản bút; bút [đồ dùng văn 
phòng]; bản khắc ảnh; ảnh chụp [được in]; tranh ảnh; áp phích, yết thị bằng giấy hoặc bìa 
cứng; tranh in lớn, áp phích quảng cáo; dụng cụ đục lỗ [đồ dùng văn phòng]; giấy cho ảnh 
chụp X quang; phiên bản đồ hoạ; dải băng giấy; thước vuông góc; thước để vẽ; đồ dùng 
cho truờng học [văn phòng phẩm]; tẩy nạo (dụnh cụ cạo xóa) cho văn phòng; biển hiệu 
bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy bạc; bút chì đá; sách bài hát; ống cuộn cho ruy băng mực; 
miếng tẩm mực đóng dấu (hộp mực dấu); vật dụng giữ con dấu; con dấu địa chỉ; con dấu 
[đóng dấu]; hộp đựng con dấu [đóng dấu]; ống cắm bút và bút chì; dụng cụ dập ghim [đồ 
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dùng văn phòng]; hồ dán bằng tinh bột cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu; 
bao gói làm từ tinh bột; văn phòng phẩm; giấy dính [văn phòng phẩm; tấm lót bàn bằng 
giấy; thẻ cho phiếu thư mục; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; vé, thẻ sưu tập 
không phải quân bài chơi trò chơi; hình in bóc dán [đề can]; ống bằng bìa cứng; số in và 
chữ in [kiểu chữ]; giấy bao gói; miếng da bao cổ tay để giữ dụng cụ viết; bảng đá đen 
dùng để viết; vở viết hoặc vẽ; vật liệu dùng để viết; giấy viết, hộp đựng đồ viết [văn phòng 
phẩm].  

 
Nhóm 35: Kế toán; quản lý quá trình xử lý các đơn đặt hàng; kiểm toán; dịch vụ kế toán; 
dịch vụ thẩm đánh giá kinh doanh; thông tin kinh doanh; thẩm tra kinh doanh; khảo sát 
kinh doanh thương mại; tư vấn về tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu điều tra kinh doanh; thông tin thương mại 
và tư vấn tiêu dùng [tổ chức tư vấn người tiêu dùng]; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp 
thương mại hoặc công nghiệp; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số 
liệu thống kê; đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn kinh doanh thương mại; phân tích giá thành; 
lập các báo cáo kết toán tài khoản; dự báo kinh tế; dịch vụ chuyên gia tư vấn tổ chức lao 
động để đạt hiệu suất cao; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ so sánh giá cả; xử lý dữ liệu 
máy tính, quản lý dữ liệu máy tínhcụ thể là biên tập, hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; các dịch vụ thông tin buôn bán, kinh doanh, quảng cáo và khuyến mại; dịch 
vụ trả lời điện thoại [cho chủ thuê bao vắng mặt]; dịch vụ trả lời điện thoại [cho người 
khác]; quản lý nhân sự; dịch vụ cung cấp thông tin mua bán, kinh doanh, quảng cáo và 
khuyến mại qua mạng lưới máy tính toàn cầu; tổng hợp đa dạng các loại hàng hóa bổ trợ 
cho nhau, để khách hàng có thể xem và mua các loại hàng hóa này một cách tiện lợi trên 
một trang mạng mua bán hàng hóa tổng hợp và tử một cửa hàng bán buôn; dịch vụ thương 
mại liên quan đến biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi thư; khảo sát kinh doanh 
thương mại; dịch vụ nhận đặt hàng [cho người khác]; dịch vụ quản lý kinh doanh đối với 
quy trình mua bán thực hiên trên mạng lnternet; tư vấn nghiệp vụ kinh doanh thương mại; 
chương trình khuyến khích khách hàng gắn bó hoặc chương trình tích lũy điểm để nhận 
thưởng nhằm cung cấp lợi ích cho khách hàng; hỗ trợ quản lý kinh doanh; phân tích điều 
hành kinh doanh; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các 
dịch vụ nói trên; quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng (nghiệp 
vụ) văn phòng; quản lý thương mại việc cấp li-xăng sản phẩm và dịch vụ cho bên khác; 
phổ biến các thông báo quảng cáo; cập nhật tài liệu quảng cáo; quảng cáo; đại lý quảng 
cáo; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; quản lý kinh doanh cho 
nghệ sỹ biểu diễn; bán đấu giá; dán áp phích quảng cáo; kiểm toán kinh doanh; quản lý 
kinh doanh cho vận động viên thể thao; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra 
cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo qua thư; 
dịch vụ tổ chức lao động trong kinh doanh để đạt hiệu suất cao; văn phòng tuyển dụng lao 
động; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời 
trang cho mục đích quảng bá khuyến mại; quản lý tệp tin máy tính; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; hãng thông tin thương mại; dịch vụ lập hoá đơn; phác thảo cách trình bày trên 
các tài liệu cho mục đích quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn quản lý kinh 
doanh; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; nghiên cứu thị trường; marketing; dịch vụ người mẫu 
phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ thuê ngoâi [hỗ trợ kinh doanh]; chuẩn bị bảng tiền lương; 
dịch vụ sao chụp; thăm dò dư luận; xử lý văn bản; quản lý quá trình xứ lý đơn đặt hàng, 
dịch vụ mua sắm (cung ứng) cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 
sản xuất phim quảng cáo; quan hệ công chúng; các công việc chuẩn bị cho cột (mục trên 
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báo) quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo tải liệu quảng cáo; quảng 
cáo trên đài phát thanh; tuyển dụng lao động; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; cho 
thuê máy sao chụp; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; sao 
chụp tài liệu; dịch vụ bán buôn, bán lẻ chế phẩm dược phẩm, chế phẩm thú y và vệ sinh và 
vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân, sản phẩm 
truyền thông, máy vi tính, phần mềm máy vi tính, ứng dụng phần mềm máy vi tính, phần 
cứng máy vi tính, các thiết bị ngoại vi, ấn phẩm điện tử, thiết bị y tế, xe cộ, máy móc, 
đồng hồ đeo tay, đồng hồ, ấn phẩm dạng in, sản phẩm giấy, văn phòng phẩm, vật dụng 
bằng da hoặc giả da, túi, túi đựng hành lý, quần áo và đồ đội đầu, đồ đi chân; dịch vụ xúc 
tiến bán hàng cho người khác; phân phát hàng mẫu; dịch vụ thư ký; dịch vụ tìm kiếm 
nguồn tài trợ; lập bản khai thuế; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại (marketing từ xa); quảng 
cáo trên truyền hình; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ ghi chép lại; 
dịch vụ đánh máy chữ; kiểm toán. 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn; dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; môi giới cụ 
thể là môi giới chứng khoán trái phiếu, môi giới khách hàng, môi giới tín chỉ cac bon, 
dịch vụ cầm đồ; dịch vụ thanh lý doanh nghiệp (thanh toán nợ trước khi giải thể) [dịch vụ 
tài chính]; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ quản lý vốn; dịch vụ thẻ tín dụng; hoạt động tài 
chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, 
ngân hàng, bất động sản]; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; hoạch định tài chính; 
dịch vụ phân tích đầu tư, phân bổ cơ cấu danh mục đầu tư; dịch vụ cung cấp thông tin về 
hoạch định tài chính, phân tích đầu tư, phân bổ cơ cấu danh mục đầu tư và khuyến nghị 
lựa chọn công cụ tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính; dịch vụ 
tư vấn tài chính; dịch vụ thu xếp tài chính; bảo hiểm hỏa hoạn; định giá tiền thuế trong 
năm tài chính; quỹ đầu tư; môi giới bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm; nghiệp vụ bảo hiểm; bảo 
hiểm y tế; bảo hiểm tính mạng; quản lý quỹ tương hỗ; dịch vụ lương hưu; thu xếp cho vay 
tài chính; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến bảo hiểm, thu xếp tài chính, lương 
hưu, tiền trả hàng năm, bất động sản và đầu tư; phát hành thẻ tín dụng; thu xếp thuê mua 
tài chính; cho thuê bất động sản; dịch vụ liên quan đến tiền tệ; quỹ tương hỗ; các kinh 
doanh bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê căn 
hộ; cho thuê phòng ở; dịch vụ trả lương hưu; định giá đồ cổ; định giá các tác phẩm nghệ 
thuật; định giá đồ trang sức; định giá xe ô tô; dịch vụ cung cấp thông tin về thuế; quyên 
góp quỹ từ thiện; dịch vụ tài chính liên quan đến chương trình dành cho khách hàng lâu 
năm hoặc hệ thống khuyến khích mua hàng; các dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông 
tin liên quan tới tất cả dịch vụ nói trên; dịch vụ nhà ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho 
thuê; đánh giá tiên tệ; định giá tem; dịch vụ ngân hàng tại nhà; môi giới tín dụng các-bon; 
nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; tổ chức việc thu 
tiền; tư vấn bảo hiểm; văn phong tín dụng; môi giới khách hàng; dịch vụ thẻ ghi nợ; hãng 
thu hồi nợ; dịch vụ tư vấn nợ; đại lý bất động sản; ước lượng giá sửa chữa [đánh giá tài 
chính]; đánh giá tài chính gỗ thẳng; dịch vụ factoring (ngiệp vụ bao thanh toán); dịch vụ 
tài chính; đánh giá tài chính  để tính thuế; chuyển vốn bằng điện tử; thuê mua tài chính; 
môi giới bất động sản; thông tin bảo hiểm; cho vay giải ngân dân, nhiều lần; cho thuê 
nông trại; cho vay thế chấp bằng cổ phiếu chứng khoán; cho vay [tài chính]; bảo hiểm 
hàng hải; dịch vụ đổi tiền; nghiệp vụ ngân hàng thế chấp; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ quỹ dự 
trữ hưu bổng; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; dịch vụ ngân hàng, qũi 
tiết kiệm; môi giới chứng khoán; bảo đảm tài chính; dịch vụ bảng thị giá giao dịch chứng 
khoán; môi giới chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh nợ; phát hành trái phiếu có giá trị; phát 
hành séc du lịch; uỷ thác quản lý tài chính; ký gửi các đồ vật quí giá; kiểm tra ngân phiếu 
[séc thanh toán].  
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Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính, cung cấp quyền 
truy cập vào dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu để tìm kiếm và lấy thông tin, 
dữ liệu, website và các nguồn tài nguyên khác có trên mạng máy tính; cung cấp quyền 
truy cập cơ sở dữ liệu máy tính chứa các xuất bản phẩm và dữ liệu điện tử thông qua 
mạng máy tính nhằm mục đích xử lý và/hoặc hiển thị thông tin; cung cấp quyền cho 
người dùng từ xa truy cập máy tính chứa các xuất bản phẩm điện tử, bảng thông báo, cơ 
sở dữ liệu và thông tin có thể truy cập được qua máy tính; dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho 
thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu, phát chương trình truyền thanh; phát 
chương trình truyền hình; phát truyền hình cáp; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên Internet; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; 
thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; 
truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; thư điện tử; gửi tin nhắn; hãng thông tấn; dịch vụ nhắn 
tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; dịch vụ cung 
cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy 
tính toàn cầu cho người sử dụng; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp 
các diễn đàn trực tuyến; cho thuê máy fax; cho thuê modem; cho thuê thiết bị viễn thông; 
cho thuê điện thoại; truyền dẫn qua vệ tinh; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; thông tin về 
lĩnh vực liên lạc viễn thông; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; 
dịch vụ kết nối và chọn đường truyên viễn thông; dịch vụ hội thảo từ xa; truyền điện báo; 
thông tin liên lạc bằng điện báo; dịch vụ điện báo; dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc 
bằng điện thoại; dịch vụ điện báo; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền bản 
fax; truyền tập tin số; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ hộp thư thoại; phát sóng 
truyền thanh, truyền hình không dây; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến các dịch vụ nói trên.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ cung cấp các khóa đào tạo; các hoạt 
động văn hóa; xuất bản văn bản, sách, báo chí (không bao gồm những bài quảng cáo); 
xuất bản biểu đồ, hình ảnh và ảnh chụp; sắp xếp, tiến hành, chủ trì, tổ chức và cung cấp 
dịch vụ hội nghị, hội thảo, phát tệp tin dạng âm thanh và hội thảo tập huấn; sắp xếp, tổ 
chức, chủ trì và tiến hành sự kiện, cuộc thi về giáo dục hoặc để giải trí; thiết kế các khóa 
học, kì thi và cấp chứng chỉ; các dịch vụ tư vấn liên quan đến thiết kế các khoá đào tạo; 
sắp xếp, tổ chức, chủ trì và tiến hành sự kiện và các cuộc thi vì mục tiêu giáo dục; cung 
cấp cơ sở, thiết bị cho câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe; cho thuê sách; dịch thuật; phiên dịch; dịch vụ giải trí; dịch vụ tư 
vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan tới tất cả dịch vụ nói trên; tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hoá; học viện [giáo dục]; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ đặt chỗ 
cho buổi biểu diễn; trại huấn luyện thể thao; cung cấp các thiết bị phương tiện sử dụng 
cho sòng bạc; cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ giới thiệu phim; huấn luyện [đào tạo]; sắp 
xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức 
các cuộc thi đấu thể thao; sắp xếp và tiến hành buổi hoà nhạc; điều hành các lớp thể dục 
thể hình; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội; khoá đào tạo từ xa; 
dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; dịch vụ vũ trường; dịch vụ lồng tiếng; dàn dựng băng hình; 
khảo thí giáo dục; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; dịch vụ hoạt náo 
viên; dịch vụ giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức trình 
diễn thời trang cho mục đích giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ cung cấp 
trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi, cung cấp các tiện ích sử 
dụng cho chơi gôn; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; huấn luyện 
viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; thông tin 
giáo dục; thông tin giải trí; thông tin về nghỉ ngơi, giải trí; dịch vụ phiên dịch viên; dịch 
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vụ thiết kế bố trí sắp đặt văn bản và đồ họa không dùng cho mục đích quảng cáo; trình 
diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức quay giải xổ số; chụp ảnh dưới dạng vi phim; 
cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng của máy chiếu phim; cung cấp các tiện ích bảo tàng 
[dùng cho việc giới thiệu, tnmg bày]; dịch vụ sáng tác nhạc; nhà hát ca múa nhạc; câu lạc 
bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; dịch vụ dàn nhạc, ban nhạc; tổ chức các buổi khiêu vũ; 
tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ huấn luyện viên 
cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; phóng viên ảnh; nhiếp ảnh; giáo dục thể chất; lập 
kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; sản xuất phim trên băng hình; sản xuất nhạc; cung cấp 
tiện ích thể thao; cung cấp dịch vụ hát Karaoke; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; giải trí qua đài phát 
thanh; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng thu âm; cung 
cấp tiện ích giải trí; cho thuê thiết bị âm thanh; cho thuê máy quay hình / cho thuê máy 
quay video xách tay có bộ phận ghi hình; cho thuê sân bãi thể thao; dịch vụ phóng viên 
tin tức; dịch vụ viết kịch bản phim, kịch; sắp xếp và điều hành hội thảo; dịch vụ trường 
học [giáo dục]; sản xuất chương trình biểu diễn; cho thuê thiết bị ghi âm thanh; cho thuê 
thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; dịch vụ tính, xác định thời gian cho các cuộc thi đấu thể thao; 
cho thuê các thiết bị dùng cho sân vận động; dịch vụ trường quay; dịch vụ làm phụ đề cho 
phim, sách; sắp xếp và điều hành hội nghị chuyên đề; giảng dạy; dịch vụ về giáo dục/ 
dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy/dạy học; giải trí trên truyền hình, không bao gồm quảng 
cáo; dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn bản quảng cáo; trình diễn sân khấu; 
dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; cho thuê băng 
hình; ghi băng video; đào tạo lại nghề; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; xuất bản 
báo. 

 

Nhóm 42: Bảo mật máy tính; các dịch vụ máy tính liên quan đến hệ thống phân tích tài 
chính; các dịch vụ máy tính liên quan đến kết nối phần cứng và phần mềm máy tính; cập 
nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế ứng dụng phần mềm; lập 
trình máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến việc tạo ra chỉ số của thông tin, các trang 
web và các nguồn tải nguyên trên mạng máy tính; lập trình máy tính; bản thiết kế, làm đồ 
hoạ và văn bản theo đặt hàng, cho việc biên tập các trang web trên mạng Internet; tạo lập 
và duy trì trang web; cho thuê không gian để đặt trang chủ lên mạng; dịch vụ cài đặt, duy 
trì và sửa chữa phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn về phần cứng máy tính; phân tích hệ 
thống máy tính; thuê và cho thuê mua máy tính, các linh kiện máy tính, phần mềm và cơ 
sở dữ liệu máy tính; tạo ra, biên tập và duy trì một đăng bạ tên miền; mã hóa và giải mã 
tín hiệu điện tử và máy tính; kiểm định và đánh giá y tế và an toan lao động; các dịch vụ 
tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các hàng hóa nói trên; các dịch 
vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng; các dịch vụ 
nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 
tính; tư vấn kiến trúc; kiến trúc; nghiên cứu về vi khuẩn; kiểm định, hiệu chỉnh, hiệu 
chuẩn [đo lường]; phân tích hoá học; nghiên cứu hoá học; nghiên cứu ngành hóa; dịch vụ 
thử nghiệm lâm sàng; dịch vụ làm mưa nhân tạo; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ sao 
chép các chương trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; chuyển đổi tài liệu 
hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của 
chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; thiết kế trang trí nội thất; thiết 
kế công nghiệp; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế hệ thống máy tính; số hoá tư hệu 
[quét]; dịch vụ kiểm toán năng lượng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thíết kế, xây dựng và điều hành máy móc; 
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các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; nghiên cứu trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường; dự báo thời tiết; thông tin khí tượng; phân tích chữ viết tay [khoa học 
nghiên cứu chữ viết tay]; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin 
điện tử]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; đo đạc 
đất đai; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; nghiên cứu về cơ khí; giám sát hệ 
thống máy tính nhờ truy cập từ xa; phân tích cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ; dịch vụ thiết 
kế bao bì; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ bảo vệ máy tính phòng chống bị nhiễm vi 
rút; kiểm soát chất lượng; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê máy tính; nghiên 
cứu và phát triển sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu khoa 
học; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ lưu trữ máy chủ; cho thuê máy chủ 
đặt trang tin điện tử (trang web); thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy 
tính; phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; trắc địa; 
nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); 
phân tích nước; tư vấn thiết kế trang tin điện tử (web site). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến lối sống lành mạnh, thói quen ăn uống 
lành mạnh, dinh dưỡng, chế độ ăn kiêng và giữ sức khỏe tốt; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch 
vụ phòng khám, bệnh viện tư; dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý; dịch vụ tư vấn chăm sóc 
sức khỏe; thu thập, biên tập, cung cấp và phổ biến thông tin liên quan đến lối sống lành 
mạnh, thói quen ăn uống lành mạnh, dinh dưỡng, chế độ ăn kiêng và giữ sức khỏe tốt; 
điều tra đánh giá sức khỏe; các dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến 
tất cả các dịch vụ nói trên; dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 
người hoặc động vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch 
vụ liệu pháp thay thế; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ thụ tinh nhân 
tạo; phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; phòng tắm kiểu Thổ Nhỹ kỳ; dịch vụ 
ngân hàng máu; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; chữa răng; thiết kế cảnh 
quan vườn hoa và công viên; dịch vụ cấy tóc; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chữa bệnh bằng 
nước khoáng nóng; dịch vụ tư vấn sức khỏe; nhà dưỡng bệnh; bệnh xá; nhà tế bần; bệnh 
viện; dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm; xoa bóp; dịch vụ trợ giúp y tế; cho thuê thiết bị y 
tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ pha 
chế theo đơn thuốc; cố vấn về lĩnh vực dược học, vật lý trị liệu/ liệu pháp vật lý; dịch vụ 
của nhà tâm lý học; dịch vụ phục hồi chức năng dành cho bệnh nhân lạm dụng chất gây 
nghiện; thẩm mỹ viện; viện điều dưỡng; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng; phẫu thuật tạo 
hình; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trang điểm. 

 
Nhóm 45: Cấp phép sử dụng dữ liệu số, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, âm thanh và văn 
bản; dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ ngươi và tài sản; các dịch vụ cá nhân 
và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân; 
dịch vụ môi giới nhận con nuôi; vệ sĩ cho cá nhân; li- xăng phần mềm máy tính [dịch vụ 
pháp lý]; tư vấn về an ninh; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ hoả tang; hãng thám tử; dịch vụ 
đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; mai tang; nghiên 
cứu phả hệ, dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; điều tra về 
người được nghi là mất tích; điều tra thông tin cá nhân; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch 
vụ tranh tụng; mở khoá an toan; quản lý quyền tác giả; dịch vụ hoà giải; giám sát thiết bị 
báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ mạng xã hội; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp 
thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ kể trên. 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ (giường tủ), gương, khung ảnh; đồ chứa trong vườn làm bằng gỗ hoặc 
nhựa (thùng).   

 

Nhóm 21: Đồ thủỵ tinh, sành [không xếp vào các nhóm khác] cụ thể là cốc hoặc ly làm 
bằng thủ tinh; đồ sứ [không xếp vào các nhóm khác] cụ thể là bắt hoặc chén làm bằng sứ, 
đồ làm bằng sứ (bát hoặc đĩa), đồ gốm sứ (bình hoặc lọ), đồ đất nung (chum hoặc vại); 
khay cho gia đình sử dụng; bộ đồ ăn dùng đi dã ngoại (ca hoặc cốc), đồ dùng nhà bếp 
(máy xay hoặc ép nhỏ vận hành bằng tay), đồ dùng làm bánh khuôn hoặc mẫu), đồ dùng 
nấu ăn (nồi hoặc xoong), dụng cụ làm bánh (khuôn mẫu) và nấu ăn (khay hoặc vỉ), đồ 
đựng [các sản phẩm này không làm bằng kim loại quy hoặc không được mạ bởi kim loại 
này], và tất cả dùng cho gia đình; đồ trang trí (dây hoặc móc treo dụng cụ nhà bếp), dụng 
cụ nướng ngoài trời (vỉ nướng hoặc chảo nướng), đồ chứa dùng cho nhà bếp và gia đình; 
đồ chứa trong vườn làm bằng gỗ hoặc nhựa (chậu).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến, qua thư điện tử và đặt hàng qua bưu điện 
đồ thủy tinh (cốc ly), đồ bàn ăn, đĩa, dĩa, cốc, dao ăn, nĩa, thìa, ly, khay bưng bê, bình, 
bát, quà tặng nhập khẩu [cho gia đình và nhà bếp], đồ điện [cho gia đình và nhà bếp] 
(máy xay sinh tố, máy ép hoa quả), đồ nội thất (giường, tủ), thảm, khăn trải giường, khăn 
tắm, khăn lau bếp, giá để nồi xong, đồ làm bánh, đồ nấu ăn, dụng cụ làm bánh/nấu ăn, vật 
dụng làm bằng nhựa/nhựa lucite/nhựa polymer [cho gia đình và nhà bếp] (rổ rá, chậu), giỏ 
và đồ đựng, đồ gốm sứ (bình, lọ), đồ trang trí Giáng sinh, khăn trải bàn, tấm lót để dao 
thìa khi ăn, khăn ăn, giấy bọc đồ ăn, thẻ, nơ, phụ kiện bàn, phụ kiện đi dã ngoại [cho gia 
đình] (túi, hộp), dụng cụ nướng ngoài trời và phụ kiện, dụng cụ làm vườn và phụ kiện, ghế 
ngồi bãi biển, ô dù, bàn, đồ gỗ (khuôn mẫu), kệ rượu và đồ chứa. 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ (giường tủ), gương, khung ảnh; đồ chứa trong vườn làm bằng gỗ hoặc 
nhựa (thùng).   

 

Nhóm 21: Đồ thủỵ tinh, sành [không xếp vào các nhóm khác] cụ thể là cốc hoặc ly làm 
bằng thủ tinh; đồ sứ [không xếp vào các nhóm khác] cụ thể là bắt hoặc chén làm bằng sứ, 
đồ làm bằng sứ (bát hoặc đĩa), đồ gốm sứ (bình hoặc lọ), đồ đất nung (chum hoặc vại); 
khay cho gia đình sử dụng; bộ đồ ăn dùng đi dã ngoại (ca hoặc cốc), đồ dùng nhà bếp 
(máy xay hoặc ép nhỏ vận hành bằng tay), đồ dùng làm bánh khuôn hoặc mẫu), đồ dùng 
nấu ăn (nồi hoặc xoong), dụng cụ làm bánh (khuôn mẫu) và nấu ăn (khay hoặc vỉ), đồ 
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đựng [các sản phẩm này không làm bằng kim loại quy hoặc không được mạ bởi kim loại 
này], và tất cả dùng cho gia đình; đồ trang trí (dây hoặc móc treo dụng cụ nhà bếp), dụng 
cụ nướng ngoài trời (vỉ nướng hoặc chảo nướng), đồ chứa dùng cho nhà bếp và gia đình; 
đồ chứa trong vườn làm bằng gỗ hoặc nhựa (chậu).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến, qua thư điện tử và đặt hàng qua bưu điện 
đồ thủy tinh (cốc ly), đồ bàn ăn, đĩa, dĩa, cốc, dao ăn, nĩa, thìa, ly, khay bưng bê, bình, 
bát, quà tặng nhập khẩu [cho gia đình và nhà bếp], đồ điện [cho gia đình và nhà bếp] 
(máy xay sinh tố, máy ép hoa quả), đồ nội thất (giường, tủ), thảm, khăn trải giường, khăn 
tắm, khăn lau bếp, giá để nồi xong, đồ làm bánh, đồ nấu ăn, dụng cụ làm bánh/nấu ăn, vật 
dụng làm bằng nhựa/nhựa lucite/nhựa polymer [cho gia đình và nhà bếp] (rổ rá, chậu), giỏ 
và đồ đựng, đồ gốm sứ (bình, lọ), đồ trang trí Giáng sinh, khăn trải bàn, tấm lót để dao 
thìa khi ăn, khăn ăn, giấy bọc đồ ăn, thẻ, nơ, phụ kiện bàn, phụ kiện đi dã ngoại [cho gia 
đình] (túi, hộp), dụng cụ nướng ngoài trời và phụ kiện, dụng cụ làm vườn và phụ kiện, ghế 
ngồi bãi biển, ô dù, bàn, đồ gỗ (khuôn mẫu), kệ rượu và đồ chứa. 

 

 
(210) 4-2013-16165 (220) 23.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Đặng Thanh Hòa  (VN) 

Thôn 5, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, 
tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước rửa chén, nước tẩy đa năng, nước tẩy bồn cầu, nước rửa kính, 
nước lau sàn nhà. 

 

 
(210) 4-2013-16526 (220) 25.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Khuê Nguyên  (VN)

114 đường số 24, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột đậu; bột ngô; bột ngũ cốc; bột yến mạch; bột khoai tây cho thực phẩm; bột 
làm bánh ngọt.  

 
 

(210) 4-2013-16622 (220) 26.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn phát triển đầu tư và 

thương mại Thanh Quang   (VN)

Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, dung dịch. vệ sinh cá nhân chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2013-16709 (220) 26.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.7.20; 26.11.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ kỹ thuật 

Nam Nguyên  (VN) 

245/24 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 40: Cho thuê máy phát điện. 
 

 
(210) 4-2013-16890 (220) 30.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.15; A26.11.12; 26.13.25; 
1.3.1; 26.11.3 

(591) Xanh thẫm, xanh dương, xanh lá cây, 
vàng đồng, vàng, da cam, đỏ, trắng, xanh 
nhạt 

(731) MEGMILK SNOW BRAND CO., LTD.  
(JP) 
1 1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 
Sapporo, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột cho trẻ sơ sinh, trẻ đang bú mẹ, trẻ em dưới hai 
tuổi; sữa nước cho trẻ sơ sinh, trẻ đang bú mẹ, trẻ em dưới hai tuổi; sữa bổ sung cho em 
bé, trẻ em dưới hai tuổi; sữa tăng trưởng chiều cao cho em bé , trẻ em dưới hai tuổi; sữa 
bột dùng để điều trị hội chứng dị tật bẩm sinh; bột sữa cho em bé; sữa nước hoặc sữa bột 
cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú (dùng cho mục đích y tế); sữa nước hoặc sữa bột 
bổ sung vitamin và khoáng chất cho người lớn và người già (dùng cho mục đích y tế); 
chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; đồ 
uống ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích 
y tế, chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; thực phẩm bổ sung không dùng cho mục đích 
y tế; thực phẩm chức năng chứa khoáng chất; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm chứa vitamin; protein dùng cho mục đích y tế và thú y; peptit dùng cho mục đích y 
tế và thú y; peptit sữa gầy dùng cho mục đích y tế và thú y; xeramit dùng cho mục đích y 
tế và thú y; xeramit sữa dùng cho mục đích y tế và thú y; sphingomyelin dùng cho mục 
đích y tế và thú y; lactoferin sắt dùng cho mục đích y tế và thú y; vi khuẩn dùng cho mục 
đích y tế và thú y; vi sinh cho mục đích y tế và thú y; thực phẩm chức năng 1 không chứa 
thuốc; đồ uống chức năng; chất ăn kiêng cho động vật; dược phẩm     
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Nhóm 29: Sữa bột hoặc sữa nước cho trẻ em (không dùng cho mục đích y tế); sữa bổ sung 
cho trẻ nhỏ và trẻ em dưới 7 tuổi (không phải trẻ sơ sinh), không dùng cho mục đích y tế; 
sữa tăng trưởng chiều cao cho trẻ nhỏ và trẻ em dưới 7 tuổi (không phải trẻ sơ sinh), 
không dùng cho mục đích y tế; sữa bột hoặc sữa nước cho phụ nữ có thai và đang điều 
dưỡng (không dùng cho mục đích y tế); sữa bột hoặc sữa nước bổ sung vitamin và khoáng 
chất cho người lớn và người già (không dùng cho mục đích y tế); sữa bột; bột sữa nguyên 
chất; sữa đã  tách kem; sữa đặc; sữa cô đặc; đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu); đồ uống trên 
cơ sở sữa; sữa lên men; sữa chua; bơ; pho mát; pho mát lát; kem (sản phẩm sữa); xeramit 
sữa (sản phẩm sữa); xeramit (sản phẩm sữa); sphingomyelin (sản phẩm sữa); lactoferin sắt 
(sản phẩm sữa); sữa và sản phẩm sữa; pho mát nhân tạo; bơ thực phẩm và chất béo lát; 
hỗn hợp chứa mỡ dùng cho bánh mỳ; hợp chất béo dùng để sản xuất chất béo ăn được; 
kem không làm từ bơ sữa (kem làm từ dầu và/hoặc mỡ); kem đã pha trộn (kem làm từ dầu 
và/hoặc mỡ); mỡ lợn dùng làm thực phẩm; bơ lạc sô cô la (bơ làm từ lạc có sô cô la trong 
thành phần); bơ lạc; dầu và mỡ ăn được; sữa gầy; chế phẩm dinh dưỡng dạng bột, hạt nhỏ, 
hạt, viên nén, chất lỏng, gel, thạch và viên nang làm từ protein, peptit nước sữa; nước sữa, 
xeramit, sphingomyelin; lactoferrin sắt; thịt, cá đã chế biến, thịt gia cầm và thịt thú săn; 
chất chiết suất từ thịt; sản phẩm thực phẩm chế biến từ thịt; sản phẩm thực phẩm chế biến 
từ hải sản; rau quả được bảo quản, làm khô và nấu; thạch dùng cho thực phẩm; mứt ướt; 
mứt quả (mứt ướt); thạch hoa quả; trứng; xúp; thực phẩm dinh dưỡng không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2013-16891 (220) 30.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) MEGMILK SNOW BRAND CO., LTD.  
(JP) 
1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 
Sapporo, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột cho trẻ sơ sinh, trẻ đang bú mẹ, trẻ em dưới hai 

tuổi; sữa nước cho trẻ sơ sinh, trẻ đang bú mẹ, trẻ em dưới hai tuổi; sữa bổ sung cho em 
bé, trẻ em dưới hai tuổi; sữa tăng trưởng chiều cao cho em bé , trẻ em dưới hai tuổi; sữa 
bột dùng để điều trị hội chứng dị tật bẩm sinh; bột sữa cho em bé; sữa nước hoặc sữa bột 
cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú (dùng cho mục đích y tế); sữa nước hoặc sữa bột 
bổ sung vitamin và khoáng chất cho người lớn và người già (dùng cho mục đích y tế); 
chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; đồ 
uống ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích 
y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; thực phẩm bổ sung không dùng cho mục đích 
y tế; thực phẩm chức năng chứa khoáng chất; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm chứa vitamin; protein dùng cho mục đích y tế và thú y; peptit dùng cho mục đích y 
tế và thú y; peptit sữa gầy dùng cho mục đích y tế và thú y; xeramit dùng cho mục đích y 
tế và thú y; xeramit sữa dùng cho mục đích y tế và thú y; sphingomyelin dùng cho mục 
đích y tế và thú y; lactoferin sắt dùng cho mục đích y tế và thú y; vỉ khuẩn dùng cho mục 
đích y tế và thú y; vi sinh cho mục đích y tế và thú y; thực phẩm chức năng không chứa 
thuốc; đồ uống chức năng; chất ăn kiêng cho động vật; dược phẩm  

 
Nhóm 29: Sữa bột hoặc sữa nước cho trẻ em (không dùng cho mục đích y tế); sữa bổ sung 
cho trẻ nhỏ và trẻ em dưới 7 tuổi (không phải trẻ sơ sinh), không dùng cho mục đích y tế; 
sữa tăng trưởng chiều cao cho trẻ nhỏ và trẻ em dưới 7 tuổi (không phải trẻ sơ sinh), 
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không dùng cho mục đích y tế; sữa bột hoặc sữa nước cho phụ nữ có thai và đang điều 
dưỡng (không dùng cho mục đích y tế); sữa bột hoặc sữa nước bổ sung vitamin và khoáng 
chất cho người lớn và người già (không dùng cho mục đích y tế); sữa bột; bột sữa ngu 
chất; sữa đã tách kem; sữa đặc; sữa cô đặc; đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu); đồ uống trên 
cơ sở sữa; sữa lên men; sữa chua; bơ; pho mát; pho mát lát; kem (sản phẩm sữa); xeramit 
sữa (sản phẩm sữa); xeramit (sản phẩm sữa); sphingomyelin (sản phẩm sữa); lactoferin sắt 
(sản phẩm sữa); sữa và sản phẩm sữa; pho mát nhân tạo; bơ thực phẩm và chất béo lát; 
hỗn hợp chứa mỡ dùng cho bánh mỳ; hợp chất béo dùng để sản xuất chất béo ăn được; 
kem không làm từ bơ sữa (kem làm từ dầu và/hoặc mỡ); kem đã pha trộn (kem làm từ dầu 
và/hoặc mỡ); mỡ lợn dùng làm thực phẩm; bơ lạc sô cô la (bơ làm từ lạc có sô cô la trong 
thành phần); bơ lạc; dầu và mỡ ăn được; sữa gầy; chế phẩm dinh dưỡng dạng bột, hạt nhỏ, 
hạt, viên nén, chất lỏng, gel, thạch và viên nang làm từ protein, peptit nước sữa; nước sữa, 
xeramit, sphingomyelin; lactoferrin sắt; thịt, cá đã chế biến, thịt gia cầm và thịt thú săn; 
chất chiết suất từ thịt; sản phẩm thực phẩm chế biến từ thịt; sản phẩm thực phẩm chế biến 
từ hải sản; rau quả được bảo quản, làm khô và nấu; thạch dùng cho thực phẩm; mứt ướt; 
mứt quả (mứt ướt); thạch hoa quả; trứng; xúp; thực phẩm dinh dưỡng không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2013-16892 (220) 30.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) MEGMILK SNOW BRAND CO., LTD.  
(JP) 
1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 
Sapporo, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột cho trẻ sơ sinh, trẻ đang bú mẹ, trẻ em dưới hai 

tuổi; sữa nước cho trẻ sơ sinh, trẻ đang bú mẹ, trẻ em dưới hai tuổi; sữa bổ sung cho em 
bé, trẻ em dưới hai tuổi; sữa tăng trưởng chiều cao cho em bé , trẻ em dưới hai tuổi; sữa 
bột dùng để điều trị hội chứng dị tật bẩm sinh; bột sữa cho em bé; sữa nước hoặc sữa bột 
cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú (dùng cho mục đích y tế); sữa nước hoặc sữa bột 
bổ sung vitamin và khoáng chất cho người lớn và người già (dùng cho mục đích y tế); 
chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; đồ 
uống ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích 
y tế, chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; thực phẩm bổ sung không dùng cho mục đích 
y tế; thực phẩm chức năng chứa khoáng chất; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm chứa vitamin; protein dùng cho mục đích y tế và thú y; peptit dùng cho mục đích y 
tế và thú y; peptit sữa gầy dùng cho mục đích y tế và thú y; xeramit dùng cho mục đích y 
tế và thú y; xeramit sữa dùng cho mục đích y tế và thú y; sphingomyelin dùng cho mục 
đích y tế và thú y; lactoferin sắt dùng cho mục đích y tế và thú y; vi khuẩn dùng cho mục 
đích y tế và thú y; vi sinh cho mục đích y tế và thú y; thực phẩm chức năng không chứa 
thuốc; đồ uống chức năng; chất ăn kiêng cho động vật; dược phẩm. 

 
Nhóm 29: Sữa bột hoặc sữa nước cho trẻ em (không dùng cho mục đích y tế); sữa bổ sung 
cho trẻ nhỏ và trẻ em dưới 7 tuổi (không phải trẻ sơ sinh), không dùng cho mục đích y tế; 
sữa tăng trưởng chiều cao cho trẻ nhỏ và trẻ em dưới 7 tuổi (không phải trẻ sơ sinh), 
không dùng cho mục đích y tế; sữa bột hoặc sữa nước cho phụ nữ có thai và đang điều 
dưỡng (không dùng cho mục đích y tế); sữa bột hoặc sữa nước bổ sung vitamin và khoáng 
chất cho người lớn và người già (không dùng cho mục đích y tế); sữa bột; bột sữa nguyên 
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chất; sữa đã tách kem; sữa đặc; sữa cô đặc; đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu); đồ uống trên 
cơ sở sữa; sữa lên men; sữa chua; bơ; pho mát; pho mát lát; kem (sản phẩm sữa); xeramit 
sữa (sản phẩm sữa); xeramit (sản phẩm sữa); sphingomyelin (sản phẩm sữa); lactoferin sắt 
(sản phẩm sữa); sữa và sản phẩm sữa; pho mát nhân tạo; bơ thực phẩm và chất béo lát; 
hỗn hợp chứa mỡ dùng cho bánh mỳ; hợp chất béo dùng để sản xuất chất béo ăn được; 
kem không làm từ bơ sữa (kem làm từ dầu và/hoặc mỡ); kem đã pha trộn (kem làm từ dầu 
và/hoặc mỡ); mỡ lợn dùng làm thực phẩm; bơ lạc sô cô la (bơ làm từ lạc có sô cô la trong 
thành phần); bơ lạc; dầu và mỡ ăn được; sữa gầy; chế phẩm dinh dưỡng dạng bột, hạt nhỏ, 
hạt, viên nén, chát lỏng, gel, thạch và viên nang làm từ protein, peptit nước sữa; nước sữa, 
xeramit, sphingomyelin; lactoferrin sắt; thịt, cá đã chế biến, thịt gia cầm và thịt thú săn; 
chất chiết suất từ thịt; sản phẩm thực phẩm chế biến từ thịt; sản phẩm thực phẩm chế biến 
từ hải sản; rau quả được bảo quản, làm khô và nấu; thạch dùng cho thực phẩm; mứt ướt; 
mứt quả (mứt ướt); thạch hoa quả; trứng; xúp; thực phẩm dinh dưỡng không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2013-16908 (220) 30.07.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  
(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, NY USA 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 29: Kem phủ với thành phần chủ yếu là kem đánh dậy bọt làm từ sữa và kem phủ 

với thành phần chủ yếu là kem đánh dậy bọt dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt làm từ sữa và kem đánh dậy bọt dựa 
trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); váng sữa làm 
từ sữa và váng sữa dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); kem (dùng cho đồ uống) làm từ sữa và kem (dùng cho đồ uống) dựa trên cơ 
sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); lớp phủ trên bề mặt 
thực phẩm làm từ sữa và dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ 
sữa) được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; nhân (cho thực phẩm) làm từ sữa và 
dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa) được dùng làm nhân 
(cho thực phẩm); kem phủ (cho thực phẩm) làm từ sữa và dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa) được dùng làm kem phủ (cho thực phẩm); sản phẩm 
kem làm từ sữa và kem đánh dậy bọt không chứa bơ sữa dựa trên cơ sở dầu nhũ tương 
và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt dạng lỏng và bột 
kem (để pha cà phê) chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); nhân (cho thực phẩm) được đánh dậy bọt làm từ sữa và nhân được 
đánh dậy bọt không chứa sữa; lớp phủ trên bề mặt (cho thực phẩm) làm từ dầu ăn được; 
hỗn hợp sữa và kem tươi; kem đánh dậy bọt trên cơ sở dầu ăn được (dầu nhũ tương); lớp 
phủ trên bề mặt trên cơ sở dầu ăn được (dầu nhũ tương), cho thực phẩm; nhân (cho thực 
phẩm) trên cơ sở dầu ăn được (dầu nhũ tương); kem đánh dậy bọt trên cơ sở dầu ăn được 
(dầu nhũ tương) dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; kem đánh dậy bọt trên cơ sở dầu ăn 
được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; kem sữa (dùng cho đồ uống) chủ yếu dựa trên 
cơ sở dầu ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; kem đánh dậy bọt chủ yếu trên cơ 
sở dầu ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; kem đánh dậy bọt chủ yếu trên cơ sở 
dầu ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành sử dụng như chất thay thế cho sữa và kem 
làm từ sữa; sản phẩm sữa dùng làm nguyên liệu làm sinh tố. 
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Nhóm 30: Lớp kem phủ bánh ngọt, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc 
không sẵn sử dụng; lớp phủ trên bề mặt bánh tráng miệng, bánh ngọt, bánh kẹo và sản 
phẩm bánh mì, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc không sẵn sử dụng, 
làm từ sôcôla, sôcôla nhân tạo, kẹo dẻo và kẹo dẻo nhân tạo; lớp phủ trên bề mặt, lớp phủ 
xung quanh và nhân bánh ngọt làm từ sôcôla và sôcôla nhân tạo; nước mật đường dùng 
làm lớp phủ trên bề mặt cho bánh tráng miệng, bánh ngọt, bánh kẹo và sản phẩm bánh 
mì; chất làm ngọt tự nhiên, hương liệu (trừ tinh dầu), chất làm đặc và chất tạo nhũ tương 
(trong thực phẩm), dạng lỏng hoặc dạng khô, được dùng làm nguyên liệu làm sinh tố; 
nước mật đường dùng cho thực phẩm; hương liệu cho thực phẩm, trừ tinh đầu; lớp phủ 
trên bề mặt thực phẩm, trên cơ sở sôcôla; sôcôla được dùng làm nhân cho thực phẩm; lớp 
phủ trên bề mặt thực phẩm, trên cơ sở sôcôla dạng lỏng; lớp phủ trên bề mặt và nhân bánh 
tráng miệng, bánh ngọt, bánh kẹo và các sản phẩm bánh mì; lớp phủ trên bề mặt và nhân 
bánh tráng miệng, bánh ngọt, bánh kẹo và các sản phẩm bánh mì, trên cơ sở sôcôla đông 
lạnh.  

 
 

(210) 4-2013-17653 (220) 06.08.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  (KY)
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền dẫn hoặc tái tạo ®÷ liệu, âm thanh hoặc hình ảnh; điện 
thoại; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và đi 
động để gửi và nhận các cuộc gọi, bản fax, thư điện tử và các dữ liệu kỹ thuật số khác; 
máy tính cầm tay, máy tính di động, máy tính dạng bản mỏng, máy tính bảng; máy trợ lý 
cá nhân dùng kỹ thuật số; chương trình hệ thống truyền thông kỹ thuật số (dạng ghi 
sẵn/có thể tải xuống được); thiết bị giao diện mạng; máy sắp xếp điện tử để theo dõi các 
buổi hẹn; sổ tay điện tử; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình hệ thống 
quản lý truy cập (dạng ghi sẵn/có thể tải xuống được); chương trình máy chủ lưu trữ ứng 
dụng, cơ sở dữ hệu, trang web và tệp tin (dạng ghi sẵn/có thể tải xuống được); phần mềm 
máy tính là kết hợp của thiết bị phần cứng và các lệnh máy tính và dữ liệu lưu trú 
(firmware) (dạng ghi sẵn/có thể tải xuống được); chương trình lưu trữ dữ liệu (dạng ghi 
sẵn/có thể tải xuống được); phần mềm máy vi tính (dạng ghi sẵn/có thể tải xuống được); 
phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được thông qua mạng In-tơ-net (phần mềm máy 
tính) hoặc thông qua mạng thông tin toàn cầu hoặc trên máy vi tính hay điện thoại di 
dộng hoặc trên nền tảng máy tính bảng hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; thiết bị 
viễn thông di động; thiết bị mạng viễn thông; chương trình trò chơi máy vi tính tải xuống 
được từ mạng Internet; phần mềm máy tính dùng trong trò chơi cộng đồng trực tuyến cho 
phép người dùng chơi các trò chơi tương tác và trò chuyện từ các địa điểm cách biệt thông 
qua mạng Internet (dạng ghi sẵn/có thể tải xuống được); phần mềm viễn thông không dây 
kỹ thuật số (dạng ghi sẵn/có thể tải xuống được); phần mềm máy vi tính (dạng ghi sẵn/có 
thể tải xuống được) để tạo lập, biên soạn và truyền tải thông tin dạng văn bản và đồ họa 
qua mạng máy tính toàn cầu, thiết bị không dây, điện thoại và các thiết bị viễn thông 
khác, điện thoại cổng In-tơ-net( IP); chương trình máy tính (dạng ghi sẵn/có thể tải xuống 
được); chương trình máy vi tính có thể tải xuống được sử dụng trong viễn thông, cụ thể là 
phần mềm viễn thông cung cấp cho từng cá nhân và nhiều người sử dụng tiếp cận dến 
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mạng máy vi tính toàn cầu, phần mềm tải xuống được thông qua thiết bị không dây và 
internet; phần mềm để thực hiện việc truyền dẫn, tiếp cận, tổ chức và quản lý văn bản, tin 
nhắn nhanh, nhật báo cá nhân trực tuyến, bài đọc, các liên kết trang web và hình ảnh 
thông qua Internet hoặc thông qua mạng thông tin toàn cầu hoặc trên nền tảng điện thoại 
di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; phụ kiện cho thiết bị không dây 
cầm tay để đồng bộ hóa, truyền dẫn, ghi âm, lưu trữ và điều khiển thông tin và hoặc giọng 
nói, cụ thể là: pin, nắp đậy pin, thiết bị sạc pin dùng trên ô tô bộ sạc pin và đế sạc, bộ tai 
nghe có kèm mi-crô, tai nghe, tai nghe nhét tai, micrô, bộ nắn dòng diện, giá đỡ thiết bị 
điện tử; giá dÓ sạc, bàn phím, dây cắm máy tính, hộp vỏ đựng thiết bị điện tử, túi đựng 
thiết bị điện tử, cặp và bao dựng thiết bị điện tử.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm, tạp chí xuất bản định kỳ xuất bán phẩm dạng in, sách hướng dẫn 
dạng in, sáh chỉ dẫn dạng in báo tạp chí dạng in; vật phẩm bằng giấy, đồ đùng giảng dạy 
và hướng dẫn trừ thiết bị giảng dạy]; sách, tạp chí, tập sách nhỏ để quảng cáo, sách mỏng; 
áp phích quảng cáo, lịch, giấy dính (văn phòng phẩm), sổ ghi nhớ, bưu thiếp bằng giấy, 
tập anbum ảnh, bản khắc ảnh, ảnh dạng in, tranh in, sổ nhật ký cá nhân, văn phòng phẩm, 
đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc, sổ ghi chép, sổ ghi kế hoạch, tập giấy viết, sổ danh 
bạ/danh mục, bản thông báo, catalô, thẻ quà tặng, tài liệu quảng cáo [ấn phẩm dạng in], 
tài liệu quảng bá dạng in, bản tin, tập san, tất cả thuộc Nhóm 16. 

 
Nhóm 35: Đặt quảng cáo (cho người khác) trên các trang web truy cập được từ mạng máy 
tính hoặc trên nền điện thoại di động hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; dịch vụ 
thiết lập mạng lưới kinh doanh; dịch vụ quảng cáo và marketing trực tuyến; dịch vụ xúc 
tiến thương mại; cung cấp thông tin về nghề nghiệp và tuyển dụng (trừ tư vấn giáo dục và 
đào tạo); cung cấp thông tin liên quan đến bố trí công việc; cung cấp thông tin nghiên cứu 
thị trường liên quan tới các hàng tiêu dùng; dịch vụ thông tin thị trường tiêu dùng, biện 
soạn thông tin danh bạ kinh doanh và thương mại trực tuyến hoặc biên soạn danh bạ để 
đăng tải lên mạng Internet; quản lý và điều hành kinh doanh; quảng cáo; quản lý dữ liệu 
được vi tính hóa; xúc tiến bán hàng (cho người khác); xử lý dữ liệu máy vi tính (nhằm hỗ 
trợ quản lý việc kinh doanh hoặc chức năng thương mại của doanh nghiệp); hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp 
thông tin kinh doanh trên mạng Internet; cung cấp thông tin về nghề nghiệp (trừ tư vấn 
giáo dục và đào tạo), tất cả thuộc Nhóm 35.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền dẫn tin nhắn, dữ liệu và thông tin thông qua 
một mạng mây tính toàn cầu và các mạng viễn thông khác hoặc trên nền điện thoại di 
động hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; dịch vụ truyền thông cho việc truyền dẫn 
điện tử các dữ liệu, vi đê « ảnh chụp, tin nhắn, hình ảnh và âm thanh, liên lạc bằng thiết bị 
đầu cuối máy tính, liên lạc bằng hệ thống thư điện tử; cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu hoặc trên nền điện thoại di động hoặc thiết bị thông tin điện tử 
không dây; cung cấp truy nhập cho người sử dụng đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
truyền thông cho hội nghị từ xa; dịch vụ cung cấp kết nối và truy cập vào mạng điện tử 
viễn thông cho việc truyền hay nhận phần mềm máy tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến, 
dịch vụ cung cấp mạng viễn thông máy tính trực tuyến; cung cấp phòng nói chuyện và 
bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông), dịch vụ cung cấp bảng thông báo điện tử 
(dịch vụ viễn thông); cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; cung cấp 
truy nhập và liên kết cho người sử dụng đến một cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến chứa 
thông tin cá nhân, cung cấp truy cập tới cơ sở dữ liệu máy tính liên quan tới một máy tính 
công cộng hoặc các mạng viễn thông khác; dịch vụ tin nhắn điện tử; dịch vụ truyền dẫn 
điện tử các âm thanh, dữ liệu và hình ảnh bằng phát thanh và phát hình; cung cấp truy cập 
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viễn thông và trực tuyến và truy cập cho người dùng vào một mạng máy tính toàn cầu 
nhằm mục đích tương tác giữa và trong những người dùng máy tính, thiết bị cầm tay và di 
dộng và các thiết bị liên lạc khác; cung cấp truyền thông không dây thông qua mạng viễn 
thông điện tử dịch vụ tin nhắn kỹ thuật số không dây; cung cấp đường truyền tới các trang 
web trên internet, tất cả thuộc Nhóm 38.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, đào tạo, vui chơi và giáo dục; các hoạt động thể thao và văn 
hóa; cung cấp dịch vụ giải trí về âm nhạc, vi-đê-ô, chương trình truyền hình, phim ảnh, tin 
tức, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan tới giải trí thông qua 
trang web và cơ sở dữ liệu, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được; cung cấp trò chơi thông qua hệ thống máy tính hoặc thông qua mạng liên lạc toàn 
cầu hoặc một nền điện thoại; cung cấp trò chơi tương tác trực tuyến, trò chơi máy vi tính, 
trò chơi vi-đê-ô, trò chơi điện tử thông qua mạng máy tính hoặc trên nền điện thoại di 
động hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; tổ chức các cuộc thi đấu liên quan đến 
giáo dục và giải trí; tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức 
các buổi biểu diễn (dịch vụ tổ chức các buổi biểu diễn sân khấu); tổ chức các cuộc thi đấu 
thể thao; dịch vụ nhạc số (không tải xuống được) cung cấp từ mạng in-tơ-net; sản xuất 
bản ghi âm nhạc; dịch vụ cung cấp giải trí nhạc; dịch vụ giải trí và thông tin giải trí cung 
cấp bởi mạng viễn thông hoặc qua một mạng máy tính toàn cầu hoặc trên nền điện thoại 
di động hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp thông tin giải trí liên quan đến 
phim ảnh, chương trình tivi, âm nhạc, thể thao, đi lại, các sự kiện đương thời và các nhân 
vật nổi tiếng thông qua mạng máy tính hoặc qua mạng thông tin toàn cầu hay trên nền 
điện thoại di động, cung cấp thông tin liên quan tới giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo, 
dịch vụ xuấ bản nhật báo hoặc nhật ký đăng tải trực tuyến, dịch vụ câu lạc bộ giải trí hoặc 
giáo dục; dịch vụ thư viện lưu động; cung cấp tiện nghi thể thao, xuất bản sách, sách điện 
tử và nhật báo trực tuyến, xuất bản văn bản, không bao gồm các bài quảng cáo; giải trí 
qua phát thanh, tất cả các dịch vụ nêu trên cũng được cung cấp trực tuyến từ một cơ sở dữ 
liệu máy vi tính hoặc thông qua mạng thông tin toàn cầu hoặc qua một nền điện thoại di 
dộng hay qua các thiết bị thông tin điện từ không dây, tất cả thuộc nhóm 41.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế, cập nhật, bảo trì, phát 
triển, thử nghiệm và phân tích hệ thống máy tính, phần mềm máy tính và chương trình 
máy tính; bảo trì (tạo lập và bảo trì) các trang web cho người khác; cho thuê không gian 
lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin diện tử]; thiết kế trang web và các ứng dụng 
phần mềm trên mạng máy tính toàn cầu, mạng máy tính cục bộ và mạng nội bộ hoặc trên 
một nền điện thoại di động hoặc các thiết bị liên lạc điện tử không dây; thiết kế đồ họa và 
phát triển ứng dụng phần mềm đa phương tiện; theo dõi hệ thống máy tính bằng cách tiếp 
cận từ xa; cung cấp thông tin, bao gồm cả thông tin trực tuyến, về các dịch vụ khoa học và 
công nghệ; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; chuyển đổi các hình ảnh từ dịnh 
dạng gốc về dạng kỹ thuật số; tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 
tính; tư vấn phần mềm máy tính liên quan tới xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ nghiên cứu 
máy vi tính, dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; cung cấp 
công cụ tìm kiếm cho việc thu thập dữ liệu trên một mạng máy tính toàn cầu hoặc mạng 
truyền thông; lập trình máy tính; cho thuê phần mềm ứng dụng máy vi tính để tìm kiếm 
và lấy thông tin, từ các cơ sở dữ liệu và mạng máy tính; cung cấp thông tin bao gồm thông 
tin trực tuyến về thiết kế và phát triển phần mềm máy vi tính và hệ thống máy vi tính; 
thiết kế và phát triển trang web; tạo lập, duy trì và cho thuê trang web cho người khác; 
cho thuê trang web cho người khác, tạo lập và duy trì nhật ký trên mạng (blogs) cho người 
khác; cho thuê lưu trữ nhật ký trên mạng (blogs); dịch vụ cung cấp ứng dụng (ASP), bao 
gồm việc cho thuê ứng dụng phần mềm máy tính cho bên thứ ba; dịch vụ cung cấp ứng 
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dụng (ASP) về phần mềm, cụ thể là để cho phép sử dụng tạm thời phần mềm cho phép 
việc đưa lên, tải xuống, sắp xếp theo dòng, đăng tải, hiển thị, viết nhật ký cá nhân, dẫn 
liên kết, chia sẻ hoặc cung cấp bằng cách khác các phương tiện hoặc thông tin điện tử 
thông qua một mạng liên lạc toàn cầu; dịch vụ máy tính cung cấp tạm thời phần mềm 
máy tính không tải xuống được cho việc sử dụng mạng xã hội tạo dựng một cộng đồng ảo 
và truyền dẫn âm thanh, vi-đê-ô, dữ liệu, ảnh chụp, văn bản, hình ảnh, cung cấp phần 
mềm trực tuyến không tải xuống được trong lĩnh vực mạng xã hội; cung cấp phần mềm 
trực tuyến không tải xuống được nhằm tạo điều kiện cho việc quảng cáo trực tuyến, xúc 
tiến bán hàng, kết nối người dùng mạng xã hội với việc kinh doanh; cho thuê một trang 
web trực tuyến để những người dùng đã đăng ký có thể chia sẻ nội dung thông tin, hình 
ảnh, âm thanh và vi-đê-ô để tạo thành một cộng đồng ảo những người sử dụng và để tham 
gia vào một mạng xã hội, khôi phục dữ liệu máy tính; cài đặt, bảo trì và cập nhật phần 
mềm máy vi tính; dịch vụ bảo vệ máy tính khỏi vi-rut, chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 
dạng vật lý sang dạng điện tử; sao chép chương trình máy tính; cho thuê phần mềm máy 
tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ phần cứng và phần mềm máy vi tính; cho thuê máy chủ 
đặt web; cho thuê máy vi tính; tất cả thuộc Nhóm 42.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; quản lý quyền tác giả; câu lạc bộ gặp gỡ; tư vấn sở hữu trí tuệ; 
dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; li-xăng phần mềm máy tính (dịch vụ pháp lý); dịch vụ li-
xăng sở hữu trí tuệ, tìm lại tài sản bị thất lạc; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an 
ninh; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); dịch vụ kết nối cộng đồng; dịch vụ kết 
nối cộng đồng trực tuyến; tất cả thuộc Nhóm 45. 

 
 

(210) 4-2013-17820 (220) 08.08.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.1.1; A1.1.5; 24.5.1; 26.13.25 

(591) Nâu, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần Prime - Nano 

Việt Nam  (VN) 

Tổ 8, khu 3B, phường Giếng Đáy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, ma tít (nhựa tự nhiên).  
 

Nhóm 35: Mua bán sơn, bột ma tít. 
 
 

(210) 4-2013-17972 (220) 09.08.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 2651640 11.02.2013 GB 
(540) 

  

(731) SONY MOBILE COMMUNICATIONS 
AB   (SE) 
Nya Vattentornet, SE-22188 Lund, 
Sweden  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị bảng kỹ thuật số hoặc điện 
tử để ghi, truyền xử lý và tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; thiết bị trợ giúp cá nhân 
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kỹ thuật số (PDA); các thiết bị điện tử kỹ thuật số xách tay và cầm tay để ghi, truyền, xử 
lý và tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; phụ kiện cho các thiết bị nói trên; máy tính; 
và máy tính xách tay.  

 

 
(210) 4-2013-18028 (220) 12.08.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 5.3.11; A5.3.13; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, vàng, xanh lá 

cây, nâu, nâu nhạt 
(731) Hội nông dân huyện Trà Bồng  

(VN) 

Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh 
Quảng Ngãi  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương) làm từ quế; tinh dầu quế (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 05: Dầu xoa bóp làm từ quế.  
 

Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật làm từ quế như mô hình con hươu, con nai, cây thông nô-
en, ngôi nhà, xe đạp, thuyền; hộp đựng đồ lưu niệm (đồ mỹ nghệ). 

 
Nhóm 21: Bình; ly; khay; độc bình, hộp đựng trà; tăm xỉa răng; hộp đựng tăm.  

 

Nhóm 25: Miếng lót giày bằng quế.  
 

 
(210) 4-2013-18034 (220) 12.08.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quang Minh 

Dòng  (VN) 

Xóm 7B, Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa bằng kim loại; van ống dẫn nước bằng 
kim loại; ống nước bằng kim loại; chặn cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Bếp ga; bếp từ; bếp điện; máy hút mùi; chậu rửa bát (gắn cố định); máy sấy 
bát; lò nướng; lò vi sóng; bình nước nóng; máy điều hòa; bồn tắm; vòi sen tắm; vòi chậu 
rửa; bồn rửa; bệ xí; bồn tiểu. 

 

Nhóm 19: Gỗ lát sàn; gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa không bằng kim 
loại; kính xây dựng; cửa sổ không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, thiết bị nội ngoại 
thất, vật liệu xây dựng và các thiết bị điện tử điện lạnh. 
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(210) 4-2013-18092 (220) 12.08.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Dịch vụ Học tập và Giải trí 

Trực tuyến  (VN) 

Nhà D7, lô A/D6, đường Nguyễn Phong 
Sắc kéo dài, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi trên máy vi tính (ghi sẵn); phần mềm máy vi tính (ghi 
sẵn); xuất bản phẩm điện tử có thể tải được; chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương 
trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]. 

 

Nhóm 28: Thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi video 
thích hợp sử dụng với máy thu hình và màn hình máy vi tính; máy trò chơi video có thể 
mang đi được; thiết bị trò chơi dùng với màn hinh và màn chiếu ngoài. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo bằng trang web trên internet và đại lý thông tin quảng cáo; quảng 
cáo trên internet; dịch vụ thương mại điện tử, mua bán, xuất nhập khẩu: phần mềm trò 
chơi, xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống, điện thoại hình, băng trò chơi video, điện 
thoại, camera (máy chụp ảnh), camera (máy quay phim), máy hát tự động (âm nhạc), điện 
thoại, bộ thu tích hợp giải mã tín hiệu truyền hình, bộ thu giải mã tín hiệu; cho thuê thời 
gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì phần mềm, phần cứng, các thiết bị viễn thông và công nghệ 
thông tin. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dàn dựng các chương 
trình phát thanh và truyền hình; tổ chức các câu lạc bộ hoặc cuộc thi về giải trí, giáo dục; 
dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ vui 
chơi giải trí; sắp xếp và tổ chức các sự kiện giáo dục; kiểm tra khả năng tiếng Anh; đào 
tạo liên quan đến ngoạí ngữ; khảo thí ngoại ngữ; hướng dẫn giảng dạy ngoại ngữ; học 
viện (giáo dục) ngoại ngữ thông qua internet; đào tạo, phương pháp giảng dạy ngôn ngữ; 
cung cấp các khóa đào tạo ngôn ngữ; tổ chức các khóa đào tạo ngôn ngữ; dịch vụ tư vấn 
liên quan đến đào tạo ngôn ngữ; hướng dẫn, giảng dạy ngôn ngữ. 

 

 
(210) 4-2013-18394 (220) 15.08.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.11.1; A7.1.12 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 

động sản trung tâm HP  (VN) 

159 lô 7A đường Lê Hồng Phong, 
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Tp. 
Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; môi giới khách hàng; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản. 

 

 
(210) 4-2013-18503 (220) 16.08.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.13.25; 3.13.1; A3.13.24 

(591) Đỏ bọc đô, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH BEN PHAN  (VN) 

100 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện: nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2013-19171 (220) 22.08.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 26.13.25 
(591) Xanh lơ, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Vân Nga  (VN) 

Lô H31 đường số 1, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Chai nhựa, lọ nhựa, tuýp (đồ đựng mỹ phẩm/dược phẩm, không chứa mỹ 
phẩm/dược phẩm ở bên trong) làm bằng nhựa thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2013-19348 (220) 23.08.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) ULTRADENT PRODUCTS, INC.   (US) 
505 West 10200 South, South Jordan, 
UTAH 84095, UNITED STATES  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất làm trắng răng dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm dùng trong nha khoa được sử dụng bởi các nha sĩ chuyên nghiệp, cụ 
thể là chế phẩm làm trắng răng được sử dụng bởi các nha sĩ chuyên nghiệp (cho mục đích 
y tế).  

 

 
(210) 4-2013-19923 (220) 30.08.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.15.25; A25.7.5; 
25.7.25; 26.13.25 

(731) Công ty cổ phần hợp tác xã 

hội V.I.E Group  (VN) 

Số 35, đường Nguyễn Tiềm, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nắu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.  

 

Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 
 

Nhóm 14: Hộp đựng dây đồng hồ; Dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai; kẹp 
cài caravat; kim cương; đồng hồ đeo tay 

 

Nhóm 18: Ba lô; cặp đựng giấy tờ tài liệu; túi xách tay; va li; túi du lịch; ví đựng tiền. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2013-19978 (220) 30.08.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 4.3.7; 26.13.25 
(591) Da cam, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Hung Xiang   (VN) 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện 
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản; hóa chất dùng 
trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng. 

 

Nhóm 05: Thuốc diệt ốc bươu vàng; thuốc dùng cho thủy sản; thuốc trừ sâu; men vi sinh 
(men tiêu hóa dùng cho thủy sản); thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt cỏ và nấm. 

 

 
(210) 4-2013-19979 (220) 30.08.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Hung Xiang    (VN) 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện 
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chât xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản; hóa chất dùng 
trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng. 
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Nhóm 05: Thuốc diệt ốc bươu vàng; thuốc dùng cho thủy sản; thuốc trừ sâu; men vi sinh 
(men tiêu hóa dùng cho thủy sản); thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt cỏ và nấm. 

 
 

(210) 4-2013-19997 (220) 03.09.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.11.1; 26.1.1; 26.13.25 

(731) Công ty TNHH thế giới Gen  

(VN) 

Lô I5-1, đường N7, khu công nghệ cao, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ trang điểm; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để tẩy trắng da; chế phẩm để làm 
sạch; mỹ phẩm làm cho người thon lại; kem [mỹ phẩm]; kem làm trắng da; mỡ dùng 
trong mỹ phẩm; chế phẩm hóa trang; chế phẩm tẩy trắng; mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm); chế 
phẩm chống nắng. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị phân tíchtrong ngành y tế; da nhân tạo dùng trong phẫu thuật; thiết bị 
phân tích máu; vú nhân tạo; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị chẩn đoán dùng trong 
ngành y; mắt giả; thiết bị cấy tóc giả; thiết bị điều hòa nhịp tim; ống tiêm dưới da; ống 
tiêm dùng trong ngành y; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị y tế dùng cho vật lý trị liệu; que 
thử dùng cho ngành y; dụng cụ cấy tóc giả; thiết bị và dụng cụ thú y. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học. 
 

 
(210) 4-2013-20549 (220) 09.09.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.5.15; 5.5.19; A5.5.20; 26.4.4 

(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty cổ DG Sài Gòn  (VN) 

Số 47 đường số 2, khu phố Hưng Gia 1 
(R4), phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà: trà túi lọc, trà hòa tan, trà thảo mộc; cà phê: đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2013-20718 (220) 10.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hợp Luật  (VN)

559 Chợ Cầu Muối, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Lập các báo cáo thống kê kế toán; dịch vụ kế toán; tư vấn quản lý kinh doanh; 
tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; lập bản khai thuế.  

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính.  
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Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều 
khiển hội thảo [tập huấn]; huấn luyện; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 
dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn bản quảng cáo, hướng dẫn nghề nghiệp (tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục). 

 
Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư vấn về sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2013-20968 (220) 12.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 
Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim loại thường; kim loại được sơn lót dạng 

tẩm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được sơn lót; kim loại được mạ màu 
đạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được mạ màu; kim loại ở dạng 
tấm, dạng cuộn dây, dạng dải, dạng tấm dẹt, dạng thanh, dạng que, dạng phiến và dạng 
thỏi; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại; ván lót trần; vỉ kèo (khung đỡ mái nhà); xà 
gồ; sàn mái kết cấu; ván khuôn kim loại và vật liệu gia cố cho các tòa nhà; lưới kim loại; 
lưới thép co dãn; tấm lợp bằng kim loại chống nước mưa; biển hiệu bằng kim loại; máng 
thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát nước mưa và bể chứa nước mưa bằng 
kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung bằng kim loại của nhà ở và tòa nhà 
thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển; vật liệu làm hàng 
rào bằng kim loại; cột trụ và ván ô (cửa tường); ống dẫn và ống bằng kim loại; thanh thép 
chữ U; nẹp cạnh bằng kim loại; khung kim loại; kẹp kim loại; kẹp treo ty xà gồ bằng kim 
loại; tất cả làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống dẫn và ống phi kim loại thuộc nhóm này; 
ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; mái nhà, tấm ốp tường và tấm ván phi kim 
loại; vật liệu làm rào chắn phi kim loại thuộc nhóm này; trụ và cái kẹp không làm bằng 
kim loại (vật liệu xây dựng phi kim loại). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản lý thương mại 
hoặc công nghiệp; phân tích giá cả thị trường; quản lý hồ sơ trên máy vi tính; biên soạn và 
hệ thống hóa thông tin thành các cơ sở dữ liệu máy tính; thu xếp các cuộc trao đổi giữa 
người mua hàng và người bán hàng; dịch vụ xuất khẩu (mua bán và xuất khẩu hàng hoá 
cho người khác); đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ bán hàng 
bằng cách gom lại nhiều loại hàng hóa, vì lợi ích của khách hàng (không kể việc vận 
chuyển hàng hóa đó), để giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn và mua những hàng hóa 
đó bằng cách bán buôn và bán lẻ các sản phẩm kim loại và phi kim loại và cả các sản 
phẩm dùng trong xây dựng; dịch vụ bán cuộn dây kim loại, tấm kim loại và vật liệu xây 
dựng bằng kim loại qua mạng internet và qua mạng thương mại điện tử; dịch vụ xử lý từ 
ngữ; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ tư vấn kinh doanh và dịch vụ quản trị kinh doanh, 
tất cả liên quan đến việc thành lập và hoạt động nhượng quyền thương mại. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt công trình.  
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Nhóm 40: Dịch vụ xử lý hoặc biến đổi chất về cơ học hoặc hoá học cuộn dây kim loại, 
tấm kim loại và vật liệu xây dựng bằng kim loại; dịch vụ gia công dây kim loại, tấm kim 
loại và vật liệu xây dựng bằng kim loại theo yêu cầu của khách hàng; dịch vụ xử lý dây 
kim loại, tấm kim loại và vật liệu xây dựng bằng kim loại theo yêu cầu của khách hàng; 
dịch vụ mạ, đánh bóng, mài mòn và cắt kim loại; dịch vụ mạ điện và mạ crôm kim loại.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ kỹ sư, bao gồm thiết kế công trình, nghiên cứu công trình, phác thảo 
công trình và kỹ sư xây dựng; tư vấn thiết kế, nghiên cứu khoa học và công nghiệp; 
nghiên cứu kỹ thuật; quy hoạch xây dựng; phác thảo xây dựng; kiến trúc, tư vấn kiến trúc, 
thiết kế nhà (công trình xây dựng); thiết kế công nghiệp; dịch vụ tư vấn, kỹ thuật và 
chuyên môn liên quan đến sản xuất và kiểm tra (thử nghiệm) các sản phẩm bằng kim loại 
và vật liệu xây dựng; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu hoá học; dịch vụ vật lý; lập 
chương trình máy tính; phát triển, thiết kế, cập nhật, thay đổi và bảo dưỡng phần mềm 
máy tính; cho thuê phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần 
mềm máy tính; dịch vụ tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ cố 
vấn liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ cố vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; dịch vụ phục hồi dữ kiện trên máy tính.  

 

 
(210) 4-2013-20969 (220) 12.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (AU) 
Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim loại thường; kim loại được sơn lót dạng 

tẩm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được sơn lót; kim loại được mạ màu 
đạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được mạ màu; kim loại ở dạng 
tấm, dạng cuộn dây, dạng dải, dạng tấm dẹt, dạng thanh, dạng que, dạng phiến và dạng 
thỏi; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại; ván lót trần; vỉ kèo (khung đỡ mái nhà); xà 
gồ; sàn mái kết cấu; ván khuôn kim loại và vật liệu gia cố cho các tòa nhà; lưới kim loại; 
lưới thép co dãn; tấm lợp bằng kim loại chống nước mưa; biển hiệu bằng kim loại; máng 
thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát nước mưa và bể chứa nước mưa bằng 
kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung bằng kim loại của nhà ở và tòa nhà 
thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển; vật liệu làm hàng 
rào bằng kim loại; cột trụ và ván ô (cửa tường); ống dẫn và ống bằng kim loại; thanh thép 
chữ U; nẹp cạnh bằng kim loại; khung kim loại; kẹp kim loại; kẹp treo ty xà gồ bằng kim 
loại; tất cả làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống dẫn và ống phi kim loại thuộc nhóm này; 
ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; mái nhà, tấm ốp tường và tấm ván phi kim 
loại; vật liệu làm rào chắn phi kim loại thuộc nhóm này; trụ và cái kẹp không làm bằng 
kim loại (vật liệu xây dựng phi kim loại).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản lý thương mại 
hoặc công nghiệp; phân tích giá cả thị trường; quản lý hồ sơ trên máy vi tính; biên soạn và 
hệ thống hóa thông tin thành các cơ sở dữ liệu máy tính; thu xếp các cuộc trao đổi giữa 
người mua hàng và người bán hàng; dịch vụ xuất khẩu (mua bán và xuất khẩu hàng hoá 
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cho người khác); đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ bán hàng 
bằng cách gom lại nhiều loại hàng hóa, vì lợi ích của khách hàng (không kể việc vận 
chuyển hàng hóa đó), để giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn và mua những hàng hóa 
đó bằng cách bán buôn và bán lẻ các sản phẩm kim loại và phi kim loại và cả các sản 
phẩm dùng trong xây dựng; dịch vụ bán cuộn dây kim loại, tấm kim loại và vật liệu xây 
dựng, qua mạng internet và qua mạng thương mại điện tử; dịch vụ xử lý từ ngữ; dịch vụ 
hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ tư vấn kinh doanh và dịch vụ quản trị kinh doanh, tất cả liên 
quan đến việc thành lập và hoạt động nhượng quyền thương mại.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt công trình. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý hoặc biến đổi chất về cơ học hoặc hoá học cuộn dây kim loại, 
tấm kim loại và vật liệu xây dựng bằng kim loại; dịch vụ gia công dây kim loại, tấm kim 
loại và vật liệu xây dựng bằng kim loại theo yêu cầu của khách hàng; dịch vụ xử lý dây 
kim loại, tấm kim loại và vật liệu xây dựng bằng kim loại theo yêu cầu của khách hàng; 
dịch vụ mạ, đánh bóng, mài mòn và cắt kim loại; dịch vụ mạ điện và mạ crôm kim loại.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ kỹ sư, bao gồm thiết kế công trình, nghiên cứu công trình, phác thảo 
công trình và kỹ sư xây dựng; tư vấn thiết kế, nghiên cứu khoa học và công nghiệp; 
nghiên cứu kỹ thuật; quy hoạch xây dựng; phác thảo xây dựng; kiến trúc, tư vấn kiến trúc, 
thiết kế nhà (công trình xây dựng); thiết kế công nghiệp; dịch vụ tư vấn, kỹ thuật và 
chuyên môn liên quan đến sản xuất và kiểm tra (thử nghiệm) các sản phẩm bằng kim loại 
và vật liệu xây dựng; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu hoá học; dịch vụ vật lý; lập 
chương trình máy tính; phát triển, thiết kế, cập nhật, thay đổi và bảo dưỡng phần mềm 
máy tính; cho thuê phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần 
mềm máy tính; dịch vụ tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ cố 
vấn liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ cố vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; dịch vụ phục hồi dữ kiện trên máy tính. 

 

 
(210) 4-2013-21059 (220) 13.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 2.9.1; 2.7.23; 26.13.25
(591) Xanh nước biển, vàng, cam, hồng 
(731) MARIE STOPES INTERNATIONAL  

(GB) 
1 Conway Street, Fitzroy Square, London 
W1T 6LP, United Kingdom 

 

(511)   Nhóm 05: Các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng; các chế phẩm vệ sinh dùng trong y 
tế, các sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng để chữa bệnh; thực phẩm cho trẻ em; thạch cao, 
chất liệu dùng để băng bó; chất liệu ngăn mọc răng; sáp nha khoa; các chất tẩy rửa; các 
loại thuốc tránh thai; chất bôi trơn âm đạo; các chất dùng trong chẩn đoán thai nghén; các 
chất thử thai, các thuốc dùng để chấm dứt thai nghén; các thuốc dùng để chẩn đoán 
và/hoặc điều trị rối loạn liên quan đến sức khỏe tình dục/sinh sản. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai (không chứa hóa chất); bao cao su; 
dụng cụ và thiết bị thử thai. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo khuyếch trương và quan hệ công chúng (tất cả các dịch vụ 
nói trên đều liên quan đến lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, thai nghén, kế hoạch hóa gia 
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đình, các biện pháp tránh thai, sức khỏe tình dục, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, 
HIV/AIDS và các vấn đề liên quan tới sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản khác). 

 

Nhóm 36: Huy động nguồn tài trợ; dịch vụ gây quỹ từ thiện (quản lý, quản trị và điều 
phối các hoạt động và dịch vụ gây quỹ từ thiện). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, giải trí, thể thao, văn hóa và đào tạo; tổ chức, hỗ trợ các sự 
kiện giáo dục, giải trí, thể thao văn hóa và đào tạo; hoạt động nâng cao nhận thức và bao 
gồm cả các sự kiện thể thao; xuất bản các ấn phẩm công cộng. 

 

Nhóm 44: Các dịch vụ y tế; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia đình; dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình 
dục; dịch vụ kiểm tra sức khỏe; dịch vụ tiêm phòng và miễn dịch; dịch vụ phụ khoa; dịch 
vụ đỡ đẻ và sản khoa; dịch vụ chăm sóc trước và sau sinh; dịch vụ tư vấn vệ sinh; dịch vụ 
tư vấn các biện pháp tránh thai; tư vấn và đánh giá sức khỏe thai nghén; dịch vụ thử thai; 
dịch vụ chấm dứt thai nghén; dịch vụ tư vấn và chăm sóc sau khi chấm dứt thai nghén; 
dịch vụ đặt dụng cụ tránh thai; dịch vụ đình sản nam và nữ; phòng tránh, chẩn đoán và 
điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục; phòng tránh, chẩn đoán và điều trị 
HIV/AIDS và các bệnh liên quan; dịch vụ tư vấn các bệnh lây truyền qua đường tình dục, 
HIV/AIDS và các bệnh liên quan; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ tư vấn, thông tin và hỗ trợ 
liên quan đến tất cả các dịch vụ đã nói ở trên. 

 

 
(210) 4-2013-21118 (220) 13.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

lạnh - SEAREFICO   (VN) 

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Các loại máy chuyên dụng, máy chế biến thực phẩm như: các loại băng tải tự 
động, máy cưa cá, máy rửa cá, máy khuấy nước muối, máy xay thịt, máy xay cá, máy hút 
chân không, cối quay tăng trọng, máy trộn phụ gia.  

 

Nhóm 09: Bảng điện; tủ điện; hệ thống camera quan sát, phòng cháy, chống trộm; điện 
thoại. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: giường bệnh, giường đẩy, bàn phẫu thuật, xe đẩy, xe 
lăn, tủ y tế.  

 

Nhóm 11: Thiết bị hệ thống điều hòa không khí và thông gió, làm lạnh công nghiệp như: 
tủ đông gió, tủ đông tiếp xúc, dàn lạnh, băng chuyền cấp đông các kiểu, hệ thống dùng 
điện để chiên, hấp chín thức ăn, cối đá vảy (máy làm đá), thiết bị làm lạnh nước, bình áp 
lực (không là bộ phận của máy móc), thiết bị ngưng tụ (không là bộ phận của máy móc), 
hệ thống chiếu sáng (đèn led). 

 

Nhóm 17: Tấm panel cách nhiệt dùng trong kỹ nghệ lạnh.  
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Nhóm 20: Sản phẩm trang trí nội ngoại thất như: giường, tủ, bàn, ghế.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xuất nhập khẩu trực tiếp các loại vật tư, hàng hóa, máy 
móc, thiết bị: đinh, ốc, vít, bù lon, các loại băng tải tự động, máy cưa cá, máy rửa cá, máy 
khuấy nước muối, máy xay thịt, máy xay cá, máy hút chân không, cối quay tăng trọng, 
máy trộn phụ gia, bảng điện, tử điện, hệ thống camera quan sát, phòng cháy, chống trộm, 
điện thoại, giường bệnh, giường đẩy, bàn phẫu thuật, xe đẩy, xe lăn, tủ y tế, tủ đông gió, 
tủ đông tiếp xúc, dàn lạnh, băng chuyền cấp đông các kiểu, băng chuyền chiên, băng 
chuyền hấp, cối đá vảy (máy làm đá), thiết bị làm lạnh nước, bình áp lực (không là bộ 
phận của máy móc), thiết bị ngưng tụ (không là bộ phận của máy móc), hệ thống chiếu 
sáng (đèn led), tấm panel cách nhiệt dùng trong kỹ nghệ lạnh, giường, tủ, bàn, ghế. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản, tư vấn, môi giới, cho thuê bất động sản, quyền sử dụng 
đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

 
Nhóm 37: Thi công lắp đặt các hệ thống xây dựng, công trình lạnh công nghiệp, hệ thống 
lò sưởi và điều hòa không khí, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp tlhoát 
nước, hệ thống cơ khí, thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn 
sáng, hệ thống hút bụi, âm thanh, công trình xây dựng điện đến 35KV, hệ thống camera 
quan sát, chống trộm, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh parabol, điện thoại, máy liên 
lạc và bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, hệ thống truyền dữ liệu, hệ thống quản lý tòa 
nhà, hệ thống quản lý nhà máy, hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống cấp ga (gas) dầu khí 
nén, hệ thống máy phát điện, hệ thống khí y tế, hệ thống xử lý nước; xây dựng dân dụng 
và công nghiệp, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; lắp đặt máy móc và thiết bị 
công nghiệp; san lấp mặt bằng; trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng; dịch vụ 
bảo trì sửa chữa các thiết bị cơ điện lạnh, các phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 42: Tư vấn về mặt kỹ thuật công nghệ trong việc thiết kế và khảo sát các công trình 
lạnh công nghiệp, hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí, hệ thống điện, hệ thống phòng 
cháy chữa cháy, cấp thoát nước, hệ thống cơ khí, thang máy, cầu thang tự động, các loại 
cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, âm thanh, công trình xây dựng 
điện đến 35KV, hệ thống camera quan sát, chống trộm, truyền hình cáp, truyền hình vệ 
tinh parabol, điện thoại, máy liên lạc và bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, hệ thống truyền 
dữ liệu, hệ thống quản lý tòa nhà, hệ thống quản lý nhà máy, hệ thống tiếp đất chống sét, 
hệ thống cấp ga (gas) dầu khí nén, hệ thống máy phát điện, hệ thống khí y tế, hệ thống xử 
lý nước. 

 

 
(210) 4-2013-21208 (220) 16.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 011662327 15.03.2013 EM 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.11.7 
(731) OLD TRAFFORD SUPPORTERS 

CLUB LIMITED  (GB) 
The Lexicon, Mount Street, Manchester 
M2 5NT, United Kingdom 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; xuất bản phẩm dạng tạp chí định kỳ; tạp chí; 
sách bìa mỏng; tờ giấy in rời; tờ báo cho những người ham mê cuồng nhiệt; thẻ hội viên 
(không phải điện tử); sách; cuốn sách mỏng; sách mỏng; bản hướng dẫn dạng in sẵn; 
catalô; chương trình (không phải phần mềm); giấy, các tông; văn phòng phẩm; thẻ; thẻ 
sưu tập; áp phích quảng cáo; bưu thiếp; thiếp chúc mừng; ảnh chụp; vật liệu đánh dấu 
trang sách; tập anbom; bản in và khung bản in; túi bằng giấy hoặc chất dẻo để đựng hàng 
hóa; túi bằng giấy; tập giấy dùng để ghi chép; sổ tay; con dấu; cái vòng kim loại có thể 
mở ra, khép lại để giữ những giấy tờ có đục lỗ; dụng cụ gập giấy; quyển sổ dùng để nhắc 
việc dùng cho cá nhân; cái bọc dùng cho sách và cho vật dụng dùng để nhắc việc dùng 
cho cá nhân; sổ ghi địa chỉ; sổ điện thoại; danh bạ điện thoại; miếng lót bằng giấy hoặc 
các tông dùng cho đồ uống; miếng lót bằng giấy hoặc các tông để trên bàn làm việc; dụng 
cụ để viết; bút, bút chì và bút chì màu; bút và hộp đựng bút chì; thước kẻ; tẩy. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ tạo ý tưởng, sáng tạo, thiết kế, phát triển, thực hiện, hoạt động, tổ chức 
và giám sát kế hoạch cho hội viên; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan tới dịch vụ nói trên; 
quảng cáo để bán các sản phẩm và dịch vụ cho người khác bằng cách tặng phiếu giảm giá 
ở khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, cho thuê xe, chuyến đi chơi trên biển, vé máy 
bay, phương tiện giải trí, bài tập thể dục và các nơi vui chơi giải trí, nhà hàng và câu lạc 
bộ, các gói du lịch trọn gói; dịch vụ giới thiệu kinh doanh; quản lý kinh doanh dịch vụ 
nhà hàng khách sạn phục vụ sự kiện; sắp xếp và tổ chức các triển lãm và trưng bày thương 
mại, dịch vụ tiếp thị các sự kiện; quản lý kinh doanh; hoạt động văn phòng; tổ chức, 
quảng cáo và quản lý cuộc triển lãm; quảng cáo và quản lý các sự kiện âm nhạc và thể 
thao và các triển lãm thương mại; dịch vụ mạng lưới kinh doanh; dịch vụ bán lẻ qua thư 
đặt hàng liên quan tới các phụ kiện quần áo; dịch vụ bán lẻ liên quan tới việc bán quần áo 
và phụ kiện quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; cửa hàng bán lẻ đồ dùng văn 
phòng phẩm liên quan đến việc bán đồ dùng văn phòng phẩm, ấn phẩm, thiết bị máy tính 
và thiết bị ngoại vi và các sản phẩm giải trí tại nhà; dịch vụ bán lẻ đồ dùng văn phòng 
phẩm; cửa hàng bán lẻ đồ bách hóa liên quan đến việc bán các sản phẩm làm đẹp, mỹ 
phẩm, máy móc sử dụng trong gia đình, dụng cụ cầm tay, các sản phẩm quang học, thiết 
bị điện và điện tử dùng trong gia đình.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (thể thao và giải trí); giáo dục, đào tạo; cung cấp 
dịch vụ giáo dục; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ hướng dẫn và giảng 
dạy; sắp xếp và tổ chức hội thảo chuyên đề, hội nghị, đại hội, xêmina, triển lãm, và hội 
nghị chuyên đề; lớp học, khóa học và giảng dạy về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và dinh 
dưỡng; lớp học, khóa học và giảng dạy chế độ ăn kiêng; giảng dạy về thể thao; sản xuất 
bản ghi hình ảnh và/hoặc âm thanh; sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; sản 
xuất phim video và phim kỹ thuật số; xuất bản sách; cung cấp tiện nghi vui chơi giải trí; 
cung cấp thông tin vui chơi giải trí; dịch vụ trại thể thao; dịch vụ cho thuê thiết bị thể thao 
[trừ xe cộ]; giáo dục thể chất; cuộc thi đấu; giới thiệu buổi biểu diễn trực tiếp; thông tin 
liên quan tới giải trí hoặc giáo dục được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc internet; dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp trên internet; xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến được cung cấp bằng việc xem các cơ sở dữ liệu máy tính và các trang web; xuất 
bản sách và tạp chí điện tử trực tuyến. 

 

Nhóm 45: Cung cấp dịch vụ cá nhân và xã hội của người khác để đáp ứng yêu cầu cá 
nhân; dịch vụ hẹn họ, kết bạn, giới thiệu trên internet và mạng xã hội. 
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(210) 4-2013-21561 (220) 18.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A5.5.20; 26.13.25 
(591) Xanh dương sẫm, xanh lá cây, đen 
(731) Phạm Xuân Hiệu   (VN) 

Thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm cơ khí, nội, ngoại thất, xây dựng, cấu kiện bằng kim loại như: 

cửa, cổng làm bằng kim loại, khung cửa nhôm, khung thép xây dựng, ống thép định hình, 
dàn mái sảnh. 

 
Nhóm 19: Sản phẩm nội ngoại thất không bằng kim loại như: cửa bằng gỗ, cửa bằng nhựa, 
cửa kính, vách ngăn không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2013-21644 (220) 19.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 11670155 19.03.2013 EM 
(540) 

   

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Nu Mark LLC   (US) 

6601 West Broad Street, Richmond, VA 
23230, United States  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin dùng cho thuốc lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện, xì gà điện tử, xì gà nhỏ 

hở hai đầu đĩện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc lá điện, tẩu hút thuốc lá điện 
tử và thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và sản phẩm thay thế thuốc lá; bình 
ắc quy dùng cho thuốc lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai 
đầu điện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc lá điện, tẩu hút thuốc lá điện tử và 
thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và sản phẩm thay thế thuốc lá; thiết bị 
nạp ắc quy, bộ sạc pin, thiết bị tiếp hợp điện trên xe ôtô và dây dẫn điện dùng cho thuốc lá 
điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện, xì gà nhỏ hở hai 
đầu điện tử, tẩu hút thuốc lá điện, tẩu hút thuốc lá điện tử và thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, 
sản phẩm thuốc lá và sản phẩm thay thế thuốc lá.  

 
Nhóm 34: Sản phẩm thuốc lá; thuốc lá được chế biến hoặc chưa chế biến; vật phẩm cho 
người hút thuốc lá; thuốc lá, cụ thể là thuốc lá hút, thuốc lá không khói, thuốc lá nhai; các 
sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là xì gà, thuốc lá điếu, và xì gà nhỏ hở hai đầu; sản phẩm 
thuốc lá, cụ thể là, đĩa nicotin có nguồn gốc từ thuốc lá sử dụng trong miệng; tẩu hút 
thuốc lá; thuốc lá bột; chất thay thế thuốc lá, không dùng cho mục đích làm thuốc hoặc 
chữa bệnh; các sản phẩm thay thế thuốc lá, cụ thể là xì gà và thuốc lá điếu chứa chất thay 
thế thuốc lá, không dùng cho mục đích làm thuốc hoặc chữa bệnh; xì gà điện, xì gà điện 
tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc lá điện, tẩu hút 
thuốc lá điện tử; chất lỏng, ống thuốc tiêm và đầu tẩu dùng cho thuốc lá điện, thuốc lá 
điện tử, xì gà điện tử, xì gà nhò hở hai đầu điện tử, và tẩu hút thuốc lá điện; chất lỏng dự 
trữ dùng trong thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc lá điện tử; đầu tẩu dự trữ dùng trong 
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thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc lá điện tử; bộ phun dùng trong thuốc lá điện tử và 
thiết bị hút thuốc lá điện tử; thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và chất thay 
thế thuốc lá; các linh kiện, thành phần, và phụ kiện của thuốc lá điện tử, thiết bị hút thuốc 
lá điện tử và các thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và chất thay thế thuốc lá; 
hộp đựng và đồ chứa đặc biệt thích hợp đối với các hàng hoá nói trên; giá đựng đặc biệt 
thích hợp đôi với hàng hóa nói trên; các bộ phận và phụ tùng của các hàng hóa nói trên; 
thuốc lá điện, thuốc lá điện tử, bộ phun tích hợp đầu tẩu (dùng trong thuốc lá điện tử và 
thiết bị hút thuốc lá điện tử); linh kiện điện và điện tử, thành phần điện và điện tử, phụ 
kiện điện và điện tử dùng cho thuốc lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện, xì gà điện tử, xì 
gà nhỏ hở hai đầu điện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc lá điện, tẩu hút thuốc 
lá điện tử, và các thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và sản phẩm thay thế 
thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2013-21720 (220) 20.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 11682201 22.03.2013 EM 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) NU MARK LLC   (US) 

6601 West Broad Street, Richmond, VA 
23230, United States  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin dùng cho thuốc lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện, xì gà điện tử, xì gà nhỏ 
hở hai đầu điện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc lá điện, tẩu hút thuốc lá điện 
tử và thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và sản phẩm thay thế thuốc lá; bình 
ắc quy dùng cho thuốc lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai 
đầu điện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc lá điện, tẩu hút thuốc lá điện tử và 
thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và sản phẩm thay thế thuốc lá; thiết bị 
nạp ắc quy, bộ sạc pin, thiết bị tiếp hợp điện trên xe ô tô và dây dẫn điện dùng cho thuốc 
lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện, xì gà nhỏ hở 
hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc lá điện, tẩu hút thuốc lá điện tử và thiết bị làm hóa hơi thuốc 
lá, sản phẩm thuốc lá và sản phẩm thay thế thuốc lá. 

 

Nhóm 34: Sản phẩm thuốc lá; thuốc lá được chế biến hoặc chưa chế biến; vật phẩm cho 
người hút thuốc lá; thuốc lá, cụ thể là thuốc lá hút, thuốc lá không khói, thuốc lá nhai; các 
sản phẩm thuốc lá, cụ thể là xì gà, thuốc lá điếu, và xì gà nhỏ hở hai đầu; sản phẩm thuốc 
lá, cụ thể là, đĩa nicotin có nguồn gốc từ thuốc lá sử dụng trong miệng; tẩu hút thuốc lá; 
thuốc lá bột; chất thay thế thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế hoặc chữa bệnh; các 
sản phẩm thay thế thuốc lá, cụ thể là xì gà và thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá, 
không dùng cho mục đích y tế hoặc chữa bệnh; thuốc lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện, 
xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc lá 
điện, tẩu hút thuốc lá điện tử; chất lỏng, ống thuốc tiêm và đầu tẩu dùng cho thuốc lá 
điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử và tẩu hút thuốc lá điện; 
chất lỏng dự trữ dùng trong thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc lá điện tử; đầu tẩu dự trữ 
dùng trong thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc lá điện tử; bộ phun và bộ phun tích hợp 
đầu tẩu dùng trong thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc lá điện tử; thiết bị làm hóa hơi 
thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và chất thay thế thuốc lá; các linh kiện, phụ kiện của thuốc lá 
điện tử, thiết bị hút thuốc lá điện tử và các thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm thuốc lá 
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và chất thay thế thuốc lá; hộp đựng và đồ chứa đặc biệt thích hợp đối với các hàng hoá nói 
trên; giá đựng đặc biệt thích hơp đối với hàng hóa nói trên; bộ phận và phụ tùng của các 
hàng hóa nói trên; bộ phận điện và điện tử dùng cho thuốc lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà 
điện, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc 
lá điện, tẩu hút thuốc lá điện tử và các thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và 
sản phẩm thay thế thuốc lá; linh kiện điện và điện tử dùng cho thuốc lá điện, thuốc lá điện 
tử, xì gà điện, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu 
hút thuốc lá điện, tẩu hút thuốc lá điện tử và các thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm 
thuốc lá và sản phẩm thay thế thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2013-21721 (220) 20.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 11682218 22.03.2013 EM 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) NU MARK LLC    (US) 

6601 West Broad Street, Richmond, VA 
23230, United States   

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin dùng cho thuốc lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện, xì gà điện tử, xì gà nhỏ 
hở hai đầu điện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc lá điện, tẩu hút thuốc lá điện 
tử và thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và sản phẩm thay thế thuốc lá; bình 
ắc quy dùng cho thuốc lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai 
đầu điện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc lá điện, tẩu hút thuốc lá điện tử và 
thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và sản phẩm thay thế thuốc lá; thiết bị 
nạp ắc quy, bộ sạc pin, thiết bị tiếp hợp điện trên xe ô tô và dây dẫn điện dùng cho thuốc 
lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện, xì gà nhỏ hở 
hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc lá điện, tẩu hút thuốc lá điện tử và thiết bị làm hóa hơi thuốc 
lá, sản phẩm thuốc lá và sản phẩm thay thế thuốc lá.  

 

Nhóm 34: Sản phẩm thuốc lá; thuốc lá được chế biến hoặc chưa chế biến; vật phẩm cho 
người hút thuốc lá; thuốc lá, cụ thể là thuốc lá hút, thuốc lá không khói, thuốc lá nhai; các 
sản phẩm thuốc lá, cụ thể là xì gà, thuốc lá điếu, và xì gà nhỏ hở hai đầu; sản phẩm thuốc 
lá, cụ thể là, đĩa nicotin có nguồn gốc từ thuốc lá sử dụng trong miệng; tẩu hút thuốc lá; 
thuốc lá bột; chất thay thế thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế hoặc chữa bệnh; các 
sản phẩm thay thế thuốc lá, cụ thể là xì gà và thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá, 
không dùng cho mục đích y tế hoặc chữa bệnh; thuốc lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện, 
xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc lá 
điện, tẩu hút thuốc lá điện tử; chất lỏng, ống thuốc tiêm và đầu tẩu dùng cho thuốc lá 
điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử và tẩu hút thuốc lá điện; 
chất lỏng dự trữ dùng trong thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc lá điện tử; đầu tẩu dự trữ 
dùng trong thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc lá điện tử; bộ phun và bộ phun tích hợp 
đầu tẩu dùng trong thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc lá điện tử; thiết bị làm hóa hơi 
thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và chất thay thế thuốc lá; các linh kiện, phụ kiện của thuốc lá 
điện tử, thiết bị hút thuốc lá điện tử và các thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm thuốc lá 
và chất thay thế thuốc lá; hộp đựng và đồ chứa đặc biệt thích hợp đối với các hàng hoá nói 
trên; giá đựng đặc biệt thích hơp đối với hàng hóa nói trên; bộ phận và phụ tùng của các 
hàng hóa nói trên; bộ phận điện và điện tử dùng cho thuốc lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà 
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điện, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu hút thuốc 
lá điện, tẩu hút thuốc lá điện tử và các thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và 
sản phẩm thay thế thuốc lá; linh kiện điện và điện tử dùng cho thuốc lá điện, thuốc lá điện 
tử, xì gà điện, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử, tẩu 
hút thuốc lá điện, tẩu hút thuốc lá điện tử và các thiết bị làm hóa hơi thuốc lá, sản phẩm 
thuốc lá và sản phẩm thay thế thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2013-21804 (220) 23.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 3.1.4; A3.1.24; 26.13.25 
(731) 1. CHONG KAH LIM  (MY) 

No. 52, Jalan Mega 3B, Mega Industrial 
Park, 43500 Semenyih, Selangor, Malaysia 
2. KIN CHOONG HOONG  (MY) 
No. 52, Jalan Mega 3B, Mega Industrial 
Park, 43500 Semenyih, Selangor, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận chuyển hóa xúc tác (cho động cơ và máy); ống xả phụ (cho động cơ và 
máy); ống góp khí xả cho động cơ; bộ giảm thanh khí xả cho máy móc; đường ống xả 
(cho động cơ và máy); hệ thống xả (cho động cơ và máy); ống xả dùng cho máy móc và 
động cơ; ống giảm thanh (cho động cơ và máy) [là một bộ phận của hệ thống xả]; bộ 
giảm thanh (cho động cơ và máy); tất cả các sản phẩm này thuộc nhóm 07. 

 

 
(210) 4-2013-21837 (220) 23.09.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.4.2; 25.7.20; 3.11.9; A3.11.24; 

26.13.25 
(591) Trắng, cam 
(731) Võ Thanh Liêm  (VN) 

143 bà Huyện Thanh Quan, phường 4, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 18: Ví, túi xách 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, thắt lưng (trang phục), nón. 
 
 

(210) 4-2013-22056 (220) 24.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A1.5.3; 26.1.2; 5.3.11; 5.3.20 
(731) Công ty TNHH Nhị Hà   (VN) 

Thôn Hưởng Lộc, xã Đạo Đức, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2013-22136 (220) 25.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.1.2; 24.15.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 

tế Đông Pha  (VN) 

Số 93/63 KP 8, phường Tân Phong, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; gạc y tế; băng cuộn y tế; gạc rơ lưỡi trẻ em dùng cho mục đích y 
tế; băng thun y tế; băng rốn dùng cho trẻ sơ sinh. 

 
 

(210) 4-2013-22137 (220) 25.09.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.1.1; 26.1.2; 3.4.7 

(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 

tế Đông Pha   (VN) 

Số 93/63 KP 8, phường Tân Phong, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; gạc y tế; băng cuộn y tế; gạc rơ lưỡi trẻ em dùng cho mục đích y 
tế; băng thun y tế; băng rốn dùng cho trẻ sơ sinh. 

 
 

(210) 4-2013-22325 (220) 27.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; A26.11.12 
(591) Đen, xám 
(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 

Xuân Thịnh  (VN) 

54A, Huỳnh Phan Hộ, phường Trà Nóc, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2013-22388 (220) 27.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Trung tâm Nghiên cứu Sản 

xuất ứng dụng Thuốc thực 

nghiệm - Học viện Quân y  (VN)

Số 160, đường Phùng Hưng, phường Phúc
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2013-22398 (220) 27.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sơn Kawai Nhật Bản  (VN) 

Số 86C đường Nước Phần Lan, phường 
Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn công nghiệp (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt). 
 
 

(210) 4-2013-22562 (220) 30.09.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.11; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng 
(731) 1. PT. PURINUSA EKAPERSADA  (ID) 

Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350, 
Indonesia 
2. PT. THE UNIVENUS  (ID) 
Jl. Raya Serang KM. 12 RT 005/001 
Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, 
Kabupaten Tangerang 15710. 
3. PT. PINDO DELI PULP AND PAPER 
MILLS   (ID) 
Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350, 
Indonesia 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn ăn của trẻ em bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng 
giấy; khăn ăn bằng giấy dày; khăn giấy dày để tẩy trang, khăn giấy dùng trên bàn ăn; giấy 
lụa; khăn giấy lụa; khăn giấy lụa dùng để tẩy trang; khăn giấy lụa dùng để lau kính; giấy 
dùng trong nhà vệ sinh; khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn trải bàn ăn bằng giấy; 
khăn bàn bằng giấy; tấm lót bàn bằng giấy.  

 
 

(210) 4-2013-22802 (220) 02.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 5.5.19; 2.3.1; A2.3.23 
(591) Hồng, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ hoá mỹ 

phẩm Hồng Tuyên   (VN) 

176 Quách Đình Bảo, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng.  
 

 
(210) 4-2013-22838 (220) 02.10.2013 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

  

(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  

(US) 

One Robert Rich Way, Buffalo, NY USA 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 29: Kem đánh dậy bọt (sản phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt không chứa sữa, dùng 

làm lớp phủ cho thực phẩm; kem đánh dậy bọt (sản phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt 

không chứa sữa; váng sữa làm từ sữa và váng sữa không chứa sữa; kem (sản phẩm sữa) 

dùng cho đồ uống và kem dùng cho đồ uống, không chứa sữa; sữa dùng làm lớp phủ trên 

bề mặt thực phẩm (sản phẩm sữa) và lớp phủ trên bề măt thực phẩm không chứa sữa; sản 

phẩm sữa dùng làm nhân cho thực phẩm và nhân cho thực phẩm, không chứa sữa; sản 

phẩm sữa dùng làm kem phủ (cho thực phẩm) và kem phủ (cho thực phẩm) không chứa 

sữa; sản phẩm kem làm từ sữa và sản phẩm kem đánh đậy bọt không chứa sữa; kem đánh 

dậy bọt dạng lỏng và bột kem (để pha cà phê) không chứa sữa; nhân (cho thực phẩm) 

được đánh dậy bọt làm từ sữa và nhân được đánh dậy bọt không chứa sữa; dầu ăn được 

được dùng làm lớp phủ trên bề mặt (cho thực phẩm); hỗn hợp sữa và kem tươi; kem đánh 

dậy bọt trên cơ sở dầu ăn được (dầu nhũ tương); dầu ăn được (dầu nhũ tương) dùng làm 

lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; dầu ăn được (dầu nhũ tương) dùng làm nhân (cho thực 

phẩm); kem đánh dậy bọt trên cơ sở dầu ăn được (dầu nhũ tương) dùng làm lớp phủ cho 

thực phẩm; kem đánh dậy bọt trên cơ sở dầu ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; 

kem sữa (dùng cho đồ uống) chủ yếu dựa trên cơ sở dầu ăn được (dầu nhũ tương) hoặc 

sữa đậu nành; sản phẩm làm từ kem đánh dậy bọt chủ yếu trên cơ sở dầu ăn được (dầu 

nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; kem đánh dậy bọt chủ yếu trên cơ sở dầu ăn được (dầu nhũ 

tương) hoặc sữa đậu nành sử dụng như chất thay thế cho sữa và kem làm từ sữa; sản phẩm 

sữa dùng làm nguyên liệu làm sinh tố. 

 

Nhóm 30: Lớp kem phủ bánh ngọt, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc 

không sẵn sử dụng; lớp phủ trên bề mặt bánh tráng miệng, bánh ngọt, bánh kẹo và sản 

phẩm bánh mì, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc không sẵn sử dụng, 

làm từ sôcôla, sôcôla nhân tạo kẹo dẻo và kẹo dẻo nhân tạo; lớp phủ trên bề mặt, lớp phủ 

xung quanh và nhân bánh ngọt làm từ sôcôla và sôcôla nhân tạo; xirô dạng lỏng dùng làm 

lớp phủ trên bề mặt cho bánh tráng miệng, bánh ngọt, bánh kẹo và sản phẩm bánh mì; 

chất làm ngọt tự nhiên, hương liệu (trừ tinh dầu), chất làm đặc và chất tạo nhũ tương 

(trong thực phẩm), dạng lỏng hoặc dạng khô được dùng làm nguyên liệu làm sinh tố; xirô 

dùng cho thực phẩm; hương liệu cho thực phẩm, trừ tinh dầu, lớp phủ trên bề mặt thực 

phẩm, trên cơ sở sôcôla; thực phẩm có nhân dựa trên cơ sở sôcôla; lớp phủ trên bề mặt 

thực phẩm, trên cơ sở sôcôla dạng lỏng; lớp phủ trên bề mặt và nhân bánh tráng miệng, 

bánh ngọt, bánh kẹo và các sản phẩm bánh mì; lớp phủ trên bề mặt và nhân bánh tráng 

miệng, bánh ngọt, bánh kẹo và các sản phẩm bánh mì, trên cơ sở sôcôla đông lạnh;  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
597 

(210) 4-2013-22840 (220) 02.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, xanh lam, xám, da cam, 

trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư Hoàn 

Châu  (VN) 

41 đường Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy nhăn; bìa nhăn; bao bì từ giấy và bìa; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa 

cứng; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; vật phẩm từ bìa cứng.  
 

Nhóm 29: Thủy hải sản đông lạnh; thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản sấy khô; 
thịt lợn muối xông khói; đậu đã được bảo quản; thực phẩm chế biến từ cá.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; xuất khẩu và mua bán hàng may mặc và 
giày dép; xuất khẩu và mua bán các mặt hàng bằng vải như thảm, vỏ đệm, chăn, màn, 
rèm, ga trải giường, hàng dệt, đệm, gối; mua bán và xuất khẩu các mặt hàng thủy hải sản 
đông lạnh, thủy hải sản đã qua chế biến, rau quả tươi; mua bán thức ăn và nguyên liệu 
làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.   

 
Nhóm 37: Xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ; cho thuê máy móc, thiết bị xây 
dựng; cho thuê thiết bị làm sạch; làm sạch xe cộ; giặt khô; sửa chữa quần.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; 
môi giới vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe; dịch vụ lái xe.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ may quần áo, trang phục; dịch vụ làm sạch không khí; tẩy trắng vải; 
nhuộm vải; xử lý vải. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tư vấn và cung cấp 
các giải pháp công nghệ thông tin, thiết kế phần mềm; thiết kế trang web; lập trình máy 
tính; thiết kế công nghiệp.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ 
quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2013-23009 (220) 03.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 45-2013-0001854 03.04.2013 KR 
(540) 

  

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu 
Seoul 150-721 Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không 
chạy điện; máy giặt quần áo chạy điện có chức năng khử mùi và sấy khô quần áo dùng 
cho mục đích gia dụng; bộ phận ống hút của máy hút bụi chạy điện; bộ phận túi đựng rác 
của máy hút bụi chạy điện; máy hút bụi chạy điện có hình dạng dài; máy hút bụi chạy 
điện dùng trong công nghiệp; chổi vận hành bằng điện; người máy (máy móc); máy thổi 
kiểu xoay chạy điện; bơm khí nén; máy bán hàng tự động; máy nén khí xoay; máy nén 
(máy móc); máy nén tương hỗ; máy nén dùng cho tủ lạnh; máy vắt khô quân áo (không 
sấy) dùng cho mục đích gia dụng; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia dụng.  

 
Nhóm 09: Điện thoại di động; bộ thu tín hiệu truyền hình; ổ cứng lưu trữ dữ liệu di động 
(USB); màn hình của máy vi tính (phần cứng máy vi tính); máy vi tính xách tay; máy vi 
tính; đầu máy quay đĩa đa năng kỹ thuật số; ổ đĩa cứng xách tay; thiết bị ghi, truyền hoặc 
tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; máy thu thanh; ca-mê-ra kiểm tra được kết nối mạng 
dùng để giám sát; màn hình điện tử cụ thể là: biển báo hiệu kỹ thuật số; máy in màu kỹ 
thuật số nối liền với máy vi tính; máy tính bảng; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình; máy 
quét (thiết bị xử lý dữ liệu); chuột máy vi tính (thiết bị xử lý dữ liệu); thiết bị chiếu hình; 
máy nghe nhạc MP3; điện thoại; thiết bị thông tin liên lạc xách tay cụ thể là: máy thu 
phát cầm tay, máy điện đài xách tay, điện thoại dung cho vệ tinh nhân tạo, máy tính xách 
tay loại nhỏ kỹ thuật số trợ giúp cá nhân và máy nghe nhạc cầm tay đa phương tiện; cái 
điều khiển từ xa cho ti vi; mạch điện tử siêu nhỏ được mã hóa dùng để cải tiến chất lượng 
hình ảnh của ti vi; máy nghe nhạc sử dụng công nghệ truyền thông đa phương tiện kỹ 
thuật số qua vệ tinh cụ thể là: đầu máy video kỹ thuật số; bộ ống nghe dùng cho điện 
thoại di động; bộ nạp điện xách tay dùng cho pin của điện thoại di động và cho pin của 
máy ảnh kỹ thuật số; an bom ảnh điện tử; khung ảnh điện tử kỹ thuật số dùng để hiển thị 
ảnh kỹ thuật số, để hiển thị viđêo clip và để hiển thị ca nhạc; thiết bị ghi, truyền hoặc tái 
tạo âm thanh hoặc hình ảnh sử dụng trong viễn thông; phần mềm ứng dụng của máy vi 
tính (được ghi sẵn) sử dụng cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng của máy vi tính 
(được ghi sẵn) sử dụng cho ti vi; phần mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi sẵn) sử 
dụng cho màn hình máy vi tính cá nhân; phần mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi 
sẵn) sử dụng cho các thiết bị trong nhà; phần mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi 
sẵn) sử dụng cho tủ lạnh; phấn mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi sẵn) sử dụng cho 
máy giặt; phần mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi sẵn) sử dụng cho máy hút bụi; 
phần mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi sẵn) sử dụng cho máy rửa bát đĩa; phần 
mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi sẵn) sử dụng cho lò; phần mềm ứng dụng của 
máy vi tính (được ghi sẵn) sử dụng cho lò vi sóng; phần mềm ứng dụng của máy vi tính 
(được ghi sẵn) sử dụng cho máy giặt quần áo; phần mềm ứng dụng của máy vi tính (được 
ghi sẵn) sử dụng cho máy lọc không khí; phần mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi 
sẵn) sử dụng cho máy lọc nước; đầu máy quay đĩa đa năng kỹ thuật số dùng cho hệ thống 
rạp hát tại nhà; loa phóng thanh dùng cho hệ thống rạp hát tại nhà; máy thu nhận âm 
thanh hình ảnh dùng cho hệ thống rạp hát tại nhà; máy chiếu hình đa phương tiện chạy 
điện dùng cho hệ thống rạp hát tại nhà; mạch tích hợp; bảng mạch điện tử cụ thể là: bảng 
mạeh điện tử máy tính được cài đặt cho xe cộ dùng cho hệ thống thu phí điện tử và thẻ 
thông minh điện tử đã được lập trình dùng để trả thu phí cầu đường; hệ thống nhận và 
phát tin hiệu lại, cụ thể là: thiết bị đầu cuối điện tử để trang bị cho xe cộ dùng cho giao 
dịch thương mại điện tử; máy ghi hình giám sát dùng cho hệ thống truyền hình mạch kín; 
máy in nhiệt nối liền với máy vi tính; máy in la-de nối liền với máy vi tính; máy in phun 
mực nối liền với máy tính; chương trình máy vi tính được ghi sẵn; chương trình máy vi 
tính (phần mềm có thể tải xuống được); máy quay phim được gắn với máy tính cá nhân; 
máy ghi âm kỹ thuật số; hệ thống màn hình kết nối mạng (máy vi tính); phần mềm máy vi 
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tính (được ghi sẵn) dùng trong lĩnh vực giáo dục; bảng điện tử nhỏ dùng để ghi chép và xử 
lý văn bản (máy vi tính loại nhỏ); bảng điện tử tương tác được kết nối với máy vi tính; tệp 
dữ liệu hình ảnh điện tử được tải xuống thông qua mạng internet; xuất bản phẩm điện tử 
được tải xuống từ mạng máy tính dưới dạng: tạp chí điện tử, dạng báo điện tử, dạng sách 
điện tử, dạng sách hướng dẫn trong lĩnh vực điện tử; hệ thống video dùng cho hội nghị 
(thiết bị điện tử); kính đeo mắt ba chiều (3D) dùng để xem ti-vi.  

 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp dùng cho mục đích y tế; máy xoa bóp đặt trên giường; thiết bị 
xoa bóp; thiết bị xoa bóp chạy điện dùng trong gia đình; thiết bị chẩn đoán cho mục đích 
y tế; thiết bị và dụng cụ y tế ngoại trừ dùng cho mục đích nha khoa.  

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng cụ thể là: thiết bị sưởi ấm 
không gian bằng khí nóng; thiết bị giữ ẩm; thiết bị hút ẩm chạy điện cho mục đích gia 
dụng; bếp có lò nướng và mặt bếp để đun chạy điện; thiết bị làm sạch nước dùng cho mục 
đích gia dụng; thiết bị ion hóa dùng để xử lý nước; thiết bị có màng mỏng lọc để làm sạch 
nước; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); thiết bị làm sạch không khí dùng 
cho mục đích gia dụng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
(đèn LED); thiết bị chiếu sáng bằng hệ thống đèn plasma; bếp ga (thiết bị nấu nướng); 
bếp điện (thiết bị nấu nướng); hệ thống và thiết bị nấu nướng dùng điện; tủ lạnh chạy 
điện; thiết bị sấy khô quần áo dùng điện; thiết bị ion hóa dùng để xử lý nước dùng cho 
mục đích gia dụng; hệ thống và thiết bị thông gió (điều hòa không khí).  

 
Nhóm 35: Đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; quảng cáo trên truyền hình; 
dịch vụ đẩy mạnh bán hàng các mặt hàng sau: các dụng cụ và thiết bị nghe nhìn chạy điện 
cụ thể là thiết bị ghi băng cát sét âm thanh và hình ảnh, thiết bị ghi âm, thiết bị ghi băng 
video hoặc thiết bị thu âm thanh và hình ảnh; dịch vụ môi giớí buôn bán các máy móc và 
thiết bị viễn thông; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về các thiết bị chiếu sáng dùng điện; 
dịch vụ môi giới thương mại đối với các sản phẩm máy móc và thiết bị y tế; dịch vụ mua 
dược phẩm cho người khác (mua dược phẩm và dịch vụ cho người khác); dịch vụ phổ biến 
quảng cáo cho người khác thông qua mạng Internet; quảng cáo trên báo; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm; dịch vụ quan hệ công chúng; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ tiếp thị (marketing); đại lý quảng cáo dịch vụ môi giới thương 
mại đối với các thiết bị thông tin liên lạc cầm tay cụ thể là ống nghe cho điện thoại di 
động, máy bộ đàm, điện thoại vệ tinh, thiết bị kỹ thuật số trợ giúp cá nhân, máy nghe 
nhạc đa phương tiện cầm tay, điện thoại di động và điện thoại thông minh; dịch vụ môi 
giới thương mại đối với các máy và thiết bị làm lạnh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về 
thiết bị đun nóng nước.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt phần cứng máy tính; sửa chữa máy móc và thiết bị viễn thông; sửa 
chữa máy móc và thiết bị điện tử ứng dụng và các các bộ phận của chúng; sửa chữa điện 
thoạì; sửa chữa các thiết bị và dụng cụ điện gia dụng; sửa chữa phần cứng máy tính; bảo 
dưỡng phần cứng máy tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền thông tin dữ liệu cụ thể 
là dịch vụ phát thanh; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; dịch vụ thông tin 
liên lạc cụ thể là: cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng giá trị gia tăng (mạng 
VAN); dịch vụ thông tin liên lạc bằng màn hình từ xa cụ thể là: cung cấp dịch vụ hội thảo 
từ xa và hội thảo từ xa qua video; cho thuê thiết bị viễn thông; thông tin liên lạc bằng máy 
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tính; hãng thông tấn cụ thể là: truyền tin tức đến các tổ chức làm nhiệm vụ báo cáo tin 
tức; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền hình cáp; vận hành mạng viễn thông 
cho người khác; cung cấp dịch vụ hội thảo từ xa bằng âm thanh; cung cấp dịch vụ hội thảo 
từ xa qua mạng bằng âm thanh và hình ảnh; cung cấp các thiết bị thông tìn liên lạc cho 
hội thảo tư xa qua viđêô; cung cấp hội thảo từ xa qua điện thoại; truyền âm thanh, dữ liệu, 
đồ họa bằng diện thoại, bằng điện báo, bằng cáp và bằng vệ tinh trong nội địa và đường 
dài; hội nghị từ xa bằng video; dịch vụ hội thảo từ xa qua trang web bằng âm thanh và 
hình ảnh; truyền âm thanh, tín hiệu, dữ liệu, bức fax, hình ảnh và thông tin qua mạng điện 
tử không dây.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ về quản lý doanh nghiệp; tổ chức các khóa 
đào tạo nội bộ về tiếp thị; tổ chức các khóa đào tạo nội bộ về nghiên cứu và phát triển thị 
trường; tổ chức các khóa đào tạo nội bộ về trau dồi kiến thức sáng tạo; tổ chức các khóa 
đào tạo nội bộ về sáng tạo ý tưởng; dịch vụ giáo dục đào tạo cá nhân; tổ chức và điều 
khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển các sự kiện giáo dục; cung cấp thông tin về 
giáo dục; cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác thử); khảo thí 
giáo dục; dịch vụ giáo dục giảng dạy; tổ chức các khóa đào tạo giáo dục qua mạng 
intenet; hướng dẫn giảng dạy qua mạng intenet; khảo thi giáo dục trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai máy phát điện quang vontaic cho người khác; 
dịch vụ nghiên cứu và triển khai máy phát điện bằng năng lượng có thể nạp lại mới cho 
người khác; dịch vụ nghiên cứu và triển khai máy đổi điện, máy đảo điện, máy nạp điện 
sử dụng hệ thống năng lượng có thể nạp lại mới bao gồm cả máy phát điện quang vontaic 
cho người khác; dịch vụ nghiên cứu và triển khai pin năng lượng mặt trời và môđun pin 
năng lượng mặt trời cho người khác; nghiên cứu các sản phẩm y học; nghiên cứu y học; 
phát triển phần mềm máy tính (cập nhật phần mềm máy tính); nghiên cứu kỹ thuật; cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); tạo lập và duy trì 
trang web cho người khác; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy 
tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý), cho thuê máy 
tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ nghiên 
cứu và triển khai cho người khác các thiết bị gia dụng; lập trình máy tính.  

 

(210) 4-2013-23109 (220) 04.10.2013 

  (441) 25.04.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thai KK 

Industry  (VN) 

Lô 26, 27 đường số 2, khu chế xuất và 
công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng dính (đồ 

dùng văn phòng); băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính (keo dán) 
cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng. 
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(210) 4-2013-23132 (220) 04.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; 1.15.23; A25.7.6 
(591) Đỏ, da cam, xanh lá cây, xanh lục, xanh 

da trời, tím, tím than, hồng, đen 
(731) Công ty TNHH bán lẻ Nhanh  

(VN) 

Phòng 702 tầng 7, Trung tâm thương mại 
Vân Hồ số 51 Lê Đại Hành, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán hàng trực tuyến: quần áo, giầy dép, phụ kiện thời trang, đồ gia 

dụng, văn phòng phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, máy tính, phụ kiện máy tính, điện thoại, 
phụ kiện điện thoại, đồ chơi trẻ em; dịch vụ bán phiếu khuyến mại trong lĩnh vực du lịch 
và làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2013-23404 (220) 09.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh dương, cam, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đức Trung Nguyên  (VN) 

291 Hoàng Diệu, phường Thống Nhất, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lăk 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy 

nghiền gia dụng chạy bằng điện; máy dùng cho nhà bếp dùng điện; máy lọc. 
 

Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; bếp điện từ, bếp điện quang. 
 

 
(210) 4-2013-23495 (220) 09.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh da trời, hồng, trắng 
(731) GROUPE LACTALIS   (FR) 

10, rue Adolphe Beck - 53000 LAVAL - 
FRANCE  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Trứng; sữa và các sản phẩm từ sữa; dầu và mỡ có thể ăn được; sữa đậu nành.   
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; đường; bột và các chế phẩm 
ngũ cốc; bột đậu nành; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; mật ong; mật đường; nấm men; 
bột nở; kem lạnh; bột sắn hột; bột cọ sagu; mỳ ống; bột hòn để làm bánh put đing; lát 
mỏng sấy khô [sản phẩm ngũ cốc]; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt [gia vị]; gia vị; bánh 
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mỳ kẹp nhân (bánh xăng đuých); bánh pizza; bánh kếp; bánh qui; bánh ngọt; bánh bít cốt; 
bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở 
cà phê; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở trà.   

 

 
(210) 4-2013-23792 (220) 11.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Trần Phương Thảo  (VN) 

155 Lê Thị Hồng Gấm, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quà lưu niệm.  
 
 

(210) 4-2013-24113 (220) 16.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 24.15.1 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) 3M COMPANY   (US) 

3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, U.S.A.  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp. 
 

Nhóm 06: Móc bằng kim loại.  
 

Nhóm 16: Dải băng dính dùng cho mục đích treo, dán trong gia dụng và văn phòng; băng 
dán dùng trong gia dụng và văn phòng.  

 

Nhóm 26: Dải băng dính dạng móc và dạng cuộn (gồm 1 dải băng móc và 1 dải băng 
dạng tóc).  

 
 

(210) 4-2013-24194 (220) 17.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) COMMODITY EXCHANGE, INC.  
(US) 
World Financial Center, One North End 
Avenue, New York, NY 10282  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ về giao dịch tài chính; các dịch vụ về giao dịch tiền tệ; các dịch vụ 
về giao dịch hàng hóa (dịch vụ tài chính); các dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai (dịch 
vụ tài chính); các dịch vụ về thông tin tài chính; dịch vụ nghiệp vụ thanh toán tài chính; 
cung cấp thị trường hối đoái cho giao dịch thương mại, thanh toán, xác minh tài chính và 
quản lý rủi ro giao dịch tài chính đối với các giao dich kỳ hạn, quyền chọn (bán hoặc 
mua), giao dịch hoán đổi và các hợp đồng phái sinh khác; quản lý các dịch vụ về giao 
dịch hàng hóa (dịch vụ tài chính), chứng khoán, tiền tệ và các công cụ thanh toán tài 
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chính, các dịch vụ thanh toán khác liên quan đến kim loại quý; các dịch vụ giao dịch tài 
chính điện tử; giao dịch tài chính, cụ thể là giao dịch hàng hóa, cổ phiếu, giao dịch kỳ 
hạn, quyền chọn (mua hoặc bán), giao dịch hoán đổi, chứng khoán, cổ phần và các hình 
thức phái sinh khác liên quan đến kim loại quý; thông tin về tài chính được cung cấp bởi 
các phương tiện điện tử; cung cấp thông tin về tài chính trực tiếp và theo yêu cầu.  

 

 
(210) 4-2013-24317 (220) 18.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.1; A3.1.22; 24.9.1; 25.1.6 
(591) Vàng, đen, đỏ, trắng, xanh đậm 
(731) TOBACCOR SAS  (FR) 

143 Boulevard Romain Rolland, Paris 75 
014, France 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá đã được chế biến hoặc chưa được chế biến; sản phẩm thuốc lá; chất 

thay thế thuốc lá không dùng cho mục đích y tế hay chữa bệnh; thuốc lá điếu, xì gà, vật 
dụng cho người hút thuốc lá và diêm.  

 

 
(210) 4-2013-24512 (220) 22.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.3.23; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Miền Tây  (VN) 

329/8 Tân Hương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dành cho xây dựng; phụ kiện gá lắp bằng kim loại dành cho 

xây dựng; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ).  
 

 
(210) 4-2013-24609 (220) 22.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A25.1.10; 25.1.25; 5.5.16; A5.13.9 
(591) Vàng, đỏ, nâu, hồng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đa 

Phúc   (VN) 

P10 nhà 4, tầng 3, khu TTDP 1, ngõ 
Quan Thổ 1, phố Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2013-24679 (220) 23.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, đỏ cờ, xanh coban, xanh lá cây 
(731) Đài truyền hình Việt Nam  

(VN) 

43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Băng, đĩa âm thanh và video; các thiết bị để ghi và tái tạo âm thanh, hình ảnh 

và số liệu; các thiết bị dùng cùng hoặc liên kết với màn ảnh truyền hình hay đầu monitor 
(màn hình); hộp nhạc tự động vận hành bằng đồng xu; linh kiện bán dẫn [điện tử]; phần 
mềm máy tính [ghi sẵn]; trò chơi bằng máy tính; đĩa, băng từ, bìa đục lỗ và băng đục lỗ 
(mã hóa), tất cả dùng cho việc ghi hình ảnh, âm thanh và số liệu; máy quay phim; phim 
điện ảnh và phim nhiếp ảnh, tất cả được làm để trình chiếu. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm, các xuất bản thường kỳ, sách, tạp chí, sách mỏng, các chương trình 
[ấn phẩm in]; văn phòng phẩm; bìa [văn phòng phẩm], phong bì [văn phòng phẩm].  

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong gia dụng và nhà bếp; đồ sành sứ (cốc, chén, bát, đĩa). 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
Nhóm 28: Thiết bị chơi trò chơi video; trò chơi máy tính; trò chơi video. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xuất nhập khẩu, mua bán thiết bị kỹ thuật: ăng-ten thu 
phát sóng vô tuyến, máy quay phim, máy truyền phát tín hiệu điện tử, thiết bị truyền phát 
tín hiệu điện tử. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình. 

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo nghiệp vụ truyền hình.  

 

 
(210) 4-2013-24888 (220) 25.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.1 
(591) Cam, nâu đỏ, kem 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ZEMLYA  (VN) 

47/7 đường Quốc Hương, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Viên mật ong nghệ dùng để uống (dùng trong y tế); thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 30: Mật ong; thực phẩm dùng cho người được làm từ sữa ong chúa, phấn hoa, sáp 
ong (không dùng cho mục đích y tế). 
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Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước uống đóng chai; xi-rô; đồ uống không cồn; bia; nước 
uống có hương vị hoa quả. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2013-24999 (220) 25.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) AETNA INC.   (US) 
980 Jolly Road, Blue Bell, Pennsylvania 
19422, United States of America 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân tích và kiểm soát giá thành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; 

dịch vụ phân tích và quản lý việc tiêu dùng hợp lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; dịch 
vụ quản lý giá thành trong lĩnh vực y học.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bảo hiểm y tế, nha khoa, dược phẩm, nhãn khoa và sức khỏe 
tâm lý hành vi; dịch vụ bảo hiểm y tế, nha khoa, dược phẩm, nhãn khoa và sức khỏe tâm 
lý hành vi; dịch vụ quản lý kế hoạch bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 
dài hạn và bảo hiểm thương tật.  

 
Nhóm 42: Cung cấp trang web thông tin về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những 
người tham gia bảo hiểm y tế.  

 
Nhóm 44: Cung cấp phác đồ điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe; dịch vụ tư vấn sức khỏe 
tâm lý hành vi; dịch vụ kiểm tra sức khỏe cho cá nhân; dịch vụ cung cấp phác đồ giúp 
giảm cân và bỏ thuốc lá; cung cấp thông tin trong lĩnh vực y học, cụ thể là thông tin liên 
quan đến tư vấn quản lý dược phẩm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cụ thể là tư vấn chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ quản lý  và chia sẻ thông tin trong cộng đồng về cách phòng và điều trị 
bệnh; cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực sức khỏe, chăm sóc người 
khuyết tật, sức khỏe tâm lý hành vi và điều trị bệnh; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông qua cơ sở dữ liệu máy tính 
đa phương tiện tương tác. 

 

 
(210) 4-2013-25076 (220) 28.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.3; 5.7.1 
(731) APPLE TREE CO., LTD   (KR) 

Room 1107 World Merdian 1, 60-24 
Gasan-dong, Geumcheun-gu, Seoul, 
Korea.  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng tự phục vụ; cửa hàng bán cà phê.  
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(210) 4-2013-25310 (220) 29.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) HAVERTY FURNITURE 

COMPANIES, INC.  (US) 
780 Johnson Ferry Road, Suite 800 
Atlanta, Georgia, 30342, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc, đệm và đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế dài có đệm; ghế (ngồi); giường; 
bàn đầu giường; tủ đựng phiếu [đồ đạc]; bàn; tủ sách; đồ đạc văn phòng; gối, gối tựa; 
gương soi; khung gương; gương soi (không phải loại mang theo); khung để giữ tranh và 
ảnh, đồ nội thất dùng cho máy tính; nệm; bàn ăn; cửa cho đồ đạc; bàn trang điểm, tủ đựng 
nhiều ngăn kéo; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc (không bằng kim loại); bàn ghế ngoài trời; 
giá để máy thu hình; tác phẩm nghệ thuật làm bằng polyme; tác phẩm nghệ thuật làm 
bằng thạch cao; đồ chứa đựng không bằng kim loại; mành tre; tượng làm bằng sáp, gỗ, 
xương hoặc chất dẻo; nhãn đính lên ngăn kéo (không bằng kim loại); biển hiệu đính lên 
ngăn kéo (không bằng kim loại); bộ ghế xôfa; bàn ghế được bọc (có thể di chuyển được). 

 

 
(210) 4-2013-25311 (220) 29.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) HAVERTY FURNITURE 
COMPANIES, INC.  (US) 
780 Johnson Ferry Road, Suite 800 
Atlanta, Georgia, 30342, USA 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc, đệm và đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế dài có đệm; ghế (ngồi); giường; 
bàn đầu giường; tủ đựng phiếu [đồ đạc]; bàn; tủ sách; đồ đạc văn phòng; gối, gối tựa; 
gương soi; khung gương; gương soi (không phải loại mang theo); khung để giữ tranh và 
ảnh, đồ nội thất dùng cho máy tính; nệm; bàn ăn; cửa cho đồ đạc; bàn trang điểm, tủ đựng 
nhiều ngăn kéo; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc (không bằng kim loại); bàn ghế ngoài trời; 
giá để máy thu hình; tác phẩm nghệ thuật làm bằng polyme; tác phẩm nghệ thuật làm 
bằng thạch cao; đồ chứa đựng không bằng kim loại; mành tre; tượng làm bằng sáp, gỗ, 
xương hoặc chất dẻo; nhãn đính lên ngăn kéo (không bằng kim loại); biển hiệu đính lên 
ngăn kéo (không bằng kim loại); bộ ghế xôfa; bàn ghế được bọc (có thể di chuyển được). 

 

 
(210) 4-2013-25312 (220) 29.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) HAVERTY FURNITURE 

COMPANIES, INC.   (US) 
780 Johnson Ferry Road, Suite 800 
Atlanta, Georgia, 30342, USA   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc, đệm và đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế dài có đệm; ghế (ngồi); giường; 
bàn đầu giường; tủ đựng phiếu [đồ đạc]; bàn; tủ sách; đồ đạc văn phòng; gối, gối tựa; 
gương soi; khung gương; gương soi (không phải loại mang theo); khung để giữ tranh và 
ảnh, đồ nội thất dùng cho máy tính; nệm; bàn ăn; cửa cho đồ đạc; bàn trang điểm, tủ đựng 
nhiều ngăn kéo; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc (không bằng kim loại); bàn ghế ngoài trời; 
giá để máy thu hình; tác phẩm nghệ thuật làm bằng polyme; tác phẩm nghệ thuật làm 
bằng thạch cao; đồ chứa đựng không bằng kim loại; mành tre; tượng làm bằng sáp, gỗ, 
xương hoặc chất dẻo; nhãn đính lên ngăn kéo (không bằng kim loại); biển hiệu đính lên 
ngăn kéo (không bằng kim loại); bộ ghế xôfa; bàn ghế được bọc (có thể di chuyển được). 

 

 
(210) 4-2013-25431 (220) 30.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.13.15 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, cam nhạt 
(731) Công ty TNHH INTRON LIFE 

SCIENCES Việt Nam   (VN) 

Phòng 603, tầng 6, tòa nhà Beautiful 
Saigon, 02 Nguyễn Khắc Viện, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu vi sinh cải thiện môi trường, nuôi trồng thủy sản, dinh 
dưỡng cho nuôi trồng thủy sản, trái cây tươi, rau tươi và hạt giống. 

 

 
(210) 4-2013-25500 (220) 31.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) EUROMARKET DESIGNS, INC.   (US) 
1250 Techny Road, Northbrook, Illinois 
60062, U.S.A.   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; gương; khung ảnh; thùng đựng để trong vườn được làm bằng 
gỗ hoặc chất dẻo.    

 

Nhóm 21: Đồ gốm sứ dùng trong các bữa ăn chính; đồ bằng thủy tinh cụ thể là bộ đồ ăn 
được làm bằng thuỷ tinh dùng để thức ăn và/hoặc đồ uống, cụ thể là cốc uống nước, bình 
đựng nước, bình đựng nước ở bàn ăn, chén vại, chén, đĩa nhỏ, đĩa, bát, dao, nĩa, thìa, khay 
để bộ đồ ăn, bình và lọ cắm hoa; bộ đồ ăn bằng gốm dùng để đựng thức ăn và đồ uống; 
cốc ly thủy tinh có chân đế; giá đỡ nến; bình và bát được làm bằng sành sứ; đồ bằng đất 
nung để đựng; đồ sứ để chứa đựng; đồ thủy tinh hoặc sứ, cụ thể là cốc chén làm bằng thuỷ 
tinh (cứng, dễ vỡ, đặc biệt là trong suốt hoặc trong mờ), hoặc làm bằng sứ (trắng hoặc 
tráng men). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, bán trực tuyến và bán hàng qua thư đặt hàng các sản 
phẩm đồ thủy tinh, cụ thể là bộ đồ ăn được làm bằng thuỷ tinh dùng để thức ăn và/hoặc đồ 
uống, cụ thể là cốc uống nước, bình đựng nước, bình đựng nước ở bàn ăn, chén vại, chén, 
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đĩa nhỏ, đĩa, bát, dao, nĩa, thìa, khay để bộ đồ ăn, bình và lọ cắm hoa, bộ đồ ăn, đĩa thức 
ăn, đĩa nhỏ, chén, bộ dao nĩa, nĩa, thìa, cốc thủy tinh, khay đựng thức ăn, bình, bát, thiết 
bị điện cụ thể là đèn bàn, đèn đứng, giá treo và hệ thống âm thanh, cụ thể là thiết bị âm 
thanh, đồ đạc trong nhà, thảm dầy trải sàn, khăn trải giường, khăn tắm, khăn lau dùng 
trong nhà bếp, miếng đệm lót tay dùng để giữ nồi, bộ đồ sứ dùng để nướng thức ăn, bộ đồ 
nấu ăn, bộ đồ dùng để nướng/nấu, rổ và giỏ làm bằng pôliurêtan (nhựa tổng hợp)/nhựa 
trong/chất dẻo, đồ gốm, đồ trang trí cây thông Noen, khăn trải bàn, miếng vải để lót đĩa ở 
bàn ăn, khăn ăn, giấy dùng để bọc, thẻ, cà vạt, vật dụng để trên bàn cụ thể là vật dụng để 
dựng sách, hộp để hồ sơ, giá để văn phòng phẩm, vật dụng để hồ sơ/tạp chí, giá treo tường 
hình khối, giá để chứa đồ, giỏ lưới, bảng viết thông báo, thùng rác, quản bút chì, dụng cụ 
cắt băng dính, khung tranh ảnh nghệ thuật, khung dùng cho gương, khung dùng cho ảnh 
chụp, và đồng hồ, vật dụng dùng để đi chơi và ăn ngoài trời cụ thể là giỏ, giỏ mây, cốc 
uống nước, bình đựng nước, bình đựng nước ở bàn ăn, chén vại, chén, đĩa nhỏ, đĩa, bát, 
dao, nĩa, thìa, khay để bộ đồ ăn, vỉ để nướng (quay) cả con và vật dụng của vỉ nướng, đồ 
dùng và dụng cụ làm vườn, ghế ngồi ngoài bãi biển, ô, bàn, sản phẩm làm bằng gỗ, cụ thể 
là chậu hoa, thớt dùng để cắt pho mát, nắp đậy pho mát, giá để đĩa, bàn chải rửa rau, cái 
môi để múc mật ong, bát, khay để bộ đồ ăn, giá để rượu hình trụ, giá để rượu sâm banh 
hình trụ, bình và lọ cắm hoa, giá để ô, hộp đựng đồ bằng bạc, vòng đánh dấu khăn, vật 
dụng để đựng sách, hộp đựnh hồ sơ, giá để văn phòng phẩm, vật dụng để hồ sơ/tạp chí, 
giá treo tường hình khối, giá để chứa đồ, giỏ lưới, hòm mây, bảng viết thông báo, thùng 
rác, quản bút chì, dụng cụ cắt băng dính, khung tranh ảnh nghệ thuật, khung dùng cho 
gương, khung dùng cho ảnh chụp, đồng hồ, giá đỡ và thùng đựng để cất giữ rượu, món đồ 
quà tặng nhập khẩu, cụ thể là túi đồ chứa một hoặc nhiều các sản phẩm kể trên. 

 
 

(210) 4-2013-25501 (220) 31.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A16.1.6; A25.7.6 
(591) Vàng cam, trắng 
(731) EUROMARKET DESIGNS, INC.   (US) 

1250 Techny Road, Northbrook, Illinois 
60062, U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; gương; khung ảnh; thùng đựng để trong vườn được làm bằng 
gỗ hoặc chất dẻo.    

 

Nhóm 21: Đồ gốm sứ dùng trong các bữa ăn chính; đồ bằng thủy tinh cụ thể là bộ đồ ăn 
được làm bằng thuỷ tinh dùng để thức ăn và/hoặc đồ uống, cụ thể là cốc uống nước, bình 
đựng nước, bình đựng nước ở bàn ăn, chén vại, chén, đĩa nhỏ, đĩa, bát, dao, nĩa, thìa, khay 
để bộ đồ ăn, bình và lọ cắm hoa; bộ đồ ăn bằng gốm dùng để đựng thức ăn và đồ uống; 
cốc ly thủy tinh có chân đế; giá đỡ nến; bình và bát được làm bằng sành sứ; đồ bằng đất 
nung để đựng; đồ sứ để chứa đựng; đồ thủy tinh hoặc sứ, cụ thể là cốc chén làm bằng thuỷ 
tinh (cứng, dễ vỡ, đặc biệt là trong suốt hoặc trong mờ), hoặc làm bằng sứ (trắng hoặc 
tráng men). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, bán trực tuyến và bán hàng qua thư đặt hàng các sản 
phẩm đồ thủy tinh, cụ thể là bộ đồ ăn được làm bằng thuỷ tinh dùng để thức ăn và/hoặc đồ 
uống, cụ thể là cốc uống nước, bình đựng nước, bình đựng nước ở bàn ăn, chén vại, chén, 
đĩa nhỏ, đĩa, bát, dao, nĩa, thìa, khay để bộ đồ ăn, bình và lọ cắm hoa, bộ đồ ăn, đĩa thức 
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ăn, đĩa nhỏ, chén, bộ dao nĩa, nĩa, thìa, cốc thủy tinh, khay đựng thức ăn, bình, bát, thiết 
bị điện cụ thể là đèn bàn, đèn đứng, giá treo và hệ thống âm thanh, cụ thể là thiết bị âm 
thanh, đồ đạc trong nhà, thảm dầy trải sàn, khăn trải giường, khăn tắm, khăn lau dùng 
trong nhà bếp, miếng đệm lót tay dùng để giữ nồi, bộ đồ sứ dùng để nướng thức ăn, bộ đồ 
nấu ăn, bộ đồ dùng để nướng/nấu, rổ và giỏ làm bằng pôliurêtan (nhựa tổng hợp)/nhựa 
trong/chất dẻo, đồ gốm, đồ trang trí cây thông Noen, khăn trải bàn, miếng vải để lót đĩa ở 
bàn ăn, khăn ăn, giấy dùng để bọc, thẻ, cà vạt, vật dụng để trên bàn cụ thể là vật dụng để 
dựng sách, hộp để hồ sơ, giá để văn phòng phẩm, vật dụng để hồ sơ/tạp chí, giá treo tường 
hình khối, giá để chứa đồ, giỏ lưới, bảng viết thông báo, thùng rác, quản bút chì, dụng cụ 
cắt băng dính, khung tranh ảnh nghệ thuật, khung dùng cho gương, khung dùng cho ảnh 
chụp, và đồng hồ, vật dụng dùng để đi chơi và ăn ngoài trời cụ thể là giỏ, giỏ mây, cốc 
uống nước, bình đựng nước, bình đựng nước ở bàn ăn, chén vại, chén, đĩa nhỏ, đĩa, bát, 
dao, nĩa, thìa, khay để bộ đồ ăn, vỉ để nướng (quay) cả con và vật dụng của vỉ nướng, đồ 
dùng và dụng cụ làm vườn, ghế ngồi ngoài bãi biển, ô, bàn, sản phẩm làm bằng gỗ, cụ thể 
là chậu hoa, thớt dùng để cắt pho mát, nắp đậy pho mát, giá để đĩa, bàn chải rửa rau, cái 
môi để múc mật ong, bát, khay để bộ đồ ăn, giá để rượu hình trụ, giá để rượu sâm banh 
hình trụ, bình và lọ cắm hoa, giá để ô, hộp đựng đồ bằng bạc, vòng đánh dấu khăn, vật 
dụng để đựng sách, hộp đựnh hồ sơ, giá để văn phòng phẩm, vật dụng để hồ sơ/tạp chí, 
giá treo tường hình khối, giá để chứa đồ, giỏ lưới, hòm mây, bảng viết thông báo, thùng 
rác, quản bút chì, dụng cụ cắt băng dính, khung tranh ảnh nghệ thuật, khung dùng cho 
gương, khung dùng cho ảnh chụp, đồng hồ, giá đỡ và thùng đựng để cất giữ rượu, món đồ 
quà tặng nhập khẩu, cụ thể là túi đồ chứa một hoặc nhiều các sản phẩm kể trên. 

 

 
(210) 4-2013-25503 (220) 31.10.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo 

thương mại Phúc Thăng   (VN) 

Tổ 1 phường Phú Lương, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón (bao gồm: phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ, phân ủ, phân bón dạng 
nước tưới).  

 

 
(210) 4-2013-25675 (220) 01.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

Mùa Vàng  (VN) 

Số 67 đường S, trường Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội, thị trấn Trâu Quỳ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm vi sinh dùng trong nông, lâm nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm phân bón, các chất kích thích tăng trưởng cho cây 
trồng, các thiết bị và máy móc sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
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(210) 4-2013-25677 (220) 01.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

Mùa Vàng  (VN) 

Số 67 đường S, trường Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội, thị trấn Trâu Quỳ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm vi sinh dùng trong nông, lâm nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm phân bón, các chất kích thích tăng trưởng cho cây 
trồng, các thiết bị và máy móc sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  

 

 
(210) 4-2013-25700 (220) 01.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) DRAFTFCB, INC.   (US) 
100 West 33rd Street, New York, NY 
10001, United States of America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến bán hàng; 
dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ tiếp thị thông qua sự kiện, dịch vụ chuẩn bị và phát 
hành quảng cáo; dịch vụ phương tiện truyền thông, cụ thể là: mua các phương tiện truyền 
thông và đặt các quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, dịch vụ nghiên cứu và phân 
tích thị trường, dich vụ điều tra thị trường, dịch vụ tiếp thị trực tiếp; dịch vụ khuyến mại; 
dịch vụ cố vấn kinh doanh liên quan đến tài trợ và cấp quyền kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
và quản trị kinh doanh, dịch vụ nghiên cứu và thông tin kinh doanh, dịch vụ cố vấn kinh 
doanh. 

 

 
(210) 4-2013-25852 (220) 04.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và dịch vụ thương mại 

Trường Sơn  (VN) 

Số 81/002 đường Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn cụ thể là màng chống thấm; 
hóa chất chống thấm. 

 

Nhóm 19: Sàn không bằng kim loại cụ thể là sàn epoxy, sàn gốc PU;  băng cản nước 
(không bằng kim loại) dùng cho xây dựng. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
611 

(210) 4-2013-25945 (220) 05.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH TD và Các Con  

(VN) 

76B/7 Cao Thắng, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy sấy; máy hút bụi; máy giặt; máy rửa bát đĩa.  
 

Nhóm 11: Máy điều hoà nhiệt độ; máy hút khói bếp; máy tắm nước nóng; bếp ga; lò vi 
ba; lò nướng thực phẩm gia dụng dùng điện; bồn rửa chén; bồn tắm; vòi nước; xí bệt; xí 
xổm; bồn rửa tay; chậu tiểu nam; chậu tiểu nữ; tủ lạnh; tủ đông; máy cung cấp nước nóng.  

 

 
(210) 4-2013-25958 (220) 05.11.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 1.15.5; 5.7.21 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển 
(731) Hội sản xuất Thanh Long ruột

đỏ huyện Lập Thạch   (VN) 

Xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 31: Quả thanh long ruột đỏ. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh thanh long ruột đỏ.  
 

 
(210) 4-2013-25961 (220) 05.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quản lý - 

đầu tư Dana  (VN) 

6/4 đường số 6, KP2, phường Linh Tây, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo; quần áo lót đàn bà; cái yếm; áo nịt ngực; quần lót.  
 

 
(210) 4-2013-25966 (220) 05.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ Cathay - Việt Nam  (VN) 

46-48-50 Phạm Hồng Thái, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm nhân thọ: đầu tư vốn, cho vay. 
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(210) 4-2013-25967 (220) 05.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ Cathay - Việt Nam   (VN) 

46-48-50 Phạm Hồng Thái, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm nhân thọ; đầu tư vốn, cho vay. 
 

 
(210) 4-2013-25989 (220) 05.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 1.13.1; A1.1.12; A1.13.15 
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng đậm, vàng nhạt, da cam, đỏ, trắng 
(731) MEGMILK SNOW BRAND CO., LTD.  

(JP) 
1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 
Sapporo, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột công thức dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ đang bú mẹ 
và trẻ dưới hai tuổi; sữa nước công thức dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ đang bú mẹ và trẻ dưới 
hai tuổi; sữa công thức bổ sung thêm dinh dưỡng dùng cho trẻ đang bú mẹ và trẻ dưới hai 
tuổi; sữa công thức tăng trưởng chiều cao dùng cho trẻ dưới hai tuổi và trên hai tuổi; sữa 
bột công thức dùng để điều trị hội chứng dị tật bẩm sinh; bột sữa pha theo công thức dùng 
cho trẻ sơ sinh; sữa nước hoặc sữa bột công thức dùng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho 
con bú, dùng cho mục đích y tế, sữa nước hoặc sữa bột công thức bổ sung vitamin và 
khoáng chất dùng cho người lớn và người già (dùng cho mục đích y tế); chất ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất bổ 
sung ăn kiêng dùng cho người; thực phẩm bổ sung không dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm chức năng chứa khoáng chất; nước khoáng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chứa 
vitamin; protein dùng cho mục đích y tế và thú y; peptit dùng cho mục đích y tế và thú y; 
peptit sữa gầy dùng cho mục đích y tế và thú y; chất xeramit dùng cho mục đích y tế và 
thú y; chất xeramit sữa dùng cho mục đích y tế và thú y; chất sphingomyelin dùng cho 
mục đích y tế và thú y; chất lactoferin sắt dùng cho mục đích y tế và thú y; vi khuẩn dùng 
cho mục đích y tế và thú y; vi sinh dùng cho mục đích y tế và thú y; thực phẩm chức năng 
bổ sung dinh dưỡng không chứa thuốc; đồ uống chức năng dùng cho y tế, chất ăn kiêng 
cho động vật; dược phẩm; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng ở dạng bột, hạt nhỏ, hạt, viên 
nén, chất lỏng, dạng đặc quánh (gel), dạng thạch và viên nang được làm từ protein, peptit 
nước sữa, nước sữa, xeramit, sphingomyelin, lactoferin sắt; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng không chứa thuốc. 

 

Nhóm 29: Sữa bột và sữa nước cho trẻ em (không dùng cho mục đích y tế); sữa bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ và trẻ em (không phải trẻ sơ sinh), không dùng cho mục 
đích y tế, sữa tăng trưởng chiều cao cho trẻ nhỏ và trẻ em (không phải trẻ sơ sinh), không 
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dùng cho mục đích y tế; sữa nước hoặc sữa bột cho phụ nữ có thai và phụ nữ đang điều trị 
bệnh, không dùng cho mục đích y tế; sữa nước hoặc sữa bột bổ sung vitamin và khoáng 
chất dùng cho người lớn và người già (không dùng cho mục đích y tế); sữa bột; sữa đã 
tách kem; sữa đặc; sữa cô đặc; đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu); đồ uống trên cơ sở sữa; 
sữa đã lên men; sữa chua; bơ; pho mai; pho mai đã thái lát; kem (sản phẩm sữa); sản 
phẩm sữa (xeramit sữa); sản phẩm sữa (xeramit); sản phẩm sữa (sphingomyelin); sản 
phẩm sữa (lactoferin sắt ); sữa và sản phẩm sữa; pho mai nhân tạo; bơ thực vật và mỡ ăn 
dạng miếng thái lát; hỗn hợp chất béo dùng phết lên bánh mỳ; hỗn hợp chất béo dùng để 
sản xuất mỡ ăn; kem không làm từ bơ sữa (kem làm từ dầu ăn và/hoặc mỡ ăn); kem đã 
pha trộn (kem làm từ dầu ăn và/hoặc mỡ ăn); mỡ lợn dùng làm thực phẩm; bơ lạc sô cô la 
(bơ làm từ lạc có sô cô la trong thành phần); bơ lạc; dầu ăn và mỡ ăn; sữa gầy; thịt, cá đã 
chế biến, thịt gia cầm và thịt thú săn; chất chiết xuất từ thịt; sản phẩm thực phẩm chế biến 
từ thịt; sản phẩm thực phẩm chế biến từ hải sản; rau và quả được bảo quản, phơi khô và 
nấu chm; thạch dùng cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả (mứt ướt); thạch hoa quả; trứng; 
xúp. 

 

 
(210) 4-2013-26076 (220) 06.11.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 4.3.3; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại Rồng Phương Nam  (VN) 

27 đường số 27, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Sản phẩm da: ví da, túi xách.  
 

Nhóm 25: Dây nịt (thắt lưng trang phục). 
 

 
(210) 4-2013-26121 (220) 06.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần nước giải 

khát Hoàng Gia  (VN) 

214/B5 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn.  

 

 
(210) 4-2013-26218 (220) 07.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị 
và dụng cụ để cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ 
kiểm tra (giám sát); thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị  giảng dạy; thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa 
ghi (nghe-nhìn); đĩa compact (bộ nhớ chi đọc); đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật 
số khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy tính; thiết bị xử 
lý dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy vi tính (được ghi sẵn); thiết bị dập lửa; chương 
trình trò chơi được ghi sẵn trên máy trò chơi video sử dụng đồng xu; hệ thống xử lý dữ 
liệu hình ảnh 3D bao gồm thiết bị hiển thị gắn trên đầu (thiết bị hiển thị); hệ thống xử lý 
dữ liệu hình ảnh 3D bao gồm thiết bị điều khiển của chúng (thiết bị hiển thị); hệ thống xử 
lý dữ liệu hình ảnh 3D bao gồm phần mềm chạy chương trình của chúng (được ghi sẵn); 
thiết bị hiển thị gắn trên đầu dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D (thiết bị hiển 
thị); thiết bị điều khiển dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D (thiết bị hiển thị); 
phần mềm chạy chương trình (được ghi sẵn) dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý giao dịch 
thương mại; dịch vụ tư vấn  liên quan đến biên tập thông tin xây dựng hệ thống xử lý dữ 
liệu hình ảnh 3D vào cơ sở dữ liệu máy tính (hoạt động văn phòng) và dịch vụ tư vấn quản 
lý về kinh doanh, tiêu dùng liên quan đến hệ thống hệ xử lý dữ liệu hình ảnh 3D.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình, dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 
xử lý dữ liệu hình ảnh 3D bao gồm thiết bị hiển thị gắn trên đầu, bao gồm thiết bị điều 
khiển, có chứa phần mềm chạy chương trình (được ghi sẵn); dịch vụ tư vấn về lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D bao gồm thiết bị hiển thị gắn trên 
đầu, bao gồm thiết bị điều khiển, có chứa phần mềm chạy chương trình (được ghi sẵn); 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống xử lý dữ 
liệu hình ảnh 3D bao gồm thiết bị hiển thị gắn trên đầu, bao gồm thiết bị điều khiển, bao 
gồm phần mềm chạy chương trình (được ghi sẵn).   

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng 
cụ thể là: về y tế, về giáo dục, về nghiên cứu và thiết kế kiến trúc; dịch vụ nghiên cứu và 
phân tích công nghiệp cụ thể là: về y tế, về giáo dục, về nghiên cứu và thiết kế kiến trúc; 
dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính (cho người khác); dịch vụ 
cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ thiết kế hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 
3D; dịch vụ thiết kế hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D và các bộ phận cấu thành của 
chúng; dịch vụ thiết kế dây chuyền sản xuất ô tô (cho người khác); dịch vụ thiết kế máy 
móc và thiết bị viễn thông, thiết kế máy móc và thiết bị điện tử (cho người khác); dịch vụ 
thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ bảo dưỡng phần 
mềm máy tính dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ cung cấp thông tin 
và tư vấn liên quan đến dịch vụ thiết kế và bảo dưỡng phần mềm và chương trình máy 
tính, phần mềm máy tính dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ phân tích 
hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ thiết kế, bảo dưỡng lập trình hệ thống máy 
tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế, bảo dưỡng lập trình hệ thống máy tính; dịch vụ 
tư vấn kỹ thuật liên quan đến tính năng, hoạt động của chương trình máy vi tính sử dụng 
cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến tính năng, 
hoạt động của máy và thiết bị của hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ tư vấn kỹ 
thuật liên quan đến tính năng, hoạt động của máy tính, của xe ô tô và của máy móc khác 
theo yêu cầu trình độ cao về kiến thức cá nhân, kỹ năng hoặc kinh nghiệm thợ máy để đáp 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
615 

ứng tính chính xác cần thiết trong vận hành chúng; dịch vụ cung cấp chương trình máy 
tính dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D (dịch vụ lập trình máy tính), dịch vụ cho 
thuê chương trình máy tính cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ cung cấp 
chương trình máy tính (dịch vụ lập trình máy tính); dịch vụ tư vấn liên quan đến cung cấp 
chương trình máy tính; dịch vụ thử nghiệm, phân tích hoặc nghiên cứu liên quan đến hệ 
thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ thử nghiệm và nghiên cứu chương trình máy vi 
tính dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ kiểm định (đo lường); dịch vụ 
thử nghiệm và nghiên cứu chương trình máy.  

 
 

(210) 4-2013-26219 (220) 07.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A14.1.2; A26.11.12 
(731) CANON KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ 

nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị 
và dụng cụ để cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ 
kiểm tra (giám sát); thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa 
ghi (nghe-nhìn); đĩa compact (bộ nhớ chi đọc); đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật 
số khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy tính; thiết bị xử 
lý dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy vi tính (được ghi sẵn); thiết bị dập lửa; chương 
trình trò chơi được ghi sẵn trên máy trò chơi video sử dụng đồng xu; hệ thống xử lý dữ 
liệu hình ảnh 3D bao gồm thiết bị hiển thị gắn trên đầu (thiết bị hiển thị); hệ thống xử lý 
dữ liệu hình ảnh 3D bao gồm thiết bị điều khiển của chúng (thiết bị hiển thị); hệ thống xử 
lý dữ liệu hình ảnh 3D bao gồm phần mềm chạy chương trình của chúng (được ghi sẵn); 
thiết bị hiển thị gắn trên đầu dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D (thiết bị hiển 
thị); thiết bị điều khiển dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D (thiết bị hiển thị); 
phần mềm chạy chương trình (được ghi sẵn) dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý giao dịch 
thương mại; dịch vụ tư vấn  liên quan đến biên tập thông tin xây dựng hệ thống xử lý dữ 
liệu hình ảnh 3D vào cơ sở dữ liệu máy tính (hoạt động văn phòng) và dịch vụ tư vấn quản 
lý về kinh doanh, tiêu dùng liên quan đến hệ thống hệ xử lý dữ liệu hình ảnh 3D.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình, dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 
xử lý dữ liệu hình ảnh 3D bao gồm thiết bị hiển thị gắn trên đầu, bao gồm thiết bị điều 
khiển, bao gồm phần mềm chạy chương trình (được ghi sẵn); dịch vụ tư vấn về lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D bao gồm thiết bị hiển thị gắn 
trên đầu, bao gồm thiết bị điều khiển có chứa phần mềm chạy chương trình (được ghi 
sẵn); dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống xử 
lý dữ liệu hình ảnh 3D bao gồm thiết bị hiển thị gắn trên đầu, bao gồm thiết bị điều khiển 
có chứa phần mềm chạy chương trình (được ghi sẵn).  
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Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng 
cụ thể là: về y tế, về giáo dục, về nghiên cứu và thiết kế kiến trúc; dịch vụ nghiên cứu và 

phân tích công nghiệp cụ thể là: về y tế, về giáo dục, về nghiên cứu và thiết kế kiến trúc; 

dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính (cho người khác); dịch vụ 
cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ thiết kế hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 

3D; dịch vụ thiết kế hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D và các bộ phận cấu thành của 

chúng; dịch vụ thiết kế dây chuyền sản xuất ô tô (cho người khác); dịch vụ thiết kế máy 
móc và thiết bị viễn thông, thiết kế máy móc và thiết bị điện tử (cho người khác); dịch vụ 

thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ bảo dưỡng phần 
mềm máy tính dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ cung cấp thông tin 

và tư vấn liên quan đến dịch vụ thiết kế và bảo dưỡng phần mềm và chương trình máy 

tính, phần mềm máy tính dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ phân tích 
hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ thiết kế, bảo dưỡng lập trình hệ thống máy 

tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế, bảo dưỡng lập trình hệ thống máy tính; dịch vụ 

tư vấn kỹ thuật liên quan đến tính năng, hoạt động của chương trình máy vi tính sử dụng 
cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến tính năng, 

hoạt động của máy và thiết bị của hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ tư vấn kỹ 

thuật liên quan đến tính năng, hoạt động của máy tính, của xe ô tô và của máy móc khác 
theo yêu cầu trình độ cao về kiến thức cá nhân, kỹ năng hoặc kinh nghiệm thợ máy để đáp 

ứng tính chính xác cần thiết trong vận hành chúng; dịch vụ cung cấp chương trình máy 

tính dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D (dịch vụ lập trình máy tính), dịch vụ cho 
thuê chương trình máy tính cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ cung cấp 

chương trình máy tính (dịch vụ lập trình máy tính); dịch vụ tư vấn liên quan đến cung cấp 
chương trình máy tính; dịch vụ thử nghiệm, phân tích hoặc nghiên cứu liên quan đến hệ 

thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ thử nghiệm và nghiên cứu chương trình máy vi 

tính dùng cho hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh 3D; dịch vụ kiểm định (đo lường); dịch vụ 
thử nghiệm và nghiên cứu chương trình máy.  

 

 
(210) 4-2013-26260 (220) 07.11.2013 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

  

(731) Hợp tác xã thương mại dịch 

vụ Yến Sào thị xã Gò Công  

(VN) 

Số 16 đường Trương Định, khu phố 1, 
phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 

Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào đóng hộp (dùng làm 

món ăn). 
 

Nhóm 32: Nước yến; nước giải khát.  

 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào (thực phẩm), yến sào thô (nguyên tổ), yến sào tinh chế (đã 

làm sạch), nước yến, các loại sản phẩm làm từ yến sào. 
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(210) 4-2013-26261 (220) 07.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Hợp tác xã thương mại dịch 

vụ  Yến Sào thị xã Gò Công  

(VN) 

Số 16 đường Trương Định, khu phố 1, 
phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 
Giang   

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào đóng hộp (dùng làm 

món ăn).  
 

Nhóm 32: Nước yến; nước giải khát.   
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào (thực phẩm), yến sào thô (nguyên tổ), yến sào tinh chế (đã 
làm sạch), nước yến, các loại sản phẩm làm từ yến sào. 

 

 
(210) 4-2013-26262 (220) 07.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Tổ hợp tác kinh tế Mãng Cầu 

Xiêm Xã Tân Phú  (VN) 

ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú 
Đông, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Quả mãng cầu xiêm tươi; cây giống mãng cầu xiêm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả mãng cầu xiêm tươi, cây giống mãng cầu xiêm.  
 

 
(210) 4-2013-26263 (220) 07.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, vàng chanh, 

đen, trắng 
(731) Tổ hợp tác xã kinh tế Mãng 

Cầu Xiêm Xã Tân Phú   (VN) 

ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú 
Đông, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 31: Quả  mãng cầu xiêm tươi; cây giống mãng cầu xiêm.    
 

Nhóm 35: Mua bán: quả mãng cầu xiêm tươi, cây giống mãng cầu xiêm.  
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(210) 4-2013-26616 (220) 11.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 62626 09.05.2013 JM 

63543 16.10.2013 JM 
(540) 

  

(731) APPLE INC.   (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi 
tính có thể chơi trò chơi; máy vi tính cầm tay; máy vi tính dạng bảng; máy hỗ trợ cá nhân 
số hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng 
cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghỉ chép, gửi fax); 
máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ 
ghi chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm 
liên quan; thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay có khả năng cung cấp truy cập Internet 
và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và dữ liệu số hóa 
khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn 
theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản 
lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị 
nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; đầu ghi âm thanh kỹ thuật số; đầu ghi và đầu 
máy phát hình ảnh kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh; máy ghi 
âm và máy quay băng cát xét hình ảnh; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và 
đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu 
thanh (rađiô), đầu phát và thu tín hiệu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu 
viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuyếch đại âm thanh; máy thu sóng rađiô; bộ giải mã 
tín hiệu âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng 
qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện cho thiết bị âm thanh; mô đem; thiết 
bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe 
nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; 
thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị liên lạc theo phương 
thức không dây để truyền âm thanh, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp điện, cáp đồng trục, 
sợi cáp quang; thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính, con chíp (mạch điện tử 
siêu nhỏ), (ra và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy 
fax; máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti vi; bộ giải mã tín hiệu 
truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; chương trình trò chơi máy tính và trò chơi 
điện tử (ghi sẵn có thể tải về); phần mềm máy tính ứng dụng cho hệ thống định vị toàn 
cầu (GPS); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế 
hoạch du lịch, dẫn hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, 
vận chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tùy chọn của 
người sử dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; 
phần mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, 
mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, ảnh, âm thanh, 
hình ảnh, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn phẩm điện tử và trò chơi điện tử; 
phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác bằng tay, và xem văn 
bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) hình ảnh và trò chơi điện tử liên quan đến 
máy tính, ti vi, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, đầu máy phát âm thanh, đầu máy phát 
hình ảnh, đầu máy phát đa phương tiện, điện thoại, và các thiết bị điện tử số hóa cầm tay; 
phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình đồ 
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họa, ảnh, âm thanh, hình ảnh, và nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng lưới liên 
lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử và liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận 
diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn (link) giữa các máy 
tính chủ và người sử dụng được kết nối tới mạng liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, 
điện tử và liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết bị điện tử số hóa di 
động cầm tay và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm xuất bản điện tử; phần 
mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính để quản lý thông tin cá nhân; âm thanh và 
nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải xuống; sách, tạp chí, ấn 
phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và ấn phẩm điện tử khác có thể tải 
về; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký tự; phần mềm nhận dạng 
giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; phần mềm máy tính để 
truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin điện tử; phần mềm đồng 
bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới 
định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán 
kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp 
(sạc), gói thiết bị cắm thêm (dock), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết 
nối tới các thiết bị ngoại vi (docking station), giao diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp 
điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm trên; thiết bị máy tính dùng cho tất cả các 
sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng đa phương tiện dùng với tất cả các sản phẩm 
trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác dùng với tất cả các sản phẩm trên; phụ kiện, 
bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp 
chuyên dùng hoặc có hình dáng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên; thiết bị hoa 
tiêu (dẫn hướng trong hàng hải); thiết bị kiểm tra dán tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng 
cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy đọc để viết chính tả; thiết bị đo chiều 
cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử dùng cho hàng hóa; máy tự động 
tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng 
thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch [các lớp silicon]; 
mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn quang [sợi 
quang]; hệ thống lắp đặt điện tử dùng đế điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận 
hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-
quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động 
phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; đèn soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang 
trí; hàng rào điện tử; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện.  

 

Nhóm 28: Bộ trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình ngoài hay màn hiển thị ngoài. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh; cung cấp dịch vụ văn phòng; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là, quản lý cơ sở dữ liệu 
và hồ sơ bằng máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo, tiếp thị (marketing) và xúc tiến bán hàng; tư vấn quảng cáo và tiếp thị (marketing); 
dịch vụ xúc tiến bán hàng; tập hợp các loại hàng hóa, vì lợi ích của người khác, để người 
mua dễ xem và mua bán; xúc tiến bán các sản phẩm và dịch vụ của người khác; tiến hành 
nghiên cứu thị trường; phân tích sự phản hồi đối với việc quảng cáo và phân tích nghiên 
cứu thị trường; thiết kế, tạo ra, chuẩn bị, sản xuất và phân phát các mẫu quảng cáo và các 
tài liệu quảng cáo cho người khác; dịch vụ lập kế hoạch truyền thông; quản lý chương 
trình khách hàng thân thiết; thu xếp và tiến hành các chương trình giải thưởng khuyến 
khích để thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ; cung cấp thông tin kinh doanh, thông tin 
người tiêu dùng và thông tin thương mại qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn cầu; 
dịch vụ thương mại cụ thể là cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính liên quan đến việc mua và 
bán nhiều loại sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh 
vực sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, tập san chuyên đề và các ấn phẩm khác về 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
620 

nhiều loại chủ đề được nhiều người quan tâm chung; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh 
vực giải trí liên quan đến phim, chương trình truyền hình, các sự kiện văn hóa, các sự kiện 
thể thao, các trò chơi điện tử, các phần mềm ứng dụng máy tính, các sản phẩm âm nhạc, 
và các sản phẩm âm thanh và nghe nhìn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ máy vi tính, thiết bị điện 
tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông, điện thoại di động, thiết bị điện tử cầm tay kỹ thuật số di 
động, phần mềm máy tính, và các linh kiện, thiết bị ngoại vi, và bao đựng cho các sản 
phẩm trên; giới thiệu (trưng bày) sản phẩm tại cửa hàng; địch vụ đăng ký thuê bao, cụ thể 
là cung cấp dịch vụ đăng ký thuê bao văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, ảnh, nội đung âm 
thanh, nội dung hình ảnh, ấn phẩm điện tử, phần mềm ứng dụng máy tính, trò chơi điện tử 
và nội dung đa phương tiện khác, được cung cấp qua Internet và các mạng điện tử và 
mạng thông tin liên lạc khác; sắp xếp và tiến hành các cuộc trưng bày và triển lãm về 
thương mại, trao đổi mậu dịch và kinh doanh; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ kể trên.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ thanh toán hóa đơn; 
cung cấp dịch vụ bảo đảm tài chính cho giao dịch thương mại an toàn (có bảo mật); dịch 
vụ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, dịch vụ thanh toán điện tử. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các cuộc hội thảo về thương mại, trao đổi mậu dịch và 
kinh doanh. 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi 
tính có thể chơi trò chơi; máy vi tính cầm tay; máy vi tính dạng bảng; máy hỗ trợ cá nhân 
số hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng 
cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghỉ chép, gửi fax); 
máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ 
ghi chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm 
liên quan; thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay có khả năng cung cấp truy cập Internet 
và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và dữ liệu số hóa 
khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn 
theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản 
lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị 
nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; đầu ghi âm thanh kỹ thuật số; đầu ghi và đầu 
máy phát hình ảnh kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh; máy ghi 
âm và máy quay băng cát xét hình ảnh; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và 
đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu 
thanh (rađiô), đầu phát và thu tín hiệu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu 
viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuyếch đại âm thanh; máy thu sóng rađiô; bộ giải mã 
tín hiệu âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng 
qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện cho thiết bị âm thanh; mô đem; thiết 
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bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe 
nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; 
thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị liên lạc theo phương 
thức không dây để truyền âm thanh, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp điện, cáp đồng trục, 
sợi cáp quang; thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính, con chíp (mạch điện tử 
siêu nhỏ), (ra và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy 
fax; máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti vi; bộ giải mã tín hiệu 
truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; chương trình trò chơi máy tính và trò chơi 
điện tử (ghi sẵn hoặc có thể tải về); phần mềm máy tính ứng dụng cho hệ thống định vị 
toàn cầu (GPS); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên 
kế hoạch du lịch, dẫn hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi 
đến, vận chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tùy chọn của 
người sử dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; 
phần mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, 
mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, ảnh, âm thanh, 
hình ảnh, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn phẩm điện tử và trò chơi điện tử; 
phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác bằng tay, và xem văn 
bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) hình ảnh và trò chơi điện tử liên quan đến 
máy tính, ti vi, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, đầu máy phát âm thanh, đầu máy phát 
hình ảnh, đầu máy phát đa phương tiện, điện thoại, và các thiết bị điện tử số hóa cầm tay; 
phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình đồ 
họa, ảnh, âm thanh, hình ảnh, và nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng lưới liên 
lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử và liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận 
diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn (link) giữa các máy 
tính chủ và người sử dụng được kết nối tới mạng liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, 
điện tử và liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết bị điện tử số hóa di 
động cầm tay và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm xuất bản điện tử; phần 
mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính để quản lý thông tin cá nhân; âm thanh và 
nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải xuống; sách, tạp chí, ấn 
phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và ấn phẩm điện tử khác có thể tải 
về; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký tự; phần mềm nhận dạng 
giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; phần mềm máy tính để 
truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin điện tử; phần mềm đồng 
bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới 
định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán 
kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp 
(sạc), gói thiết bị cắm thêm (dock), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết 
nối tới các thiết bị ngoại vi (docking station), giao diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp 
điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm trên; thiết bị máy tính dùng cho tất cả các 
sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng đa phương tiện dùng với tất cả các sản phẩm 
trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác dùng với tất cả các sản phẩm trên; phụ kiện, 
bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp 
chuyên dùng hoặc có hình dáng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên; thiết bị hoa 
tiêu (dẫn hướng trong hàng hải); thiết bị kiểm tra dán tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng 
cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy đọc để viết chính tả; thiết bị đo chiều 
cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử dùng cho hàng hóa; máy tự động 
tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng 
thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch [các lớp silicon]; 
mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn quang [sợi 
quang]; hệ thống lắp đặt điện tử dùng đế điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận 
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hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-
quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động 
phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; đèn soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang 
trí; hàng rào điện tử; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện.    

 

Nhóm 28: Bộ trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình ngoài hay màn hiển thị ngoài. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh; cung cấp dịch vụ văn phòng; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là, quản lý cơ sở dữ liệu 
và hồ sơ bằng máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo, tiếp thị (marketing) và xúc tiến bán hàng; tư vấn quảng cáo và tiếp thị (marketing); 
dịch vụ xúc tiến bán hàng; tập hợp các loại hàng hóa, vì lợi ích của người khác, để người 
mua dễ xem và mua bán; xúc tiến bán các sản phẩm và dịch vụ của người khác; tiến hành 
nghiên cứu thị trường; phân tích sự phản hồi đối với việc quảng cáo và phân tích nghiên 
cứu thị trường; thiết kế, tạo ra, chuẩn bị, sản xuất và phân phát các mẫu quảng cáo và các 
tài liệu quảng cáo cho người khác; dịch vụ lập kế hoạch truyền thông; quản lý chương 
trình khách hàng thân thiết; thu xếp và tiến hành các chương trình giải thưởng khuyến 
khích để thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ; cung cấp thông tin kinh doanh, thông tin 
người tiêu dùng và thông tin thương mại qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn cầu; 
dịch vụ thương mại cụ thể là cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính liên quan đến việc mua và 
bán nhiều loại sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh 
vực sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, tập san chuyên đề và các ấn phẩm khác về 
nhiều loại chủ đề được nhiều người quan tâm chung; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh 
vực giải trí liên quan đến phim, chương trình truyền hình, các sự kiện văn hóa, các sự kiện 
thể thao, các trò chơi điện tử, các phần mềm ứng dụng máy tính, các sản phẩm âm nhạc, 
và các sản phẩm âm thanh và nghe nhìn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ máy vi tính, thiết bị điện 
tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông, điện thoại di động, thiết bị điện tử cầm tay kỹ thuật số di 
động, phần mềm máy tính, và các linh kiện, thiết bị ngoại vi, và bao đựng cho các sản 
phẩm trên; giới thiệu (trưng bày) sản phẩm tại cửa hàng; địch vụ đăng ký thuê bao, cụ thể 
là cung cấp dịch vụ đăng ký thuê bao văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, ảnh, nội đung âm 
thanh, nội dung hình ảnh, ấn phẩm điện tử, phần mềm ứng dụng máy tính, trò chơi điện tử 
và nội dung đa phương tiện khác, được cung cấp qua Internet và các mạng điện tử và 
mạng thông tin liên lạc khác; sắp xếp và tiến hành các cuộc trưng bày và triển lãm về 
thương mại, trao đổi mậu dịch và kinh doanh; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ kể trên.     

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ thanh toán hóa đơn; 
cung cấp dịch vụ đảm bảo tài chính cho giao dịch thương mại an toàn (có bảo mật); dịch 
vụ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, dịch vụ thanh toán điện tử. 

 

Nhóm 41: sắp xếp và tiến hành các hội thảo về thương mại, trao đổi mậu dịch và kinh doanh 
 

 
(210) 4-2013-26622 (220) 11.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 86/109,377 04.11.2013 US 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.4.4 
(731) CERREY, S.A. DE C.V.   (MX) 

Ave. Republica Mexicana No. 300 San 
Nicolas de Los Garza, NL, Mexico 66450 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 07: Động cơ hơi nước tua-pin thủy lực hơi nước, máy sinh khí hơi nước và nồi hơi 
của động cơ hơi nước và các thiết phị phụ trợ dùng cho nhà máy điện. 

 

Nhóm 11: ống nồi hơi và đường ống cho hệ thống cấp nhiệt, nồi hơi [không phải bộ phận 
của máy, đèn đốt; nồi hơi đốt bằng gaz; thiết bị thu hồi nhiệt; nồi hơi để đốt nóng; nồi hơi 
nước không là bộ phận máy móc; thiết bị sinh hơi nước, bộ tích hơi nước. 

 

Nhóm 37: Lắp dặt, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ hơi nước, tua-pin thủy lực hơi nước, 
máy sinh khí hơi nước và nồi hơi và các thiết phị phụ trợ có liên quan. 

 

 
(210) 4-2013-26824 (220) 13.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Lê Thị Bích Nguyệt  (VN) 

Số 7C Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị máy móc phục vụ chăm sóc 
sắc đẹp. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề đào tạo thẩm mỹ làm đẹp; khoá đào tạo về làm đẹp; hội thảo 
và làm đẹp; tổ chức sự kiện về chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2013-26845 (220) 13.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) SBG FM, LLC  (US) 
1065 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10018, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường; đồng xu sưu tầm; đồng xu 
trưng bày để kỷ niệm; bộ đồng tiền xu được sưu tầm để trưng bày; huy chương; dây đeo 
chìa khóa làm bằng kim loại quý.  

 

Nhóm 16: Cuốn album để lưu giữ tiền xu; miếng các tông để lót tiền xu trong cuốn 
album; tập tem thư để làm kỷ niệm; hộp bìa các tông dùng để cất giữ và bảo quản tem thư; 
cuốn album đựng tem thư; hộp các tông đựng tem thư; thiếp chúc mừng; bưu thiếp; tạp 
chí; bút mực; bộ bút viết bao gồm bút mực, ngòi bút và mực viết; sổ lưu niệm; cuốn 
album cất sổ lưu niệm; trang rời của sổ lưu niệm; bộ sổ lưu niệm gồm văn phòng phẩm, 
ảnh chụp nghệ thuật và giấy vẽ thủ công, giấy truyền nhiệt (giấy than in sang mặt sau của 
trang giấy khác), tập giấy màu, giấy màu, nhãn dính có hình, giấy can, hình vẽ được cắt 
sẵn bằng giấy, khung tranh ảnh được cắt sẵn bằng giấy, giấy kính dùng cho máy chiếu 
(văn phòng phẩm), khung giấy và mẫu vẽ sẵn các họa tiết trang trí bằng giấy; ảnh in nghệ 
thuật có sẵn khung; tranh vẽ có sẵn khung; bìa bọc tạp chí có sẵn khung; bức vẽ đồ họa 
nghệ thuật có sẵn khung; quả địa cầu; bản đồ.  
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Nhóm 28: Trò chơi; búp bê; đồ trang trí cho cây Nô en (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); 
quả cầu tuyết; phụ kiện dùng cho ngày nghỉ lễ, cụ thể là cây Nô en nhân tạo và vòng hoa 
được kết lại dùng để trang trí cho cây Nô en nhân tạo; bộ bài lá, đồ chơi và trò chơí; trò 
chơi xếp hình; thú nhồi bông (đồ chơi); bộ đồ chơi xếp hình khối; máy bay đồ chơi; mô 
hình toà nhà đồ chơi; xe ô tô đồ chơi; xe máy đồ chơi; tàu thủy đồ chơi; tàu vũ trụ đồ chơi 
và xe cộ đồ chơi; bộ đồ chơi được đúc sẵn khuôn, cụ thể gồm máy bay mi ni, tòa nhà, « 
tô, xe máy, tàu thủy, tàu vũ trụ và xe cộ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các mặt hàng như quà 
tặng, tiền xu, vật dụng sưu tầm được, tranh ảnh nghệ thuật, đồ trang sức, đồ gỗ nội thất, 
mô hình/vật mẫu, đồ chơi, trò chơi và trò chơi xếp hình; dịch vụ bán hàng đến tận nhà các 
loại mặt hàng như quà tặng, tiền xu, vật dụng sưu tầm được, tranh ảnh nghệ thuật, đồ 
trang sức, đồ gỗ nội thất, mô hình/vật mẫu, đồ chơi, trò chơi và trò chơi xếp hình thông 
qua truyền hình. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ xác nhận giá trị các tác phẩm nghệ thuật, đồng tiền xu, đồ trang sức, 
tem thư, đồ mỹ nghệ và vật dụng sưu tầm được.  

 

 
(210) 4-2013-27001 (220) 14.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng, xanh đen 
(731) Công ty TNHH Cinnamon Lab  

(VN) 

Tầng 21 tòa nhà Capital Tower, 109 Trần 
Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính, các thiết bị vật tư phục vụ ngành điện tử tin học, 
bưu chính viễn thông, cụ thể là: màn hình, bàn phím, dây cáp, bộ thiết bị thu phát, thùng 
bưu điện, cân điện tử, ắc quy, mua bán thiết bị của dây chuyền công nghệ trong lĩnh vực 
tin học; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là: quảng cáo thông tin về các sản phẩm tin 
học, bán hàng qua mạng internet, cụ thể là: màn hình, bàn phím, dây cáp, bộ thiết bị thu 
phát, thùng bưu điện, cân điện tử, ắc quy, hỗ trợ khách hàng qua mạng internet và quản lý 
cơ sở dữ liệu khách hàng qua mạng internet. 

 

 
(210) 4-2013-27028 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24; A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

IconLife   (VN) 

21, ngách 32/117, Đỗ Đức Dục, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật; 
khung tranh ảnh; bàn, ghế, giường, tủ, kệ làm bằng gỗ. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: đồ gỗ mỹ thuật, tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, 
sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, khung tranh ảnh, bàn, ghế, giường, tủ, kệ làm bằng gỗ. 

 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo, dịch vụ hỗ trợ giáo dục. 
 

 
(210) 4-2013-27043 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 3.7.17 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH £ Su Hai  (VN) 

40/12-40/14 ấp Bắc, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; tuyển 
dụng lao động; quản lý nhân sự; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; quảng cáo ngoài 
trời; tuyển dụng nhân sự; quảng cáo truyền hình; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2013-27044 (220) 15.11.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.1.13; 2.1.1; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, xám, xanh dương 
đậm 

(731) Công ty TNHH £ Su Hai   (VN) 

40/12-40/14 ấp Bắc, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; tuyển 
dụng lao động; quản lý nhân sự; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; quảng cáo ngoài 
trời; tuyển dụng nhân sự; quảng cáo truyền hình; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2013-27045 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xám, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH £ Su Hai   (VN) 

40/12-40/14 ấp Bắc, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; tuyển 
dụng lao động; quản lý nhân sự; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; quảng cáo ngoài 
trời; tuyển dụng nhân sự; quảng cáo truyền hình; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2013-27046 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, đen, xám 
(731) Công ty TNHH £ Su Hai   (VN) 

40/12-40/14 ấp Bắc, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; tuyển 
dụng lao động; quản lý nhân sự; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; quảng cáo ngoài 
trời; tuyển dụng nhân sự; quảng cáo truyền hình; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

(210) 4-2013-27047 (220) 15.11.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 15.7.1; 26.1.1 

(591) Xám, xanh đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH £ Su Hai   (VN) 

40/12-40/14 ấp Bắc, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; tuyển 
dụng lao động; quản lý nhân sự; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; quảng cáo ngoài 
trời; tuyển dụng nhân sự; quảng cáo truyền hình; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2013-27063 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

xây dựng MEIFENG   (VN) 

25 đường số 17B, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Mũi khoan; lưỡi cưa; lưỡi bào; lưỡi cắt; đĩa mài bằng đá nhám; kéo (tất cả là 
dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công).  

 
 

(210) 4-2013-27085 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.4.11 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH tập đoàn Hoàng 

Phát VISSAI  (VN) 

Lô C7, cụm công nghiệp Gián Khẩu, xã 
Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động đại lý bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ; hoạt động môi giới bất động sản. 
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Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý du lịch; dịch vụ vận tải hành khách; 
dịch vụ vận tải hàng hoá; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ 
tổ chức các sự kiện văn hoá; dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức và 
điều khiển hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; phòng tập thể dục. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp; nhà nghỉ 
dưỡng lão; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa 
(dịch vụ chăm sóc da và toàn thân); dịch vụ tắm hơi; xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2013-27188 (220) 18.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Hương Rừng  

(VN) 

Số 48, ngõ 135, phố Đội Cấn, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược linh chi. 
 

 
(210) 4-2013-27204 (220) 18.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.3 
(731) Công ty cổ phần đào tạo 

ngôn ngữ và phát triển kỹ 

năng Anh Quốc   (VN) 

Tầng 3, tòa nhà 335, đường Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa, bao gồm 
các trò chơi phim 7D, gắp thú bông, đua ngựa, bắt cá, bắn rồng, đối kháng, đua ô tô, bắn 
súng, đánh bóng, ném bóng rổ, cưỡi ngựa, xe đụng. 

 
 

(210) 4-2013-27230 (220) 18.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh da trời 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

OMP Alliance   (VN) 

Khu vực D8, tầng 2, cao ốc Tản Đà, 
phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy giặt, máy phát điện, máy là (ủi) quần áo dùng trong công nghiệp, 
máy sấy dùng trong công nghiệp, nồi sinh hơi nước, máy phát điện; bán buôn dụng cụ, 
thiết bị bếp gia đình, bếp công nghiệp, trang thiết bị y tế, dụng cụ cơ khí, dụng cụ sử dụng 
khí nén, đá mài giấy nhám; mua bán đồ dùng gia đình, đồ điện gia dụng, vật liệu xây 
dựng, đồ ngũ kim. 

 

Nhóm 37: Cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì: máy giặt, máy phát điện, máy là (ủi) quần 
áo dùng trong công nghiệp, máy sấy dùng trong công nghiệp, thiết bị, đồ dùng gia đình.  

 
Nhóm 39: Đại lý điều hành chuyến du lịch; vận chuyển hành khách hay hàng hóa từ vị trí 
này đến vị trí khác (bằng đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không hay đường ống); 
dịch vụ thuê xe du lịch, thuyền có người điều khiển để vận chuyển hành khách đi tham 
quan; dịch vụ đặt vé máy bay, vé tàu hỏa, vé tàu thủy. 

 

Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ do các cá nhân hoặc các cơ sở thực hiện nhằm mục đích cung 
cấp thực phẩm và đồ uống để tiêu dùng và các dịch vụ cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn, 
nhà trọ hoặc các cơ sở khác cung cấp chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2013-27264 (220) 18.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) T1307972A 20.05.2013 SG 
(540) 

 

  
(731) KEPPEL LAND LIMITED   (SG) 

230 Victoria Street, #15-05 Bugis 
Junction Towers, Singapore 188024  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 06: Công trình xây dựng và cấu kiện xây dựng bằng kim loại; nhà căn hộ (cấu kiện 
xây dựng hoặc công trình xây dựng bằng kim loại); nhà ở (công trình xây dựng) bằng kim 
loại; văn phòng (công trình xây dựng bằng kim loại); công trình xây dựng được làm chủ 
yếu bằng kim loại phục vụ mục đích kinh doanh; công trình xây dựng bằng kim loại 
thường phục vụ mục đích công nghiệp; bảng quảng cáo bằng kim loại (không phản 
quang); biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời (cấu kiện xây dựng) bằng kim loại; cột quảng 
cáo bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Công trình xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng không bằng kim 
loại; tòa nhà căn hộ (công trình xây dựng không bằng kim loại); nhà căn hộ (cấu kiện xây 
dựng hoặc công trình xây dựng không bằng kim loại); nhà ở (công trình xây dựng) không 
bằng kim loại; văn phòng (công trình xây dựng không bằng kim loại); công trình xây 
dựng được làm chủ yếu bằng vật liệu không phải kim loại phục vụ mục đích kinh doanh; 
công trình xây dựng không bằng kim loại phục vụ mục đích công nghiệp; biển quảng cáo 
tấm lớn ngoài trời không bằng kim loại; biển hiệu quảng cáo không bằng kim loại (không 
vận hành cơ giới, không phản quang); cột quảng cáo (không bằng kim loại); biển hiệu 
ngoài trời (không bằng kim loại, không phản quang và không vận hành cơ giới); cọc và 
hàng rào không bằng kim loại; bảng báo hiệu bằng gỗ; tác phẩm chạm khắc bằng bê tông, 
cẩm thạch hoặc đá; tượng bằng đá, bê tông, đá granit hoặc cẩm thạch; tác phẩm nghệ 
thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch; công trình xây dựng bằng các vật liệu không phải 
kim loại, đồ trang trí bằng đá hoặc cẩm thạch.  
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Nhóm 35: Dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh và quy hoạch doanh nghiệp; dịch vụ nghiên 
cứu kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh và quản trị 
kinh doanh văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị bán hàng hóa, trung tâm mua bán, 
khu mua sắm, cửa hàng bán lẻ và bán buôn, nhà làm nơi lưu trú tạm thời, khách sạn, 
khách sạn cạnh đường cho khách đi ô tô, khu nghỉ dưỡng, sân gôn, căn hộ ở tạm thời có 
dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, chung cư, căn hộ, phòng ở, nhà kho, nhà máy và khu bất động sản 
mới; dịch vụ quản lý kinh doanh thương mại; biên tập danh sách địa chỉ gửi thư; dịch vụ 
quảng cáo qua thư; dịch vụ quảng cáo (trên tất cả các phương tiện truyền thông bao gồm 
cả báo in, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình và trang web); dịch vụ trưng 
bày hàng hóa; dịch vụ chuẩn bị và thực hiện quảng cáo; dịch vụ cung cấp không gian 
quảng cáo; cho thuê biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời; cho thuê biển quảng cáo; dịch vụ 
quảng bá thúc đẩy bán sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ marketing và xúc tiến bán hàng, dịch 
vụ phân tích và nghiên cứu thị trường; tổ chức các buổi trưng bày và triển lãm nhà ở và 
bất động sản cho mục đích xúc tiến bán hàng và quảng cáo; dịch vụ quản trị kinh doanh; 
dịch vụ đàm phán thương mại; dịch vụ đàm phán hợp đồng (cho người khác); dịch vụ tư 
vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; dịch vụ quản lý dự án xây dựng; quản lý 
dự án xây dựng từ xa. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ quản trị và quản lý 
bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản, bất động sản dân dụng, bất động sản công 
nghiệp và bất động sản thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị bán hàng 
hóa, trung tâm mua bán, khu mua sắm, cửa hàng bán lẻ và bán buôn, căn hộ ở tạm thời có 
dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, chung cư, căn hộ, phòng ở, nhà kho, nhà máy và khu bất động sản 
mới; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ định giá tài sản và bất động sản; dịch vụ tài 
chính; dịch vụ quản lý tài sản đầu tư; dịch vụ quản lý ủy thác đầu tư bất động sản, quản lý 
quỹ, quản lý quỹ vốn, quản lý quỹ doanh nghiệp, quản lý quỹ tài chính và quản lý quỹ 
đầu tư; dịch vụ công ty đầu tư tín thác, dịch vụ quản lý đầu tư tín thác, dịch vụ đầu tư tín 
thác; dịch vụ thông tin thị trường tài chính; dịch vụ tổ chức thị trường kinh doanh cho các 
dịch vụ tài chính; dịch vụ tài chính doanh nghiệp; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ 
quản lý chứng khoán; dịch vụ giao dịch và kinh doanh chứng khoán; dịch vụ đầu tư chứng 
khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán trái phiếu; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ quản trị 
ủy thác tài chính; quản lý giao dịch ủy thác tài chính; dịch vụ bảo lãnh nợ; dịch vụ nhận 
ủy thác quản lý và đầu tư tài chính; dịch vụ công ty nhận ủy thác quản lý tài chính; dịch 
vụ quản lý ủy thác tài chính; dịch vụ tư vấn ủy thác tài chính để thiết lập các giao dịch ủy 
thác; dịch vụ tư vấn tài chính, quản lý và cố vấn tài chính; dịch vụ định giá và phân tích 
tài chính; dịch vụ bảo hiểm tài chính; dịch vụ cấp vốn tài chính; dịch vụ môi giới vốn đầu 
tư rủi ro; dịch vụ tín dụng; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ đầu tư quỹ và chứng khoán; 
dịch vụ cung cấp nhà ở; dịch vụ tìm kiếm bất động sản nhà ở; dịch vụ gia hạn và chấm dứt 
hợp đồng thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng, phòng trưng bày; dịch 
vụ cho thuê dài hạn chỗ ở, căn hộ, tòa nhà, bất động sản thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn, 
nhà ở, không gian làm văn phòng, nhà làm địa điểm mua sắm, dịch vụ cho thuê lâu dài 
phòng ở, căn hộ, tòa nhà, không gian làm văn phòng, nhà ở cố định, văn phòng có dịch vụ 
(bất động sản); dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; dịch vụ quản 
lý kinh doanh và quản trị kinh doanh bất động sản, bất động sản dân dụng, bất động sản 
công nghiệp và bất động sản thương mại. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa, làm mới các khu bất động sản; dịch vụ xây dựng 
khu bất động sản bán lẻ thương mại; dịch vụ xây dựng bất động sản công nghiệp; dịch vụ 
xây dựng khu nhà ở; dịch vụ xây dựng các khu tòa nhà; dịch vụ xây dựng và xây dựng 
công trình; dịch vụ xây dựng bất động sản thương mại và bất động sản công nghiệp; dịch 
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vụ xây dựng các quầy và cửa hàng trong hội chợ; dịch vụ xây dựng nhà ở và văn phòng; 
dịch vụ xây dựng, cải tạo, tân trang, làm sạch, bảo dưỡng và sửa chữa bất động sản, bất 
động sản dân dụng, bất động sản công nghiệp và bất động sản thương mại, văn phòng, 
trung tâm thương mại, siêu thị bán hàng hóa, trung tâm mua bán, khu mua sắm, cửa hàng 
bán lẻ và bán buôn, nhà lưu trú tạm thời, khách sạn, khách sạn cạnh đường cho người đi « 
tô, khu nghỉ dưỡng, sân gôn, căn hộ ở tạm thời có dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, chung cư, căn 
hộ, phòng ở, nhà kho, nhà máy và khu bất động sản mới; dịch vụ xây dựng phát triển hạ 
tầng đất đai (dịch vụ xây dựng); dịch vụ xây dựng nhà ở; dịch vụ xây dựng mới, tân trang, 
cải tạo và phục hồi tòa nhà và công trình xây dựng; dịch vụ diệt trừ động vật gây hại; dịch 
vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hoạt động thể thao và văn hóa; cung cấp (không phải mua bán) 
tiện nghi cho hoạt động giải trí, bao gồm tiện nghi tại bến cảng cho các du thuyền đến đậu 
và sân gôn; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tổ chức 
các cuộc thi kinh doanh. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ trắc địa, dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây 
dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa 
chất, dịch vụ thiết kế bản vẽ kỹ thuật và dịch vụ kiến trúc; dịch vụ kiến trúc liên quan đến 
xây dựng phát triển hạ tầng đất đai; dịch vụ thiết kế và lập quy hoạch bất động sản, bất 
động sản dân dụng, bất động sản công nghiệp và bất động sản thương mại, văn phòng, 
trung tâm thương mại, siêu thị bán hàng hóa, trung tâm mua bán, khu mua sắm, cửa hàng 
bán lẻ và bán buôn, nhà làm nơi lưu trú tạm thời, khách sạn, khách sạn cạnh đường cho 
khách đi ô tô, khu nghỉ dưỡng, sân gôn, căn hộ ở tạm thời có dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, 
chung cư, căn hộ, phòng ở, nhà kho, nhà máy và khu bất động sản mới; dịch vụ thiết kế và 
quy hoạch xây dựng khu và phân khu bất động sản mới; dịch vụ trắc địa bất động sản; 
dịch vụ thiết lập bản vẽ quy hoạch xây dựng; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ thiết kế 
công trình xây dựng; dịch vụ quy hoạch và thiết kế kiến trúc các khu công trình xây dựng 
dân dụng và thương mại mới; dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu liên quan 
đến công trình xây dựng; dịch vụ ghi dữ liệu liên quan đến tiêu thụ năng lượng trong công 
trình xây dựng; dịch vụ tư vấn đảm bảo chất lượng; dịch vụ kiểm tra và kiểm soát chất 
lượng; dịch vụ tư vấn và nghiên cứu kỹ thuật liên quan đến an toàn; dịch vụ đánh giá mức 
độ an toàn; dịch vụ kiểm định (đo lường) môi trường trong công trình xây dựng; dịch vụ 
kiểm tra kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu công nghệ cho ngành xây dựng công trình; dịch vụ 
kiểm tra [trắc địa] công trình xây dựng; dịch vụ kiểm tra và thử nghiệm kết cấu xây dựng, 
thiết bị và máy liên quan đến xây dựng và xây dựng công trình; dịch vụ tư vấn và cố vấn 
liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nơi lưu trú tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn, khách 
sạn cạnh đường cho khách đi ô tô, và khu nghỉ dưỡng; căn hộ ở tạm thời có dịch vụ; dịch 
vụ đặt chỗ nơi lưu trú tạm thời, cơ sở lưu trú tạm thời, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân gôn 
và căn hộ ở tạm thời có dịch vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng, quầy rượu (quán bar), và cung cấp thức ăn và đồ uống tại chỗ do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu cốc-tai, cho thuê phòng họp, nơi lưu trú tạm thời, 
nhà lưu động và lều trại; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ quy hoạch (thiết kế) 
vườn hoa cây cảnh; dịch vụ trải thảm cỏ trong vườn (dịch vụ làm vườn cây cảnh); dịch vụ 
thông tin liên quan đến hệ thực vật cho mục đích làm vườn hoa, công viên; dịch vụ thiết 
kế vườn hoa cây cảnh; dịch vụ chăm sóc vườn hoa cây cảnh; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
nghề làm vườn; dịch vụ tư vấn liên quan đến sức khoẻ.  
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Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) phương tiện an ninh tại chỗ; dịch vụ tư 
vấn về an ninh xã hội; dịch vụ kiểm tra công trình xây dựng cho mục đích an toàn; dịch 
vụ bảo vệ; dịch vụ an ninh; dịch vụ tư vấn liên quan đến an toàn; dịch vụ đánh giá rủi ro 
an ninh; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  
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(531) A26.11.12 
(731) NIPPON MEAT PACKERS, INC.   (JP) 

4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Bộ thử phản ứng để phát hiện nấm mốc độc hại trong thực phẩm; bộ thử phản 

ứng để phát hiện chất gây dị ứng thực phẩm; bộ thử phản ứng để phát hiện nguồn gốc của 
ngộ độc thực phẩm; bộ thử phản ứng để phát hiện độc tố của ngộ độc thực phẩm, tất cả 
bao gồm chủ yếu là chất thử; thuốc thử hoá học và chế phẩm hóa học dùng cho mục đích 
khoa học, không dùng cho mục đích y học hoặc thú y; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây 
trồng; phân bón; axit béo cao; chất làm ngọt nhân tạo; chế phẩm nâng cao chất lượng, 
hương vị của thực phẩm có thành phần chủ yếu là colagen. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn không 
dùng trong quy trình sản xuất; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; chế phẩm tẩy vết 
bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chất làm mềm vải dùng để giặt; chế phẩm tẩy trắng để giặt; 
xà phòng và chất tẩy rửa; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm và chế phẩm để vệ sinh thân thể; 
nước hoa; móng (tay, chân) giả; lông mi giả;  colagen sử dụng trong mỹ phẩm; colagen 
peptit sử dụng trong mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú ý và chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
sữa bột cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé; đồ uống cho em bé; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ở 
dạng bột có thành phần chủ yếu là polysaccharide dùng để làm tăng độ sền sệt dùng cho 
những người có chứng khó nuốt; colagen peptit cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng 
cho người; chất bổ sung ăn kiêng cho người trên cơ sở khuẩn sữa; chất bổ sung ăn kiêng 
cho người trên cơ sở colagen; chất bổ sung ăn kiêng cho người trên cơ sở Glucosamin; 
chất bổ sung ăn kiêng cho người trên cơ sở nhân sâm Hàn Quốc; chất bổ sung ăn kiêng 
cho người trên cơ sở Elastin; chất bổ sung ăn kiêng cho người trên cơ sở chất chiết từ 
nhau thai; chất bổ sung ăn kiêng cho người có thành phần chủ yếu là dầu cây lưu ly, lợn 
thủy phân và cây rum; chất bổ sung ăn kiêng cho người có thành phần chủ yếu là bột 
xương sụn gà; chất bổ sung ăn kiêng cho người trên cơ sở chất chiết từ gà; chất bổ sung 
ăn kiêng cho người có thành phần chủ yếu là cacnosin và anserine; chất bổ sung ăn kiêng 
cho người có thành phần chủ yếu là thủy sản ăn được và rong biển ăn được; chất bổ sung 
ăn kiêng cho người có thành phần chủ yếu là axit amin, lecithin và thảo mộc; chất bổ sung 
ăn kiêng cho người có thành phần chủ yếu là isomaltooligosacchande và chất xơ dinh 
dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng cho người trên cơ sở chiết xuất từ sáp ong; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người trên cơ sở sữa ong chúa; tinh dịch dùng để thụ tinh nhân tạo, bông tăm 
dùng cho y tế. 
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Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ để kiểm 
tra và phân tích thực phẩm; máy và dụng cụ đo hoặc thử nghiệm; máy và thiết bị viễn 
thông; thiết bị ngoại vi máy tính; mũ bảo hiểm cho thể thao; tệp tin hình ảnh có thể tải về 
được; đĩa video và băng viđeo đã ghi; xuất bản phẩm điện tử; bộ thử phản ứng để phát 
hiện nấm mốc độc hại trong thực phẩm; bộ thử phản ứng để phát hiện chất gây dị ứng 
thực phẩm; bộ thử phản ứng để phát hiện nguồn gốc của ngộ độc thực phẩm; bộ thử phản 
ứng để phát hiện độc tố của ngộ độc thực phẩm; tất cả bao gồm cả tấm, que thử, túi nhựa 
được sử dụng như thiết bị thử không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; núm vú giả cho trẻ em bú bình; gối túi đá chườm cho 
mục đích y tế; băng hỗ trợ hình tam giác; băng hỗ trợ cho việc băng bó; chỉ catgut dùng 
trong phẫu thuật; bầu sữa cho mục đích y tế; ống hút ngỏ giọt cho mục đích y tế; núm vú 
giả; túi đá chườm cho mục đích y tế; cái giữ túi đá chườm y tế; bình sữa cho trẻ em bú; 
chai sữa cho trẻ em bú; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; màng nhĩ nhân tạo; vật 
liệu nhân tạo sử dụng trong việc thay thế các bộ phận của cơ thể người (không dùng cho 
nha khoa]; nút bịt lỗ tai để ngủ; nút bịt lỗ tai để cách âm; thiết bị xoa bóp; găng tay cho 
mục đích y tế; dụng cụ lấy ráy tai.  

 
Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói thực phẩm dùng trong gia đình; khăn lau 
tay vệ sinh bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; 
khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn giấy ướt; giấy và bìa cứng; bảng trắng thuận tiện có thể 
dùng như công cụ cổ vũ tại sân vận động hoặc buổi hòa nhạc; con dấu (đóng dấu); giấy 
dính (văn phòng phẩm); tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn phòng]; vật dụng giữ vé; 
văn phòng phẩm; giấy, thẻ hoặc bìa cứng có chữ ký (chữ viết) lưu niệm; áp phích quảng 
cáo; ấn phẩm; ảnh chụp; giá dựng ảnh chụp. 

 
Nhóm 29: Dầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được; sản phẩm sữa; thịt [tươi, ướp lạnh 
hoặc đông lạnh]; trứng; thủy sản ăn được (không còn sống), tươi, ướp lạnh hoặc đông 
lạnh; rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; thịt heo chiên xù - món ăn Nhật Bản (Tonkatsu ); 
chả thịt băm viên; gà nướng kiểu Nhật Bản (Yakitori ); thịt lớn nướng kiểu Trung Quốc; 
gan và nội tạng lợn, bò đã tẩm ướp gia vị; sản phẩm thịt đã chế biến; sản phẩm hải sản đã 
chế biến; nước dừa; sa lát trộn giăm bông; sa lát trộn miến làm từ tinh bột đậu; rau và trái 
cây đã chế biến; đậu phụ chiên (Abura-age); đậu phụ khô-đông lạnh [Kohri- dofu]; thạch 
làm từ rễ cây lưỡi quỷ [Konnyaku]; sữa đậu nành [thay thế sữa]; đậu phụ có thành phần 
chủ yếu là sữa đậu nành và colagen; đậu phụ; đậu nành lên men [Natto]; trứng đã chế 
biến; món rau ăn liền gồm tôm, cà rốt, ngô non và gia vị được nấu với bông cải xanh tươi; 
món rau ăn liền gồm thịt lợn muối xông khói, cà rốt, pho mát và gia vị được nấu với măng 
tây tươi; món rau ăn liền gồm thịt lợn muối xông khói, cà rốt và gia vị nấu với khoai tây 
tươi; món rau ăn liền gồm thịt, sản phẩm thịt đã chế biến, thủy sản có thể ăn được và gia 
vị nấu với rau tươi; hỗn hợp thịt bò băm; xúp miso ăn liền; xúp đã chế biến; món cà ri 
hầm được và đóng gói sẵn có thành phần chính là thịt bò và có thêm rau quả và gia vị, hỗn 
hợp xúp hầm đã được nấu và đóng gói sẵn; món ăn đã chế biến và đóng gói sẵn làm từ thịt 
gà, trứng cút, cà rốt, măng, cải thảo, hành tây, thịt lợn, mộc nhĩ, dầu hào, chiết xuất của 
thịt lợn để dùng kem với cơm hoặc mì; món ăn đã chế biến và đóng gói sẵn làm từ măng, 
cà rốt, mộc nhĩ và nước xốt để dùng với trứng; món ăn đã chế biến và đóng gói sẵn làm từ 
thịt lợn, tỏi, ớt, bột đậu tằm nhão, rượu sake, nước tương, bột đậu tương ngọt nhão, đậu 
tương lên men (touchi) để dùng với đậu phụ; món ăn đã chế biến và đóng gói sẵn làm từ 
thịt lợn băm nhỏ, dầu thực vật, đường trái cây, bột cà chua nhão, nước ép cam, nước 
tương, dầu hào, tỏi, dấm, muối, cà rốt, gừng, rượu sakê, gia vị, ớt jalapeno, và dầu ăn cay 
để dùng với cà tím; món ăn đã chế biến và đóng gói sẵn làm từ thịt lợn băm nhỏ, dầu thực 
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vật, đường trái cây, bột cà chua nhão, nước ép cam, nước tương, dầu hào, tỏi, dấm, muối, 
cà rốt, gừng, rượu sakê, gia vị, ớt jalapeno, và dầu ăn cay để dùng với miến làm từ đậu; 
món thịt lợn nấu hai lần đã chế biến và đóng gói sẵn (món Tứ Xuyên); món ăn đã chế 
biến và đóng gói sẵn làm từ thịt lợn, cà rốt, măng, thịt gà, mộc nhĩ, nấm shiitake và nước 
xốt được gọi là món happosai; món thịt lợn chua ngọt đã chế biến và đóng gói sẵn; món 
tôm ngọt và ớt đã chế biến và đóng gói sẵn; món gà băm chiên với hạt điều đã chế biến và 
đóng gói sẵn; món bò tiêu xanh đã chế biến và đóng gói sẵn, được gọi là "Chinjao Rosu"; 
món ăn liền có thành phần chủ yếu là thịt, rau, thủy sản ăn được và gia vị đã nấu chín; 
mảnh táo tía khô để rắc trên gạo trong nước nóng [Ochazuke-nori]; Furi-kake [mảnh cá, 
thịt, rau hoặc rong biển khô] (gia vị khô để rắc lên cơn/); món ăn thêm làm từ đậu nành 
lên men; hạt đậu chưa chế biến; colagen peptit dùng cho người; colagen dùng cho người; 
prôtein dùng cho người; thành phần đủ loại cho món ăn một nồi và/hoặc thịt nướng bao 
gồm thịt, thủy sản ăn được và/hoặc rau đã chế biến; gà rán: thực phẩm đã chế biến có 
thành phần chủ yếu là thịt hoặc sản phẩm thịt đã chế biến; thực phẩm đã chế biến có 
thành phần chủ yếu là thủy sản ăn được; thực phẩm đã chế biến có thành phần chủ yếu là 
rau; thực phẩm đã chế biến có thành phần chủ yếu là trái cây; thực phẩm đã chế biến có 
thành phần chủ yếu là đậu phụ; thực phẩm đã chế biến có thành phần chủ yếu là trứng; 
thịt băm viên (đã chế biến); trứng luộc bọc thịt xúc xích. 

 
Nhóm 30: Chất liên kết cho kem lạnh; chế phẩm để làm mềm thịt cho mục đích gia đình; 
chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm 
[không từ tinh dầu]; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đá lạnh, 
kem lạnh; bánh mỳ với xúc xích bên trong; bánh mì hình vòng tròn (bánh Bagel); bánh mì 
dẹt (bánh Naan); bánh tròn, mỏng làm từ ngô/bắp hoặc lúa mạch và trứng (bánh Tortilla ); 

bánh mỳ kiểu ý (bánh Ciabatta); bánh Chapati; bánh Muffm (bánh nướng xốp) kiểu Anh; 

bánh nướng; bánh croaxăng; bánh mỳ nướng phẳng kiểu ý (bánh Focaccia); bánh mỳ 
Pita; bánh mỳ ổ tròn; bánh mỳ mềm; bánh mỳ ngọt hình tròn; bánh rán; bánh rán kiểu 
Nhật Bản (bánh Curry ); kẹo có thành phần chủ yếu là nước cốt dừa; bánh kẹo; bánh mỳ 
và bánh sữa nhỏ; nước dùng cho mỳ sợi ở dạng bột và dạng lỏng; gia vị cho mỳ sợi; nước 
xốt cho món rau hấp; nước xốt cho tonkatsu (nước xốt cho thịt lợn tẩm bột chiên); gia vị 
(không phải gia vị cay); gia vị cay; hỗn hợp để làm kem lạnh; hạt cà phê chưa rang; món 
ăn đã được chuẩn bị trên cơ sở mì sợi với các nguyên liệu của chúng, nước dùng hoặc 
nước xốt; món ăn đã được chuẩn bị trên cơ sở mì sợi; miến tinh bột đậu với các nguyên 
liệu để xào miến tinh bột đậu; mì gạo với các nguyên liệu để xào mì gạo; bột nhào; chế 
phẩm ngũ cốc; bột hạnh nhân; bánh bao có nhân kiểu Trung Quốc [bánh Gyoza đã nấu 
chín]; bánh xăng đuých; bánh bao hấp kiểu Trung Quốc [bánh Shumai đã nấu chín]; món 
sushi của Nhật Bản; bánh hình tròn chiên trộn với những miếng bạch tuộc nhỏ [bánh 
Takoyaki]; bánh bao nhỏ hấp kiểu Trung Quốc; bánh pizza; bữa ăn trưa đóng hộp gồm 
cơm với thịt, cá hoặc rau; bánh mì kẹp xúc xích (bánh xăng đuých) [đã chế biến]; bánh 
patê thịt [đã chế biến]; bánh nhân thịt [đã chế biến]; bánh xăng đuých có giăm bông và 
pho mát nướng với nước xốt (bánh Croque monsieur [đã chế biến]); bánh xăng đuých kiểu 
Pháp (bánh Tartine [đã chế biến]); bánh xăng đuých cuộn [đã chế biến]; bánh Bagel với 
giăm bông và pho mát; bánh Muffm kiểu Anh với giăm bông và pho mát; bánh Ciabatta 
với nước xốt và pho mát; bánh Tortilla với gà nướng; bánh Naan với xúc xích; bánh mỳ 
với thịt, thủy sản ăn được, rau, pho mát hoặc tương tự như thế; bánh bao hấp kiểu Trung 
Quốc (bánh Xiaolongbao); bánh bao hẹ hấp kiểu Trung Quốc; bánh gạo Trung Quốc bọc 
lá tre; nem cuốn; bột nấm men khô; mạch nha gạo lên men [Koji]; nấm men; bột nở; hỗn 
hợp làm bánh mỳ ăn liền; hỗn hợp làm bánh kẹo ăn liền; nước xốt cho mỳ ống; sản phẩm 
phụ của gạo cho thực phẩm (bã rượu); gạo lứt; yến mạch đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ; 
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bột mì được trộn với gia vị và gia vị cay; bột mì cho thực phẩm; hỗn hợp nước xốt cay ăn 
liền (nước xốt mapo) cho đậu phụ Tứ Xuyên và hỗn hợp nước xốt cay ăn liền (nước xốt 
mapo) cho miến làm từ tinh bột đậu. 

 

Nhóm 31: Cá sống; động vật giáp xác sống; tảo cho tiêu dùng con người hoặc động vật; 
rau [tươi]; trái cây [tươi]; hạt kê Foxtail [chưa chế biến]; hạt kê Proso [chưa chế biến]; hạt 

vừng [chưa chế biến]; kiều mạch [chưa chế biến]; ngô [hạt chưa chế biến]; hạt kê Nhật 

Bản [chưa chế biến]; lúa mì, lúa mạch và yến mạch [chưa chế biến]; thóc chưa chế biến; 
lúa miến [chưa chế biến]; protein cho tiêu dùng động vật; thực phẩm cho động vật bảo 

gồm cả colagen peptit; thực phẩm cho động vật; chế phẩm chăn nuôi để vỗ béo bao gồm 

cả colagen peptit. 
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; chiết suất của cây hoa bia cho 

việc sản xuất bia; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; 
nước ép rau [đồ uống]. 

 
Nhóm 33: Rượu Nhật Bản; rượu Tây; đồ uống trái cây có cồn; rượu Trung Quốc; rượu có 

hương vị; đồ uống có cồn, trừ bia.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh; nghiên cưu 

hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng thương mại; quản lý 

kinh doanh khách sạn; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ thực phẩm và đồ uống; dịch vụ bán 
buôn hoặc bán lẻ túi và túi nhỏ; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ thiết bị nhà bếp, dụng cụ 

làm sạch và dụng cụ để giặt, rửa; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ chế phẩm dược và chế 

phẩm vệ sinh và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm, đồ trang điểm, đồ vệ 
sinh thân thể, chế phẩm đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa; dịch vụ bán buôn hoặc bán 

lẻ tệp tin hình ảnh có thể tải về được; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đĩa DVD đã ghi, đĩa 

hình và băng hình; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ xuất bản phẩm điện tử.  
 

Nhóm 40: Chế biến thực phẩm; cho thuê máy và thiết bị chế biến thực phẩm hoặc đồ 
uống; dịch vụ in; thu thập, phân loại và xử lý phế thải và rác; xử lý nước; tái chế rác; xử lý 

hoặc gia công vải, quần áo hoặc lông thú [bao gồm cả làm khô]. 

 
Nhóm 42: Thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ [bao gồm cả các bộ phận của chúng] hoặc 

hệ thống bao gồm các máy móc, thiết bị, dụng cụ đó; dịch vụ thiết kế cho xây dựng và 

công trình dân dụng; thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính, hoặc bảo trì phần 
mềm máy tính; tư vấn kỹ thuật liên quan đến vận hành, điều khiển và hoạt động của máy 

tính, ô tô và các loại máy yêu cầu trình độ hiêu biết, kỹ năng hoặc kinh nghiệm cá nhân 

của người sử dụng ở mức độ cao đáp ứng độ chính xác đã được yêu cầu trong quá trình 
vận hành chúng; thử nghiệm, kiểm tra hoặc nghiên cứu dược phẩm, mỹ phẩm hoặc thực 

phẩm; thử nghiệm, kiểm tra hoặc nghiên cứu trong nông nghiệp, chăn nuôi hoặc ngư 

nghiệp; cho thuê máy tính; cung cấp chương trình máy tính. 
 

Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [môi giới đặt khách sạn, nhà trọ 

hoặc tương tự như vậy]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung 
cấp nơi nhốt giữ động vật; chăm sóc trẻ sơ sinh và mẫu giáo tại trung tâm trông giữ trẻ; 

nhà dưỡng lão; cho thuê phòng hội nghị; cho thuê tiện nghi cho triển lãm.  
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(210) 4-2013-27507 (220) 20.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.12; A25.3.3 
(731) MA-FRA S. P. A.   (IT) 

Via Aquileia, 44/46 Baranzate (Milano), 
Italy 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Men [vec ni]; chế phẩm chống gỉ để bảo vệ; chế phẩm bảo vệ bề mặt khỏi 

xước, ăn mòn và ẩm ướt; chế phẩm bảo vệ kim loại; sơn diệt khuẩn; chế phẩm chống ăn 
mòn; dải băng chống ăn mòn; mỡ chống gỉ; dầu dùng để bảo quản gỗ; dầu chống gỉ; chế 
phẩm chống làm mờ xỉn kim loại; sơn; véc ni; sơn mài; chế phẩm chống gỉ và bảo quản 
gỗ. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm rửa xe ô tô; chất tẩy rửa dùng cho xe ô tô, xe cộ nói chung, nội thất, 
cửa sổ và kính xe ô tô, dùng cho cả đồ gỗ nội thất, các bộ phận của xe, dùng cho crom và 
hợp kim; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích 
y tế; chế phẩm đánh bóng xe ô tô và cho lốp hơi; sáp dùng cho xe ô tô và xe cộ; chế phẩm 
đánh bóng xe ô tô; chế phẩm để tẩy sạch (loại bỏ) nhựa đường, keo, nhựa, dầu mỡ, bùn 
đất, côn trùng, nước đá và băng tuyết; chế phẩm dạng xịt để cọ rửa và làm sạch xe ô tô và 
các loại xe cộ nói chung; chất tẩy rửa, chế phẩm dạng sữa dùng để giữ ẩm và kem làm 
sáng bóng bề mặt vải và bề mặt da, dùng cho xe ô tô và xe cộ nói chung; chế phẩm dạng 
xịt dùng để đánh bóng xe ô tô; chế phẩm dạng khí nén đựng trong can dùng để làm sạch 
và lau bụi bẩn; chế phẩm làm sạch cho mũ bảo hiểm; miếng vải thấm sẵn chất tẩy rửa 
dùng để làm sạch và làm sáng các đồ vật; xà phòng; kem làm sạch tay; chế phẩm vệ sinh 
dạng quánh (gel); chế phẩm rửa tay dạng bột nhão; chế phẩm làm sạch tay; nước hoa; chế 
phẩm đánh bóng dùng cho việc ngăn ngừa sự đổi màu và lão hóa các bộ phận xe cộ; chế 
phẩm làm sáng và làm mới lại các loại xe cộ và phụ tùng của chúng; chế phẩm đánh bóng 
dùng để bảo vệ nội thất và ngoại thất xe cộ; chế phẩm làm bóng dạng xịt và dạng kem 
dùng để bảo vệ nội thất và ngoại thất xe cộ; chế phẩm đánh bóng dạng xịt và dạng kem 
dùng để bảo vệ, phục hồi và tái tạo đồ đạc; chế phẩm để rửa sạch xe cộ, điều hòa không 
khí dùng cho xe cộ và các bộ phận trong xe cộ nói chung; chế phẩm dùng để loại bỏ và 
làm mềm các vết trầy xước trên bề mặt của xe cộ; sáp đánh bóng; chế phẩm dùng để loại 
bỏ vết dầu, vết cáu cặn, sáp và nhựa rải đường chế phẩm tẩy sạch vết dầu mỡ; chất tẩy 
sạch vết bẩn; chất tẩy vết sơn; chất tẩy vết xi măng dùng cho máy trộn bê tông; chất tẩy 
vết hồ; chế phẩm để làm sạch gỉ chất tẩy sạch vết đất bám; kem dùng cho đồ da; sữa 
dưỡng ẩm dùng cho đồ da và giả da; chế phẩm cạo sạch gỉ, dùng cho mục đích gia đình; 
chế phẩm cạo sạch gỉ dùng cho hệ thống trong bộ phận xe hơi, động cơ và phụ tùng xe cộ 
khác; chất tẩy rửa dùng cho hệ thống trong bộ phận xe hơi, động cơ và phụ tùng xe cộ 
khác; chế phẩm dùng để tẩy dầu mỡ; chế phẩm dùng để bảo vệ, bảo quản và đánh bóng bề 
mặt xe cộ và phụ tùng xe cộ; chế phẩm làm sạch trước khi giặt; chế phẩm làm dùng để 
ngăn ngừa các vết bẩn và vết cáu cặn; chất tẩy rửa đa dụng; chế phẩm dùng để đánh bóng; 
xà phòng khử trùng; xà phòng có chứa thuốc; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để tẩy trắng và 
giặt khô quần áo; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sáng màu quần áo khi giặt dùng cho 
mục đích gia đình; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chất tẩy dầu mỡ không dùng trong 
quá trình sản xuất; chất loại bỏ vết cáu cặn dùng trong gia đình; chế phẩm tẩy sạch màu; 
dầu dùng cho mục đích làm sạch; dung dịch dạng lỏng dùng để lau rửa kính chắn gió; sáp 
hồng dùng để đánh bóng; chế phẩm để tẩy trắng đồ da; chế phẩm dùng để đánh bóng đồ 
gỗ nội thất và sàn nhà chế phẩm để đánh bóng; chế phẩm mài sạch gỉ; chế phẩm làm sạch 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
636 

hệ thống rửa xe cộ; chất tẩy rửa dùng cho gia đình; tinh dầu; tinh chất chiết xuất từ hoa 
(nước hoa); tinh chất nước hoa; nước thơm; hương liệu [tinh dầu]; chất khử mùi dùng cho 
cá nhân; hương thơm để thắp (nhang); túi bột thơm để ướp thơm đồ vải; hỗn hợp làm từ 
cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]. 

 

Nhóm 05: Chất khử mùi dùng trên xe cộ; chất khử mùi dùng trong phòng; chất khử mùi 
không dùng cho mục đích cá nhân; chất diệt khuẩn vệ sinh; chất làm thơm mát không khí 
dùng trong xe ô tô; chất khử khuẩn; chất diệt khuẩn đa dụng; chất diệt trùng; chất sát 
trùng; chất diệt khuẩn dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm tiệt trùng; chất tẩy dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm làm trong sạch không khí; chế phẩm làm thơm mát không khí. 

 
 

(210) 4-2013-27520 (220) 20.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4; 1.15.5; 1.15.15 
(731) UBN CORPORATION   (TW) 

6F., No.501, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu 
Dist., Taipei City 114, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2013-27575 (220) 21.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A5.3.13; A5.3.14; 1.7.6 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Tinh Túy  (VN) 

80 đường số 1, phường 04, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu.  
 
 

(210) 4-2013-27599 (220) 21.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14; 26.7.25; 
26.2.3; 26.2.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh, xanh nhạt, xanh 
vàng 

(731) Trung tâm bảo tồn Thiên 

Nhiên Việt  (VN) 

B7 nơ 9 khu đô thị mới Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học, công nghệ và nghiên cứu có liên quan tới bảo tồn đa dạng 
sinh học. 
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(210) 4-2013-27606 (220) 21.11.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 24.1.1; 24.9.1; A3.1.22; 3.1.1 

(731) ETS MAXIME TRIJOL   (FR) 
2 impasse du Paradis, 17520 SAINT 
MARTIAL SUR NE, France  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2013-27682 (220) 22.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1 
(591) Xanh lá, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần khai thác và 

chế biến thủy sản xuất khẩu 

Vifishco   (VN) 

Bến Cá, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy sản tươi, đã qua chế biến; thủy sản chế biến và thủy sản đông lạnh; chất 
chiết ra từ thịt, hải sản; mắm các loại.  

 

 
(210) 4-2013-27715 (220) 22.11.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.1.1; 2.3.1; A5.1.5; A1.1.10; 3.7.3 

(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Phạm Văn Tiến  (VN) 

Thôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2013-27731 (220) 22.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

Việt Hoa  (VN) 

21 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc nhuộm vải sợi. 
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(210) 4-2013-27748 (220) 22.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.8; 26.3.1; A26.3.7 
(591) Hồng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

BHV  (VN) 

36 đường 34, khu phố 5, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các mặt hàng lương thực, thực phẩm; các thiết bị và linh 

kiện nghe nhìn, điện tử viễn thông, máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; nông sản, 
lâm sản bao gồm: gỗ, tre, luồng, song, mây, nhựa, các bộ phận của cây, đồ trang trí nội 
thất, bao gồm: giường, tủ, rèm, chăn ga, gối đệm; các thiết bị chiếu sáng dùng trong gia 
đình; đô điện gia dụng, bao gồm: tủ lạnh, điều hoà, quạt điện, bếp điện, lò vi sóng, máy 
sấy tóc, ấm điện, nồi cơm điện; thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao; đồ trang sức; quần áo, 
giày dép. 

 

 
(210) 4-2013-27785 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.5.23 
(591) Xanh lá mạ, tím, vàng 
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Giáo dục Bách khoa  (VN) 

Tầng 2, số 236B đường Hoàng Quốc 
Việt, xã Cổ nhuế, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng (CMW 
LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm và ấn phẩm; đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy 

móc dùng cho mục đích này); sách giáo khoa và ấn phẩm giáo dục và ấn phẩm giảng dạy. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; liên kết hợp tác đào tạo (đào tạo kỹ năng sống, đào 
tạo ngoại ngữ, đào tạo toán tư duy, đào tạo công nghệ thông tin). 

 
 

(210) 4-2013-27795 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.1.25; A25.1.10; 26.15.1 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

vàng bạc Đại Phong   (VN) 

Số 303 Trần Thành Ngọ, phường Trần 
Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố 
Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đồ trang sức, kim hoàn; đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đồ trang sức, nữ trang, đá quý.  
 

 
(210) 4-2013-27859 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.8 
(731) WOLVERINE WORLD WIDE, INC.  

(US) 
9341 Courtland Drive, NE Rockford, MI 
49351, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 26: Dây buộc giày.  
 

 
(210) 4-2013-27861 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; A26.11.9 
(591) Trắng, vàng, đen, xanh lá cây 
(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED  

(IN) 
'Jayalakshmi Estates', 8 Haddows Road, 
Chennai 600 006, India  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ hai bánh; xe cộ ba bánh; xe cộ cơ giới hóa cụ thể là: xe máy; xe máy có 
bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe máy bánh nhỏ có sàn để chân (xe cộ); xe 
máy bánh nhỏ (xe cộ); động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; bình đựng nhiên liệu 
cho xe cộ; tấm ốp mặt bên cho xe cộ; chắn bùn phía trước dành cho xe cộ và chắn bùn 
phía sau dành cho xe cộ; vỏ đèn pha dùng cho xe cộ; tấm ốp mặt sau dành cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2013-27876 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; A24.15.11; 1.3.2; A1.3.20 
(731) SUNSHINE INTERNATIONAL CO., 

LTD.    (TH) 
43/20-21 Moo 7, Lamlukka Road, Kukot 
Sub-district, Lamlukka District, 
Pathumthani, 12130 Thailand   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây được bảo quản: rau đã sấy khô; rau đã được bảo 
quản.  
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(210) 4-2013-27886 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ngọc Sương  

(VN) 

33 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực - thực phẩm, thuỷ hải sản và các loại đồ uống; dịch vụ 
quảng cáo cho mục đích thương mại; nghiên cứu và phân tích thị trường nhằm tiếp thị và 
tiêu thụ sản phẩm.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng và đầu tư kinh doanh khu du lịch 
thương mại.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa; kinh doanh phương tiện vận tải 
cụ thể là cho thuê phương tiện vận tải; kinh doanh bến du thuyền, cụ thể là điều hành các 
bến du thuyền (dịch vụ thuộc nhóm này) và cho thuê bến du thuyền.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá, cụ 
thể: tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức các buổi trình diễn ca nhạc, hoà nhạc, chiếu phim; 
tổ chức các sự kiện về văn hoá giáo dục và nghệ thuật.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); tổ chức tiệc lớn cụ thể là cung cấp thức ăn và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện.   

 
 

(210) 4-2013-27896 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoàng Thịnh Đại  (VN) 

Số 50A, ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo các loại.  
 
 

(210) 4-2013-27929 (220) 26.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển thương

mại và dịch vụ Đông Hưng   (VN)

Tầng 5, tòa nhà Lotus, số 2, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa: đồ dùng gia dụng [điều hoà, lò sưởi, máy 
sấy các loại, quạt các loại, sen vòi các loại, bếp các loại (ga, điện, từ), bộ nồi xoong, chảo 
các loại, máy xay các loại, lò vi sóng], dụng cụ dùng cho nhà bếp (ly, chén, bát, đĩa, bình, 
nồi nấu, chảo, dao kéo), đồ điện gia dụng (bình nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa không khí, 
máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, máy đun nước siêu tốc, bàn là, máy hút bụi, máy 
hút mùi, máy sấy bát, máy lọc nước tinh khiết, máy xay sinh tố, máy sưởi, nồi cơm điện, 
quạt điện, bộ nồi nấu chạy điện), đồ điện tử gia dụng (ti vi, cát sét, dàn âm thanh và phụ 
kiện kèm theo, đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, âm-li, mi-cờ-rô, ổn 
áp, máy thu âm, máy ghi hình, máy nghe nhạc, điện thoại di động và phụ kiện kèm theo), 
giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ và hàng thủ công mỹ nghệ (mây tre đan xuất khẩu, đồ gỗ 
chạm khảm, đồ gốm, sành sứ các loại), hàng lương thực thực phẩm (rau, củ, quả tươi và 
đã qua chế biến, hàng thủy hải sản tươi và đã qua chế biến, bánh, kẹo, đường, cà phê, chè, 
bánh mỳ, muối, gia vị, mỳ ăn liền, sữa bột, sữa, sữa chua, kem), đồ uống (nước uống tinh 
khiết, rượu, bia, nưóc ngọt, đồ uống có cồn và không có cồn, đồ uống có ga và không có 
ga), trang phục và phụ kiện của trang phục, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ dùng học tập, đồ 
chơi trẻ em, dụng cụ và thiết bị máy móc luyện tập thể dục thể thao và thể hình (bộ vợt 
cầu lông, bộ vợt tenis, bộ gậy đánh gôn, dàn tạ tập, ghế tập tạ, máy chạy bộ, máy tập cơ 
bụng, xe đạp tập cố định, máy tập chèo thuyền, máy tập ép ngực, máy đạp chân nghiêng, 
máy tập leo núi), thiết bị giảm cân (thiết bị đánh mỡ bụng, máy dầm mỡ, thiết bị giảm cân 
sử dụng hồng ngoại), thiết bị và ghế mát xa. 

 
 

(210) 4-2013-28036 (220) 27.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.4 
(731) CANON KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Màng chắn dùng cho các thiết bị khoa học; thiết bị chưng cất cho mục đích 

khoa học; máy dò cho mục đích khoa học; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; 
kính thiên văn khúc xạ (thiết bị khoa học); kính quang phổ (thiết bị khoa học); thiết bị và 
dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và 
dụng cụ quay phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ để cân; 
thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ kiểm tra (giám 
sát); thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị  giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị 
ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; đĩa 
compact; đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành 
bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy 
vi tính (được ghi sẵn); thiết bị dập lửa; mẫu sách ảnh điện tử có thể tải về như: anbom ảnh, 
lịch, bưu thiếp, ảnh nhận dạng và các hình ảnh nghệ thuật điện tử được tạo ra từ giấy màu; 
vật liệu kỹ thuật số cụ thể là âm thanh và hình ảnh được tùy chỉnh có thể tải về dùng cho 
máy ảnh kỹ thuật số. 
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Nhóm 40: Xử lý giấy; dịch vụ in; dịch vụ in trên vải và quần áo; dịch vụ in mẫu vẽ lên 
vải, dịch vụ nhuộm vải, quần áo hoặc da lông thú; in mẫu vẽ; xử lý ảnh chụp và in ảnh 
chụp; dịch vụ in ảnh kỹ thuật số; dịch vụ in ảnh trực tuyến. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp các khóa đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức 
các hoạt động văn hóa và thể thao cụ thể là: nhiếp ảnh, đào tạo thực hành (hướng dẫn thao 
tác thử), chụp ảnh dưới dạng vi phim, trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp, cung cấp các 
tiện nghi giải trí, cung cấp tiện nghi thể thao, sắp xếp tiến hành buổi hòa nhạc, té chức các 
cuộc thi sắc đẹp, trại tập luyện thể thao, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, tổ chứa các 
cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); cung cấp thông tin trong lĩnh vực nhiếp ảnh và ảnh kỹ 
thuật số; cung cấp những mẫu sách ảnh trực tuyến không thể tải về như: anbom ảnh lịch, 
bưu thiếp, ảnh nhận dạng và các hình ảnh nghệ thuật được tạo ra từ giấy màu. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học, công nghệ, nghiên cứu và thiết kế có liên quan đến chúng cụ 
thể là: nghiên cứu về vi khuẩn, phân tích hóa học, nghiên cứu cơ khí, nghiên cứu kỹ thuật, 
phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp cụ thể là: 
nghiên cứu cơ khí nghiên cứu kỹ thuật, phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ thiết kế và 
phát triển phần cứng và phần mềm máy tính (cho người khác); dịch vụ trực tuyến cho 
phép lưu trữ, chia sẻ, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, in ảnh, sáng tạo và chia sẻ anbom ảnh 
và chia sẻ phim, cụ thể là: cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không 
được tải xuống dùng để lưu trữ, chia sẻ, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, in ảnh, sáng tạo và 
chia sẻ anbom ảnh và chia sẻ phim; cung cấp thông tin về việc tải lên và tải xuống những 
anbom ảnh trực tuyến, phim và những đoạn video cho việc chia sẻ với người khác với mụe 
đích giải trí. 

 

 
(210) 4-2013-28093 (220) 27.11.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.1.2 

(591) Xanh lục, nâu, trắng 
(731) Đỗ Văn Hân  (VN) 

Xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh 
Nam Định  

 

(511)   Nhóm 02:  Sơn hệ nước nội, ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2013-28145 (220) 27.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 3.7.21; 5.3.20 
(591) Cam, vàng, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH bất động sản 

Đại Hưng Phú  (VN) 

315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính để phát triển: khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khách sạn, nhà 
hàng, trung tâm thương mại dịch vụ; dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng, mua bán, môi giới bất 
động sản; tư vấn đầu tư; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2013-28198 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH ALAN  (VN) 

P.2402 khu chung cư số 93 Lò Đúc, 
phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 
 

Nhóm 20: Đệm, gối. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giường, tủ, bàn ghế; quảng cáo bất động sản. 
 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; sàn bất động 
sản. 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2013-28221 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

   

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ truyền 

thông Nam Việt   (VN) 

Số 10 ngõ 381/55/6 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán các thông tin (như tín hiệu đổ chuông, video clip) cho những người sử 
dụng điện thoại di động; phân phối dữ kiện/thông tin, tin nhắn cho điện thoại di động và 
các thiết bị không dây khác dùng cho mục đích thương mại.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ ứng dụng internet trong viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên điện 
thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ nhắn tin (điện thoại).  

 

 
(210) 4-2013-28230 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 19.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng, xanh lam 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại bồn nước Hữu 

Thành  (VN) 

A12/13 Nguyễn Cửu Phú, ấp 1, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa.  
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(210) 4-2013-28246 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Công nghệ Thông 

minh  (VN) 

104 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: camera quan sát, thiết bị ghi hình, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, 
thiết bị chống trộm, máy vi tính, linh kiện điện tử như: khoá lực điện từ, bộ nhận sóng, nút 
nhấn mở cửa, nút nhấn cảm ứng, bộ khuếch đại tín hiệu, bàn phím điều khiển.  

 

 
(210) 4-2013-28247 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 5.7.3; 5.13.4; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu Nông Dược 

Việt  (VN) 

59A ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu: nghiên cứu trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường, phân tích nước, nghiên cứu hoá học, phân tích hoá học; nghiên cứu kỹ 
thuật; nghiên cứu sinh học. 

 

 
(210) 4-2013-28248 (220) 28.11.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.7.3; 5.13.4; 5.5.16; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây, vàng, hồng 
(731) Công ty TNHH đầu tư & xuất 

nhập khẩu KYOTO  (VN) 

231-233, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu: nghiên cứu trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường, phân tích nước, nghiên cứu hoá học, phân tích hoá học; nghiên cứu kỹ 
thuật; nghiên cứu sinh học. 

 

 
(210) 4-2013-28249 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

   

(531) 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

SWISS  (VN) 

42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu: nghiên cứu trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường, nghiên cứu hoá học, phân tích nước, phân tích hoá học.   

 

 
(210) 4-2013-28261 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) CAPARO INDUSTRIES PLC   (GB) 
Caparo House, 103 Baker Street, 
London, W1U 6LN, England  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Hệ thống cáp dẫn dùng lắp đặt trong các hệ thống ống (không dùng điện) bằng 
kim loại; cáp dẫn dùng lắp đặt trong các hệ thống ống (không dùng điện) bằng kim loại; 
ống dẫn làm bằng kim loại dùng cho cáp dẫn trung chuyển; linh kiện và phụ tùng cho các 
sản phẩm nói trên. 

 

Nhóm 09: ống dẫn dùng cho dây cáp điện; bộ nối cáp dẫn điện; cáp dẫn điện và cáp điện; 
linh kiện và phụ tùng cho các sản phẩm nói trên. 

 

 
(210) 4-2013-28262 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) CAPARO INDUSTRIES PLC    (GB) 
Caparo House, 103 Baker Street, 
London, W1U 6LN, England   

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Hệ thống cáp dẫn dùng lắp đặt trong các hệ thống ống (không dùng điện) bằng 
kim loại; cáp dẫn dùng lắp đặt trong các hệ thống ống (không dùng điện) bằng kim loại; 
ống dẫn làm bằng kim loại dùng cho cáp dẫn trung chuyển; linh kiện và phụ tùng cho các 
sản phẩm nói trên.  

 

Nhóm 09: ống dẫn dùng cho dây cáp điện; bộ nối cáp dẫn điện; cáp dẫn điện và cáp điện; 
linh kiện và phụ tùng cho các sản phẩm nói trên. 

 

 
(210) 4-2013-28263 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, nâu, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần hạt điều Gia 

Bảo   (VN) 

Số 28 đường Trương Công Định, khu phố 
Phú Xuân, phường Tân Phú, thị xã Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 
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(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối; hạt điều tẩm gia vị; lạc (đậu phộng) tẩm gia vị; hạt dẻ 
rang; hạt đậu nành rang; mít sấy khô.  

 

Nhóm 30: Kẹo hạt điều; kẹo lạc; tiêu bột; ca cao; bánh hạt điều.  
 

 
(210) 4-2013-28279 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.1 
(731) BOFFI S.p.A.  (IT) 

Via Oberdan 70 - 20823 Lentate Sul 
Seveso (MB) - Italy  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh cụ thể là thiết bị phân phối nước; thiết bị xử lý 
nước; thiết bị lọc nước thẩm thấu ngược; bệ xí.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc, gương, khung ảnh. 
 

 
(210) 4-2013-28405 (220) 29.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quý Sơn Hà  (VN) 

Số 10, ấp 1, đường 25B, xã Long An, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inôc hoặc tôn; co nối ống bằng kim loại; van bằng kim 
loại (không phải bộ phận của máy móc); ống bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; bình lọc nước; bồn tắm; bồn rửa; 
vòi hoa sen; bếp ga. 

 

 
(210) 4-2013-28408 (220) 29.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23 
(731) NEW EASTERN (1971) PTE LTD   (SG)

69 Ubi Crescent Level 4 Unit 6, CES 
Building, Singapore 408561  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung chứa dược chất mà thành phần chính là collagen cho thực phẩm; 
chế phẩm chứa collagen (dùng trong ngành y); chất bổ sung dinh dưỡng; chất ăn kiêng 
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dùng trong ngành y; chất bổ sung thực phẩm dùng trong ngành y; chất bổ sung thực phẩm 
y tế được điều chế chủ yếu từ khoáng chất hay các vitamin. 

 

Nhóm 30: Chè thảo mộc không chứa dược chất; hương liệu, trừ tinh dầu cho đồ uống. 
 

 
(210) 4-2013-28416 (220) 29.11.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Đoàn Đình Lập  (VN) 

74/3 Nguyễn ảnh Thủ, khu phố 3, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ nhiềp ảnh; dịch vụ quay phim; dàn dựng phim; sản xuất phim (trừ 
phim quảng cáo); xử lý hình ảnh kỹ thuật số bằng máy vi tính; dịch vụ cho thuê máy quay 
phim. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới; dịch vụ cho thuê trang phục dạ hội.  
 

 
(210) 4-2013-28540 (220) 02.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 3.7.17; A3.7.24 
(731) Nguyễn Văn Cường  (VN) 

Thôn Bến, xã Phụng Công, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2013-28586 (220) 03.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A14.7.13 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hoàng Tân Khang  

(VN) 

21/5 Cây Trâm, phường 08, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn bộ đồ điện gia dụng (đèn chiếu sáng, đèn trang trí, công tắc điện, ổ 
cắm điện, cầu dao điện, dây cáp điện, quạt điện), đèn và bộ đèn điện, máy phát điện, động 
cơ điện, dây điện, thiết bị, dùng trong mạch điện, vật tư ngành điện (đầu nối cáp ngầm, 
máy biến áp, cầu chì tự rơi, băng keo cách điện, cáp ngầm, sứ cách điện, tủ điện trung 
thế).  
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(210) 4-2013-28647 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.6 
(591) Xanh dương, xanh lam, xanh lá 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và du lịch An Phát  

(VN) 

Số 8, tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vật tư ngành lạnh: ống đồng, bảo ôn, ống gió, bông thuỷ tinh. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch: lữ hành nội địa.  
 

 
(210) 4-2013-28648 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; 1.5.1 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh dương, xanh 

nước biển 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Tân Long Trường  (VN)

1121 đường Nguyễn Duy Trinh, phường 
Long Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; thắt lưng (dây nịt [trang phục]); mũ (nón); quần; áo. 
 

 
(210) 4-2013-28736 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) BLUE RIBBON INTERNATIONAL 
B.V.   (NL) 
Herengracht 28 NL-1015 BL 
Amsterdam, The Netherlands  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết 
bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa compact, DVD; máy chiếu 
hình ảnh; máy ảnh; máy quay phim; thiết bị điều khiển điện tử,  cơ cấu cho thiết bị được 
vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị dập lửa; 
phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ huấn luyện (đào tạo); cung 
cấp dịch vụ học viện (giáo dục); dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ cho mượn sách; dịch 
vụ xuất bản sách; dịch vụ sản xuất nhạc, chương trình biểu diễn, chương trình phát thanh 
và truyền hình; dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); dịch vụ tổ chức các chương 
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trình biểu diễn, chương trình giải trí, chương trình giải trí phát thanh và truyền hình, các 
cuộc thi đấu thể thao và các hoạt động văn hóa; dịch vụ giải trí và dịch vụ tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ cho thuê phim, bản ghi âm, thiết bị chiếu phim, 
thiết bị dựng cảnh sân khấu và dụng cụ thể dục thể thao. 

 

 
(210) 4-2013-28745 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 8.7.8; A26.4.24 
(731) SRINANAPORN MARKETING CO., 

LTD.    (TH) 
No. 325/6-9 Lanluang Road, Mahanak 
Square, Dusit, Bangkok 10300, Thailand 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh snack (thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc); bánh snack hải sản (thực 

phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc có chứa hải sản); bánh snack khoai tây (thực phẩm ăn 
nhanh làm từ ngũ cốc có chứa khoai tây); bánh bích quy; bánh ngọt; kẹo; bánh mì; bánh 
quy; bánh xốp bỏng ngô.  

 

 
(210) 4-2013-28846 (220) 05.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.20; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ, xám, xanh lá, hồng, đen 
(731) Công ty TNHH TAISUN Việt Nam  

(VN) 

Lô A1 - 6, đường N5 KCN Tây Bắc Củ 
Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã giấy em bé; tã giấy người lớn; băng vệ sinh, quần tã trẻ em.  

 

 
(210) 4-2013-28864 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đinh Nguyễn  (VN) 

006 lô A, đường số 13, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; máy hàn hồ quang. 
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(210) 4-2013-28884 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 1.7.6; 24.15.3; 10.5.25 
(731) DSG INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã dùng một lần không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; quần tã dùng một lần 
không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; miếng đệm lót vệ sinh cho người không tự kiềm 
chế; miếng đệm lót dưới để vệ sinh cho người không tự kiềm chế; quần có độ co dãn cho 
người không tự kiềm chế; quần tã vệ sinh dùng một lần; quần thấm hút dùng cho người 
không tự kiềm chế; quần tã dùng một lần không bằng vải dệt; tã lót trẻ em dùng một lần 
không bằng vải dệt.   

 

 
(210) 4-2013-28885 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 2.5.6; 1.15.11; 26.1.2 
(731) DSG INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã dùng một lần không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; quần tã dùng một lần 
không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; miếng đệm lót vệ sinh cho người không tự kiềm 
chế; miếng đệm lót dưới để vệ sinh cho người không tự kiềm chế; quần có độ co dãn cho 
người không tự kiềm chế; quần tã vệ sinh dùng một lần; quần thấm hút dùng cho người 
không tự kiềm chế; quần tã dùng một lần không bằng vải dệt; quần tã dùng một lần không 
bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh.  

 

 
(210) 4-2013-28915 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; dầu hấp tóc; nước dưỡng tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; kem 
duỗi tóc, tất cả đều là mỹ phẩm. 
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(210) 4-2013-28919 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(591) Cam 
(731) Công ty cổ phần GOODLIFE 

Việt Nam  (VN) 

Số 2, lô C3, tổ 72, khu ĐTM Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật.  
 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), đường, gạo, bột mỳ, muối, gia vị, tương. 
 

Nhóm 32: Bia, nước giải khát (đồ uống). 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2013-28926 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; 
A5.5.20 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thanh Niên Việt Nam   (VN) 

Số 175-177 đường Cộng Hòa, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước công nghiệp, máy rửa rau quả, thực phẩm, hàng thủy 
hải sản, máy lọc không khí, máy xử lý nước, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy 
tính, đồ gia dụng (mua bán thiết bị bảo vệ tủ lạnh, thiết bị phát hiện rò rỉ ga, thiết bị lọc 
nước, thiết bị tiết kiệm điện), thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, thức ăn chăn nuôi vi 
sinh, phân bón vi sinh, mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí; tư vấn quản lý kinh doanh; đấu 
giá bất động sản; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; cung ứng và quản lý nguồn 
lao động trong nước.  

 

 
(210) 4-2013-28935 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.5.1; 24.17.5 
(731) A&E TELEVISION NETWORKS, LLC  

(US) 
235 East 45th Street, New York, New 
York 10017, USA.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi âm thanh, hình ảnh và kỹ thuật số, cụ thể là đĩa nhạc và hình ảnh, 
DVD và đĩa CD có chứa các phim tài liệu, các buổi biểu diễn truyền hình thực tế, các vở 
kịch và các chương trình có liên quan đến thực thi pháp luật, hệ thống luật pháp, điều tra 
các hoạt động bất hợp pháp, các hoạt động bất hợp pháp và đời sống của các tội phạm và 
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các vấn đề thực thi pháp luật có liên quan; phim hình ảnh động có chứa các phim tài liệu, 
các vở kịch và các đề tài có liên quan đến thực thi pháp luật, hệ thống luật pháp, điều tra 
các hoạt động bất hợp pháp, các hoạt động bất hợp pháp và đời sống của các tội phạm và 
các vấn đề thực thi pháp luật có liên quan; phim hình ảnh động được trình chiếu lên 
truyền hình, truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số hoặc truyền hình vệ tinh có chứa các 
phim tài liệu, các vở kịch và các đề tài có liên quan đến thực thi pháp luật, hệ thống luật 
pháp, điều tra các hoạt động bất hợp pháp, các hoạt động bất hợp pháp và đời sống của 
các tội phạm và các vấn đề thực thi pháp luật có liên quan; thiết bị ghi âm thanh và hình 
ảnh có thể tải xuống được, tệp dữ liệu MP3 và thiết bị ghi MP3, bản tin đối thoại trực 
tuyến, chương trình phát thanh và truyền hình (webcast) và hệ thống đăng tải nội dung 
cho phép người dùng tự' động tải dữ liệu âm thanh và hình ảnh được đăng trên trang 
Intemet (podcast) có chứa các phim tài liệu, vở kịch và các chủ đề có liên quan đến thực 
thi pháp luật, hệ thống luật pháp, điều tra các hoạt động bất hợp pháp, các hoạt động bất 
hợp pháp và đời sống của các tội phạm và các vấn đề thực thi pháp luật có liên quan. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh truyền hình, cụ thể là phát các chương trình lên đài truyền 
hình, phát các hình ảnh, phát các chương trình trên Internet, phát các chương trình trên 
truyền hình cáp và trên sóng đài phát thanh, phát các chương trình kỹ thuật số, phát qua 
vệ tinh và qua sóng âm thanh; dịch vụ truyền tin qua không trung, qua vệ tinh và qua đài 
phát thanh và qua truyền hình cáp; dịch vụ truyền dữ kiện điện tử qua vệ tinh; truyền dữ 
kiện điện tử qua mạng máy tmh địa phương và mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ thông tin 
liên lạc qua băng thông rộng, cụ thể là qua vệ tinh, qua truyền hình cáp và truyền âm 
thanh, hình ảnh, tín hiệu và dữ liệu qua mạng không dây (vô tuyến); dịch vụ truyền tin tức 
và hình ảnh theo yêu cầu của người sử dụng; dịch vụ thông tin liên lạc không dây, cụ thể 
là truyền các chương trình truyền hình và hình ảnh động tới các thiết bị di động; cung cấp 
trực tuyến các phòng nói chuyện phiếm (phòng chat) và các bản tin điện tử để truyền các 
tin nhắn điện tử giữa các người dùng với nhau liên quan đến các phim tài liệu, vở kịch và 
các chủ đề về thực thi pháp luật, hệ thống luật pháp, điều tra các hoạt động bất hợp pháp, 
các hoạt động bất hợp pháp và đời sống của các tội phạm và các vấn đề thực thi pháp luật 
có liên quan; dịch vụ đăng tải các chương trình truyền hình.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục được phát lên các chương trình truyền hình với các 
chủ đề liên quan đến quyền lợi chung của con người; dịch vụ giáo dục và giải trí phát lên 
các chương trình đa phương tiện có liên quan đến quyền lợi chung của con người thông 
qua nhiều dạng truyền tin đa phương tiện; sản xuất và dàn dựng các chương trình truyền 
hình và hình ảnh động; biên tập các chương trình truyền hình và hình ảnh động; lập các 
chương trình (đặt các chương trình) truyền hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trực 
truyến cơ sở dữ liệu liên kết tới các trang web của các nhà cung cấp nội dung liên quan 
đến các phim tài liệu, vở kịch và các chủ đề về thực thi pháp luật, hệ thống luật pháp, điều 
tra các hoạt động bất hợp pháp, các hoạt động bất hợp pháp và đời sống của các tội phạm 
và các vấn đề thực thi pháp luật có liên quan. 

 
 

(210) 4-2013-28936 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH FAIRY PARK   (VN)

ấp Trường Thọ, xã Trường Hoà, huyện 
Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (nghĩa trang); dịch vụ quản lý nghĩa trang (quản lý 
bất động sản); đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghĩa trang; đầu tư vốn phát triển bất động 
sản; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây dựng.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc cảnh quan trong nghĩa trang; thiết kế cảnh quan nghĩa trang; 
chăm sóc cây, cỏ và vườn hoa trong nghĩa trang.  

 

 
(210) 4-2013-28937 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH FAIRY PARK   (VN)

ấp Trường Thọ, xã Trường Hoà, huyện 
Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (nghĩa trang); dịch vụ quản lý nghĩa trang (quản lý 
bất động sản); đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghĩa trang; đầu tư vốn phát triển bất động 
sản; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây dựng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc cảnh quan trong nghĩa trang; thiết kế cảnh quan nghĩa trang; 
chăm sóc cây, cỏ và vườn hoa trong nghĩa trang.  

 

 
(210) 4-2013-29001 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED    (VG) 

P.O. BOX 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao kéo (dụng cụ cầm tay); dao (dụng cụ cầm tay); kéo (dụng cụ cầm tay)  
 

Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); xuất bản phẩm dạng in, không có liên quan đến vấn đề 
tài chính, vấn đề bảo hiểm, vấn đề thuế, vấn đề phân tích rủi ro và các vấn đề kế toán; 
màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; văn phòng phẩm; vật liệu dùng để viết (văn 
phòng phẩm); vật liệu vẽ; vật liệu để nặn; sách kinh đọc lần theo chuỗi hạt; giấy vệ sinh; 
giá đựng ảnh chụp.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; gương soi; khung ảnh; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, 
bằng sáp, bằng thạch cao hoặc bằng chất dẻo; nút chai bằng lie; đồ trang trí bằng chất dẻo 
cho thực phẩm; thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; vỏ bọc ngoài của chai bằng gỗ; hộp bằng gỗ 
hoặc chất dẻo; đồ đan lát làm từ cây liễu gai.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; lược và bọt biển 
(cho mục đích gia dụng); bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau 
dọn, sợi thép rối; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ 
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thuỷ tinh (đồ để chứa đựng), sành (đồ để chứa đựng), sứ (đồ để chứa đựng), dùng cho mục 
đích gia dụng.  

 

Nhóm 24: Vải dệt len; chăn bằng vải; tấm phủ đồ đạc bằng vải; khăn phủ giường; khăn 
trải bàn không làm bằng giấy; khăn tắm (trừ quần áo); khăn trải giường bằng vải lanh; vải 
bông; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vải lanh dùng trong nhà; khăn ăn không làm 
bằng giấy; tấm trướng treo tường làm bằng vải.  

 

Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); 
trang phục dệt kim (quần áo); găng tay (trang phục); khăn quàng cổ (trang phục); thắt 
lưng (trang phục); quần áo bơi (quần áo); ca vát (trang phục).  

 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục, thể thao không xếp trong các nhóm khác; 
đồ trang hoàng cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch 
vụ của người khác; dịch vụ Marketing; dịch vụ quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2013-29007 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) NOVARTIS AG    (CH) 
4002 BASEL Switzerland   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2013-29038 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) JET ASIA AIRWAYS CO., LTD.  (TH) 
No. 999/9, the Offices at Central World, 
29th Floor, Unit 2914 and 2952, Rama I 
Road, Khwaeng Pathumwan, Khet 
Pathumwan, Bangkok, Thailand  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thuế quan, cụ thể là lập bản khai thuế, tư vấn thuế; dịch vụ chương 
trình phần thưởng để quảng cáo du lịch cho khách hàng đi máy bay thường xuyên. 

 

Nhóm 36: Ước lượng chi phí các chuyến đi (tài chính); dịch vụ hải quan cụ thể là dịch vụ 
bảo lãnh bằng tiền cho hàng hoá lưu kho hải quan; dịch vụ môi giới hải quan cho người 
khác; dịch vụ làm thủ tục hải quan (thông quan hàng hoá); dịch vụ xử lý thanh toán thuế. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường hàng không; cho thuê máy bay, thiết bị bay; vận chuyển 
hành khách; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ cung cấp thông tin các chuyến đi; đặt chỗ cho 
các chuyến đi, sắp xếp các chuyến du lịch; ưu tiên lên máy bay cho khách hàng đi máy 
bay thường xuyên; ưu tiên làm thủ tục lên máy bay cho khách hàng đi máy bay thường 
xuyên; dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ các chuyến đi cho khách hàng đi máy bay thường 
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xuyên; đổi hạng vé; dịch vụ tích lũy dặm bay thường xuyên để đổi các ưu tiên dành cho 
khách hàng. 

 

 
(210) 4-2013-29039 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25 
(731) JET ASIA AIRWAYS CO., LTD.   (TH) 

No. 999/9, the Offices at Central World, 
29th Floor, Unit 2914 and 2952, Rama I 
Road, Khwaeng Pathumwan, Khet 
Pathumwan, Bangkok, Thailand  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thuế quan, cụ thể là lập bản khai thuế, tư vấn thuế; dịch vụ chương 
trình phần thưởng để quảng cáo du lịch cho khách hàng đi máy bay thường xuyên. 

 

Nhóm 36: Ước lượng chi phí các chuyến đi (tài chính); dịch vụ hải quan cụ thể là dịch vụ 
bảo lãnh bằng tiền cho hàng hoá lưu kho hải quan; dịch vụ môi giới hải quan cho người 
khác; dịch vụ làm thủ tục hải quan (thông quan hàng hoá); dịch vụ xử lý thanh toán thuế. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường hàng không; cho thuê máy bay, thiết bị bay; vận chuyển 
hành khách; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ cung cấp thông tin các chuyến đi; đặt chỗ cho 
các chuyến đi, sắp xếp các chuyến du lịch; ưu tiên lên máy bay cho khách hàng đi máy 
bay thường xuyên; ưu tiên làm thủ tục lên máy bay cho khách hàng đi máy bay thường 
xuyên; dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ các chuyến đi cho khách hàng đi máy bay thường 
xuyên; đổi hạng vé; dịch vụ tích lũy dặm bay thường xuyên để đổi các ưu tiên dành cho 
khách hàng. 

 

 
(210) 4-2013-29045 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phụ gia kháng khuẩn dùng trong sản xuất các sản phẩm nhựa đã hoàn thiện. 
 

 
(210) 4-2013-29051 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần thẩm định 

giá Thương Tín  (VN) 

34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ định giá tài sản. 
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(210) 4-2013-29085 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 25.12.1; A25.7.3 
(591) Xanh dương đậm, vàng cam, đen, xanh 

dương, xám, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

khoa học công nghệ Hoàn Vũ  

(VN) 

112A Lương Thế Vinh, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng. 
 
 

(210) 4-2013-29089 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Đặng Thị Bích Tuyền   (VN) 

1171/15 đường 3/2, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phụ tùng xe bằng điện như: các mạch điện (mô bin sườn, mô bin lửa); cuộn 
đánh lửa (cục IC); ổ khóa điện; còi; thiết bị nạp điện cho bình ắc quy. 

 

 
(210) 4-2013-29105 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hòa   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè); bột ngũ cốc dinh dưỡng.  
 
 

(210) 4-2013-29106 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hòa   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè); bột ngũ cốc dinh dưỡng.  
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(210) 4-2013-29113 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.14 
(591) Đỏ, xám đậm 
(731) Công ty cổ phần tư vấn Tre  

(VN) 

C4/13 Lê Đình Chi, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên 
(LNT & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2013-29119 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, xám 
(731) Nguyễn Minh Hoàn   (VN) 

Phòng 10, lầu 5, lô B, chung cư Phú 
Thạnh, phường Phú Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh sò nui chiên (mì nui hình con sò); mì nui (mì ống); mì sợi; bún các loại từ 
tinh tinh bột.  

 

 
(210) 4-2013-29122 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

   

(731) Công ty TNHH Vina Marudai  

(VN) 

Tầng M, Central Park Office Building, số 
208, đường Nguyễn Trãi, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; khăn choàng; áo váy; áo khoác choàng; cà vạt; thắt lưng 
(trang phục).  

 

 
(210) 4-2013-29127 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) NIKON CORPORATION  (JP) 
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Đường cáp treo để vận chuyển hàng hóa; hệ thống băng tải có thể xoay lật để 

vận chuyển hàng hóa (chuyên dùng cho khai thác mỏ, để vận chuyển than, quặng, từ 

trong hầm mỏ ra và trút sang xe tải/bãi tập kết); xe đẩy dùng trong hầm mỏ; xe kéo dùng 

trong hầm mỏ; máy kéo; động cơ chủ lực không dùng điện dùng cho các phương tiện giao 

thông đường bộ (không bao gồm các bộ phận của chúng); bộ phận/linh kiện của  các 

phương tiện giao thông trên bộ, cụ thể là cửa sau (bộ phận của phương tiện giao thông 

trên bộ), cơ cấu nâng thành sau (bộ phận của xe cộ mặt đất), khớp truyền động bánh răng 

cho phương tiện giao thông trên bộ, khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất, trục của xe cộ, 

động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ, bậc lên xuống của xe cộ, thanh chắn va đập 

của xe cộ, thân xe cộ, bộ biến đổi mô men cho phương tiện giao thông trên bộ, phanh cho 

xe cộ; dù để nhảy dù; thiết bị báo động chống trộm dùng cho các phương tiện giao thông; 

xe lăn dùng cho người tàn tật; động cơ điện một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các 

phương tiện giao thông đường bộ (không bao gồm các bộ phận của chúng); đĩa xích xe 

đạp; nhông trước của xe mô tô hai bánh; đùi đĩa xe đạp; thiết bị bơm hơi của xe mô tô hai 

bánh; thiết bị bơm hơi của xe đạp; còi cho xe mô tô hai bánh; chuông xe đạp; yên xe mô 

tô hai bánh; yên xe đạp; trục may-ơ xe mô tô hai bánh; trục may-ơ xe đạp; chân chống xe 

mô tô hai bánh; chân chống xe đạp; nan hoa xe mô tô hai bánh; nan hoa xe đạp; lốp cho 

bánh xe cộ; lốp xe đạp; xích xe mô tô hai bánh; xích xe đạp; hộp xích xe mô tô hai bánh 

(đề bảo vệ xích); hộp xích xe đạp (để bảo vệ xích); săm xe mô tô hai bánh; săm xe đạp; 

cái chắn bùn của xe mô tô hai bánh; cái chắn bùn của xe đạp; giỏ xe mô tô hai bánh; giỏ 

xe đạp; tay nắm ghi đông xe mô tô hai bánh; tay nắm ghi đông xe đạp; gác-ba-ga cho xe 

mô tô hai bánh; gác-ba-ga cho xe đạp; may-ơ của xe mô tô hai bánh; may-ơ của xe đạp; 

ghi đông xe mô tô hai bánh; ghi đông xe đạp; nhông sau của xe mô tô hai bánh; líp của xe 

đạp; khung xe mô tô hai bánh; khung xe đạp; pê đan xe đạp; phuộc trước của xe mô tô hai 

bánh; phuộc trước của xe đạp; vành xe máy; vành xe đạp; xe nôi (xe đẩy) cho trẻ em; xe 

kéo (còn gọi là xe lôi) (loại xe thô sơ nhẹ, hai bánh, cỏ mui, thường dùng ở các nước châu 

¸, thường do người dùng tay lôi/kéo đi); xe trượt tuyết (xe cộ); xe cút kít; xe đẩy hàng 

(dùng để di chuyền đồ vật, hàng hóa, hành lý); xe ngựa kéo; xe rơ-moóc cho xe đạp; 

miếng vá bằng cao su có chất dính dùng để vá săm hoặc lốp xe cộ; xe cộ cho việc đi lại 

trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; ô tô; gương chiếu hậu; xe mô tô 

hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe đạp điện; băng tải trên không; bộ đồ để vá săm xe; bật lửa 

để hút thuốc dùng trong ô tô. 
 

 
(210) 4-2013-29139 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Triệu Phúc   (VN) 

86/3 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chấn lưu đèn; cầu dao điện; ổ cắm (vật nối điện); đế điện âm tường; con chuột 

đèn (tắc te); tủ điện; ổn áp; bộ cảm biến điện.  
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Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn trang trí, máng đèn, bóng đèn, quạt điện, đèn led (thiết bị 
chiếu sáng).  

 

 
(210) 4-2013-29143 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 2548512 14.06.2013 IN 
(540) 

 

  
(731) SHULTON, INC.   (US) 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống đổ mồ hôi và chế phẩm khử mùi dung cho cá nhân; chế phẩm 

cạo râu bao gồm kem cạo râu, nước xức dùng khi cạo râu, và gel cạo râu; chế phẩm dùng 
sau khi cạo râu; nước hoa; nước thơm; chế phẩm dạng xịt làm thơm cơ thể; xà phòng; chế 
phẩm rửa tay, mặt và cơ thể và các chế phẩm làm sạch khác dùng cho cá nhân; chế phẩm 
làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc. 

 

 
(210) 4-2013-29153 (220) 10.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Thành Thành 

Dòng  (VN) 

69 Đình Nghi Xuân, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Kẽm đóng sử dụng trong bao bì; dây buộc thùng bằng kim loại sử dụng trong 

bao bì. 
 

 
(210) 4-2013-29164 (220) 10.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

Danapha  (VN) 

Số 253, Dũng Sĩ Thanh Khê, phường 
Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2013-29292 (220) 11.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Mai 

Khôi  (VN) 

Số 232 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép trái cây dùng điện 
cho mục đích gia dụng; máy nghiền rau củ; máy xay sinh tố dùng điện; máy giặt; máy 
xay đá dùng điện cho mục đích gia dụng; máy in. 

 

Nhóm 09: Loa; máy tính; máy quay phim; máy ảnh; máy đọc đĩa com-pắc. 
 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị tắm hơi; thiết bị dùng cho bồn tắm; bình 
nước nóng cho nhà tắm; thiết bị làm nóng nước tắm; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều 
chỉnh dùng cho thiết bị nước; thiết bị làm lạnh đồ uống; máy nước uống nóng lạnh, hệ 
thống thiết bị cho điều hòa không khí; chảo rán dùng điện; bếp nấu; bếp ga, bếp quang, 
bếp từ; hệ thống và thiết bị nấu nướng; máy sấy tóc; đèn điện; quạt điện dùng cho cá 
nhân; quạt gió; chụp hút khói dùng trong nhà bếp; bộ lọc nước uống; ấm đun nước dùng 
điện; thiết bị nấu bếp; lò vi sóng; nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện; nồi hấp dùng điện; 
lò nướng; tủ lạnh; bình pha cà phê dùng điện; máy rang cà phê; thiết bị lọc cà phê dùng 
điện; máy nước uống nóng lạnh; máy nước nóng dùng cho bồn tắm. 

 

Nhóm 18: Bàn là; dao. 
 

Nhóm 21: Nĩa; chén; ly; chậu; bộ nồi nấu không dùng điện; chảo để rán không dùng điện; 
cốc; vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng); bát đĩa; dụng cụ xay đá bằng tay; bình trà bằng gốm 
sứ; bình trà thủy tinh. 

 
 

(210) 4-2013-29356 (220) 11.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) AU1593165 25.11.2013 AU 
(540) 

 

(531) 26.1.6; A25.7.6 
(591) Xanh dương, vàng, cam, đỏ, xanh lá cây, 

tím, hồng, đỏ tía, nâu nhạt 
(731) KOTO INTERNATIONAL LIMITED  

(AU) 
PO Box 112, Darling Victoria 3145, 
Australia   

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; xuất bản phẩm; sách; sách dạy nấu ăn; sách tập 
hợp công thức nấu ăn; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy gồm cả sách hướng dẫn cho ngành 
cung cấp, phục vụ ăn uống và nhà hàng; tất cả các sản phẩm nói trên không liên quan đến 
nhạc cụ.  
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Nhóm 25: Quần áo (trang phục) gồm cả tạp dề, áo thun ngắn tay; áo len dài tay; đồ đi 
chân; đồ đội đầu gồm cả mũ và mũ lưỡi trai.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ gây quỹ; dịch vụ gây quỹ từ thiện; tổ chức sự kiện gây quỹ và sự kiện 
đặc biệt; tổ chức và triển khai việc quyên góp cho các mục đích từ thiện và gây quỹ; tổ 
chức và triển khai cuộc thi vì mục đích từ thiện hoặc gây quỹ; tổ chức và tiến hành quay 
giải xổ số và các sự kiện gây quỹ khác vì mục đích từ thiện và gây quỹ; tổ chức tài trợ tài 
chính; phân bổ quỹ từ thiện.  

 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; tổ chức hội thảo chuyên đề về đào tạo; tổ chức hội nghị 
chuyên đề và hội thảo chuyên đề về đào tạo; dich vụ tư vấn liên quan đến giáo dục; dịch 
vụ tư vấn liên quan đến đào tạo; cung cấp tất cả cảc dịch vụ kể trên liên quan đến đào tạo 
và dạy nghề cho nhân viên ngành phục vụ ăn uống và nhân viên nhà hàng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán cà phê gồm cả cung cấp thực phẩm 
và đồ uống; dịch vụ tư vấn liên quan đến nghiệp vụ cung cấp và phục vụ ăn uống; đặt 
trước dich vụ cung cấp và phục vụ ăn uống; cung cấp và phục vụ ăn uống cho doanh 
nghiệp; dịch vụ cung cấp và phục vụ ăn uống; dịch vụ từ thiện) cụ thể là cung cấp và phục 
vụ đồ ăn và đồ uống; cung cấp và phục vụ ăn uống theo hợp đồng; dich vụ cung cấp thức 
ăn) đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ khách sạn gồm cả dịch vụ cung cấp ăn uống 
tại khách sạn và dịch vụ lưu trú tại khách sạn; dịch vụ cung cấp và phục vụ đồ ăn sẵn tại 
các quầy lưu động.  

 

 
(210) 4-2013-29357 (220) 11.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) AU1593166 25.11.2013 AU 
(540) 

 

(531) A25.7.6; 26.1.6 
(591) Xanh dương, vàng, cam, đỏ, xanh lá cây, 

tím, hồng, đỏ tia, nâu nhạt 
(731) KOTO INTERNATIONAL LIMITED  

(AU) 
PO Box 112, Darling Victoria 3145, 
Australia  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm; xuất bản phẩm; sách; sách dạy nấu ăn, sách tập hợp 
công thức nấu ăn; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy gồm cả sách hướng dẫn cho ngành 
cung cấp/phục vụ ăn uống và nhà hàng; tất cả các sản phẩm nói trên không liên quan đến 
nhạc cụ.  

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục) gồm cả tạp dề; áo thun ngắn tay; áo len dài tay; đồ đi 
chân; đồ đội đầu gồm cả mũ và mũ lưỡi trai.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ gây quỹ; dịch vụ gây quỹ từ thiện; tổ chức sự kiện gây quỹ và sự kiện 
đặc biệt; tổ chức và triển khai việc quyên góp cho các mục đích từ thiện và gây quỹ; tổ 
chức và triển khai cuộc thi vì mục đích từ thiện hoặc gây quỹ; tổ chức và tiến hành quay 
giải xổ số và các sự kiện gây quỹ khác vì mục đích từ thiện và gây quỹ; tổ chức tài trợ tài 
chính; phân bổ quỹ từ thiện.  
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Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; tổ chức hội thảo chuyên đề về đào tạo; tổ chức hội nghị 
chuyên đề và hội thảo chuyên đề vÓ đào tạo; dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục; dịch 
vụ tư vấn liên quan đến đào tạo; cung cấp tất cả các dich vụ kể trên liên quan đến đào tạo 
và dạy nghề cho nhân viên ngành phục vụ ăn uống và nhân viên nhà hàng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán cà phê gồm cả cung cấp thực phẩm 
và đồ uống; dịch vụ tư vấn liên quan đến nghiệp vụ cung cấp và phục vụ ăn uống; đặt 
trước dịch vụ cung cấp và phục vụ ăn uống; cung cấp và phục vụ ăn uống cho doanh 
nghiệp; dịch vụ cung cấp và phục vụ ăn uống; dịch vụ từ thiện) cụ thể là cung cấp và phục 
vụ đồ ăn và đồ uống; cung cấp và phục vụ ăn uống theo hợp đồng; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện dịch vụ khách sạn gồm cả dịch vụ cung cấp ăn uống 
tại khách sạn và dịch vụ lưu trú tại khách sạn; dịch vụ cung cấp và phục vụ đồ ăn sẵn tại 
các quầy lưu động.  

 
 

(210) 4-2013-29365 (220) 11.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A1.11.8 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Trường Linh  (VN) 

Số 243 Hoàng Hoa Thám, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bồn rửa. 
 
 

(210) 4-2013-29392 (220) 11.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ trắng 
(731) Viện Vật lý ứng dụng và Thiết 

bị khoa học  (VN) 

Nhà A26, số 18, đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất làm sạch ống khói/ ống hút thoát 
khí; hóa chất để làm bóng màu, làm sáng màu dùng trong công nghiệp; chất khử màu 
trong công nghiệp; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm ngăn ngừa sự mờ 
kính.  

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất làm sạch 
ống khói/ ống hút thoát khí, hóa chất để làm bóng màu, làm sáng màu dùng trong công 
nghiệp, chất khử màu trong công nghiệp, chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất, chế 
phẩm ngăn ngừa sự mờ kính; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ 
tái lập kinh doanh; thông tin kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2013-29393 (220) 11.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ trắng 
(731) Viện Vật lý ứng dụng và Thiết 

bị khoa học   (VN) 

Nhà A26, số 18, đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất làm sạch ống khói/ ống hút thoát 

khí; hóa chất để làm bóng màu, làm sáng màu dùng trong công nghiệp; chất khử màu 
trong công nghiệp; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm ngăn ngừa sự mờ 
kính.  

 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh); hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất làm sạch 
ống khói/ ống hút thoát khí, hóa chất để làm bóng màu, làm sáng màu dùng trong công 
nghiệp, chất khử màu trong công nghiệp, chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất, chế 
phẩm ngăn ngừa sự mờ kính; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ 
tái lập kinh doanh; thông tin kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2013-29434 (220) 12.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) HUNG-YANG HSU   (CN) 
No.91, 7th Neighborhood, Shihcuo, 
Mailiao Township, Yunlin County 
63853, TAIWAN, Republic of China  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa gạo; sữa đậu nành; đậu phụ, đậu tương (đã bảo quản, cho thực phẩm) 

 

 
(210) 4-2013-29466 (220) 12.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Trung tâm nghiên cứu sản 

xuất ứng dụng thuốc thực 

nghiệm - Học Viện Quân Y  (VN)

Số 160, đường Phùng Hưng, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa.  
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(210) 4-2013-29477 (220) 12.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.11; 1.15.11; 25.3.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng 
(731) MAPLETREE INVESTMENTS PTE 

LTD   (SG) 
10 Pasir Panjang Road, #13-01 
Mapletree Business City, Singapore 
117438   

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người 

khác]; quảng cáo; quảng cáo qua thư; trang trí các quầy kính cửa hàng; nghiên cứu thị 
trường; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin về thương mại; tư 
vấn quản lý kinh doanh; biên tập số liệu thống kê; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu đùng], phổ biến các thông báo quảng cáo; giới thiệu sản 
phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; soạn thảo tài liệu quảng cáo; xuất bản tài 
liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo 
trên truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; nghiên cứu về thương mại; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý tư liệu bằng 
máy tính; xử lý văn bản; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng; quản lý kinh doanh bán lẻ trực tuyến bao gồm cung cấp dịch vụ thông tin kinh 
doanh liên quan đến tổ chức, quản lý, thực hiện và thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ 
thông qua hệ thống vi tính toàn cầu; sắp xếp bố trí hàng hóa cho người khác (vì lợi ích của 
người khác), nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể xem và mua hàng một cách thuận 
tiện hơn trong một khu vực mua sắm, trong một cửa làng tổng hợp, trong siêu thị, trong 
khu vực mua sắm áo, hoặc từ catalogue hay trang veb trên internet chuyên mua bán hàng 
hóa nói chung qua thư từ hoặc qua các phương tiện viễn thông; cung cấp các dịch vụ nêu 
trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc internet.   

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; phân tích tài 
chính; môi giới chứng khoán; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; đánh giá bất 
động sản; định giá bất động sản; quản lý tài chính; cho thuê văn phòng [bất động sản]; 
cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất 
động sản; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ 
đổi tiền; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý hồ sơ bất động sản; tư vấn 
và cung cấp thông tin về tài sản (bất động sản).    

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng tài sản; bảo dưỡng và sửa chữa phòng bọc thép; bảo dưỡng bể bơi; 
lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài], làm sạch tòa 
nhà [bên trong]; giám sát việc xây dựng công trình; rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; lắp đặt 
cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; dịch vụ tư 
vấn xây dựng thuộc nhóm này cho phát triển bất động sản; dịch vụ tư vấn xây dựng thuộc 
nhóm này cho nâng cấp bất động sản; dịch vụ xây dựng phát triển (xây dựng, sửa chữa) 
bất động sản thương mại bán lẻ, xây dựng phát triển bất động sản; xây dựng trung tâm 
thương mại. 
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Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế mỹ thuật, thiết kế trang trí nội thất của cửa hàng, thiết 
kế đồ đạc cửa hàng, thiết kế các tài liệu tiếp thị và ấn phẩm in ấn dùng cho các cửa hàng 
bán lẻ; lập kế hoạch phát triển bất động sản; thiết kế quản lý dự án. 

 

 
(210) 4-2013-29478 (220) 12.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 25.3.1; A25.3.11; 1.15.11 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) MAPLETREE INVESTMENTS PTE 

LTD   (SG) 
10 Pasir Panjang Road, #13-01 
Mapletree Business City, Singapore 
117438    

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người 
khác]; quảng cáo; quảng cáo qua thư; trang trí các quầy kính cửa hàng; nghiên cứu thị 
trường; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin về thương mại; tư 
vấn quản lý kinh doanh; biên tập số liệu thống kê; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu đùng], phổ biến các thông báo quảng cáo; giới thiệu sản 
phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; soạn thảo tài liệu quảng cáo; xuất bản tài 
liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo 
trên truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; nghiên cứu về thương mại; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý tư liệu bằng 
máy tính; xử lý văn bản; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng; quản lý kinh doanh bán lẻ trực tuyến bao gồm cung cấp dịch vụ thông tin kinh 
doanh liên quan đến tổ chức, quản lý, thực hiện và thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ 
thông qua hệ thống vi tính toàn cầu; sắp xếp bố trí hàng hóa cho người khác (vì lợi ích của 
người khác), nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể xem và mua hàng một cách thuận 
tiện hơn trong một khu vực mua sắm, trong một cửa làng tổng hợp, trong siêu thị, trong 
khu vực mua sắm áo, hoặc từ catalogue hay trang veb trên internet chuyên mua bán hàng 
hóa nói chung qua thư từ hoặc qua các phương tiện viễn thông; cung cấp các dịch vụ nêu 
trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc internet.   

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; phân tích tài 
chính; môi giới chứng khoán; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; đánh giá bất 
động sản; định giá bất động sản; quản lý tài chính; cho thuê văn phòng [bất động sản]; 
cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất 
động sản; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ 
đổi tiền; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý hồ sơ bất động sản; tư vấn 
và cung cấp thông tin về tài sản (bất động sản).    

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng tài sản; bảo dưỡng và sửa chữa phòng bọc thép; bảo dưỡng bể bơi; 
lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài], làm sạch tòa 
nhà [bên trong]; giám sát việc xây dựng công trình; rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; lắp đặt 
cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; dịch vụ tư 
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vấn xây dựng thuộc nhóm này cho phát triển bất động sản; dịch vụ tư vấn xây dựng thuộc 
nhóm này cho nâng cấp bất động sản; dịch vụ xây dựng phát triển (xây dựng, sửa chữa) 
bất động sản thương mại bán lẻ, xây dựng phát triển bất động sản; xây dựng trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế mỹ thuật, thiết kế trang trí nội thất của cửa hàng, thiết 
kế đồ đạc cửa hàng, thiết kế các tài liệu tiếp thị và ấn phẩm in ấn dùng cho các cửa hàng 
bán lẻ; lập kế hoạch phát triển bất động sản; thiết kế quản lý dự án. 

 
 

(210) 4-2013-29479 (220) 12.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 25.3.1; A25.3.11; 1.15.11 
(591) Xám, trắng 
(731) MAPLETREE INVESTMENTS PTE 

LTD   (SG) 
10 Pasir Panjang Road, #13-01 
Mapletree Business City, Singapore 
117438    

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người 

khác]; quảng cáo; quảng cáo qua thư; trang trí các quầy kính cửa hàng; nghiên cứu thị 
trường; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin về thương mại; tư 
vấn quản lý kinh doanh; biên tập số liệu thống kê; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu đùng], phổ biến các thông báo quảng cáo; giới thiệu sản 
phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; soạn thảo tài liệu quảng cáo; xuất bản tài 
liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo 
trên truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; nghiên cứu về thương mại; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý tư liệu bằng 
máy tính; xử lý văn bản; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng; quản lý kinh doanh bán lẻ trực tuyến bao gồm cung cấp dịch vụ thông tin kinh 
doanh liên quan đến tổ chức, quản lý, thực hiện và thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ 
thông qua hệ thống vi tính toàn cầu; sắp xếp bố trí hàng hóa cho người khác (vì lợi ích của 
người khác), nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể xem và mua hàng một cách thuận 
tiện hơn trong một khu vực mua sắm, trong một cửa làng tổng hợp, trong siêu thị, trong 
khu vực mua sắm áo, hoặc từ catalogue hay trang veb trên internet chuyên mua bán hàng 
hóa nói chung qua thư từ hoặc qua các phương tiện viễn thông; cung cấp các dịch vụ nêu 
trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc internet.   

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; phân tích tài 
chính; môi giới chứng khoán; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; đánh giá bất 
động sản; định giá bất động sản; quản lý tài chính; cho thuê văn phòng [bất động sản]; 
cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất 
động sản; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ 
đổi tiền; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý hồ sơ bất động sản; tư vấn 
và cung cấp thông tin về tài sản (bất động sản).    
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Nhóm 37: Bảo dưỡng tài sản; bảo dưỡng và sửa chữa phòng bọc thép; bảo dưỡng bể bơi; 
lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài], làm sạch tòa 
nhà [bên trong]; giám sát việc xây dựng công trình; rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; lắp đặt 
cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; dịch vụ tư 
vấn xây dựng thuộc nhóm này cho phát triển bất động sản; dịch vụ tư vấn xây dựng thuộc 
nhóm này cho nâng cấp bất động sản; dịch vụ xây dựng phát triển (xây dựng, sửa chữa) 
bất động sản thương mại bán lẻ, xây dựng phát triển bất động sản; xây dựng trung tâm 
thương mại. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế mỹ thuật, thiết kế trang trí nội thất của cửa hàng, thiết 
kế đồ đạc cửa hàng, thiết kế các tài liệu tiếp thị và ấn phẩm in ấn dùng cho các cửa hàng 
bán lẻ; lập kế hoạch phát triển bất động sản; thiết kế quản lý dự án. 

 
 

(210) 4-2013-29489 (220) 12.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A9.7.19; A11.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Minh Long I  

(VN) 

333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2013-29602 (220) 13.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Xám đen 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Thiên Thần Hạnh Phúc  

(VN) 

99/12 Phan Anh, phường  Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, tủ; giường; ghế; kệ; giá đồ đạc.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý giao dịch 
kinh doanh; tư vấn hoạt động văn phòng; tư vấn tập hợp, trưng bày  các loại hàng hóa 
khác nhau. 
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(210) 4-2013-29606 (220) 13.12.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 3.3.1; 3.3.15; 26.1.1; A1.1.10 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Thiên Phong   (VN) 

Số 15/62 ngõ Thổ Quan, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách.  
 

 
(210) 4-2013-29636 (220) 13.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 1061357 16.11.2010 GB 
(540) 

  

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  (GB)
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ thủy tinh, bao gồm đồ chứa thức uống làm từ thủy tinh, chai thủy tinh và 
bình chứa [hộp, lọ] thủy tinh. 

 

 
(210) 4-2013-29641 (220) 13.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 1117891 16.12.2011 DE 
(540) 

   

(531) A3.1.22; 24.1.1; 24.9.1; 25.3.1 
(591) Trắng, đen, xám. 
(731) MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-

TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT

MBH  (DE) 
Baerler Strasse 100, 47441 Moers, 
Germany  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Sản phẩm thuốc lá (vật dụng cao cấp), cụ thể là thuốc lá điếu và đầu lọc thuốc 
lá điếu; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  

 
 

(210) 4-2013-29680 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Tường Anh  (VN) 

Số 1/143 đường Trung Kính, phường Trung
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy ăn. 
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(210) 4-2013-29686 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 
182, Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng cho trẻ em; quần tã dùng cho trẻ em; tã hoặc tã lót dùng một lần 
làm bằng giấy hoặc xen-lu-lô dùng cho trẻ em; tã hoặc tã lót dạng quần dùng cho trẻ em 
làm bằng giấy hoặc xen-lu-lô; tã lót của trẻ em; quần tã; khăn ướt được tẩm nước thơm 
dược phẩm dùng để lau chùi cho trẻ sơ sinh; khăn ướt được tẩm nước thơm dược phẩm đã 
tiệt trùng dùng cho trẻ sơ sinh; khăn ướt được tẩm nước thơm dược phẩm dùng để lau mặt 
và lau tay cho trẻ em; khăn ướt được tẩm nước thơm dược phẩm đã tiệt trùng dùng để lau 
mặt và lau tay cho trẻ em; miếng băng vệ sinh phụ nữ; miếng lót dùng cho quần (vệ sinh); 
băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; quần lót vệ sinh; quần lót  vệ sinh làm 
bằng vải dệt và không dùng một lần; khăn ướt được tẩm nước thơm dược phẩm dùng cho 
phụ nữ dùng để lau vùng sinh dục; tã lót dùng trong trường hợp không kiềm chế được; tã 
lót dùng trong trường hợp không kiềm chế được làm bằng giấy hoặc xen-lu-lô; tã hoặc tã 
lót dạng quần làm bằng giấy hoặc xen-lu-lô dùng trong trường hợp không kiềm chế được; 
miếng đệm lót để thấm nước tiểu dùng trong trường hợp không kiềm chế được; miếng 
đệm lót dùng trong trường hợp không kiềm chế được; miếng lót vệ sinh dùng trong trường 
hợp không kiềm chế được; khăn ướt được tẩm nước thơm dược phẩm dùng cho người 
trưởng thành dùng để lau sau khi đi tiểu hoặc đi tiêu; khăn ướt được tẩm nước thơm dược 
phẩm dùng để lau sạch toàn thân cho người đã trưởng thành; tấm lót giường, cụ thể là 
miếng thấm hút dùng một lần trong trường hợp không tự kiềm chế được; quần soóc vệ 
sinh dùng trong trường hợp không kiềm chế được; quần soóc vệ sinh dùng trong trường 
hợp không kiềm chế được làm bằng vải dệt và không dùng một lần; quần đùi vệ sinh 
(dành cho nam giới) dùng trong trường hợp không kiềm chế được; quần đùi vệ sinh (dành 
cho nam giới) dùng trong trường hợp không kiềm chế được làm bằng vải dệt và không 
dùng một lần; dây đai dùng để giữ cho miếng thấm vệ sinh khỏi rơi (dùng trong trường 
hợp không kiềm chế được); dây đai dùng để giữ cho miếng thấm vệ sinh khỏi rơi làm 
bằng vải dệt và không dùng một lần (dùng trong trường hợp không kiềm chế được); miếng 
tã dùng trong lrường hợp không kiềm chế được dùng trong các bệnh viện; miếng tã dùng 
trong trường hợp không kiềm chế được làm bằng giấy hoặc xen -lu-lô dùng trong bệnh 
viện; miếng tã hoặc tã lót dạng quần dùng trong trường hợp không kiềm chế được làm 
bằng giấy hoặc xen-lu-lô dùng trong các bệnh viện; miếng đệm lót để thấm nước tiểu 
trong trường hợp không kiềm chế được dùng trong bệnh viện; miếng thấm dùng trong 
trường hợp không kiềm chế được dùng trong bệnh viện; miếng lót vệ sinh dùng trong 
trường hợp không kiềm chế được dùng trong bệnh viện; khăn ướt được tẩm nước thơm 
dược phẩm dùng cho người trưởng thành lau chùi sau khi đi tiểu hoặc đi tiêu dùng trong 
bệnh viện; khăn ướt được tẩm nước thơm dược phẩm dùng để lau sạch toàn thân cho 
người trưởng thành dùng trong bệnh viện; tấm lót giường, cụ thể là miếng thấm hút dùng 
trong trường hợp không kiềm chế được dùng một lần tại các bệnh viện; chế phẩm dược, 
chế phẩm thú ý và chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; miếng lót ngực; băng dùng 
để băng bó; cao dán; bông thấm hút; gạc dùng để băng bó; giấy thấm dầu dùng cho mục 
đích y tế; bánh xốp chứa dược phẩm (dùng trong y tế); đường lactoza (đường sữa); sữa bột 
công thức (cho trẻ sơ sinh); miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; miếng gạc 
che tai khi bị thương. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
670 

(210) 4-2013-29706 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Shingvico   (VN) 

Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm lò xo; đệm mút; gối; gối tựa; đệm không khí (không dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 24: Chăn; vỏ đệm; áo gối; khăn trải bàn không bằng giấy; đồ bằng vải dùng cho 
giường; ga phủ.  

 

 
(210) 4-2013-29730 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; 26.15.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

điện thoại MOBICALL  (VN) 

12 Nguyễn ảnh Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cho điện thoại di động.  
 
 

(210) 4-2013-29734 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thiết bị mới DNT  (VN) 

Số 68 ngõ 649, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; ấm đun nước dùng điện; nồi cơm điện.  
 
 

(210) 4-2013-29737 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) UK00003011391 25.06.2013 GB 
(540) 

  

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 

 
(210) 4-2013-29762 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) MASTER LOCK COMPANY LLC  
(US) 
137 W. Forest Hill Avenue, P.O. Box 
927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
U.S.A  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm bằng kim loại, cụ thể là: xích bằng kim loại; khóa cửa ra vào 
bằng kim loại; chốt bảo vệ cửa ra vào (dạng xích kim loại); chốt bảo vệ. cửa sổ bằng kim 
loại, gồm thanh bảo vệ bằng kim loại và giá đỡ cho nó; bộ phận ngũ kim bằng kim loại 
của cửa sổ, cụ thể là: khung cửa, khóa khung kính trượt lên xuống của cửa sổ, ròng rọc 
của cửa sổ, màn cửa sổ, cửa chớp và ngưỡng cửa; chốt cửa ra vào bằng kim loại; két kim 
loại và két cho khách sạn bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa ga-ra bằng kim 
loại và cửa cuốn (cửa ra vào) cho ga-ra bằng kim loại; cửa ra vào chống bão bằng kim 
loại; giá đựng dụng cụ bằng kim loại không cần đỡ và lắp trên tường; giá gác (cất giữ) xe 
đạp bằng kim loại; giá kim loại để cất giữ xe cộ; hòm dạng hộp bằng kim loại; nhà kho 
chứa đồ cất trữ bằng kim loại; hàng rào mắt cáo bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại và 
khung cửa sổ bằng kim loại; hòm thư bằng kim loại và các bộ phận của nó; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại (có mái và tường) có thể di chuyển được; vật 
liệu bằng kim loại cho thanh ray đường sắt; ống dẫn và ống bằng kim loại; két sắt; khóa 
với thân khóa làm từ các bản kim loại ép vào nhau (laminated), khóa móc cho bộ chuyển 
mạch (bằng kim loại), khóa móc bằng kim loại (phần móc khóa được kéo lên khi mở), 
khóa cho cút nối khí nén bằng kim loại, thẻ nhận dạng bằng kim loại, hộp đựng nhiều 
tầng bằng kìm loại có bản lề để móc khóa bên ngoài, giá dạng hộp có nhiều ngăn bằng 
kim loại có nhiều móc để móc khóa móc (hộp chứa đồ bằng kim loại để vận chuyển, chứa 
đồ lưu kho).  

 

Nhóm 12: Cái đèo hàng cho ô tô chử yếu được làm bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2013-29765 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) CUISINE PARTNERS (2004) CO., LTD  

(TH) 
518/3 Maneeya Center North Building, 
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu 
(quán bar); dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

(210) 4-2013-29784 (220) 17.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Bùi Thị ánh Tuyết  (VN) 

29G Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn).  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; mua 
bán máy móc, thiết bị và phụ tùng điện lạnh như máy lạnh, máy giặt, máy nước nóng, tủ 
lạnh, tủ đông; mua bán đồ dùng gia đình như: máy xay sinh tố, máy đánh trứng, máy xay 
thịt, máy xay đậu nành, quạt máy, máy hút bụi, lò nướng, lò vi sóng; mua bán nhiên liệu 
rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; mua bán vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây 
dựng; mua bán vòng bi (bạc đạn).  

 

 
(210) 4-2013-29818 (220) 17.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 24.15.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu Nông Dược 

Việt   (VN) 

59A ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2013-29838 (220) 17.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tin Tâm  (VN) 

Khu phố Phước Hậu 3, phường 9, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Tã giấy cho trẻ em; tã giấy cho người già. 
 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy thơm; khăn giấy; giấy vệ sinh.  
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(210) 4-2013-29839 (220) 17.12.2013 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tin Tâm   (VN) 

Khu phố Phước Hậu 3, phường 9, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Tã giấy cho trẻ em; tã giấy cho người già. 

 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy thơm; khăn giấy; giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2013-29866 (220) 17.12.2013 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) 5.5.1; A5.5.21 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, đỏ 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Ciang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2013-29890 (220) 17.12.2013 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

  

(731) ALDI GMBH & CO. KG  (DE) 

Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der 

Ruhr, Germany 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng.  

 

Nhóm 21: Vật dụng cho mục đích làm sạch (đồ dùng gia dụng) cụ thể là: bộ lau sàn bao 

gồm tấm lau, gậy cầm và giẻ lau; và bộ giẻ lau ướt dạng phẳng bao gồm gậy cầm, đầu giẻ 

lau và tấm lau microfiber (vi sợi tổng hợp từ polyester và polyamid); giẻ lau để làm sạch; 

miếng bọt biển (đồ dùng gia dụng); găng tay làm từ sợi tổng hợp dùng cho mục đích gia 

dụng; găng tay dùng để lau chùi; găng tay đánh bóng; găng đeo tay dùng khi giặt và rửa 

bát. 
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(210) 4-2013-29922 (220) 17.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Bảo 

Lưu   (VN) 

Số 263 đường Trần Nguyên Hãn, phường 
Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đồ nữ trang, kim hoàn, đá quý.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh vàng, bạc, đồ trang sức, nữ trang, đá quý.  
 

 
(210) 4-2013-29965 (220) 18.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.9; 26.4.3 
(731) SPACE MATRIX INTERNATIONAL 

PTE. LTD.   (SG) 
#306, Tanglin Road, Phoenix Park 
Office Campus, Singapore - 247973 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt nội thất (thi công các thiết kế nội thất và sửa chữa); xây dựng cải tạo 

nội thất của tòa nhà; giám sát dự án xây dựng và giám sát dự án xây dựng tại công trường 
và giám sát dự án xây dựng từ xa. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất; dịch vụ thiết lập các bản vẽ và thiết kế 
trang trí nội thất cho việc xây dựng công trình (bao gồm cả nội thất của các tòa nhà); quản 
lý kỹ thuật cho dự án kiến trúc; quản lý kỹ thuật cho dự án ứng dụng kiến thức khoa học 
vào việc thiết kế, xây dựng nội thất toà nhà; quản lý kỹ thuật cho dự án thiết kế. 

 

 
(210) 4-2013-29978 (220) 18.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 

thực vật Bông Sen Vàng  (VN) 

46A đường số 16, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh; thuốc trừ cỏ; 
thuốc diệt chuột; thuốc kích thích sinh trưởng; thuốc trừ tuyến trùng. 
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(210) 4-2013-30000 (220) 18.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Kim Thổ  (VN) 

71A Khánh Hội, phường 03, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2013-30004 (220) 18.12.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.7.3; 26.1.2; 25.1.6 

(731) Hộ kinh doanh Mỹ Hưng   (VN) 

158 Nguyễn Văn Nghi, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao 
công nghệ (RTTC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt. 
 

Nhóm 35: Cửa hàng bán bánh mỳ, bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2013-30043 (220) 18.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

   

(531) 3.7.17; A26.11.8; 1.15.11; A9.7.17 
(591) Trắng, đen, ghi 
(731) TEXAS ROADHOUSE DELAWARE 

LLC (A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY)   (US) 
6040 Dutchmans Lane, Suite 400, 
Louisville, Kentucky 40205 USA  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu bao gồm cả dịch vụ cung cấp 
thức ăn mang về do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2013-30076 (220) 18.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.3.1; 26.15.15; A26.11.9 
(591) Đỏ, ghi xám 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

thể thao điện tử Việt Nam  (VN)

Số nhà 28, ngõ 97/24/1 đường Văn Cao, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học.  
 

Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán phần mềm tin học; cung 
cấp thông tin thương mại.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến; hoạt động của các cơ sở thể thao; hoạt 
động sáng tác nghệ thuật, giải trí; cung cấp các thông tin về giải trí, nghệ thuật, thể thao.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; cài đặt, tư vấn và phát triển phần mềm tin học.  

 

 
(210) 4-2013-30085 (220) 19.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; A1.1.10 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cơ khí 17  (VN) 

Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hàn kim loại.  
 

Nhóm 06: Que hàn 
 

 
(210) 4-2013-30114 (220) 19.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A15.9.11 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

Phước Thạnh  (VN) 

Lô D05, khu công nghiệp Đức Hòa 1 - 
Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 06: Kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; vòng nối bằng kim loại cho đường 

ống; khuỷu ống bằng kim loại; kẹp dây cáp và ống dẫn bằng kim loại; thanh nối ray; ống 
thép. 

 

Nhóm 07: Máy bơm nước: máy bơm đẩy cao; máy bơm tăng áp; máy hút không khí; máy 
cắt; máy lọc, bơm chân không; thiết bị mở cửa tự động bằng điện; thiết bị đóng cửa tự 
động bằng điện; cơ cấu đóng mở cửa tự động bằng điện. 

 
Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện, ổ cắm âm sàn công tắc điện (dùng cho mục đích 
nối điện); cầu chì; giá kẹp cầu chì; cầu dao; cầu dao tự động; cầu dao chống giật, tủ điện; 
rơle điện, bộ tích điện; bảng điều khiển điện; bộ biến đổi (điều chỉnh) ánh sáng sử dụng 
điện, áp tô mát; chấn lưu đèn (balat đèn); dây và cáp điện; thiết bị đóng - ngắt mạch điện, 
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tủ phân phối điện; thiết bị phân phối điện tự động; bộ điều chỉnh tăng giảm dòng điện 
(chiết áp), đế ổ điện; thiết bị biến đổi điện, ống luồn dây điện bằng nhựa; co bọc thiết bị 
đầu cuối (điện); đèn tín hiệu, đèn báo động; thiết bị chống rò điện; thiết bị điện công 
nghiệp bao gồm: thiết bị đầu nối; cái kẹp đầu dây điện; ống nối cho dây cáp điện, bộ nối 
điện; đầu nối điện; đồng hồ điện sinh hoạt và công nghiệp; thiết bị kiểm tra đồng hồ điện; 
đèn báo thoát hiểm khẩn cấp. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng: đèn, bóng đèn, đèn huỳnh quang, đèn trần, đèn com pắc 
(compact); đèn LED (thiết bị chiếu sáng); đèn bàn, đèn sạc, đèn phản quang; máng đèn, 
tắc te của đèn neon (huỳnh quang); đèn chiếu sáng dùng trong dân dụng và công nghiệp; 
đèn pin; đèn lồng dùng điện; đèn lồng có thể nạp điện; quạt điện; quạt sạc, quạt hộp, quạt 
bản; quạt trần, quạt treo tường; máy nước nóng; bình nước nóng; quạt gió (điều hòa không 
khí); quạt hơi nước cầm tay; quạt hút khói dùng cho nhà bếp; quạt hút gió; quạt hút công 
nghiệp; thiết bị làm sạch không khí dùng điện; máy sấy tay. 

 

Nhóm 17: Băng keo cách điện; chất điện môi (cách điện); giấy dùng cho tụ điện; ống 
mềm không bằng kim loại; mối nối không bằng kim loại dùng cho ống; khớp nối không 
bằng kim loại dùng cho ống. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại, vòng nối 
bằng kim loại cho đường ống, khuỷu ống bằng kim loại, kẹp dây cáp và ống dẫn bằng kim 
loại, thanh nối ray, ống thép, máy bơm nước; máy bơm đẩy cao, máy bơm tăng áp, máy 
hút không khí, máy cắt, máy lọc, bơm chân không, băng keo cách điện, chất điện môi 
(cách điện), giấy dùng cho tụ điện, chất cách điện, phích cắm điện, ổ cắm điện, ổ cắm âm 
sàn công tắc điện (dùng cho mục đích nối điện), cầu chì, giá kẹp cầu chì, cầu dao, cầu dao 
tự động, cầu dao chống giật, tụ điện, rơle điện, bộ tích điện, bảng điều khiển điện, bộ biến 
đổi (điều chỉnh) ánh sáng sử dụng điện, áp tô mát, chấn lưu đèn (balat đèn), dây và cáp 
điện, thiết bị đóng - ngắt mạch điện, tủ phân phối điện, thiết bị phân phối điện tự động, bộ 
điều chỉnh tăng giảm dòng điện (chiết áp), đế ổ điện, thiết bị biến đổi điện, ống luồn dây 
điện bằng nhựa, co bọc thiết bị đầu cuối (điện), đèn tín hiệu, đèn báo động, thiết bị mở 
cửa tự động bằng điện, thiết bị đóng cửa tự động bằng điện, cơ cấu đóng mở cửa tự động 
bằng điện, thiết bị chống rò điện, thiết bị điện công nghiệp bao gồm: thiết bị đầu nối, cái 
kẹp đầu dây điện, ống nối cho dây cáp điện, bộ nối điện, đầu nối điện; đồng hồ điện sinh 
hoạt và công nghiệp, thiết bị kiểm tra đồng hồ điện, đèn báo thoát hiểm khẩn cấp, ống 
PVC và phụ kiện bằng chất dẻo dùng để luồn dây điện, thiết bị chiếu sáng: đèn, bóng đèn, 
đèn huỳnh quang, đèn trần, đèn com - pắc (compact), đèn LED, đèn bàn, đèn sạc, đèn 
phản quang; máng đèn, tắc te của đèn neon (huỳnh quang), đèn chiếu sáng dùng trong 
dân dụng và công nghiệp; đèn pin, đèn lồng dùng điện, đèn lồng có thể nạp điện, quạt 
điện, quạt sạc, quạt hộp, quạt bàn, quạt trần, quạt treo tường, máy nước nóng, bình nước 
nóng, quạt gió (điều hòa không khí), quạt hơi nước cầm tay, quạt hút khói dùng cho nhà 
bếp, quạt hút gió, quạt hút công nghiệp, thiết bị làm sạch không khí dùng điện, máy sấy 
tay, bình đựng nước cho người du lịch, bình phun nước không dùng trong ngành y; dịch 
vụ giới thiệu và trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại; quảng 
cáo, dịch vụ quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt; sửa chữa, bảo hành các thiết bị hàng điện tử, hàng điện lạnh, hệ thống 
điện, thiết bị điện công nghiệp, thiết bị điện dân dụng, các loại cửa tự động, điều hòa 
không khí, hệ thống đèn chiếu sáng; tư vấn xây dựng, bảo dưỡng đồ đạc; xây dựng và sửa 
chữa kho chứa hàng. 
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(210) 4-2013-30123 (220) 19.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Tổ hợp tác sản xuất lúa 

giống Đa Lộc 1  (VN) 

ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 

 

 
(210) 4-2013-30126 (220) 19.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Tổ hợp tác sản xuất sơ chế và 

tiêu thụ rau an toàn Kênh 

Xáng  (VN) 

ấp Kênh Xáng, xã Hòa Lợi, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau an toàn. 

 

 
(210) 4-2013-30129 (220) 19.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

Duy Mai  (VN) 

Tòa nhà Khánh Hội, 2/3C Lê Hồng 
Phong, phường Đông Khê, quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 01: Thạch trắng (aga). 

 

 
(210) 4-2013-30142 (220) 19.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A25.7.21; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) HASHIMA CO., LTD  (JP) 

3-18, Higashi Kinpo-Cho, Gifu-City, 
Gifu, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén nóng chảy, máy nén dẫn nhiệt, máy ép nhựa, máy ủi công nghiệp, 

máy cuộc dây sợi, máy khâu. 
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Nhóm 09: Thiết bị dò kim, máy dò kim loại (dùng cho công nghiệp và quân sự), máy dò 
kiểm tra tia X; máy dò kiểm tra. 

 

 
(210) 4-2013-30167 (220) 19.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Vỹ Hoàng  (VN) 

12A Trần Hữu Trang, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; vật lý trị liệu.  
 

 
(210) 4-2013-30179 (220) 19.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ điện 

Mạnh Phương   (VN) 

L37 khu dân cư Miếu Nổi Yết Kiêu, 
phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; phích cắm điện; tủ phân phối điện (bảng điều khiển 
điện); dây cáp điện; cầu dao điện; chấn lưu điện; ống dẫn điện; ổ cắm âm sàn; ổ cắm, 
phích cắm công nghiệp; bút thử điện, hộp để điện; hộp đấu nối (điện), dây điện; ổ cắm đa 
năng; ổ cắm dụ lịch; đèn đi ốt phát quang (LED); mặt nạ công tắc ổ cắm; ống luồn dây 
điện bằng nhựa. 

 

Nhóm 11: Quạt hút; bóng đèn điện; máng đèn điện; đèn downlight âm trần (đèn chiếu 
sáng được gắn lên trên trần nhà); đèn trang trí.  

 

Nhóm 17: Băng keo cách điện (không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng); 
ống nhựa mềm. 

 

 
(210) 4-2013-30201 (220) 19.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Gia Phạm  

(VN) 

Số 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; đại lý 
thông tin thương mại; định giá các cơ hội kinh doanh (là việc nghiên cứu mức độ khả thi 
của cơ hội kinh doanh cũng như lợi nhuận mà các cơ hội đó mang lại); dịch vụ kết nối 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
680 

kinh doanh và cung cấp các cơ hội kinh doanh (là việc kết nối giữa tổ chức/cá nhân này 
với tổ chức/cá nhân khác để trao đổi mua bán hàng hoá hoặc dịch vụ nhằm tạo ra lợi 
nhuận tối ưu). 

 

 
(210) 4-2013-30204 (220) 19.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ống đồng 

Toàn Phát  (VN) 

Đường 206 Khu D, khu công nghiệp Phố 
Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu bảo ôn cách âm, cách nhiệt: xốp PE bảo ôn dạng ống; ống xốp PE 
dùng luồn ống đồng (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt và cách điện); bông gốm dạng 
ống (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt và cách điện), bông khoáng dạng ống (nhằm 
mục đích cách âm, cách nhiệt và cách điện); cao su xốp dạng ống; cao su lưu hóa dạng 
ống; bông khoáng dạng tấm (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt và cách điện); cao su 
xốp dạng tấm; cao su lưu hóa dạng tấm; bông khoáng dạng cuộn (nhằm mục đích cách 
âm, cách nhiệt và cách điện); bông gốm dạng cuộn (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt 
và cách điện); bông thủy tinh (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt và cách điện); cao su 
non cách âm dạng tấm; bông khoáng cách âm dạng tấm, tấm vách ngăn cách âm cách 
nhiệt tôn xốp (bán thành phẩm); tấm lợp cách âm, cách nhiệt dạng tôn xốp (bán thành 
phẩm); mút cách âm; cao su lưu hóa cách âm, chống ồn, tấm cách âm chống thấm; mút 
cách âm, chống rung, tiêu âm, mút cách âm, cách nhiệt, chống cháy; mút trứng cách âm 
phòng thu; tấm cách âm Polystyren; mứt trứng (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt và 
cách điện); mút gai (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt và cách điện).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: xốp PE bảo ôn dạng ống, ống xốp PE 
dùng luồn ống đồng, bông gồm dạng ống, bông khoáng dạng ống; cao su xốp dạng ống, 
cao su lưu hóa dạng ông, bông khoáng dạng tấm, cao su xốp dạng tấm, cao su lưu hóa 
dạng tấm, bông khoáng dạng cuộn, bông gốm dạng cuộn, bông thủy tinh, cao su non cách 
âm dạng tấm, bông khoáng cách âm dạng tấm, tấm vách ngăn cách âm cách nhiệt tôn 
xốp, tấm lợp cách âm, cách nhiệt dạng tôn xốp, mút cách âm, cao su lưu hóa cách âm, 
chống ồn, tắm cách âm chống thấm, mút cách âm, chống rung, tiêu âm, mút cách âm, 
cách nhiệt, chống cháy, mút trứng cách âm phòng thu, tấm cách âm Polystyren, mút 
trứng, mút gai. 

 
 

(210) 4-2013-30205 (220) 19.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần ống đồng 

Toàn Phát  (VN) 

Đường 206 Khu D, khu công nghiệp Phố 
Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: Vật liệu bảo ôn cách âm, cách nhiệt: xốp PE bảo ôn dạng ống; ống xốp PE 
dùng luồn ống đồng (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt và cách điện); bông gốm dạng 
ống (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt và cách điện), bông khoáng dạng ống (nhằm 
mục đích cách âm, cách nhiệt và cách điện); cao su xốp dạng ống; cao su lưu hóa dạng 
ống; bông khoáng dạng tấm (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt và cách điện); cao su 
xốp dạng tấm; cao su lưu hóa dạng tấm; bông khoáng dạng cuộn (nhằm mục đích cách 
âm, cách nhiệt và cách điện); bông gốm dạng cuộn (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt 
và cách điện); bông thủy tinh (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt và cách điện); cao su 
non cách âm dạng tấm; bông khoáng cách âm dạng tấm, tấm vách ngăn cách âm cách 
nhiệt tôn xốp (bán thành phẩm); tấm lợp cách âm, cách nhiệt dạng tôn xốp (bán thành 
phẩm); mút cách âm; cao su lưu hóa cách âm, chống ồn, tấm cách âm chống thấm; mút 
cách âm, chống rung, tiêu âm, mút cách âm, cách nhiệt, chống cháy; mút trứng cách âm 
phòng thu; tấm cách âm Polystyren; mứt trứng (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt và 
cách điện); mút gai (nhằm mục đích cách âm, cách nhiệt và cách điện).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: xốp PE bảo ôn dạng ống, ống xốp PE 
dùng luồn ống đồng, bông gồm dạng ống, bông khoáng dạng ống; cao su xốp dạng ống, 
cao su lưu hóa dạng ông, bông khoáng dạng tấm, cao su xốp dạng tấm, cao su lưu hóa 
dạng tấm, bông khoáng dạng cuộn, bông gốm dạng cuộn, bông thủy tinh, cao su non cách 
âm dạng tấm, bông khoáng cách âm dạng tấm, tấm vách ngăn cách âm cách nhiệt tôn 
xốp, tấm lợp cách âm, cách nhiệt dạng tôn xốp, mút cách âm, cao su lưu hóa cách âm, 
chống ồn, tắm cách âm chống thấm, mút cách âm, chống rung, tiêu âm, mút cách âm, 
cách nhiệt, chống cháy, mút trứng cách âm phòng thu, tấm cách âm Polystyren, mút 
trứng, mút gai. 

 
 

(210) 4-2013-30242 (220) 20.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.4.24 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Phùng Mạnh Cường   (VN) 

P1303, tòa nhà CT2-X2, khu đô thị Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga, máy hút mùi, nồi cơm điện, lò vi sóng, bình nước nóng (thiết bị cung 
cấp nước nóng), bếp điện từ, bếp hồng ngoại, quạt điện.  

 

 
(210) 4-2013-30250 (220) 20.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) OPPEIN HOME GROUP INC.   (CN) 

#366 Guanghua 3rd Road, Baiyun 
District, Guangzhou, Guangdong, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; tủ nhiều ngăn; đồ đạc văn phòng; tủ đựng nhiều ngăn kéo; 
vật dụng cất giữ quần áo [tủ đựng quần áo]; giỏ, không bằng kim loại; cán chổi không 
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bằng kim loại; gương soi; chùm chuông gió [trang trí]; hộp làm ổ; giá để bát đĩa; phụ kiện 
lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; gối; mành che trong nhà có dát những thanh gỗ 
mỏng; mành tre. 

 

 
(210) 4-2013-30267 (220) 20.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.11.8; 8.1.18 
(591) Đen, xanh cô ban, vàng, cam, tím, nâu, 

tím đen, đỏ hồng, đỏ, ghi, nâu vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm   (VN)

Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh), kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh 
kẹo có nhân kem, đá thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2013-30269 (220) 20.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A1.1.10; 8.1.18; A1.11.8 
(591) Vàng nhạt, vàng, xanh cô ban, đen, 

hồng, hồng đỏ, đỏ, đỏ đậm, xanh da trời, 
ghi, xanh lá mạ, da cam 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm   (VN)

Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh), kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh 
kẹo có nhân kem, đá thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2013-30321 (220) 20.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A17.2.2 
(591) Xanh dương, xanh da trời đậm, xanh da 

trời nhạt, trắng 
(731) Nguyễn Huy Cường  (VN) 

750 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị tắm hơi; bồn tắm; máy 
đun nước tắm; chậu rửa vệ sinh trong nhà (thiết bị vệ sinh); hệ thống và thiết bị nấu 
nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; bình nước nóng; vòi hoa sen; bồn rửa bát; vòi; chậu 
vệ sinh; bệ xí nhà vệ sinh; chỗ đi tiểu (thiết bị vệ sinh cố định); thiết bị lọc và làm sạch 
nước; thiết bị khử nước; thiết bị cung cấp nước. 
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Nhóm 19: Kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; sàn lát gỗ; tấm ván sàn 
(không bằng kim loại); kính an toàn. 

 

Nhóm 20: Tủ nhiều ngăn; chạn đựng thức ăn; giá rửa mặt (đồ đạc); gương kính tráng bạc; 
mắc treo quần áo không bằng kim loại; hộp bằng gỗ, chất dẻo; gương soi; tủ đóng vào 
tường nhiều ngăn. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ dùng để vệ sinh; vòng và giá treo khăn tắm; giá để giấy vệ sinh; dụng 
cụ để vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2013-30386 (220) 23.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) WHITEWAVE SERVICES, INC.   (US) 
12002 Airport Way, Broomfield, 
Colorado 80021, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; sữa công thức cho em 
bé; thực phẩm cho em bé.  

 

Nhóm 29: Bột thay thế sữa hoặc kem [sản phẩm sữa] dùng cho đồ uống; bột thay thế sữa 
hoặc kem [sản phẩm sữa] dùng cho cà phê; bột dùng để thay thế sữa hoặc kem [sản phẩm 
sữa]; sản phẩm bơ sữa không bao gồm kem, sữa đá và sữa chua đông lạnh, bơ; hỗn hợp 
chứa sữa và kem (sản phẩm sữa); bơ; kem đánh dậy bọt; đồ uống trên cơ sở đậu nành cụ 
thể là sữa đậu nành; sữa đậu nành có hương vị; sữa chua; pho mát; thịt; cá (không còn 
sống); gia cầm và thú săn không còn sống; chiết xuất từ thịt; trái cây và rau nấu chín, sấy 
khô, đông lạnh và bảo quản; thạch cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản 
phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; chất thay thế sản phẩm sữa; chất thay thế thịt; sản phẩm tráng 
miệng trên cơ sở đậu nành (sản phẩm sữa); sản phẩm tráng miệng làm từ nguyên liệu thực 
vật cụ thể là sản phẩm tráng miệng làm từ quả hạch, trái cây và rau; sản phẩm tráng 
miệng trên cơ sở quả hạch (quả hạch là chủ yếu). 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 
mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; mật ong; mật đường; 
nấm men; bột nở; bánh quy giòn, mỳ ống; thực phẩm ăn nhanh như bánh quy giòn kẹp 
nhân và bánh quy; muối; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị; đá ăn; kem trái cây (kem trái 
cây); kem lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); nước xốt cho sa-lát; sản phẩm tráng 
miệng sơ cô la; sản phẩm tráng miệng làm từ bột mì gồm bánh, bánh sôcôla hạnh nhân, 
bánh bơ giòn, bánh nướng xốp, ổ bánh mì nhỏ, bột yến mạch, bánh nướng, bánh bao nhân 
nho, bánh ngọt, bánh quy; thạch trái cây (dạng kẹo bánh); bánh ngọt và bánh putđinh có 
hương vị cà phê, caramen và vani; đồ uống trên cơ sở cà phê; chất tăng cường mùi vị dùng 
cho đồ uống nóng và lạnh. 

 

Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở thực vật (đồ uống không cồn); nước dừa; nước sữa làm từ 
quả hạnh nhân có hương vị và không có hương vị; đồ uống không chứa cồn làm từ gạo và 
sữa (gạo là chủ yếu); sinh tố (đồ uống không cồn); đồ uống nhẹ (không có cồn); đồ uống 
hỗn hợp không chứa cồn; đồ uống không có cồn; nước giải khát (đồ uống không cồn); 
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nước chanh; bia; nước khoáng và nước có ga và các đồ uống không có cồn khác; đồ uống 
làm từ hạt dẻ (đồ uống không cồn); nước uống trái cây; nước ép (đồ uống không cồn); si 
rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2013-30400 (220) 23.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) SHIMANO INC.   (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dụng cụ điện dùng cho xe đạp để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích 
điện, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; máy vi tính; ắc quy điện cho xe đạp; bộ 
nạp điện cho ắc quy; vòng kẹp chuyên dụng để giữ ắc quy khỏi rơi; dây điện; hệ thống 
giao diện của máy vi tính dùng cho xe đạp điện; bộ cảm biến lực xoắn (mômen). 

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn chiếu sáng dùng cho xe đạp.  
 

Nhóm 12: Động cơ điện và hệ thống điều khiển động cơ điện dùng cho xe đạp điện; bộ 
phận và linh kiện của xe đạp điện; hệ thống bánh răng; bánh răng moay ¬ trong; bộ động 
cơ điện; động cơ dùng cho moay ¬; bánh xích trước; bộ trục khuỷu; cần hãm; bộ hãm 
moay ¬, tất cả các hàng hóa nêu trên đều dùng cho xe đạp điện. 

 
 

(210) 4-2013-30405 (220) 23.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần Hương 

Hoàng   (VN) 

Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện 
Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông; vật liệu xây dựng làm từ xi măng; vật liệu xây dựng làm từ thạch cao 
(tất cả được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản).  

 
 

(210) 4-2013-30426 (220) 23.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại An Lập  (VN) 

29-29A Huỳnh Văn Bánh, phường 17, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình: công tắc điện, hộp CB (bộ ngắt 

nối mạch điện), tụ điện, cầu dao điện, phích cắm, ổ cắm.  

 

Nhóm 11: Đồ điện gia dụng cụ thể là thiết bị chiếu sáng như: đèn, máng đèn, bóng đèn, 

quạt gió, đèn pha, đui đèn điện.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình, cụ thể là: công 

tắc điện, hộp CB (bộ ngắt nối mạch điện), tụ điện, cầu dao điện, phích cắm, ổ cắm, sản 

phẩm kim khí điện máy, điện tử, cụ thể là: quạt gió, máy sấy tay, máy sấy tóc, bàn là (bàn 

ủi), nồi cơm điện, ấm nước điện, máy ép trái cây, máy xay sinh tố, lò nướng, lò viba, cơ 

khí: tay nắm, khóa cửa, bản lề, sản phẩm nhựa gia dụng: bàn ghế, tủ nhựa, đồ nhựa dùng 

cho nhà bếp: rổ, rá, thau, chậu, hộp nhựa đựng thực phẩm, văn phòng phẩm.  
 

 
(210) 4-2013-30445 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) 24.15.3; 1.15.23 

(731) CORPORACION CASTER, S.L.  (ES) 

Elche Parque Industrial/Manuel de Falla, 

4 03203 Elche (Alicante), Spain 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu bằng cao su tổng hợp dùng trong việc sản xuất đế giầy; vật liệu đệm 

lót bằng cao su hoặc chất dẻo; tấm cao su dùng để sản xuất đế giầy; tấm cao su dùng để 

cách điện/cách nhiệt và cách điện/cách nhiệt tấm trải sàn nhà; tấm phủ bảo vệ làm bằng 

cao su; cao su tổng hợp ở dạng tấm; cao su tổng hợp và cao su bán thành phẩm. 
 

 
(210) 4-2013-30448 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) A10.3.11; A10.3.13 

(591) Da cam, trắng 

(731) Nguyễn Đình Vương  (VN)

Thôn Lôi Châu, xã An Thịnh, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo trực 

tuyến trên mạng lưới máy tính; thương mại điện tử cụ thể là dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên phương tiện truyền thông (internet) để bán, thông tin thương mại; mua bán các hàng 

hóa cụ thể như: mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, dầu gội đầu, quần áo, giày dép, mũ nón, 

máy vi tính, thiết bị điện tử (điện thoại, máy nghe nhạc, thiết bị định vị GPS), linh kiện 

điện tử (linh kiện máy tính, linh kiện điện thoại), phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2013-30486 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 2013 30481 19.08.2013 AZ 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.5 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 

 
(210) 4-2013-30506 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A25.3.3 
(731) GUANGZHOU LONGMEI 

COMPUTER TECHNOLOGY CO., 
LTD  (CN) 
Room 538, No.1023 Gaopu Road, 
Tianhe Software Park, Tianhe District, 
Guangzhou, Guangdong Province, China

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; hệ thống hoá thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác]; tra 
cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông.  

 

 
(210) 4-2013-30549 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh nõn chuối, xanh lá cây, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Việt Nông KG   (VN) 

Số 483/32 ấp Tân Lợi, xã Giục Tượng, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2013-30562 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) Cơ sở sản xuất kinh doanh 

Két bạc và Đồ dân dụng   (VN) 

Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) két bạc, tủ hồ sơ, tủ bảo mật, đồ điện lạnh.  

 

 
(210) 4-2013-30563 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; A3.13.4; 3.13.5; 26.1.2 
(591) Xanh lam, xanh da trời, xanh lá cây, 

vàng đậm, vàng nhạt, trắng 
(731) Nguyễn Văn Hội  (VN) 

268 thôn Thanh Bình 2, xã Bình Thạnh, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa. 
 

Nhóm 31: Phấn hoa (vật liệu thô). 
 

 
(210) 4-2013-30603 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Hoàng Hùng Sơn   (VN) 

Số 41, ngõ 1, phố Khâm Thiên, phường 
Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; thiết bị và trang bị chiếu sáng. 
 

Nhóm 35: Buôn bán các thiết bị điện tử, điện lạnh, điện dân dụng cụ thể là: ti vi, tủ lạnh, 
tủ đông, tủ mát, tủ sấy, máy thu thanh thu hình, điều hoà, máy giặt, lò vi sóng, máy hút 
bụi, bàn là, máy xay sinh tố, nồi cơm điện, nồi áp suất, nồi nướng, nồi, quạt, phích, chảo, 
nồi lẩu, ấm, thiết bị sấy, bếp, máy lọc nước, cây nước, bếp từ, bình nóng lạnh, đầu thu 
phát, đầu đĩa, dàn âm thanh, âm ly, loa, micro, thiết bị âm thanh, máy vi tính, thiết bị vi 
tính, camera, đầu camera, máy phát điện .  
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(210) 4-2013-30605 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3; A17.5.7 
(731) Công ty TNHH khảo sát xây 

dựng Kinh Vĩ  (VN) 

Số 10 đường Mỹ Đa Đông 4, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; lập và đánh giá hồ sơ đấu thầu xây 
dựng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 
vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cung cấp nước sạch, năng lượng, điện.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khảo sát địa hình (bao gồm đo đạc và hiệu chỉnh bản đồ địa hình, đo 
đạc công trình và địa hình, tư vấn đo đạc công trình và địa hình); lập dự án đầu tư xây 
dựng (là những đề xuất khả thi trên cơ sở các báo cáo nghiên cứu kinh tế - kỹ thuật - xã 
hội chuyên sâu); tư vấn đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư xây dựng. 

 

 
(210) 4-2013-30640 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 2.9.1 
(591) Tím, đỏ, trắng 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as AEON Co., Ltd.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ (department store retail services) liên quan đến quân áo, 

giày, dép, đồ đi chân mũ nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống 
không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc 
chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng đìện, máy và thiết bị điện để 
làm sạch,máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa 
bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn 
dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo dộng, thiết bị sạc cho ắc quy 
điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các 
công cụ tiếp xúc, khác [vật nối điện] hộp cầu dao điện [điện], chăn điện không dùng cho 
mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để 
làm sữa chữa, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng 
điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, 
máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép trái cây 
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dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng thiết bị nấu nướng, bàn là chạy 
điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng 
bày [đồ đạc] tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ đạc] gương soi, khung ảnh, giá [đồ đạc], 
giá đỡ [đồ đạc] giá sách [đồ đạc] bình phong [đồ đạc] cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ 
nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành 
thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy 
điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa 
không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút 
không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cư điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, 
máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, 
máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt 
bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá 
cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện dÓ làm sạch cho mục đích công nghiệp, 
máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy 
trộn bê tông, băng tải [máy móc] máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy 
móc] máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, 
máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy đập nổi máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, 
máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ 
kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp 
dỡ tự động [máy điều khiển] máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, 
máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công 
nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, 
máy phay, máy sản xuất nưó'c khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào 
rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, 
máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc 
vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt 
dánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy 
[máy móc] máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp, máy 
may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công nghiệp, sàng [máy 
hoặc bộ phận của máy] máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, 
máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, 
máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, 
máy quét dường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến 
thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng 
trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao 
gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm 
và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ 
chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (furniture), văn phòng phẩm, tư vấn kinh 
doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu và tìm hiểu thị trường; cung cấp thông tin thương mại 
và kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; sao chép tài liệu; quản lý và quản trị kinh doanh; 
quản lý kinh doanh các tổ hợp thương mại mua sắm hàng hóa; quản lý kinh doanh siêu thị 
bán hàng hóa, cửa hàng bách hóa tổng hợp thuận tiện cho người tiêu dùng, và các cửa 
hàng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ máy fax yà máy vi tính); 
biên tập quảng cáo để sử dụng làm trang web trên mạng máy tính toàn cầu (internet); phổ 
biến quảng cáo cho người khác qua mạng thông tin liên lạc điện tử trực tuyến; mua sắm 
tại nhà thông qua mạng máy tính toàn cầu liên quan đến quần áo, giày, dép, đồ di chân, 
mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống 
có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận hành 
bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy nghiền/xay 
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gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, máy sản xuất 
điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo dùng 
điện, ắc quy điện, chuông đicn báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ diều chỉnh ánh 
sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tíếp xúc khác [vật 
nối điện], hộp cầu dao điện [điện], chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đèn điện 
dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn điện, 
quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh răng 
dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy hút bụi chân không, 
máy trộn chạy điện đùng cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích 
gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng] bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể 
là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bày [đồ đạc] tủ ly, bàn, 
ghế [ngồi] ghế dài [đồ đạc] gương soi, khung ảnh, giá [đồ đạc] giá đỡ [đồ đạc] giá sách 
[đồ đạc] bình phong [đồ đạc] cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và 
dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, 
thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy điện [dùng trong nhà] 
thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống 
và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa không khí chạy điện, máy 
công nghiệp cụ thê là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút không khí, máy đập, máy 
uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị 
đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy 
nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất 
bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công 
nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, 
máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy son tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải 
[máy móc] máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy móc] máy cắt, máy sản 
xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, 
thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, 
thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, 
máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển], 
máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy 
công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy 
kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước 
khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, 
máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng 
bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy 
luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công 
đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy [máy móc] máy làm xúc 
xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy 
xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], 
máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, 
máy tuốt quả, máy đán tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy 
mài, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận 
hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy 
xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy 
giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông 
nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược 
phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật 
để chơi trò chơi, đồ đạc (furniture), văn phòng phẩm, dịch vụ bán đấu giá; phân tích giá 
thành; cho thuê chỗ để quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phát hàng 
mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực tuyến (retail online department stores) quần áo, giày, 
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dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không 
có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia đụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, 
chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, 
máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng 
điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng 
điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo dộng, thiết bị sạc cho ắc quy điện, 
bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ 
tíếp xúc khác [vật nối điện] hộp cầu dao điện [điện] chăn điện không dùng cho mục đích 
y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa 
chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn 
chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy hút 
bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng 
điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu nưóng] bàn là chạy điện, 
đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bày [đồ 
đạc] tủ ly, bàn, ghế [ngồi] ghế dài [đồ đạc] gương soi, khung ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ 
đạc], giá sách [đồ đạc] bình phong [đồ đạc] cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu 
nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ 
công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy 
điện [dùng trong nhà] thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa 
không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút 
không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, 
máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, 
máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt 
bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá 
cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, 
máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy 
trộn bê tông, băng tải [máy móc] máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy 
móc] máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, 
máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, 
máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ 
kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp 
dỡ tự động [máy điều khiển] máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, 
máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công 
nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loạí, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, 
máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào 
rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, 
máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc 
vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt 
đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy 
[máy móc] máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho  mục đích công nghiệp, 
máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công nghiệp, sàng 
[máy hoặc bộ phận của máyl' máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công nghiệp, máy 
gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, 
máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm 
đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế 
biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung 
dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, 
máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, 
sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm 
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nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm; cửa hàng bách 
hóa bán lẻ trực tuyến thuận tiện cho người tiêu dùng (retail online convenience stores) bán 
quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ 
uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy 
tóc chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện 
để làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở 
cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị 
hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc 
quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và 
các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], hộp cầu dao điện [điện], chăn điện không dùng 
cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị 
điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi 
dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng 
điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép 
trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, tì vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng] bàn 
là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ 
trưng bày [đồ đạc] tủ ly, bàn, ghế [ngồi] ghế dài [đồ đạc] gương soi, khung ảnh, giá [đồ 
đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong [đồ đạc] cũi cho vật nuôi trong nhà, 
dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện dụng cụ cầm tay 
vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò 
sưởi chạy điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều 
hòa không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy 
hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe 
đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp 
chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, 
máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất 
thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công 
nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí 
nén, máy trộn bê tông, băng tải [máy móc] máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày 
[máy móc] máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phốí tự động, máy 
khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, 
máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết 
bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, 
máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển] máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy 
xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho 
công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt 
sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy 
bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, 
máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc 
vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vọt 
đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy 
[máy móc] máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp, máy 
may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công nghiệp, sàng [máy 
hoặc bộ phận của máy] máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, 
máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, 
máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, 
máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến 
thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng 
trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao 
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gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm 
và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ 
chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (furniture), văn phòng phẩm; đặt mua hàng 
hóa trực tuyến bằng máy tính (computerized online ordering) đối với quần áo, giày, dép, 
đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn 
và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi 
vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy 
nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, 
máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, 
dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ 
điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác [vật nối điện] hộp cầu dao điện [điện], chăn điện không dùng cho mục đích 
y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa 
chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng diện, bàn 
chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy hút 
bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng 
đìện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], bàn là chạy điện, 
đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bày [đồ 
đạc] tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ đạc], gương soi, khung ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ 
[đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong [đồ đạc], cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu 
nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ 
công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy 
điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa 
không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút 
không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, 
máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, 
máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt 
bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá 
cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, 
máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy 
trộn bê tông, băng tải [máy móc] máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy 
móc] máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự dộng, máy khoan, 
máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, 
máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ 
kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp 
dỡ tự động [máy điều khiển] máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, 
máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công 
nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, 
máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào 
rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, 
máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc 
vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt 
đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy 
[máy móc] máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp, máy 
may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công nghiệp, sàng [máy 
hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, 
máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, 
máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, 
máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến 
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thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng 
trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao 
gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo mỹ phẩm, sản phẩm và 
chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, 
trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (furniture), văn phòng phẩm; cung cấp hướng dẫn 
quảng cáo trực tuyến có thể tra cứu (tìm kiếm) được có nội dung về hàng hoá và dịch vụ 
của những người bán hàng trực tuyến khác; xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu máy tính bao 
gồm biên tập và hệ thông hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê 
danh sách địa chỉ gửi thư; điều tra kinh doanh, lập bản kê khai thuế.  

 

 
(210) 4-2013-30659 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ, xám 
(731) Cửa hàng điện thoại di động 

Tín Thành  (VN) 

1114A đường 3 tháng 2, phường 12, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện, phụ kiện điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2013-30670 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; 4.3.9; 11.3.14 
(591) Chàm, lam, trắng ngà. 
(731) Công ty CP Gốm Chu Đậu   (VN) 

Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 21: ấm đựng rượu bằng gốm; đồ gốm dùng trong gia dụng; đồ trang trí bằng sứ.  
 

 
(210) 4-2013-30671 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.9; 25.1.25; 11.3.5 
(591) Chàm, lam, trắng ngà 
(731) Công ty CP Gốm Chu Đậu   (VN) 

Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 21: Mâm bồng bằng gốm; đồ gốm dùng trong gia dụng; đồ trang trí bằng sứ.  
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(210) 4-2013-30672 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.20; 11.3.14 
(591) Chàm, lam, trắng ngà 
(731) Công ty CP Gốm Chu Đậu   (VN) 

Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 21: ấm đựng rượu bằng gốm; đồ gốm dùng trong gia dụng; đồ trang trí bằng sứ. 
 

 
(210) 4-2013-30673 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.9; A7.1.12; 7.1.5; 7.5.2 
(591) Chàm, lam, trắng ngà. 
(731) Công ty CP Gốm Chu Đậu   (VN) 

Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 21: Đĩa gốm; đồ gốm dùng trong gia dụng; đồ trang trí bằng sứ. 

 

 
(210) 4-2013-30674 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 11.3.5; A13.1.20 
(591) Vàng, nâu, lam, hồng 
(731) Công ty CP Gốm Chu Đậu   (VN) 

Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 21: Chân đèn để trang trí bằng gốm; đồ gốm dùng trong gia dụng; đồ trang trí bằng 

sứ.  
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(210) 4-2013-30675 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 11.3.14; 3.7.21; 25.1.25 
(591) Chàm, lam, trắng ngà 
(731) Công ty CP Gốm Chu Đậu   (VN) 

Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 21: ấm đựng rượu bằng gốm; đồ gốm dùng trong gia dụng; đồ trang trí bằng sứ. 
 

(210) 4-2013-30676 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 19.7.1; A19.9.3 
(591) Chàm, lam, trắng ngà 
(731) Công ty CP Gốm Chu Đậu   (VN) 

Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 21: Lọ cắm hoa bằng gốm; đồ gốm dùng trong gia dụng; đồ trang trí bằng sứ. 

 

 
(210) 4-2013-30677 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 22.5.10; A22.5.12 
(591) Xanh, lam, vàng, trắng ngà 
(731) Công ty CP Gốm Chu Đậu   (VN) 

Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 21: Tượng bằng gốm; đồ gốm dùng trong gia dụng; đồ trang trí bằng sứ. 
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(210) 4-2013-30678 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 19.7.1; A19.9.3 
(591) Chàm, lam, trắng ngà. 
(731) Công ty CP Gốm Chu Đậu   (VN) 

Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 21: Hộp đựng chè bằng gốm; đồ gốm dùng trong gia dụng; đồ trang trí bằng sứ. 

 
 

(210) 4-2013-30679 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 19.7.1; A19.7.16 
(591) Chàm, lam, trắng ngà 
(731) Công ty CP Gốm Chu Đậu   (VN) 

Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 21: Bình gốm; đồ gốm dùng trong gia dụng; đồ trang trí bằng sứ. 

 
 

(210) 4-2013-30710 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 1.3.1; 1.1.15; 24.17.25 
(591) Xanh dương, da cam, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Hữu An  (VN) 

52 Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời, bộ gom nhiệt mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; máy 

đun nước; thiết bị làm nước nóng. 
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(210) 4-2013-30719 (220) 26.12.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.3.2; 26.4.3; 24.15.21 

(591) Xanh, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Nói Vàng  (VN) 

61 Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công quảng cáo, trang trí nội ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2013-30724 (220) 26.12.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 7.5.1; A17.2.2; 26.15.7; 26.1.2 

(591) Đỏ, vàng 
(731) Nguyễn Lương Duyên  (VN) 

Tổ 29, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Nhẫn cưới; nhẫn đính hôn; nhẫn nữ. 
 

 
(210) 4-2013-30743 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

GBE  (VN) 

79/J4 Âu Cơ, phường 14, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; buôn bán máy móc thiết bị phục vụ ngành phát thanh 
truyền hình, điện tử viễn thông. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật, giải trí; sao chép băng đĩa.  
 
 

(210) 4-2013-30782 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.21; 3.7.16; A3.7.24; A26.11.12; 
25.5.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Tổng công ty vận tải Hà Nội 

(TRANSERCO)  (VN) 

Số 5 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
699 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bằng xe buýt, dịch vụ vận tải bằng ô tô, dịch vụ bãi đỗ xe; 
dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận chuyển hành khách.  

 

 
(210) 4-2013-30791 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 14.1.13; A14.1.15 
(731) TSA STORES, INC.   (US) 

1050 West Hampden Avenue, 
Englewood, Colorado 80110 USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; cần gắn với xe đạp để dẫn chó chạy theo; bơm xe đạp; giá treo/giữ xe 

đạp dùng cho xe cộ; xe moóc sau xe đạp; săm cho xe đạp; giá để hành lý gắn trên nóc xe; 
lốp xe.  

 

 
(210) 4-2013-30792 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 14.1.13; A14.1.15 
(731) TSA STORES, INC.   (US) 

1050 West Hampden Avenue, 
Englewood, Colorado 80110 USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; cần gắn vớì xe đạp để dẫn chó chạy theo; bơm xe đạp; giá treo/giữ xe 

đạp dùng cho xe cộ; xe moóc sau xe đạp; săm cho xe đạp; giá để hành lý gắn trên nóc xe; 
lốp xe.  

 

 
(210) 4-2013-30793 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) AORUS PTE. LTD.   (SG) 
10 Jalan Besar #10-06 Sim Lim Tower 
Singapore 208787  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; bàn phím máy vi tính; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ 
liệu], tai nghe; vành loa cho máy tăng âm, miếng đệm lót chuột máy vi tính.  

 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; túi du lịch; túi cho thể thao.  
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(210) 4-2013-30813 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, xanh tím than 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Vina New 

Tarps  (VN) 

Lô số 8+24 khu công nghiệp Cái Lân, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Vải bạt; mái che bằng vải bạt; mái che bằng vải dệt; vải nhựa; dây đai để buộc 
hoặc quấn (không bằng kim loại).  

 

 
(210) 4-2013-30814 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; A26.11.12 
(731) ZHEJIANG KADUN ELECTRIC 

TOOLS CO., LTD.   (CN) 
Gangtou Industrial Zone, Lvtan Town, 
Wuyi County, Zhejiang, China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Cưa xích; khoan cầm tay chạy điện; búa điện; máy chạm trổ; máy cắt (máy 
móc); máy bào; máy nén khí; máy hàn điện; máy xay.  

 

 
(210) 4-2013-30815 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.13.25 
(731) ZHEJIANG KADUN ELECTRIC 

TOOLS CO., LTD.   (CN) 
Gangtou Industrial Zone, Lvtan Town, 
Wuyi County, Zhejiang, China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Cưa xích; khoan cầm tay chạy điện; búa điện; máy chạm trổ; máy cắt (máy 
móc); máy bào; máy nén khí; máy hàn điện; máy xay.  

 
 

(210) 4-2013-30830 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 

kinh doanh Lương Thực - Thực 

Phẩm Hà Nội  (VN) 

67A, đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 32: Nước có ga; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; bia; nước uống đóng chai. 
 

Nhóm 33: Đồ uống chứa cồn; rượu rum; rượu vang; rượu mạnh; đồ uống được chưng cất; 
đồ uống hoa quả có cồn. 

 
 

(210) 4-2013-30836 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 2622714 01.11.2013 IN 
(540) 

  

(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 
PRIVATE LIMITED   (IN) 
One India Bulls Centre, Tower 2-B, 7th 
Floor, 841, Senapati Bapat Marg, 
Elphinstone Road (West), Mumbai-400 
013, India  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng cho hệ thống đường ruột.  
 
 

(210) 4-2013-30837 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 2644907 18.12.2013 IN 
(540) 

  

(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 
PRIVATE LIMITED    (IN) 
One India Bulls Centre, Tower 2-B, 7th 
Floor, 841, Senapati Bapat Marg, 
Elphinstone Road (West), Mumbai-400 
013, India   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng cho hệ thống tim mạch.  
 
 

(210) 4-2013-30838 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 2644908 18.12.2013 IN 
(540) 

  

(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 
PRIVATE LIMITED    (IN) 
One India Bulls Centre, Tower 2-B, 7th 
Floor, 841, Senapati Bapat Marg, 
Elphinstone Road (West), Mumbai-400 
013, India   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng cho hệ thống tim mạch.  
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(210) 4-2013-30839 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(300) 2644909 18.12.2013 IN 
(540) 

  

(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 
PRIVATE LIMITED    (IN) 
One India Bulls Centre, Tower 2-B, 7th 
Floor, 841, Senapati Bapat Marg, 
Elphinstone Road (West), Mumbai-400 
013, India   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng cho bệnh tiểu đường.  
 

 
(210) 4-2013-30845 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) PHARMASCIENCE INC.   (CA) 
6111 Avenue Royalmount, Suite 100, 
Montreal (Quebec) H4P 2T4, Canada 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2013-30852 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) LION CORPORATION   (JP) 
3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 
130-8644, JAPAN  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng tắm toàn thân; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc tạo màu; 
kem mỹ phẩm chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ 
sinh]; chất khử mùi cá nhân; chế phẩm để rửa mặt [mỹ phẩm]; tinh dầu; kem đánh răng.  

 

 
(210) 4-2013-30875 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SHULTON, INC.   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm chống đổ mồ hôi và chế phẩm khử 
mùi dùng cho cá nhân; xà phòng tắm; chế phẩm dạng xịt làm thơm cơ thể; chế phẩm dùng 
tắm rửa làm sạch cơ thể; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm cạo râu.  
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(210) 4-2013-30914 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) BENRINER CO., LTD  (JP) 
101-10, 2-Chome, Tada, Iwakuni-shi, 
Yamaguchi, Japan   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cắt lát rau củ (không dùng điện); dụng cụ cắt lát trứng (không dùng 
điện); dụng cụ cắt lát pho mát (không dùng điện). 

 
 

(210) 4-2013-30917 (220) 27.12.2013 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.1.1; A26.11.8; 25.5.2; 8.1.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Hội nông dân xã Tường Lộc  

(VN) 

Xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh 
Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm gốc thực vật đã chế biến để tiêu dùng: bánh tráng. 
 
 

(210) 4-2013-30956 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH thương mại Hoa 

Nam   (VN) 

341 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí, máy mài, máy khoan, máy hàn, bơm cao áp. 
 

Nhóm 17: ống nhựa mềm.  
 
 

(210) 4-2013-30957 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Hoa 

Nam   (VN) 

341 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí, máy mài, máy khoan, máy hàn, bơm cao áp. 
 

Nhóm 17: ống nhựa mềm.  
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(210) 4-2013-30958 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại Hoa 

Nam  (VN) 

341 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí, máy mài, máy khoan, máy hàn, bơm cao áp.  
 

Nhóm 17: ống nhựa mềm.  
 

 
(210) 4-2013-31009 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Yahon   (VN) 

Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn tẩm bằng giấy; khăn giấy ướt; khăn giấy dùng để tẩy trang; khẩu trang 
bằng giấy; giấy vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2013-31031 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH GAMUDA LAND 

Việt Nam  (VN) 

Km 1.5 Pháp Vân, công viên Yên Sở, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh các dịch vụ tại khu đô thị, khu dân cư; kinh doanh siêu thị; 

buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ; buôn bán hàng hóa tại khu trung tâm mua sắm, cụ thể 
là mua bán: thực phẩm (cụ thể là rau, củ, quả, thịt, cá các loại tươi hoặc được bảo quản, 
chế biến, phơi khô hoặc nấu chín), quần áo, giày dép, đồ đi chân, mũ nón, đồ đội đầu, « 
và dù, túi xách, va li, túi thể thao, hàng dệt may, xà phòng, mỹ phẩm, nước hoa, thuốc 
đánh răng, chất tẩy rửa vệ sinh, văn phòng phẩm (cụ thể là: sách vở, bút mực, dập ghim, 
giấy in, kéo, dao rọc giấy, thước kẻ, chì, keo dán, hồ dán, giấy nhớ, túi đựng hồ sơ, kẹp 
chữ A, bút nhớ dòng, giấy than, danh thiếp, hộp đựng con dấu (đóng dấu), kẹp cho văn 
phòng, hộp mực dấu), lịch để bàn, lịch treo tường, lịch tay, khăn trải giường, khăn trải 
bàn, khăn tắm, khăn giấy ướt dùng một lần, giấy vệ sinh, khăn giấy chùi miệng, khăn lau 
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bằng giấy, khăn giấy ướt, cây lau các loại, vải lau, cây lau sàn, giá treo quần áo (hong 
khô), cây lau hút bụi, thảm, nệm chùi chân, dụng cụ thể thao, đồ chơi, vàng, bạc, đồ trang 
sức, két sắt an toàn, hàng nội thất (cụ thể là bàn, ghế, giường, tủ, sập, gụ, kệ gỗ, kệ ti vi, 
bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy), rèm, mành, thiết bị làm đẹp, dụng cụ âm nhạc (cụ thể là 
kèn túi, sáo tre, đàn thùng, đàn phong cầm, cây vĩ dùng cho nhạc cụ, kèn trompet, hộp 
dùng cho nhạc cụ, kèn clarinet, đàn côngxectina, trống (nhạc cụ), sáo, dùi trống, cồng 
chiêng, đàn ghita, đàn acmônica, đàn hạc, đàn lia, đàn măng-đo-lin, giá để bản nhạc, hộp 
nhạc, đàn piano, đàn oóc gan, trống cơm, đàn viôlông, mộc cầm), đồ gia dụng (cụ thể là 
ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bếp điện, máy phân phối nước nóng 
lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, 
máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy 
xay bột, máy nhào bột, máy cắt bánh mỳ, máy chế biến thức ăn dùng điện, máy làm bơ, 
máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh 
khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi, máy tạo độ ẩm, máy 
may mini, máy khâu tay mini, máy vắt sổ, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát 
điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi chảo, cốc, chén, ấm trà, bóng đèn điện, dây điện, 
công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn dây điện, đầu 
nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp 
chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, cái ngắt điện tự động, chấn lưu 
điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), hàng điện tử (cụ thểlà: ti 
vi, phụ kiện của ti vi, máy đọc băng cát sét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ 
kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, bộ khuyếch đại âm thanh, micro, ổn áp, máy thu 
âm, tai nghe nhạc, máy vi tính và thiết bị xử lý dữ liệu, máy in (dùng cho máy tính), máy 
vi tính, thiết bị đầu cuối, bàn phím, con chuột dùng cho máy vi tính, màn hình, mô-đem, ổ 
băng từ, thẻ nhớ và bộ nhớ, bảng mạch nhớ, chíp nhớ, phần mềm máy vi tính), điện máy 
(cụ thể là: lò vi sóng, bình nóng lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, tủ sấy bằng 
năng lượng mặt trời, điều hoà không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ lạnh, 
tủ bảo quản thực phẩm, tủ làm mát thực phẩm), máy bay, ô tô, xe máy, xe đạp, thiết bị 
viễn thông (cụ thể là điện thoại bàn, điện thoại di động, điện thoại không dây, dây dây 
điện thoại, bộ thiết bị điện thoại vô tuyến), đồng hồ và các phụ kiện kèm theo, bộ máy 
đồng hồ, dụng cụ đo thời gian, la bàn đi biển, bộ quần áo lặn, la bàn, thiết bị đo áp suất, 
thiết bị thở dùng để bơi, lặn, mặt nạ của thợ lặn, dây đai dùng cho thợ lặn, kẹp mũi dùng 
cho người bơi và lặn, vật nút lỗ tai dùng cho thợ lặn, găng tay dùng cho thợ lặn, thiết bị đo 
dùng ở biển, mũ tắm, quần áo bơi, chân nhái để bơi, phao bơi, áo bơi, máy nông nghiệp 
(cụ thể là: máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm), bình phun thuốc trừ sâu phục vụ 
nông nghiệp, phân bón, hàng thủ công mĩ nghệ (cụ thể là: đồ gốm sứ dùng để trang trí, đồ 
mây tre đan dùng để trang trí), bánh kẹo, chế phẩm ngũ cốc, cà phê, trà (chè), đồ gia vị, 
gạo, ngô, khoai, sắn; quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư bất động sản; kinh doanh sàn giao dịch bất 
động sản, đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp.  

 
Nhóm 37: Xây dựng khu đô thị mới, khu công nghiệp, xây dựng các công trình dân dụng, 
công nghiệp giao thông thủy lợi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong khu đô thị mới như dịch vụ sân gôn, sân tennis, 
bể bơi, câu lạc bộ sức khỏe luyện tập thể chất, công viên vui chơi giải trí trong đó có các 
trò chơi.  
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(210) 4-2013-31045 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 3.7.10; A6.3.5 

(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng, xanh lá 

cây, kem 

(731) Công ty TNHH nhà nước một 

thành viên yến sào Khánh 

Hòa     (VN) 

248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ uống chứa sữa (sữa là chủ yếu), sữa chua; vàng sữa. 
 

 
(210) 4-2013-31063 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.04.2014 

(300) 86/003,372 05.07.2013 US 

(540) 

  

  

(731) BEATS ELECTRONICS, LLC   (US) 

1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, 

Santa Monica, CA 90404, United States 

of America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe và tai nghe choàng đầu; micrô; cáp điều khiển micrô từ xa; cáp điện 

và cáp dùng để truyền âm thanh và hình ảnh.   
 

 
(210) 4-2013-31086 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.2 

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 

Anh Dòng  (VN) 

3 Hồ Học Lãm, phường 16, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu kim loại dùng cho đồ gỗ và trang trí nội thất. 

 

Nhóm 20: Đồ gỗ và các bộ phận của chúng làm bằng chất dẻo; nệm mút bằng cao su và 

chất dẻo, các bộ phận của chúng. 
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(210) 4-2013-31088 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Tribeco Bình 

Dương  (VN) 

Số 8, đường số 11, khu công nghiệp 
VSIP 1, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước có ga; đồ uống không cồn; nước ép trái cây không có cồn; đồ uống cung 

cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không cồn có 
thành phần từ sữa đậu; nước ép rau quả (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2013-31102 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đại Gia Đình  (VN) 

19, đường số 18, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; ghế có chức năng xoa bóp; đai có chức năng xoa bóp; đệm 

ghế có chức năng xoa bóp. 
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; xe đạp đặt cố định để luyện tập; máy chạy bộ thể 
dục; thiết bị hay dụng cụ tập chạy thể dục. 

 

 
(210) 4-2013-31116 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa  (VN) 

Số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến nguyên chất gồm yến tổ và yến tinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu yến nguyên chất. 
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(210) 4-2013-31117 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 3.7.17; 26.15.15 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt 
(731) Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa  (VN) 

Số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang,  
tỉnh Khánh Hòa 

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến nguyên chất gồm yến tổ và yến tinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu yến nguyên chất. 
 

 
(210) 4-2013-31118 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 6.1.2; 3.7.20 
(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt, trắng 
(731) Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa  (VN) 

Số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hoà  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến nguyên chất gồm yến tổ và yến tinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu yến nguyên chất. 
 

 
(210) 4-2013-31141 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.3.4; 26.7.25 
(591) Xanh da trời, da cam, trắng, xanh lá cây, 

đỏ 
(731) CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 

HOLDING CORPORATION   (TW) 
No. 125, Sec. 5, Nanking East Road, 
Taipei, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tham vấn 
quản lý kinh doanh; tham vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ cố vấn cho việc quản lý kinh 
doanh; tư vấn kinh doanh chuyên sâu; tư vấn và cung cấp thông tin thương mại cho khách 
hàng [quầy tư vấn cho khách hàng]; tiếp thị; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một 
trang web. 
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Nhóm 36: Nghiệp vụ ngân hàng; quỹ tương hỗ; cho vay [tài chính]; đánh giá tài chính; 
quản lý tài chính; môi giới bảo hiểm; môi giới chứng khoán; đầu tư vốn; thông tin tài 
chính. 

 

Nhóm 38: Cơ quan thông tấn; truyền tin nhắn và hình ảnh được hỗ trợ bằng máy vi tính; 
cung cấp thông tin viễn thông; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; cung 
cấp kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp đường truyền đến cơ sở dữ 
liệu.  

 

 
(210) 4-2013-31167 (220) 13.10.2011 

(641) 4-2011-21643 (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A25.7.21; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Vũ Nam Sơn   (VN) 

710/21 Lũy Bán Bích, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo đường thủy; dịch vụ vận chuyển hàng hóa 
theo đường bộ; dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo đường sắt; dịch vụ cho thuê kho bãi; 
dịch vụ vận tải hành khách đường bộ nội ngoại thành. 

 
 

(210) 4-2013-31175 (220) 31.12.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A5.1.5; 5.3.16 

(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Nhâm Văn Bân   (VN) 

Tổ 12 khu I, phường Cẩm Phú, thành phố 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Chè. 
 

 
(210) 4-2013-31176 (220) 31.12.2013 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.1.25; 2.9.19; 25.1.25; A2.1.16; A5.1.6; 

A5.1.12 
(591) Đen, tím, vàng 
(731) Công ty TNHH PLAGE Nha 

Trang  (VN) 

17/64 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha 
Trang, Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 24: Vải vóc, khăn tắm. 
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(210) 4-2013-31177 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) INSTITUT DE RECHERCHE 
BIOLOGIQUE   (FR) 
Parc D'Activite Sud Loire Bouffere 
85612 Montaigu Cedex France  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung dinh 
dưỡng và chất bổ sung thực phẩm dựa trên cơ sở thực vật, rễ thực vật, magiê, kẽm, crôm, 
chiết xuất cà phê và khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung thực phẩm 
dành cho người bị tiểu đường; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung thực phẩm để 
kiểm soát và điều chỉnh lượng đường trong máu; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng và ăn kiêng dạng lỏng, bột, con nhộng, viên, viên nén, 
viên bao đường, túi bột dùng cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế 
dạng lỏng, bột, con nhộng, viên, viên nén, viên bao đường, túi bột; chất bổ trợ sức khỏe, 
sản phẩm phục hồi sức khỏe, chất kích thích, đồ ăn nhẹ dạng thực phẩm ăn kiêng giàu 
prôtêin cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin, vitamin, trà thảo dược dùng cho mục đich y 
tế, trà thuốc, dịch truyền dùng cho mục đích y tế; Chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng 
dùng cho người và động vật; chế phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế và nhu cầu sử 
dụng con người; dược phẩm; dược phẩm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2013-31178 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.2; 24.17.15 
(591) Đen, trắng, đỏ, ghi 
(731) INSTITUT DE RECHERCHE 

BIOLOGIQUE    (FR) 
Parc D'Activite Sud Loire Bouffere 
85612 Montaigu Cedex France   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng tổng hợp; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung 
thực phẩm dựa trên cơ sở nhân sâm maca, tiamin và cây cam; chất bổ sung dinh dưỡng và 
chất bổ sung thực phẩm để giảm rối loạn tình dục; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ 
sung thực phẩm để kích thích ham muốn; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung thực 
phẩm để tăng trí tuệ và thể trạng; chất bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế; thực phẩm 
dinh dưỡng và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế dạng lỏng, bột, con nhộng, viên, 
viên nén, viên bao đường, túi bột; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế dạng lỏng, bột, 
con nhộng, viên, viên nén, viên bao đường, túi bột, chất bổ trợ sức khỏe, sản phẩm phục 
hồi sức khỏe, chất kích thích, đồ ăn nhẹ dạng thực phẩm ăn kiêng giàu prôtêin cho mụe 
đích y tế; chế phẩm vitamin, vitamin, trà thảo dược cho mục đích y tế, trà thảo dược, dịch 
truyền dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người; chế 
phẩm thảo dược cho người; đồ uống ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm ăn kiêng 
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dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế và cho người; chất 
ăn kiêng cho người; chất kích thích tình dục để làm tăng ham muốn và dẻo dai; chất bôi 
trơn bộ phận sinh dục cá nhân; dược phẩm; dược phẩm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2013-31179 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) INSTITUT DE RECHERCHE 
BIOLOGIQUE    (FR) 
Parc D'Activite Sud Loire Bouffere 
85612 Montaigu Cedex France     

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; dược phẩm cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh cho mục đích 
y tế; thực phẩm ăn kiêng cho mục đich y tế; chế phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực 
phẩm cho em bé; chất ăn kiêng cho mục đich y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho người cho 
mục đích y tế, đồ uống ăn kiêng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng cho mục 
đích y tế, chế phẩm vitamin; vitamin; trà thảo mộc cho mục đích y tế; trà thảo dược; dịch 
truyền dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người; chất 
bổ sung thực phẩm cho mục đích y tế cho người; thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm ăn 
kiêng cho mục đích y tế dạng lỏng, bột, con nhộng, viên, viên nén, viên bao đường, túi 
bột; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế dạng lỏng, bột, con nhộng, viên, viên nén, 
viên bao đường, túi bột; chất bổ trợ sức khỏe, sản phẩm phục hồi sức khỏe, chất kích 
thích, đồ ăn nhẹ dạng thực phẩm ăn kiêng giàu prôtêin cho mục đích y tế; chất bổ sung 
dinh dưỡng cho mục đích y tế; chất bổ sung thực phẩm và chất bổ sung dinh dưỡng trên 
cơ sở thực vật, rễ thực vật, magie, chất khoáng, rau, dầu động vật, vitamin, axit béo, 
omega-3, các nguyên tố vi lượng, chất chống oxi hóa, chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ 
sung thực phẩm để giảm cân; thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích 
y tế để giảm cân, chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung thực phẩm để tăng cường và 
hỗ trợ tiêu hóa; thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế để tăng 
cường và hỗ trợ tiêu hóa; chất bổ sung đinh dưỡng và chất bổ sung thực phẩm để bài tiết 
độc tố ra khỏi cơ thể; thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế để 
bài tiết độc tố ra khỏi cơ thể, chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung thực phẩm để tăng 
trí tuệ và thể trạng, thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế để 
tăng trí tuệ và thể trạng; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung thực phẩm cho dễ ngủ, 
thư giãn, giảm rối loạn giấc ngủ; thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm ăn kiêng cho mục 
đích y tế để dễ ngủ, thư giãn, giảm rối loạn giấc ngủ, chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ 
sung thực phẩm để ngăn ngừa và điều trị rối loạn thị giác; thực phẩm dinh dưỡng và thực 
phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế để phòng ngừa và điều trị rối loạn thị giác; chất bổ sung 
dinh dưỡng và chất bổ sung thực phẩm để tăng cường và duy trì trí lực; thực phẩm dinh 
dưỡng và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế để tăng cường và duy trì trí lực; chất bổ 
sung dinh dưỡng và chất bổ sung thực phẩm để giảm lão hóa; thực phẩm dinh dưỡng và 
thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế để giảm lão hóa; chất bổ sung dinh dưỡng và chất 
bổ sung thực phẩm để tối ưu hóa chức năng tim mạch; thực phẩm dinh dưỡng và thực 
phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế để tối ưu hóa chức năng tim mạch; chất bổ sung dinh 
dưỡng và chất bổ sung thực phẩm để giảm đau xương khớp và duy trì xương khỏe mạnh; 
thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế để giảm đau xương khớp 
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và duy trì xương khỏe mạnh; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung thực phẩm để tăng 
cường hệ miễn dịch; thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tể để 
tăng cường hệ miễn dịch; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung thực phẩm để chữa trị 
và ngăn ngừa bệnh hô hấp; thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y 
tế chữa trị và ngăn ngừa bệnh hô hấp.   

 

 
(210) 4-2014-00042 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Minh 

Sang   (VN) 

299 Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; thiết bị chữa cháy; thiết bị báo cháy.  
 

Nhóm 17: Phụ kiện khớp nối cho ống nước chữa cháy. 
 

 
(210) 4-2014-00048 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(591) Xanh lá cây 
(731) Viện nghiên cứu cao su Việt 

Nam  (VN) 

Xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp và nông nghiệp; chất kích thích mủ; chế 
phẩm sinh học tăng sản lượng mủ; thuốc mỡ (hóa chất dùng trong nông nghiệp). 

 

Nhóm 05: Thuốc phòng trị bệnh cây cao su.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ thiết kế miệng cạo (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); dao cạo mủ 
cao su; dụng cụ khoanh vỏ (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công).  

 

Nhóm 16: Túi bầu bằng nhựa dùng để bao gói (dùng để ươm cây).  
 

Nhóm 31: Cây giống cao su; thân cây cao su có chồi non (là nguồn cung cấp chồi để ghép 
tạo cây cao su non). 

 

Nhóm 41: Đào tạo kiểm định giống cao su; đào tạo kỹ thuật bảo vệ thực vật trên vườn cao 
su; đào tạo kỹ thuật thu hoạch mủ; đào tạo kiểm nghiệm viên phòng kiểm nghiệm cao su; 
đào tạo hóa nghiệm viên nhà máy chế biến cao su.  

 

Nhóm 42: Tư vấn, kiểm định, thử nghiệm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.  
 

Nhóm 44: Phòng trừ dịch hại trên vườn cao su.  
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(210) 4-2014-00117 (220) 03.01.2014 

 

   

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.3.1; 2.3.9; A26.4.24 

(591) Hồng đậm, đen, hồng nhạt, đỏ, nâu, nude
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ cao Việt Đức   (VN) 

Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế, bao cao su. 
 

 
(210) 4-2014-00118 (220) 03.01.2014 

 

   

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.4.2; 2.3.1; 2.3.9 

(591) Hồng đậm, đen, hồng nhạt, đỏ, nâu, nude
(731) Công ty cổ phần thiết bị Y tế 

Phú Hải   (VN) 

Số 11, ngách 117/52 tổ 5A2, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế, bao cao su.  
 
 

(210) 4-2014-00181 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.7.10; A5.5.22; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, hồng, 

đỏ, đen, trắng 
(731) Ngô Thị Mận  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Bìa các tông; giấy vệ sinh; giấy; giấy ăn; giấy lau.  
 

(210) 4-2014-00184 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật 1 Trung Ương  (VN) 

Số 145 Hồ Đắc Di, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 
thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm; thuốc trừ côn trùng y tế.  
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(210) 4-2014-00185 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) HANDY BUTTON MACHINE CO.  
(US) 
29 E. Hintz Road, Wheeling, Illinois 
6009, U.S.A  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho giường; phụ kiện bằng kim loại cho xây 
dựng; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa 
sổ; phụ kiện nhỏ dùng cho đồ đạc trong nhà bằng kim loại hoặc chủ yếu làm bằng kim 
loại; ngăn kéo trượt, ray trượt, con lăn và thanh trượt, tất cả làm bằng kim loại hoặc phần 
lớn làm bằng kim loại; đồ ngũ kim và phụ kiện bằng kim loại dùng để trang trí và vận 
hành, cụ thể là đinh đầu dẹt, đinh mũ dùng để đóng sàn, bộ đinh điều chỉnh chân bàn ghế, 
vòng kim loại để cố định móng, phiến đế (bản tựa) bằng kim loại, ốc điều chỉnh độ cao 
thấp, đầu đinh mũ, móc cài, thanh treo, khóa. 

 

 
(210) 4-2014-00186 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) HANDY BUTTON MACHINE CO.  
(US) 
29 E. Hintz Road, Wheeling, Illinois 
6009, U.S.A   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho giường; phụ kiện bằng kim loại cho xây 
dựng; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa 
sổ; phụ kiện nhỏ dùng cho đồ đạc trong nhà bằng kim loại hoặc chủ yếu làm bằng kim 
loại; ngăn kéo trượt, ray trượt, con lăn và thanh trượt, tất cả làm bằng kim loại hoặc phần 
lớn làm bằng kim loại; đồ ngũ kim và phụ kiện bằng kim loại dùng để trang trí và vận 
hành, cụ thể là đinh đầu dẹt, đinh mũ dùng để đóng sàn, bộ đinh điều chỉnh chân bàn ghế, 
vòng kim loại để cố định móng, giát giường bằng kim loại, ốc điều chỉnh độ cao thấp, đầu 
đinh mũ, móc cài, thanh treo, khóa. 

 

 
(210) 4-2014-00207 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A11.1.2; 3.7.17 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH nghiên cứu và 

phát triển gia vị Thực Phẩm 

Việt  (VN) 

260 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị, hương liệu dùng cho thực phẩm. 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
715 

Nhóm 35: Mua bán gia vị, hương liệu.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. 
 

 
(210) 4-2014-00216 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A5.7.22; A5.1.12; 5.7.24 
(591) Vàng, trăng, đen, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH khoa học kỹ 

thuật TPS  (VN) 

A0901 tòa nhà Carina Plaza, 1790 Võ 
Văn Kiệt, phường 16, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Bột rau câu. 
 

 
(210) 4-2014-00287 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 3.4.18; A3.4.25 
(731) Công ty cổ phần thép Thái 

Nguyên   (VN) 

Đường Cách mạng tháng 10, khu công 
nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
căng tin; khách sạn; cửa hàng bán các thức ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 
uống thông qua mạng máy tính trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2014-00311 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Khang Chính  (VN)

32 Lê Độ, phường Chính Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 08: Bộ đồ ăn (dao; kéo; thìa và nĩa).  
 

Nhóm 21: Đồ thủy tinh (dùng cho mục đích gia dụng); đồ sành sứ (dùng cho mục đích gia 
dụng); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp [trừ bằng kim loại quý]; đồ giữ nhiệt 
dùng cho đồ uống (dùng cho mục đích gia dụng); bát; đĩa; bình nước; đũa; muôi (vá); 
xẻng để xúc/đảo thức ăn (sạn). 

 

Nhóm 27: Thảm, thảm chùi chân.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
716 

Nhóm 35: Mua bán: bộ đồ ăn (dao, kéo, đũa, thìa và nĩa), ấm đun bằng điện, bình đun 
bằng điện, đồ thủy tinh, đồ sành sứ, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp [trừ bằng 
kim loại quý], đồ giữ nhiệt dùng cho đồ uống, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp [trừ bằng kim loại quý], đồ giữ nhiệt dùng cho đồ uống, thảm, thảm chùi chân.  

 

 
(210) 4-2014-00312 (220) 06.01.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Khang Chính  (VN)

32 Lê Độ, phường Chính Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 08: Bộ đồ ăn (dao; kéo; thìa và nĩa). 
 

Nhóm 21: Bát; đĩa; bình nước; đũa; muôi (vá); xẻng để xúc/đảo thức ăn (sạn).  
 

Nhóm 35: Mua bán: bộ đồ ăn (dao, kéo, đũa, thìa và nĩa), ấm đun bằng điện, bình đun 
bằng điện, đồ thủy tinh, đồ sành sứ, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp [trừ bằng 
kim loại quý], đồ giữ nhiệt dùng cho đồ uống, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp [trừ bằng kim loại quý], đồ giữ nhiệt dùng cho đồ uống, thảm, thảm chùi chân.  

 

 
(210) 4-2014-00316 (220) 06.01.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

 

(731) CROSS COMPANY INC.  (JP) 
2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0903, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 

cho mục đích y tế; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; mỹ 
phẩm chăm sóc da, cụ thể là kem dưỡng da, mỹ phẩm dạng lỏng thoa ngoài da, sữa dưỡng 
da dạng lỏng; dầu làm sạch da, kem làm sạch da, kem làm sạch da dạng bọt, gel làm sạch 
da; mỹ phẩm để trang điểm, cụ thể là kem nền, phấn trang điểm mặt, phấn má, chì kẻ 
mắt, phấn mắt, mỹ phẩm tô đậm lông mi mắt (mascara), chì kẻ lông mày, son môi; mỹ 
phẩm chống nắng cụ thể là kem chống nắng, mỹ phẩm dạng lỏng thoa ngoài da để chống 
nắng; mỹ phẩm chăm sóc và dưỡng thể cụ thể là mỹ phẩm dạng lỏng xức cơ thể, kem 
dưỡng thể, sữa tắm dưỡng thể, xà phòng tắm dưỡng thể, kem rửa tay, sơn móng (tay, 
chân), chế phẩm tẩy sơn móng (tay, chân); mỹ phẩm để tắm cụ thể là muối để tắm, dầu 
tắm, kem tắm, sữa tắm dạng gel; mỹ phẩm chăm sóc tóc cụ thể là dầu gội đầu, dung dịch 
nhuộm màu cho tóc (sau khi gội), dầu xả dưỡng tóc, keo xịt tạo kiểu tóc, keo bọt tạo kiểu 
tóc, kem tạo kiểu tóc, sáp tạo kiểu tóc, kem dưỡng tóc; nước hoa; nước thơm Cô-lô-nhơ; 
chất khử mùi dùng để chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm dạng lỏng dùng sau khi cạo râu; chế 
phẩm để cạo râu; hương liệu [tinh dầu]; hương thơm để thắp và chất thơm; móng (chân, 
tay) nhân tạo; chất dính để cố định móng (chân, tay) nhân tạo; lông mi nhân tạo; chất 
dính để cố định lông mi nhân tạo. 
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(210) 4-2014-00347 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) GENTLEFIT TRADING LIMITED  
(HK) 
17/F Fung House, 19-20 Connaught 
Road Central Central Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 18: Vali du lịch; ví tiền; túi xách tay; ô; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong); túi du lịch.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; trang phục dệt kim; khăn quàng cổ; quần 
đùi nịt bụng cho phụ nữ.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; trang trí quầy hàng; tổ chức các buổi trình diễn thời trang cho mục 
đích thúc đẩy bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2014-00348 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) GENTLEFIT TRADING LIMITED  
(HK) 
17/F Fung House, 19-20 Connaught 
Road Central Central Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 18: Vali du lịch; ví tiền; túi xách tay; ô; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong); túi du lịch.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; trang phục dệt kim; khăn quàng cổ; quần 
đùi nịt bụng cho phụ nữ.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; trang trí quầy hàng; tổ chức các buổi trình diễn thời trang cho mục 
đích thúc đẩy bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2014-00480 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Đình Linh  (VN) 

Thôn ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo complê (comple); váy; mũ đội đầu (trang phục quần áo); 
giầy; dép. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, váy, mũ đội đầu, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải 
vóc, phụ kiện dùng cho quần áo, giầy dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền, túi du lịch; 
dịch vụ giới thiệu quần áo, váy, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện dùng cho 
quần áo, giầy dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền, túi du lịch; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ cung cấp thông tin thương mại.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công quần áo; cắt vải; xử lý vải; sửa lại 
quần áo (cải biên quần áo). 

 

 
(210) 4-2014-00481 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; A9.3.19 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Nguyễn Đình Linh  (VN) 

Thôn ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo complê (comple); váy; mũ đội đầu (trang phục quần áo); 
giầy; dép. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, váy, mũ đội đầu, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải 
vóc, phụ kiện dùng cho quần áo, giầy dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền, túi du lịch; 
dịch vụ giới thiệu quần áo, váy, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện dùng cho 
quần áo, giầy dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền, túi du lịch; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ cung cấp thông tin thương mại.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công quần áo; cắt vải; xử lý vải; sửa lại 
quần áo (cải biên quần áo).  

 
 

(210) 4-2014-00513 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) HAN YONGZHONG   (CN) 
No 6, Inner 4th Alley, Laowuxiang 
Road, Xiancheng Town, Chaonan 
District, Shantou City, Guangdong 
Province, People's Republic of China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo đan; quần áo lót mặc bên trong; quần đùi; yếm; bộ quần áo 
tắm.  
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(210) 4-2014-00537 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) 4.2.11 

(731) SHIKIBO LTD.   (JP) 

2-6 Bingomachi 3Chome Chuo-Ku 

Osaka 541-8516 Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Vải gạc để băng bó; miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; băng (để 

băng vết thương, bịt mắt); vật liệu băng bó (dùng trong y tế). 

 

Nhóm 10: áo choàng mặc khi phẫu thuật; găng tay dùng trong phẫu thuật; mặt nạ sử 

dụng cho nhân viên y tế; khăn trải giường vô trùng dùng trong phẫu thuật; rèm che dùng 

trong phẫu thuật; giá đỡ dùng cho mục đích y tế; áo bó (dùng cho người không kiểm soát 

được hành vi có hai ống tay dài để buộc tay lại); đai nịt bụng; băng treo để băng bó, cụ 

thể là băng đeo dùng để đỡ cánh tay gẫy; băng dùng cho đầu gối (dùng cho mục đích 

chỉnh hình). 

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ (dùng trong ngành dệt).  

 

Nhóm 24: Vải dệt thoi; vải dệt kim; nỉ và vải không dệt; hàng dệt may dùng cho cá nhân, 

cụ thể là khăn mặt, khăn tay; màn chống muỗi; khăn trải giường; mÒn Futon Nhật Bản, vỏ 

cho mÒn Futon Nhật bản và chăn bông (bằng vải lanh); vải bọc mÒn Futon (chưa nhồi 

bông); vỏ gối, chăn; khăn dùng để lau khô bát đĩa; tấm vải phủ ghế; rèm cửa; rèm treo 

tường bằng vải, vải; khăn trải bàn (không bằng giấy). 

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo dùng trong thể thao.  
 

 
(210) 4-2014-00552 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) A26.11.8; 26.4.2 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thể thao Hoàng 

Minh   (VN) 

125/11D Âu Dương Lân, phường 2, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 28: Máy thể dục đa năng; máy chạy bộ điện; ghế tạ đa năng (là một dụng cụ thể 

thao); dụng cụ tập bụng; xe đạp cố định để tập thể dục; vợt cầu lông; băng nịt gối, gót 

chân, cổ tay, khuỷu tay dùng trong thể thao. 
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(210) 4-2014-00553 (220) 08.01.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.3.4 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thể thao Hoàng 

Minh   (VN) 

125/11D Âu Dương Lân, phường 2, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 28: Máy thể dục đa năng; máy chạy bộ điện; ghế tạ đa năng (là một dụng cụ thể 

thao); dụng cụ tập bụng; xe đạp cố định để tập thể dục; vợt cầu lông; băng nịt gối, gót 

chân, cổ tay, khuỷu tay dùng trong thể thao. 
 

 
(210) 4-2014-00575 (220) 08.01.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.12.1

(591) Đen, trắng, tím sậm, tím nhạt, xanh 

chuối 

(731) HARD ROCK LIMITED   (JE) 

13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1BD 

Jersey  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-00582 (220) 08.01.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

 

(591) Vàng, ghi xám, xanh lá cây, nâu, cam, 

đỏ, trắng, đen, xanh dương nhạt 

(731) Công ty cổ phần Tiến Đồng  

(VN) 

554 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2014-00599 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần TRANSIMEX 

Việt Nam  (VN) 

Số 14, ngõ 69 Đặng Xuân Bảng, Bắc 
Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Hoa giấy; ống thổi hoa giấy (ống phụt hoa giấy) [đồ chơi dùng trong bữa tiệc 
hoặc lễ hội]. 

 

 
(210) 4-2014-00600 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cung ứng Nhân lực Quốc tế 

và Thương mại (SONA)  (VN) 

34 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; mua bán, xuất nhập khẩu 
hàng hóa, cụ thể là: đồ lưu niệm, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống không có cồn, rượu, bia, 
thuốc lá, bánh kẹo, quần áo, mũ nón, sách báo, thiết bị liên lạc viễn thông, đá quý; mua 
bán, xuất nhập khẩu các hàng hóa cơ khí (cụ thể là máy nén khí, máy bơm, máy nông cụ, 
máy gia công cơ khí), các loại khuôn mẫu (cụ thể là khuôn dùng cho nhà bếp, khuôn cắt 
bánh, khuôn đúc bằng kim loại, khuôn đúc bằng cao su cứng và rắn ebonite, khuôn dùng 
cho nha sĩ, khuôn in, khuôn (bộ phận của máy), khuôn đặt giấy (bộ phận của máy in), 
composite và các hàng hóa làm từ composite, nhựa, giấy, các tông, cao su và các hàng hóa 
làm từ cao su, amiăng, mi ca (cụ thể là vật liệu bằng chất dẻo để bao gói bao gồm trong 
nhóm 16, chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản 
phẩm làm từ các loại vật liệu này bao gồm trong nhóm 17, bán thành phẩm bằng chất dẻo 
sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại), thủy 
tinh và các hàng hóa từ thủy tinh (như vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt và các 
sản phẩm làm bằng vật liệu này bao gồm trong nhóm 21), đồ gốm, đồ sành, đồ sứ, gỗ và 
các hàng hóa từ gỗ (như sợi gỗ, guốc gỗ và các sản phẩm được làm từ vật liệu này bao 
gồm trong nhóm 20 và 28), đồ nội thất dùng cho gia đình (bộ ghế sofa, kệ gỗ, bàn làm 
việc, bàn máy tính, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, bộ salon, bộ bàn ăn, giường, kệ tivi, bộ 
bàn trà, đồ nội thất khác trong nhóm 20, tủ giầy), đồ nội thất dùng cho trường học, đồ 
dùng văn phòng, văn phòng phẩm, đồ dùng dùng trong giảng dạy và học tập, đồ chơi, 
thiết bị và dụng cụ thể thao, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng, máy móc (cụ thể là 
máy dùng cho nhà bếp, máy lọc dầu, máy nhào và trộn bê tông, máy khoan, máy mài, 
máy thổi, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy nén (máy móc), máy bóc vỏ ngũ cốc, 
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máy nghiền, máy sản xuất điện, máy cắt (máy móc), máy lọc ép, máy xay bột, máy giặt, 
máy dệt kim, máy in, máy nghiền rác, máy gặt, máy ép và nghiền (dùng cho mục đích 
công nghiệp), máy khâu, máy hút bụi chân không, máy hàn điện, máy gia công gỗ, máy 
bao gói), thiết bị (cụ thể là thiết bị cho rửa xe cộ, thiết bị mở cửa bằng điện, thiết bị khoan 
nổi (nổi và không nổi), thiết bị hàn dùng điện, thiết bị chuyển vận dùng cho việc chất và 
bốc dỡ hàng hoá, thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, thiết bị nâng, thiết bị kéo đẩy 
goòng (thiết bị mỏ), thiết bị để gia công cơ khí, thiết bị phun mực cho máy in, thiết bị và 
máy đánh bóng) và máy công cụ, động cơ, phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy 
và các phụ tùng kèm theo, công cụ, nông cụ [cụ thể là công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ 
thao tác thủ công, dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công) và dụng cụ thủ công], thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng 
cụ truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị sấy 
khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết 
bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa 
học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng 
dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính 
và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, hàng hóa cách nhiệt (cụ thể là vải để cách 
nhiệt, sợi thuỷ tinh dùng để cách nhiệt, sơn cách nhiệt, giấy để cách nhiệt, vật chịu lửa để 
cách nhiệt, thạch cao cách nhiệt, phớt dùng để cách nhiệt, găng tay cách nhiệt, dầu để 
cách nhiệt, chất cách nhiệt, băng để cách nhiệt, vani cách nhiệt, lá kim loại để cách nhiệt), 
vải, da, giả da, hóa chất, keo dán, thuốc màu, sơn, véc ni, chất chống gỉ, thuốc nhuộm, mỹ 
phẩm, hóa mỹ phẩm, chất để tẩy rửa, tẩy trắng, đánh bóng, mài mòn, chất bôi trơn, dầu và 
mỡ công nghiệp, dược phẩm, hàng may mặc, giày dép, mũ nón, thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe cộ; đại lý bán vé máy bay.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dạy nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối với 
người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và theo nhu cầu xã hội. 

 
 

(210) 4-2014-00619 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A25.7.6 
(591) hồng phấn, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Anh Chi  

(VN) 

287 Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồng phục; áo váy; giày đá banh. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần áo, giày dép); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2014-00625 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; 3.3.1 
(591) Xanh đen, đen, trắng, vàng nâu, đỏ, vàng
(731) TMP GLOBAL CO., LTD   (HK) 

Room 804, Sino Center, 582-592 Nathan 
Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2014-00626 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.7; 25.5.25; A26.11.9; 26.4.4 
(591) Xanh đen, đen, trắng, vang nâu 
(731) TMP GLOBAL CO., LTD   (HK) 

Room 804, Sino Center, 582-592 Nathan 
Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2014-00627 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.7; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh đen, đen, trắng, vàng nâu 
(731) TMP GLOBAL CO., LTD   (HK) 

Room 804, Sino Center, 582-592 Nathan 
Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2014-00674 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Thị Hạc Đính  (VN) 

A08 tầng 6, tòa nhà Kinh Đô, 93 phố Lò 
Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước hoa; tinh dầu (mỹ phẩm); nước xức tóc (mỹ phẩm); 

chất tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề, cụ thể là đào tạo cơ bản và nâng cao về chăm sóc sắc đẹp 

cho cá nhân và nhân viên thẩm mỹ viện; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; đào tạo thực hành 

[hướng dẫn thao tác thử]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ 

tổ chức hội thảo; dịch vụ tổ chức sự kiện, cụ thể là tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải 

trí], tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục và trình diễn trực tiếp. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ tư vấn liên quan đến chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2014-00743 (220) 10.01.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

  

(731) SKC LIMITED   (KR) 

633, Chongja-dong, Changan-gu, Suwon-

si, Kyonggi-do, Korea 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích gia dụng; giấy bạc; giấy bao gói; túi (phong bì, bao 

nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hutt để gói 

thực phẩm; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm; lá polipropilen 

dùng để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu bằng chất dẻo dùng 

để bao gói (không thuộc các nhóm khác); màng có thể co vì nhiệt (dùng để bao gói). 
 

 
(210) 4-2014-00751 (220) 10.01.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

  

(531) 26.4.2

(591) Trắng, da cam, xanh lá cây, hồng, vàng, 

ghi, xanh đen. 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 

Tòa nhà Vinamilk, số 10, đường Tân 

Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sữa là chủ yếu); pho mát; sữa chua; bột dinh dưỡng có chứa sữa (sữa 

là chủ yếu). 
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(210) 4-2014-00752 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.2; 1.15.23; A26.11.12; 
2.5.2; A1.1.10; 25.12.1 

(591) Trắng, xanh đen, xanh dương, vàng, da 
cam, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
hồng, đỏ đậm, đỏ nhạt, đen 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Tòa nhà Vinamilk, số 10, đường Tân 
Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sữa là chủ yếu); pho mát; sữa chua; bột dinh dưỡng có chứa sữ'a (sữa 

là chủ yếu). 
 

 
(210) 4-2014-00753 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.12.1; A1.1.5; A1.1.10 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, xanh lá cây, 

xanh lá, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 

Tòa nhà Vinamilk, số 10, đường Tân 
Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sữa là chủ yếu); pho mát; sữa chua; bột dinh dưỡng có chứa sữa (sữa 

là chủ yếu). 
 

 
(210) 4-2014-00766 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 

23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy cắt; máy bào; máy phay; máy đục; đầu phun áp lực (bộ phận 

của máy móc); máy hàn; máy nén; máy bơm nước. 
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(210) 4-2014-00767 (220) 10.01.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 

23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy bào; máy phay; máy đục; đầu phun áp lực (bộ phận của máy 
móc); máy nén; máy bơm nước.  

 

 
(210) 4-2014-00786 (220) 10.01.2014

  (441) 25.04.2014
(300) 40-2013-0054241 12.08.2013 KR

40-20136-0054242 12.08.2013 KR 
41-2013-0031754 12.08.2013 KR 
41-2013-0031755 12.08.2013 KR 

(540) 

  

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  
(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp dùng cho cá nhân; thiết bị xoa bóp; thiết bị phóng điện trị liệư, 

thiết bị trị liệu tĩnh điện, thiết bị xoa bóp chạy điện dùng cho mục đích gia đình, thiết bị 
xoa bóp thẩm mỹ.  

 
Nhóm 21: Hộp đựng đồ trang điểm; dụng cụ mỹ phẩm; chổi điện (trừ các bộ phận của 
máy móc), thiết bị tẩy trang (không dùng điện); lược dùng điện; bàn chải đánh răng dùng 
điện; nùi bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, thiết bị rung để xoa kem nền trang điểm lên 
da (dùng điện).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại liên quan đến trà xanh; dịch vụ trung gian 
thương mại liên quan đến mỹ phẩm, dịch vụ trung gian thương mại liên quan đến dụng cụ 
mỹ phẩm, dịch vụ trung gian thương mại liên quan đến túi đựng đồ vệ sinh cá nhân; dịch 
vụ trung gian thương mại liên quan đến gương cầm tay; dịch vụ trung gian thương mại 
liên quan đến ô; dịch vụ trung gian thương mại liên quan đến nến; dịch vụ trung gian 
thương mạì liện quan đến khăn dệt; dịch vụ trung gian thương mại liên quan đến cốc vại.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp (mát-xa); dịch vụ trị liệu bằng châm cứu; dịch vụ tư vấn làm 
đẹp; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; thẩm mỹ viện cho 
động vật cảnh.  
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(210) 4-2014-00815 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.24; 25.1.6; A6.19.9 
(591) Nâu, đỏ tươi, xanh lá, vàng 
(731) Lê Thanh Anh Vũ  (VN) 

74/5A đường 36, khu phố 8, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân ủ, chế phẩm phân bón, phân bón có chứa nitơ, chất nền dùng để 

trồng cây không dùng đất (nông nghiệp), chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây.  
 

 
(210) 4-2014-00838 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Cam, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư truyền 

thông Sen Việt  (VN) 

225/ 7B Bùi Thị Xuân, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn 

phòng.  
 

Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí.  
 

 
(210) 4-2014-00909 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) THE SECOND CUP COFFEE 
COMPANY INC.  (CA) 
6303 Airport Road, Suite 103, 
Mississauga, Ontario, L4V 1R8, 
CANADA 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên bán cà phê và trà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng bán cà phê và trà uống tại chỗ hoặc mang về; dịch vụ quán cà 
phê; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-00910 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.4; A5.3.14; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng đậm, vàng 

nhạt, đỏ, trắng 
(731) THE SECOND CUP COFFEE 

COMPANY INC.   (CA) 
6303 Airport Road, Suite 103, 
Mississauga, Ontario, L4V 1R8, Canada 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên bán cà phê và trà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng bán cà phê và trà uống tại chỗ hoặc mang về; dịch vụ quán cà 
phê; nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2014-00920 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.6 
(731) Công ty TNHH thiết bị nha 

khoa Anh Và Em   (VN) 

Số 28A, ngách 445/68 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt bảo hành, bảo trì thiết bị y tế. 
 
 

(210) 4-2014-00939 (220) 14.01.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 4.3.3; 26.1.2; 1.5.1 

(591) Trắng, vàng, đen, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kết Hoàng Yến  (VN) 

36 đường số 4, khu dân cư Phi Long 5, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
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(210) 4-2014-00972 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24; 1.7.6; A26.11.12 
(731) GUIZHOU MOUTAI DISTILIERY 

(GROUP) XI JIU CO., LTD.  (CN) 
Of Xijiu Town, Xishui County, Guizhou 
province, People's Republic of China.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước [đồ uống]; đồ 
uống không cồn; đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước 
táo lên men, không có cồn; đồ uống làm từ đậu (không bao gồm sữa làm từ đậu); chế 
phẩm để làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu khai vị (đồ uống có cồn trừ bia); rượu táo; 
rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; rượu vang; rượu mùi; rượu mạnh [đồ uống]; đồ uống có 
cồn [trừ bia]; rượu gạo; rượu nấu từ gạo hoặc hạt kê (một loại rượu của Trung Quốc).  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức triển lãm nhằm mục đích giới thiệu các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác 
[mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác; tuyển dụng lao động; dịch vụ đặt mua báo chí 
[cho người khác; kiểm toán; cho thuê máy bán hàng tự động.  

 
 

(210) 4-2014-00978 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1 
(731) DYNAMlC DUO CO., LTD   (JP) 

B-308, 1-33, Yamadanishi, Suita-shi, 
Osaka-fu, Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn; túi bịt đầu gậy đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn có hoặc 
không có bánh xe; găng tay đánh gôn. 

 
 

(210) 4-2014-00979 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) TOKYO SElMITSU CO., LTD.   (JP) 
2968-2, Ishikawa-machi, Hachioji-shi, 
Tokyo 192-8515, Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc dùng để sản xuất chất bán dẫn; máy móc dùng để in thạch bản trên 
chất bán dẫn; công cụ dùng để chế tạo chất bán dẫn (không vận hành bằng tay); công cụ 
kim cương dùng để cắt, khoan, mài, đánh bóng hoặc phay (bộ phận của máy), công cụ cắt 
kim loại chịu mài mòn (không vận hành bằng tay); công cụ kim cương dùng để sản xuất 
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chất bán dẫn (không vận hành bằng tay); công cụ kim cương dùng trong chế tác kim loại 
(không vận hành bằng tay); tấm cắt dùng để làm phẳng bề mặt cắt, qua đó giúp tăng hiệu 
suất cắt của công cụ kim cương (bộ phận của máy).  

 

Nhóm 09: Dụng cụ đo dùng trong sản xuất chất bán dẫn; dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ 
quang học dùng trong sản xuất chất bán dẫn; giao thoa kế; thiết bị đo giao thoa sóng ánh sáng.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt máy móc; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và công cụ chế tác kim loại; 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc dùng trong sản xuất chất bán dẫn; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng thiết bị đo. 

 

 
(210) 4-2014-00987 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

   

(531) 26.1.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VHP   (VN) 

Số 210-G22, tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu, mỡ nhờn công nghiệp bao gồm cả dầu động cơ.  
 
 

(210) 4-2014-00998 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Đặng Quý Tiên  (VN) 

Số 6, đường Chi Lăng, thị trấn Hữu 
Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ hỗ trợ điều 
hành doanh nghiệp, thương mại và công nghiệp. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cho thuê văn phòng; chứng khoán; đại lý bất động 
sản; quỹ đầu tư; ủy thác tài chính. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ công chứng; dịch vụ tư vấn luật; dịch vụ môi giới nhận con nuôi; dịch 
vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trọng tài; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ. 

 
 

(210) 4-2014-01037 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15; 20.7.1 
(591) Xanh dương, nâu, trắng 
(731) Viện nghiên cứu Khoa Học 

Giáo Dục ITS  (VN) 

E15, khu liên kế Bửu Long, phường Bửu 
Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Đào tạo; giáo dục khoa học; bồi dưỡng nghiệp vụ về kinh tế & quản trị kinh 
doanh. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh và giáo dục; 
dịch vụ khoa học và công nghệ. 

 

 
(210) 4-2014-01076 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12; 25.1.25 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) GUARDANT, INC.  (US) 

1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, 
United States Of America  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, thư và hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ 

du lịch; tổ chức các chuyến thăm quan; dịch vụ đại lý du lịch; lưu kho thư và hàng hóa; 
dịch vụ vận tải mặt đất; các dịch vụ liên quan đến du lịch trong nhóm này; cung cấp các 
dịch vụ vận tải và dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi thông qua tin học.  

 

 
(210) 4-2014-01077 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.1.25; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) GUARDANT, INC.   (US) 

1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, 
United States Of America  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, thư và hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ 

du lịch; tổ chức các chuyến thăm quan, dịch vụ đại lý du lịch; lưu kho thư và hàng hóa; 
dịch vụ vận tải mặt đất; các dịch vụ liên quan đến du lịch trong nhóm này; cung cấp các 
dịch vụ vận tải và dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi thông qua tin học. 

 

 
(210) 4-2014-01078 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) GUARDANT, INC.  (US) 
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, 
United States Of America  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, thư và hàng hóa bằng dường hàng không; dịch vụ 

du lịch; tổ chức các chuyến thăm quan; dịch vụ đại lý du lịch; lưu kho thư và hàng hóa; 
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dịch vụ vận tải mặt đất; các dịch vụ liên quan đến du lịch trong nhóm này; cung cấp các 
dịch vụ vận tải và dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi thông qua tin học. 

 

 
(210) 4-2014-01079 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) GUARDANT, INC.   (US) 

1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, 
United States Of America  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, thư và hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ 
du lịch; tổ chức các chuyến thăm quan, dịch vụ đại lý du lịch; lưu kho thư và hàng hóa; 
dịch vụ vận tải mặt đất; các dịch vụ liên quan đến du lịch trong nhóm này; cung cấp các 
dịch vụ vận tải và dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi thông qua tin học. 

 

 
(210) 4-2014-01097 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 25.1.25 
(731) GUARDANT, INC.    (US) 

1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, 
United States Of America  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý các chương trình thưởng cho hành khách thường xuyên; trao thưởng 
cho hành khách thường xuyên; đẩy mạnh các dịch vụ vận chuyển bằng các chương trình 
thưởng khuyến khích cho các hành khách thường xuyên; quản lý các chương trình khuyến 
khích bán hàng.  

 

(210) 4-2014-01098 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) GUARDANT, INC.  (US) 

1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, 
United States Of America  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý các chương trình thưởng cho hành khách thường xuyên; trao thưởng 
cho hành khách thường xuyên; đẩy mạnh các dịch vụ vận chuyển bằng các chương trình 
thưởng khuyến khích cho các hành khách thường xuyên; quản lý các chương trình khuyến 
khích bán hàng.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
733 

(210) 4-2014-01118 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.13.25; A5.3.13; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, ghi, đen 
(731) Nguyễn Công Minh  (VN) 

Số 231 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; địu em bé; cặp học sinh; túi mua hàng; túi thể thao; va li; ví 

bỏ túi.  
 

Nhóm 20: Túi ngủ dùng cho người cắm trại; đồ dùng cho giường (không bằng vải); 
giường; nệm; gối. 

 
Nhóm 21: Miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; khăn lau đồ đạc; dụng cụ nhà bếp; vật liệu 
đánh bóng dùng để làm sáng bóng (trừ các chế phẩm, giấy và đá mài).  

 
Nhóm 24: Khăn tắm; khăn mặt bằng vải; chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; tấm phủ đồ 
đạc bằng vải; vỏ bọc ngoài (vỏ rời) cho đồ đạc; vỏ nệm; vỏ gối.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ; khăn quàng cổ (trang phục); đồ đội đầu; giày; dép; 
găng tay (trang phục); cà vạt; thắt lưng (trang phục); yếm; bít tất; áo choàng mặc sau khi 
tắm.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng 
radio; bóng bay (đồ chơi).  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, phân phối các loại hàng hoá túi, va li, ví, ba lô, giường, nệm, 
gối, khăn lau, dụng cụ nhà bếp, vật liệu làm sạch, khăn mặt, khăn tắm, đồ dùng bằng vải 
trong gia đình, quần áo, mũ nón, giày dép, phụ kiện thời trang, đồ chơi trẻ em, dụng cụ 
học tập. 

 
 

(210) 4-2014-01179 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.21; 1.17.11; A5.7.23; A1.1.10; 
26.1.6; 26.13.1 

(591) Tím đỏ 
(731) Hộ kinh doanh thương hiệu 

kinh doanh Phương Quyên  

(VN) 

1186/26 Nguyễn Trung Trực, phường An 
Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu sim. 
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(210) 4-2014-01192 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2014-01229 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25 
(591) Xanh lá mạ, trắng 
(731) CROSS COMPANY INC.  (JP) 

2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0903, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 
cho mục đích y tế; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; mỹ 
phẩm chăm sóc da, cụ thể là kem dưỡng da, mỹ phẩm dạng lỏng thoa ngoài da, sữa dưỡng 
da dạng lỏng, dầu làm sạch da, kem làm sạch da, kem làm sạch da dạng bọt, gel làm sạch 
da; mỹ phẩm để trang điểm, cụ thể là kem nền, phấn trang điểm mặt, phấn má, chì kẻ 
mắt, phấn mắt, mỹ phẩm tô đậm lông mi mắt (mascara), chì màu kẻ lông mày, son môi; 
mỹ phẩm chống nắng cụ thể là kem chống nắng, mỹ phẩm dạng lỏng thoa ngoài da để 
chống nắng; mỹ phẩm chăm sóc và dưỡng thể cụ thể là mỹ phẩm dạng lỏng xức cơ thể, 
kem dưỡng thể, sữa tắm dưỡng thể, xà phòng tắm dưỡng thể, kem rửa tay, sơn móng (tay, 
chân), chế phẩm tẩy sơn móng (tay, chân); mỹ phẩm để tắm cụ thể là muối để tắm, dầu 
tắm, kem tắm, sữa tắm dạng gel; mỹ phẩm chăm sóc tóc cụ thể lâ dầu gội đầu, dung dịch 
nhuộm màu cho tóc (sau khi gội), dầu xả dưỡng tóc, keo xịt tạo kiểu tóc, keo bọt tạo kiểu 
tóc, kem tạo kiểu tóc, sáp tạo kiểu tóc, kem dưỡng tóc; nước thơm Cô-lô-nhơ; chất khử 
mùi dùng để chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm dạng lỏng dùng sau khi cạo râu; chế phẩm để cạo 
râu; nước hoa; hương liệu [tinh dầu]; hương thơm để thắp và chất thơm; móng (chân, tay) 
nhân tạo; chất dính để cố định móng (chân, tay) nhân tạo; lông mi nhân tạo; chất dính để 
cố định lông mi nhân tạo. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý và đá quý giả; đá bán quý; 
đá quý làm đồ trang sức; đồ trang sức; đồ trang sức thời trang rẻ tiền; kim cương; đồ trang 
sức bằng hổ phách vàng; đồ trang sức có tráng men; hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ 
phách nén]; hoa tai; ghim cài để trang sức; ghim cài cà vạt; kẹp cài cà vạt; khuy măng sét; 
huy hiệu bằng kim loại quý; huy chương; vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm 
bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức loại nhỏ; hộp đựng đồ kim hoàn; hộp bằng kim 
loại quý; đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý; đồ trang trí cho giày bằng kim loại quý; 
đồng hồ; đông hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền 
sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch bands); dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai 
tai đeo đồng hồ (watch straps); dây xích đồng hồ bỏ túi.  
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Nhóm 18: Cặp da (attaché cases); túi đeo lưng; túi thể thao; túi dùng ở bãi biển; túi xách 
tay có hai quai ở hai bên (túi Boston); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; ví 
đựng thẻ điện thoại; túi mua hàng; túi đựng hành lí xách tay mang theo người; ví đựng 
tiền xu; túi đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong; ví đựng thẻ tín dụng; túi đựng quần 
áo đi du lịch; túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone); túi đựng đồ tập 
thể dục (gym bags); túi xách tay; bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa; ví đựng 
danh thiếp bằng da; ví kẹp danh thiếp bằng da; ví bỏ túi cho nam giới; ví nữ giới; ba lô; túi 
và cặp dùng cho học sinh; túi khoác vai; va li xách tay; túi có hai quai để xách hay đeo vai 
(tote bags); túi du lịch; va li [hành lý] ; túi đeo hông; da giả; da và lông thú, thô hoặc bán 
thành phẩm; ô; dù che nắng; bao (vỏ) «. 

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi; cà vạt; khăn choàng đầu, vai và cổ; khăn choàng 
(shawls); khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng); găng tay (quần áo); bít 
tất ngắn cổ; quần áo bó; quần ống bó (leggings); dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây 
nịt để kéo giữ tất dài và tất cao cổ; dây đeo quần; dải khăn choàng qua vai thể hiện chức 
tước hay giải thưởng; thắt lưng quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn tại siêu thị, cửa hàng, thông qua thư đặt hàng từ ca-
ta-lô, thông qua các phương tiện truyền thông điện tử bao gồm trang web trực tuyến và 
các chương trình mua bán trên tivi, cho các sản phẩm là xà phòng, chất tẩy rửa, kem đánh 
răng, nước súc miệng, mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm để trang điểm, mỹ phẩm chăm 
sóc và dưỡng thể, mỹ phẩm để tắm và mỹ phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm chống nắng, 
nước thơm Cô-lô-nhơ, chất khử mùi dùng để chăm sóc cơ thể, mỹ phẩm dạng lỏng dùng 
sau khi cạo râu, chế phẩm để cạo râu, nước hoa, hương liệu [tinh dầu] , hương thơm để 
thắp và chất thơm, móng (tay, chân) nhân tạo, lông mi nhân tạo, kim loại quý dạng thô 
hoặc bán thành phẩm, đá quý và đá quý giả, đá bán quý, đá quý làm đồ trang sức, đồ 
trang sức, đồ trang sức thời trang rẻ tiền, kim cương, đồ trang sức bằng hổ phách vàng, đồ 
trang sức có tráng men, hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ phách nén], hoa tai, ghim 
cài để trang sức, ghim cài cà vạt, kẹp cài cà vạt, khuy măng sét, huy hiệu bằng kim loại 
quý, huy chương, vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm bằng kim loại quý, hộp 
đựng đồ trang sức loại nhỏ, hộp đựng đồ kim hoàn, đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý, 
đồ trang trí cho giày bằng kim loại quý, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, dây đeo đồng hồ đeo 
tay, dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền sợi luồn qua hai tai đeo của đông hồ (watch 
bands), dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai tai đeo đồng hồ (wateh straps), dây xích 
đồng hồ bỏ túi, cặp da (attaché cases), túi đeo lưng, túi thể thao, túi dùng ở bãi biển, túi 
xách tay có hai quai ở hai bên (túi Boston), cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví đựng danh thiếp, 
ví đựng thẻ điện thoại, túi mua hàng, túi đựng hành lí xách tay mang theo người, ví đựng 
tiền xu, túi đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong, ví đựng thẻ tín dụng, túi đựng quần 
áo đi du lịch, túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone), túi đựng đồ tập thể 
dục (gym bags), túi xách tay, bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa, ví đựng danh 
thiếp bằng da, ví kẹp danh thiếp bằng da, ví bỏ túi cho nam giới, ví nữ giới, ba lô, túi và 
cặp dùng cho học sinh, túi khoác vai, va li xách tay, túi có hai quai để xách hay đeo vai 
(tote bags), túi du lịch, va li [hành lý], túi đeo hông, da giả, da và lông thú thô hoặc bán 
thành phẩm, ô, dù che nắng, bao (vỏ) ô, quần áo, quần áo bơi, cà vạt, khăn choàng đâu, 
vai và cổ, khăn choàng (shawls), khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng), 
găng tay (quần áo), bít tất ngắn cổ, quần áo bó, quần ống bó (leggings), dây nịt để kéo giữ 
tất chân ngắn cổ, dây nịt để kéo giữ tất đài và tất cao cổ, dây đeo quần, dải khăn choàng 
qua vai thể hiện chức tước hay giải thưởng, thắt lưng quần áo, đồ đội đầu và đồ đi chân, 
thực phẩm và đồ uống; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quảng cáo; bán đấu giá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến 
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mại thúc đẩy bán hàng cho người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa 
và dịch vụ cho người khác]. 

 
 

(210) 4-2014-01269 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.20; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH nông thương 

Việt  (VN) 

108/5/10 Lê Văn Thọ, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp các kênh viễn thông về thông 
tin cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ hội 
thảo từ xa; dịch vụ điện thoại; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông. 

 

 
(210) 4-2014-01285 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 
(731) ITAP S.P.A.   (IT) 

Via Ruca 19, 25065 Lumezzane, Brescia, 
Italy 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Nắp van [bộ phận của máy móc]; van áp lực [bộ phận của máy móc]; van [bộ 
phận của máy]; van xả; vòi [bộ phận của máy móc, động cơ hoặc máy nổ]; thiết bị cuộn 
cơ khí.  

 

Nhóm 11: Van điều chỉnh lượng khí cho hệ thống sưởi nóng bằng hơi nước; van điều 
chỉnh mức trong bình chứa, trong thùng chứa; vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi khoá [van, 
đầu vặn] [vòi đóng] cho ống dẫn; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn dùng cho ống 
dẫn khí; phụ tùng điêu chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc ga; phụ tùng an toàn 
dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc ga.  

 
 

(210) 4-2014-01286 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 
(731) ITAP S.P.A.   (IT) 

Via Ruca 19, 25065 Lumezzane, Brescia, 
Italy 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Nắp van [bộ phận của máy móc]; van áp lực [bộ phận của máy móc]; van [bộ 
phận của máy]; van xả; vòi [bộ phận của máy móc, động cơ hoặc máy nổ]; thiết bị cuộn 
cơ khí.   

 

Nhóm 11: Van điều chỉnh lượng khí cho hệ thống sưởi nóng bằng hơi nước; van điều 
chỉnh mức trong bình chứa, trong thùng chứa; vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi khoá [van, 
đầu vặn] [vòi đóng] cho ống dẫn; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn dùng cho ống 
dẫn khí; phụ tùng điêu chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc ga; phụ tùng an toàn 
dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc ga. 

 

 
(210) 4-2014-01299 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 18.5.1; 18.5.10 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Suối Tiên  (VN) 

Thôn Quang Trung, xã Dương Quang, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết đóng bình; nước uống có gaz, nước 
soda; nước khoáng (thuộc về đồ uống). 

 

 
(210) 4-2014-01307 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH xe điện Châu Âu  

(VN) 

Tầng 6, số 99 Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; các phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp, xe đạp điện liên quan. 
 

 
(210) 4-2014-01308 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH xe điện Châu Âu  

(VN) 

Tầng 6, số 99 Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; các phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp, xe đạp điện liên quan. 
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(210) 4-2014-01314 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Thảo  (VN) 

Buôn Lê B, thị trấn EADRĂNG, huyện 
EAH'LEO, tỉnh ĐĂK LĂK 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cấy tóc, dịch vụ cắt sửa 
móng tay; dịch vụ trang điểm; dịch vụ tắm hơi.  

 

 
(210) 4-2014-01378 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) HEIL TRAILER INTERNATIONAL 
CO.   (US) 
1850 Executive Park Dr., N.W., 
Cleveland, Tennessee 37312, United 
States of America  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Thùng chứa hàng được thiết kế đặc biệt và xe rơ moóc/xe kéo chuyên dụng 
dành cho vận chuyển chất lỏng, hàng hóa khô cồng kềnh và thiết bị hạng nặng.  

 

 
(210) 4-2014-01386 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.2; A26.4.24; 6.1.2; 1.15.3 
(731) 1. Công ty TNHH thương mại 

Thái Sơn Nam (VN)  (VN) 

122-124, đường D1, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

2. Công ty TNHH thương mại 

thiết bị điện Thái Sơn Bắc  (VN)

60 Nguyễn Trường Té, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: thiết bị điện công 
nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng công nghiệp và dân dụng, đồ dùng và dụng cụ thể 
thao, máy móc ngành điện và xây dựng, thiết bị ngành điện và xây dựng, nguyên liệu 
ngành điện và xây dựng, phụ tùng ngành điện và xây dựng, hàng kim khí điện máy, hàng 
trang trí nội thất, hàng điện tử; dịch vụ môi giới thương mại; mua bán: thiết bị điện công 
nghiệp và dân dụng, cụ thể là: mua bán thiết bị đóng cắt mạch điện, thanh dẫn điện, thiết 
bị bảo vệ mạch điện, máy biến áp, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, cáp thông tin, tủ 
bảng điện, thang cáp điện, máng cáp điện, bộ biến đổi điện, bộ nguồn điện, vật liệu xây 
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dựng công nghiệp và dân dụng, đồ dùng và dụng cụ thể thao, máy móc ngành điện và xây 
dựng, thiết bị ngành điện và xây dựng, nguyên liệu ngành điện và xây dựng, phụ tùng 
ngành điện và xây dựng, hàng kim khí điện máy, cụ thể là: máy bơm nước, máy phát điện, 
mô tơ điện, máy hàn điện, máy khoan, máy rửa xe, máy nổ, máy cưa xích, máy nén khí, 
máy mài, thiết bị điều khiển tự động bằng chương trình máy tính (PLC), máy biến tần, thiết 
bị biến đổi năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nhiệt năng và thuỷ năng, hàng trang trí 
nội thất, hàng điện tử, cụ thể là: máy thu hình, máy thu thanh, máy ghi hình, đầu kỹ thuật 
số, máy nghe nhạc, loa, đài, âm ly, đầu đĩa, máy vi tính, ca mê ra, máy ảnh, điện thoại. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; câu lạc bộ thể thao; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn 
hóa, thể thao, nghệ thuật và giải trí; tổ chức thi đấu thể thao; dịch vụ đào tạo và dạy nghề.  

 

 
(210) 4-2014-01387 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.2; 6.1.2; 25.1.6; 1.15.3 
(731) 1. Công ty TNHH thương mại 

Thái Sơn Nam   (VN) 

122-124, đường D1, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

2. Công ty TNHH thương mại 

thiết bị điện Thái Sơn Bắc  

(VN) 

60 Nguyễn Trường Té, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: thiết bị điện công 
nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng công nghiệp và dân dụng, đồ dùng và dụng cụ thể 
thao, máy móc ngành điện và xây dựng, thiết bị ngành điện và xây dựng, nguyên liệu 
ngành điện và xây dựng, phụ tùng ngành điện và xây dựng, hàng kim khí điện máy, hàng 
trang trí nội thất, hàng điện tử; dịch vụ môi giới thương mại; mua bán: thiết bị điện công 
nghiệp và dân dụng, cụ thể là: mua bán thiết bị đóng cắt mạch điện, thanh dẫn điện, thiết 
bị bảo vệ mạch điện, máy biến áp, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, cáp thông tin, tủ 
bảng điện, thang cáp điện, máng cáp điện, bộ biến đổi điện, bộ nguồn điện, vật liệu xây 
dựng công nghiệp và dân dụng, đồ dùng và dụng cụ thể thao, máy móc ngành điện và xây 
dựng, thiết bị ngành điện và xây dựng, nguyên liệu ngành điện và xây dựng, phụ tùng 
ngành điện và xây dựng, hàng kim khí điện máy, cụ thể là: máy bơm nước, máy phát điện, 
mô tơ điện, máy hàn điện, máy khoan, máy rửa xe, máy nổ, máy cưa xích, máy nén khí, 
máy mài, thiết bị điều khiển tự động bằng chương trình máy tính (PLC), máy biến tần, thiết 
bị biến đổi năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nhiệt năng và thuỷ năng, hàng trang trí 
nội thất, hàng điện tử, cụ thể là: máy thu hình, máy thu thanh, máy ghi hình, đầu kỹ thuật 
số, máy nghe nhạc, loa, đài, âm ly, đầu đĩa, máy vi tính, ca mê ra, máy ảnh, điện thoại. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; câu lạc bộ thể thao; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn 
hóa, thể thao, nghệ thuật và giải trí; tổ chức thi đấu thể thao; dịch vụ đào tạo và dạy nghề.  
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(210) 4-2014-01388 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.4; 6.1.2; 1.15.3; A26.4.24 
(731) 1. Công ty TNHH thương mại 

Thái Sơn Nam   (VN) 

122-124, đường D1, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

2. Công ty TNHH thương mại 

thiết bị điện Thái Sơn Bắc  (VN)

60 Nguyễn Trường Té, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: thiết bị điện công 
nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng công nghiệp và dân dụng, đồ dùng và dụng cụ thể 
thao, máy móc ngành điện và xây dựng, thiết bị ngành điện và xây dựng, nguyên liệu 
ngành điện và xây dựng, phụ tùng ngành điện và xây dựng, hàng kim khí điện máy, hàng 
trang trí nội thất, hàng điện tử; dịch vụ môi giới thương mại; mua bán: thiết bị điện công 
nghiệp và dân dụng, cụ thể là: mua bán thiết bị đóng cắt mạch điện, thanh dẫn điện, thiết 
bị bảo vệ mạch điện, máy biến áp, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, cáp thông tin, tủ 
bảng điện, thang cáp điện, máng cáp điện, bộ biến đổi điện, bộ nguồn điện, vật liệu xây 
dựng công nghiệp và dân dụng, đồ dùng và dụng cụ thể thao, máy móc ngành điện và xây 
dựng, thiết bị ngành điện và xây dựng, nguyên liệu ngành điện và xây dựng, phụ tùng 
ngành điện và xây dựng, hàng kim khí điện máy, cụ thể là: máy bơm nước, máy phát điện, 
mô tơ điện, máy hàn điện, máy khoan, máy rửa xe, máy nổ, máy cưa xích, máy nén khí, 
máy mài, thiết bị điều khiển tự động bằng chương trình máy tính (PLC), máy biến tần, thiết 
bị biến đổi năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nhiệt năng và thuỷ năng, hàng trang trí 
nội thất, hàng điện tử, cụ thể là: máy thu hình, máy thu thanh, máy ghi hình, đầu kỹ thuật 
số, máy nghe nhạc, loa, đài, âm ly, đầu đĩa, máy vi tính, ca mê ra, máy ảnh, điện thoại. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; câu lạc bộ thể thao; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn 
hóa, thể thao, nghệ thuật và giải trí; tổ chức thi đấu thể thao; dịch vụ đào tạo và dạy nghề.  

 

 
(210) 4-2014-01389 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.4; 6.1.2; 1.15.3; 25.1.6 
(731) 1. Công ty TNHH thương mại 

Thái Sơn Nam   (VN) 

122-124, đường D1, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

2. Công ty TNHH thương mại 

thiết bị điện Thái Sơn Bắc  (VN)

60 Nguyễn Trường Té, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: thiết bị điện công 
nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng công nghiệp và dân dụng, đồ dùng và dụng cụ thể 
thao, máy móc ngành điện và xây dựng, thiết bị ngành điện và xây dựng, nguyên liệu 
ngành điện và xây dựng, phụ tùng ngành điện và xây dựng, hàng kim khí điện máy, hàng 
trang trí nội thất, hàng điện tử; dịch vụ môi giới thương mại; mua bán: thiết bị điện công 
nghiệp và dân dụng, cụ thể là: mua bán thiết bị đóng cắt mạch điện, thanh dẫn điện, thiết 
bị bảo vệ mạch điện, máy biến áp, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, cáp thông tin, tủ 
bảng điện, thang cáp điện, máng cáp điện, bộ biến đổi điện, bộ nguồn điện, vật liệu xây 
dựng công nghiệp và dân dụng, đồ dùng và dụng cụ thể thao, máy móc ngành điện và xây 
dựng, thiết bị ngành điện và xây dựng, nguyên liệu ngành điện và xây dựng, phụ tùng 
ngành điện và xây dựng, hàng kim khí điện máy, cụ thể là: máy bơm nước, máy phát điện, 
mô tơ điện, máy hàn điện, máy khoan, máy rửa xe, máy nổ, máy cưa xích, máy nén khí, 
máy mài, thiết bị điều khiển tự động bằng chương trình máy tính (PLC), máy biến tần, thiết 
bị biến đổi năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nhiệt năng và thuỷ năng, hàng trang trí 
nội thất, hàng điện tử, cụ thể là: máy thu hình, máy thu thanh, máy ghi hình, đầu kỹ thuật 
số, máy nghe nhạc, loa, đài, âm ly, đầu đĩa, máy vi tính, ca mê ra, máy ảnh, điện thoại. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; câu lạc bộ thể thao; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn 
hóa, thể thao, nghệ thuật và giải trí; tổ chức thi đấu thể thao; dịch vụ đào tạo và dạy nghề.  

 
 

(210) 4-2014-01494 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Minh Toàn  (VN) 

72A Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (phòng gym), tổ chức hội nghị. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán café; quầy rượu. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa, massage; dịch vụ cắt sửa móng tay, cắt tóc, gội đầu. 
 

Nhóm 45: Tổ chức tiệc cưới. 
 

 
(210) 4-2014-01497 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; A24.17.13 
(731) Công ty cổ phần Tháng Ba 

Việt  (VN) 

102 D6, tổ 79, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Tranh, ảnh, sơ đồ, bản vẽ; sản phẩm đồ họa ứng dụng: bản in đồ họa, phiên bản 
đồ họa, ảnh biểu diễn đồ họa; áp phích quảng cáo, ấn phẩm, xuất bản phẩm dạng in. 
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Nhóm 20: Các sản phẩm nội ngoại thất làm từ gỗ: ghế bành, giường, tủ, bàn, ghế, tay nắm 
cửa, thang, giá sách, cầu thang, đồ đạc trường học; đồ gỗ mỹ thuật. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng, công nghiệp và kiểu 
dáng công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì, đồ họa. 

 

 
(210) 4-2014-01509 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 25.3.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trung Nguyên  (VN) 

82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đặc có đường, sữa bột, sữa tươi và các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa 

chua, kem (sản phẩm sữa). 
 

Nhóm 30: Đường ăn, chè (trà). 
 

 
(210) 4-2014-01510 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.4; 26.1.2; 25.3.1; 2.9.14; A2.9.15; 
A11.1.2 

(591) Nâu, đỏ, kem, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trung Nguyên   (VN) 

82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đặc có đường, sữa bột, sữa tươi và các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa 

chua, kem (sản phẩm sữa).  
 

Nhóm 30: Đường ăn, chè (trà). 
 

 
(210) 4-2014-01538 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) 1137416 09.08.2012 JP 
(540) 

  

(731) KANEKA CORPORATION   (JP) 
2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, 
Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm; băng cách điện; vật liệu cách điện.  
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(210) 4-2014-01539 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại Ngô 

Minh  (VN) 

Phòng 606, khu B, toà nhà Indochina, số 
4 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 21: Bộ cây lau nhà; dụng cụ nhà bếp như: bát, đĩa, xoong không dùng điện, chảo 
không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2014-01543 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 7.3.11; 26.1.2; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng 
(731) DELTA BRANDS, INC.   (US) 

1890 Palmer Avenue, Larchmont, New 
York 10538. U.S.A 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén đĩa (chất tẩy rửa).  
 

Nhóm 05: Chế phẩm dạng xịt làm mát (lạnh) không khí (dùng cho mục đích y tế); chế 
phẩm khử mùi thảm; chế phẩm làm sạch, cụ thể là chế phẩm trung hòa mùi không dùng 
cho mục đích cá nhân.  

 

Nhóm 16: Túi bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm sử dụng cho mục đích gia dụng; 
túi giấy dùng để đựng bánh sandwich; túi đựng rác bằng giấy hoặc chất dẻo; túi bằng chất 
dẻo dùng cho lò vi sóng; túi bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm đông lạnh; giấy 
chống ẩm dùng để bao gói thực phẩm; giấy nến; giấy bao gói bằng chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2014-01577 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8; 13.1.6 
(591) Xanh lá cây, xám 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại dịch vụ GREEN 

LIGHT  (VN) 

149/20/7 Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện các loại. 
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(210) 4-2014-01594 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 26.4.2 
(591) Cam 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Quốc Hương Sài Gòn  (VN) 

118/27 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm chưa qua chế biến: tôm, bạch tuộc, cá, mực, bò, cừu, gà. 
 

 
(210) 4-2014-01617 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.3; 3.9.16; A6.19.9; 5.7.3 
(591) Trắng, vàng, xanh da trời, đỏ, xanh lá 

cây, xanh đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hạnh Nguyên Vina   (VN) 

Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-01629 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.7.12; 16.1.4; A16.1.5 
(591) Xanh dương sẫm, xanh lá cây, đỏ, đen, 

trắng 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị thu hình; điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm 
tay; máy tính xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông 
minh và máy tính bảng; pin có thể sạc lại được; thiết bị sạc pin; bao da dùng cho điện 
thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; vỏ bọc có nắp lật dùng cho điện 
thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; máy tính bảng; thiết bị điện tử âm 
thanh như hệ thống âm thanh nổi; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình kỹ thuật số; đầu đĩa 
DVD; thiết bị hiển thị sử dụng đèn đi-ốt phát quang; màn hình; kính 3D; máy tính; máy in 
cho máy tính; chất bán dẫn.  
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(210) 4-2014-01631 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Hải   (VN) 

Số 3, D7, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-01656 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) JIN JIANG INTERNATIONAL 
HOLDINGS CO., LTD.   (CN) 
Floor 23, No. 100, East Yan An Road, 
Shanghai 200002, China 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; quản lý kinh doanh khách sạn; quản lý khách sạn; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; tư vấn quản lý nhân sự, dịch vụ tái lập địa điểm thương mại; cho thuê máy và thiết 
bị văn phòng (ngoại trừ máy tính); kiểm toán; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm 
thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; đặt trước chỗ ở tạm thời; khách sạn 
cạnh đường cho khách có ô tô; cho thuê nhà nghỉ du lịch; cho thuê phòng họp; cho thuê 
quầy bán hàng; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh; quán ăn tự phục vụ; căng tin; 
dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ; quán trà. 

 

 
(210) 4-2014-01670 (220) 21.01.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 19.11.1; 5.5.23; 26.1.2; A5.11.23 

(731) Ngai CHEUNG  (HK) 
7th/8th Floor, Hengshan Center, 141-145 
Queen's Road East, Wanchai, Hong 
Kong 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
mỹ phẩm chăm sóc da; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; trang trí các quầy kính cửa hàng; quảng cáo qua thư đặt hàng; quản lý thương mại 
việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ mua 
sắrn cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]. 
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(210) 4-2014-01671 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.1.2 
(731) NANYANG JINGUAN ELECTRIC 

CO., LTD  (CN) 
High-Tech Development Zone, Nanyang 
City, Henan Province, P.R. China  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 09: Tụ điện; cuộn dây chặn [trở khángl; dụng cụ biến cảm; biến trở; bộ đổi điện; 
bộ ngắt mạch điện; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp; máy biến thế [điện]; điện 
trở; tủ phân phối [điện]; thiết bị chống sét. 

 

 
(210) 4-2014-01672 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.4; 26.3.3 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

sản xuất nội thất KB  (VN) 

Số 38 ngõ 258 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Phụ kiện lắp ráp giường ngủ không bằng kim loại; giường (gỗ); quầy hàng (bàn 
quầy); tủ (đựng đồ đạc, quần áo); bàn làm việc (đồ gỗ); ghế làm việc (bằng gỗ và sắt); 
quầy ăn di động (đồ gỗ); ghế đi văng (trường kỷ bằng gỗ); ghế có tay vịn (bằng gỗ); tủ 
nhiều ngăn (đồ gỗ); vách ngăn (bằng gỗ); đồ gỗ trường học (bàn, ghế học sinh làm bằng 
gỗ, sắt), đồ gỗ văn phòng; giá sách dùng cho tủ đựng hồ sơ (bằng sắt); tủ bày hàng (đồ 
gỗ). 

 

 
(210) 4-2014-01673 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) WILLIAMSON-DICKIE HOLDING 
COMPANY   (US) 
319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas 
76102, United States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ, cụ thể là quần áo bảo hộ chống cháy; quần áo bảo hộ chống 
cháy, cụ thể là bộ áo liền quần chống cháy, áo khoác chống cháy, quần dài chống cháy và 
áo sơ mi chống cháy; găng tay bảo hộ; mặt nạ bảo hộ; mũ bảo hiểm; tấm che mặt bảo vệ 
của người lao động; đồ đeo ở mắt; kinh đeo mắt và kính râm; hộp đựng kính đeo mắt và 
kính râm; gọng kính đeo mắt và kính râm; tấm chắn chống lóa mắt và kính chống lóa mắt; 
đồ bảo hộ đi ở chân. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân. 
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(210) 4-2014-01674 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.4.24; 26.3.23 
(731) ALDI GmbH & Co. KG  (DE) 

Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der 
Ruhr, Germany 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm cá, động vật thân mềm và động vật có vỏ cứng, động vật giáp 

xác tươi (không còn sống), đã chế biến hoặc được tiệt trùng; cá được bảo quản bao gồm 
động vật thân mềm và động vật có vỏ cứng được bảo quản; món ăn sẵn ướp lạnh, không 
thuộc các nhóm khác, chủ yếu bao gồm cá, động vật thân mềm và động vật có vỏ cứng, 
động vật giáp xác; món ăn đã được chuẩn bị dưới dạng đông lạnh, không thuộc các nhóm 
khác, chủ yếu bao gồm cá, động vật thân mềm và động vật có vỏ cứng, động vật giáp xác; 
thực phẩm đông lạnh, cụ thể là cá, động vật thân mềm và động vật có vỏ cứng, động vật 
giáp xác. 

 
 

(210) 4-2014-01675 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh, vàng nâu, hồng tím 
(731) Nình A Lộc  (VN) 

Thôn Khe Lục, xã Đại Dực, huyện Tiên 
Yên, tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Miến dong, bún khô; bột củ dong; bột năng; bột mỳ; bột sắn.  

 
 

(210) 4-2014-01676 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.1.16; A5.1.5; 26.1.1; 
A5.3.15 

(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 
(731) Hoàng Trọng Bảo   (VN) 

Thôn Đoàn Kết, xã Đại Thành, huyện 
Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Miến dong; bún khô; bột củ dong, bột năng, bột mỳ; bột sắn. 
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(210) 4-2014-01677 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) A5.3.14; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh, hồng 

(731) Hoàng Trọng Bảo   (VN) 

Thôn Đoàn Kết, xã Đại Thành, huyện 

Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong; bún khô; bột củ dong; bột năng; bột mỳ; bột sắn. 
 

 
(210) 4-2014-01678 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) A3.9.24; A5.3.15; 26.1.1; A5.1.5; 

A5.1.16 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

phát triển nông lâm ngư 

Quảng Ninh  (VN) 

Khu 7, phường Hải Yến, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt gia cầm đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2014-01679 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.4.1; 3.4.18; A8.5.4 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, hồng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

phát triển nông lâm ngư 

Quảng Ninh  (VN) 

Khu 7, phường Hải Yến, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt gia cầm đã qua chế biến. 
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(210) 4-2014-01680 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân á Hưng  

(VN) 

268/69 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; bột gạo; bột sắn; bột trộn sẵn; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-01691 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH IN DI CO   (VN) 

07 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Miếng dán hạ sốt. 
 

 
(210) 4-2014-01692 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 3.3.1; 3.3.15 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Nguyễn Thành Nhân  (VN) 

13 cư xá ủy Ban Kế Hoạch, hẻm 109 
đường Phan Chu Trinh, khu phố 1, 
phường Quang Vinh, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: đá cắt (dụng cụ cầm tay), đá mài (dụng cụ cầm tay), 
các sản phẩm từ nhám: bàn chà, bánh nhám (dụng cụ cầm tay), giấy nhám.  

 

 
(210) 4-2014-01693 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá An Giang  (VN) 

23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
750 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2014-01694 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) TEE IP SDN BHD  (MY) 

32-1 & 32-2, Jalan Dwitasik, Dataran 
Dwitasik, Bandar Sri Permaisuri, Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn liên quan đến sở hữu trí tuệ; dịch vụ quản lý quyền sở hữu trí 

tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ bảo hộ quyền 
sở hữu tri tuệ; dịch vụ nghiên cứu luật sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2014-01695 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) CROSSMAN CORPORATION  (TW) 

No.13, Yichang E. Rd., Taiping Dist., 
Taichung City 411, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Khoan cầm tay chạy điện; dụng cụ cầm tay; không vận hành thủ công; súng 

phun sơn; đá mài [bộ phậh của máy móc]; dụng cụ [bộ phận của máy]; lưỡi cắt [bộ phận 
của máy móc]; mâm cặp 3 chấu [bộ phận của máy]; lưỡi đục dùng cho máy. 

 

 
(210) 4-2014-01696 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) CROSSMAN CORPORATION   (TW) 

No.13, Yichang E. Rd., Taiping Dist., 
Taichung City 411, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; dây đeo [giữ] dụng cụ; mũi khoan [bộ phận 

của dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; tua vít; cờ lê [dụng cụ cầm 
tay]; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; kìm.  
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(210) 4-2014-01697 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) INHON INTERNATIONAL CO., LTD.  
(TW) 
4F, No. 12, Wenhu St., Neihu Dist., 
Taipei City 114, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay nhỏ gọn; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; máy 
tính xách tay; bút điện tử [cho thiết bị hiển thị]; cặp/túi đựng máy tính xách tay; điện 
thoại; điện thoại cầm tay; bao/túi đựng điện thoại cầm tay; pin điện; thiết bị sạc pin; 
chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]; bộ đọc [thiết 
bị xử lý dữ liệu]; phần mềm máy tính đã được ghi; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; đĩa 
quang; thẻ từ được mã hóa; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; vật mang ®÷ liệu từ tính; 
thiết bị mã hóa từ tính; thẻ mã hóa từ tính. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo qua thư; quảng cáo qua thư đặt hàng; quảng cáo trên 
truyền hình; quảng cáo thương mại trên truyền hình; dịch vụ mua sắm cho người khác 
[mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; bán dấu giá; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; nghiên 
cứu thị trường, hỗ trợ điều hành kinh doanh; dịch vụ marketing; hệ thống hóa thông tin 
vào cơ sở dữ liệu, máy tính.  

 
 

(210) 4-2014-01698 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.1 
(731) GUANGZHOU BAIYUNSHAN 

PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
BAIYUNSHAN HEJIGONG 
PHARMACEUTICAL FACTORY  (CN) 
No: 52 Xiaogang Road, Xinshi Street, 
Baiyun District, Guangzhou, People's 
Republic of China  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; thuốc chữa đau đầu; thuốc giảm đau; thuốc hạ sốt; đồ 
uống có chứa thuốc; chế phẩm hóa dược; thuốc y học cồ truyền Trung Hoa không theo đơn; 
nguyên liệu dược thô; tinh dầu thơm dùng cho mục đích y tế; bánh kẹo có chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2014-01699 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 
dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá nhân] và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân [mỹ phẩm]; mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen [không chứa dược 
chất]; mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da [mỹ phẩm], kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông [không chứa dược chất]; chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; chế phẩm 
dưỡng môi [không chứa dược chất]; phấn bôi da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân [dùng cho mục đích mỹ phẩm] hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt [dùng khi trang điểm].  

 

(210) 4-2014-01709 (220) 21.01.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A26.11.12; A25.7.7 

(731) T.C. PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES CO., LTD.   (TH) 
288 Ekachai Road, Bangbon Sub-District, 
Bangbon District, Bangkok 10150, Thailand

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn có chất điện giải không dùng cho mục đích y tế; bia; nước 
khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn khác; đồ uống 
trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống là chất lỏng 
giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; đồ uống làm từ trái cây ở dạng đặc và sánh 
không chứa cồn (fruit nectars); đồ uống trên cơ sở đậu nành không bao gồm sữa đậu nành 
và chất thay thế sữa (không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống có 
nguồn gốc thực vật (không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống thảo cỏ không 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể 
(isotonic); nước suối để uống; nước ép rau (đồ uống); đồ uống khai vị không cồn.  

 

 
(210) 4-2014-01710 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) SUPER COFFEE CORPORATION PTE 
LTD   (SG) 
No. 2 Senoko South Road, Super Industrial 
Building, Singapore 758096, Singapore  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; cà phê nhân tạo; chế phẩm làm từ ngũ cốc; đồ uống 
trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở sô-cô- la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2014-01712 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) GLAXOSMITHKLINE TRADING 
SERVICES LIMITED    (IE) 
6900 Cork Airport Business Park, 
Kinsale Road, Cork, Ireland 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  
 

 
(210) 4-2014-01713 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) GLAXOSMITHKLINE TRADING 
SERVICES LIMITED   (IE) 
6900 Cork Airport Business Park, 
Kinsale Road, Cork, Ireland  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  
 

 
(210) 4-2014-01714 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) GLAXOSMITHKLINE TRADING 
SERVICES LIMITED     (IE) 
6900 Cork Airport Business Park, 
Kinsale Road, Cork, Ireland  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  
 

 
(210) 4-2014-01715 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) BlON HEALTHCARE PVT.LTD.   (IN) 
313, Nilkanth Palace-B, 100 ft. 
Anandnagar road, Satellite, Ahmedabad- 
380015, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
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(210) 4-2014-01716 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) BlON HEALTHCARE PVT.LTD.    (IN) 
313, Nilkanth Palace-B, 100 ft. 
Anandnagar road, Satellite, Ahmedabad- 
380015, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 
 

(210) 4-2014-01717 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A5.3.15; A26.4.24 
(591) Vàng, đen, xanh lá 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ xăng dầu Nhật Quang  

(VN) 

16 Văn Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột nguyên chất rang, xay, cà phê hạt nguyên chất rang, chưa xay.  
 
 

(210) 4-2014-01718 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 3.7.16; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Hoa 

Phượng Đỏ  (VN) 

DD20 Bạch Mã, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem bột tắm trắng da (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); kem hấp dầu tóc (mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2014-01719 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa mỹ phẩm Duy Quang  (VN) 

197 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem ngừa mụn nám da; kem tắm trắng da, kem chống nhăn da; 
kem rửa mặt; kem ngừa tàn nhang. 
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(210) 4-2014-01737 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 4.3.19 
(731) Cơ sở sản xuất đồng hồ Long 

Hưng   (VN) 

156/2 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ treo tường. 

 

 
(210) 4-2014-01745 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) WATERTEC (MALAYSIA) SDN BHD  
(MY) 
Lot 3, Jalan Halba Satu 16/16A, Section 
16, 40200 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị cung cấp nước; phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; phụ kiện 

gá lắp đường ống của bồn tắm; chậu vệ sinh nữ (thiết bị vệ sinh); vòi cho đường ống; phụ 
kiện điều chỉnh cho thiết bị và đường ống cung cấp nước; vòi hoa sen; vòi khóa; van hệ 
thống vệ sinh; thiết bị phân phối nước; hệ thống cung cấp nước.  

 
 

(210) 4-2014-01747 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.3 
(591) Vàng, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH Placencare  

(VN) 

Số 119, phố Đại La, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; tinh dầu; xà 

phòng. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; giày; váy; bộ quần áo; áo nịt ngực (áo lót). 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa: trường đào tạo (giáo dục); giảng 
dạy; đào tạo lại nghề; dịch vụ dạy dỗ; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; xoa bóp; vật lý trị liệu; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ tắm hơi; 
dịch vụ trang điểm. 
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(210) 4-2014-01760 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) CLARIS LIFESCIENCES LIMITED  (IN)
Corporate Towers Nr. Parimal Crossing, 
Ellisbridge, Ahmedabad 380 006, 
Gujarat, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 
 

(210) 4-2014-01782 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.6.6 
(731) Hộ kinh doanh Chung Loan  (VN)

Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu giày dép, túi xách, dây thắt lưng, ví.  
 
 

(210) 4-2014-01806 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 3.5.19; A3.5.24 
(591) Đen, nâu, trắng, xanh lá cây 
(731) INDOCHINA ASSET LTD.   (VG) 

No. 71 Craigmuir Chambers, Road 
Town, Tortola, the British Virgin Islands 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); đồ đi chân (trang phục).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê chỗ 
ở tạm thời; dịch vụ quán rượu.  

 
 

(210) 4-2014-01818 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A25.3.3; A5.5.21; 5.5.19; 
1.15.23 

(591) Xanh dương, xanh lam, xanh lá cây, 
trắng, vàng 

(731) DAIRY FARMERS PTY LIMITED   (AU)
Level 7, 68 York Street, Sydney NSW 
2000, Australia  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa; sản phẩm được chế biến trên cơ sở bơ sữa; sữa; sản phẩm 
sữa; đồ uống sữa có hương vị; sản phẩm trên cơ sở sữa; sữa được chế biến ở nhiệt độ cực 
cao (UHT); pho-mát; sữa chua; sản phẩm và đồ uống trên cơ sở sữa chua bao gồm sữa 
chua uống; bơ và kem (sản phẩm sữa); món tráng miệng trên cơ sở sữa.  

 

Nhóm 30: Sản phẩm được làm từ hoặc chứa ngũ cốc, bao gồm yến mạch; ngũ cốc dạng 
thanh, thực phẩm ăn sáng làm từ ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc và đồ 
uống trên cơ sở ngũ cốc; sản phẩm được chế biến trên cơ sở sôcôla, đồ uống sôcôla, và đồ 
uống có hương vị sôcôla (sôcôla là chủ yếu); sản phẩm sữa đông lạnh, bao gồm sữa chua 
đông lạnh (dạng kem lạnh); bánh kẹo; bánh kẹo đông lạnh; đá ăn, đá ăn được làm hoàn 
toàn hoặc một phần từ sữa chua; kem trái cây (đá ăn); nước xốt ngọt (gia vị); hương liệu, 
trừ tinh dầu, bao gồm cả hương liệu cho đồ uống hoặc cho sữa chua đông lạnh. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống trên cơ sở đậu nành (không phải là đồ uống thay 
thế sữa); tinh dầu để chế biến đồ uống; xi rô và các chế phẩm khác dùng để pha chế đồ 
uống; nước ép trái cây; đồ uống trái cây (không có cồn); nước ép rau củ (đồ uống); đồ 
uống rau củ (không có cồn); đồ uống có hương vị trái cây (không có cồn).  

 

 
(210) 4-2014-01827 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(591) Hồng 
(731) Công ty TNHH Hưng Nam Thịnh  

(VN) 

48/17 đường TX25, khu phố 2, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh (không chứa thuốc); nước hoa; 
kem dưỡng da.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; dung dịch vệ sinh (có chứa thuốc).  
 

 
(210) 4-2014-01834 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) ORIENTUS INDUSTRY SDN BHD  

(MY) 
No. 4, Jalan Dato Yunus 1, Kawasan 
Perindustrian Dato Yunus Sulaiman, 
Lima Kedai, 81120 Skudai, Johor, 
Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phun; lớp phủ dạng sơn phun; sơn; sơn mài; chất pha loãng sơn; sơn lót.  
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(210) 4-2014-01847 (220) 22.01.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.1.25; 3.1.8; 2.1.21 

(731) PRICEABUSE.COM SDN. BHD.   (MY) 
No. 45, Jalan Taming 5, Kawasan 
Perindustrian Taming Jaya, 43300 
Balakong, Selangor, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cho động vật; dầu gội cho động vật, chất tẩy mùi cho vật nuôi; chất 
khử mùi cho vật nuôi; chế phẩm dùng để chải lông cho động vật.  

 

Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho 
vật nuôi có dạng đồ chơi; rơm trải ổ cho động vật; thức ăn nhai cho động vật.  

 

 
(210) 4-2014-01848 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.14; A2.9.15; A26.11.12 
(731) INTELLECT WORLDWIDE SDN BHD  

(MY) 
Ipeople House, 7A Clove Hall Road, 
10050 Georgetown Penang, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn liên quan đến việc đăng ký sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến li-xăng sở hữu trí tuệ; tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch 
vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.  

 

 
(210) 4-2014-01879 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh    (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm, kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
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bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, gia vị, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-01890 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.3.15; A5.5.21 
(591) Nâu, cam, vàng nhạt 
(731) Nguyễn Đình Thuận  (VN) 

860/60X/43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tập hợp các loại sách kinh Phật trên trang web vnbet.vn; bán đĩa CD chứa nội 
dung về kinh Phật. 

 
 

(210) 4-2014-01892 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương lợt, xanh 

lá cây, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư B&T  

(VN) 

165/14 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán sách; bán phần mềm vi tính. 
 

Nhóm 36: Đại lý môi giới chứng khoán; đại lý môi giới tài chính.  
 

Nhóm 41: Giáo dục. 
 
 

(210) 4-2014-01894 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.13.25 
(591) Trắng, cam, vàng 
(731) SMITHKLINE BEECHAM LIMITED  

(GB) 
980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS, England  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch, chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa và chế phẩm mài 
mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; dầu gội cho da đầu và tóc; chế phẩm làm 
sạch và chăm sóc da không chứa thuốc; kem bôi da, mỹ phẩm dạng lỏng, gel và kem mỡ 
dùng để chăm sóc da và tóc, kem dưỡng chống khô da; chế phẩm dành cho da; chế phẩm 
bôi da chống nắng; thuốc đánh răng và nước xúc miệng không dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm làm thơm mát hơi thở; gel làm trắng răng; kem đánh răng; chế phẩm tẩy trắng 
răng, chế phẩm đánh bóng răng, chế phẩm và chất gia tốc làm trắng răng, chế phẩm mỹ 
phẩm loại bỏ vết ố trên răng; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc 
răng miệng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm sạch, rửa, đánh bóng, khử mùi 
và khử trùng răng giả.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm, dược chất, thuốc và chế phẩm thuốc; cao dán dùng cho mục đích y 
tế; cao dán dùng cho mục đích phẫu thuật; cao dán chứa chế phẩm dược; vắc-xin; vitamin, 
khoáng chất và thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng; chế phẩm dùng cho ăn kiêng; chất ăn 
kiêng bao gồm thực phẩm và đồ uống dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng cho em bé 
và người tàn tật; chế phẩm giảm cân; chế phẩm chăm sóc răng miệng có chứa thuốc, cụ 
thể là kem đánh răng có chứa thuốc, nước súc miệng có chứa thuốc; kẹo cao su và viên 
ngậm hình thoi có chứa thuốc dùng để vệ sinh răng miệng; chất dính dùng cho răng giả, 
thuốc hãm dùng cho răng giả, gel nha khoa có chứa thuốc; chế phẩm dùng để cai hút 
thuốc lá; chế phẩm tẩy trắng có chứa thuốc.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chăm sóc răng; 
khay dùng để đựng các dụng cụ nha khoa; dụng cụ nong mũi.  

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng dùng điện, chỉ tơ nha khoa, tăm, hộp 
đựng tăm (không bằng kim loại quý) và đồ đựng bàn chải đánh răng bằng nhựa; bình để 
đựng đồ uống, tách, dụng cụ pha trộn thực phẩm và đồ uống, đồ đựng và chai lọ để chứa 
thực phẩm và đồ uống.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến thương mại và quảng cáo; cung cấp các dịch vụ xúc tiến 
thương mại và quảng cáo trực tuyến, thông qua truyền hình cáp và/hoặc internet; cung cấp 
thông tin khách hàng liên quan đến các sản phẩm dược, y tế, chăm sóc sức khỏe và thể 
hình thông qua mạng máy tính trực tuyến.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục liên quan đến các lĩnh vực dược phẩm, chẩn đoán, vắc-xin, 
thuốc có đăng ký độc quyền sản xuất, sức khỏe, y tế, thực phẩm, đồ uống, chế phẩm vệ 
sinh thân thể và mỹ phẩm; dịch vụ giáo dục và đào tạo, dịch vụ giải trí, dịch vụ thể thao 
và văn hóa liên quan đến các sự kiện thể thao và huấn luyện các môn thể thao cá nhân; 
dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến kiểm soát việc hút thuốc và cai hút thuốc; dịch 
vụ giáo dục liên quan đến giảm cân, ăn kiêng, dinh dưỡng và thể hình; hoạt động thể thao 
và văn hóa.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc y tế, vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe; cung cấp thông tin và dịch vụ y tế; dịch vụ cung cấp thông tin về dược phẩm, vắc-
xin, các bệnh và rối loạn trong y tế và phương pháp điều trị liên quan thông qua internet 
cho bệnh nhân và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe; dịch vụ điều trị bằng phương pháp 
gien và tế bào; dịch vụ tư vấn về chăm sóc y tế, vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ 
chăm sóc y tế và sức khỏe.  
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(210) 4-2014-01900 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ phát triển 

cơ khí Trường Giang (VN) 

349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công cụ thể gồm: súng phun, cờ lê, kìm, mỏ lết, 
kéo cắt, đầu tuýp để tháo lắp đai ốc, kích nâng vận hành bằng tay, êtô, bình phun và xịt, 
các sản phẩm trên thuộc nhóm 08. 

 

Nhóm 09: Thước kéo; thước thủy (dùng cho thợ nề); thước lá; thước dây; thước cặp; thước 
đo góc.  

 

 
(210) 4-2014-01912 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

tổ chức sự kiện Việt Mỹ  (VN) 

104 G2, Thành Công, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa, quốc tế; tổ chức các tua du lịch; đại lý vé máy bay, tàu hỏa.  
 

 
(210) 4-2014-01914 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) THE DILLER CORPORATION   (US) 
10155 Reading Road, Cincinnati, Ohio 
45241, USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Buồng vệ sinh. 
 

Nhóm 17: Tấm được làm chủ yếu bằng nhựa (bán thành phẩm) được sử dụng để sản xuất 
mặt bàn, mặt quầy, mặt bàn nhà bếp, mặt bàn trang điểm trong nhà vệ sinh, ván ốp tường, 
sàn nhà và đồ nội thất. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, cụ thể là tấm nhựa ở dạng tấm khổ lớn được sử dụng trong 
xây dựng. 

 

Nhóm 20: Đồ nội thất được làm chủ yếu từ tấm nhựa; tủ có khóa.  
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(210) 4-2014-01922 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH NOBLE  (VN) 

645/25 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da. 
 

Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm, nước hoa, dụng cụ trang điểm, hóa chất công nghiệp, bao 
bì, chai lọ thủy tinh. 

 

 
(210) 4-2014-01926 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.5.25 
(591) Tím, xanh dương, đỏ, trắng, vàng, đen 
(731) Chu Thị Lan  (VN) 

Thôn 1, khu công nghiệp Tâm Thắng, 
huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2014-01940 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.4.24 
(591) Xám, trắng, đen, cam 
(731) ALUMATI INC.    (US) 

3051 Bird Ln, Windermere, Florida 
34786, USA 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bao (túi) đặc biệt cho thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; túi dành cho máy tính xách 
tay.  

 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví đựng tiền, ví bỏ túi; ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ. 
 

 
(210) 4-2014-01941 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) AEON RETAIL CO., LTD.   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo mang phong cách tây âu, áo choàng ngoâi, áo len dài tay, áo sơ mi; 
quần áo ngu, quần áo lót, bộ quần áo tắm; mũ tắm; quần áo truyền thống của Nhật Bản; 
tạp dề; vật bảo vệ cổ áo; bít tất ngắn cổ; ghét, khăn choâng bằng lông thú, khăn choàng, 
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khăn choàng có (của phụ nữ); tabi (bít tất truyền thống của Nhật Bản), vải bọc dùng cho 
tabi (bít tất truyền thống của Nhật Bản); găng tay, tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); ca vát, khon 
quàng cổ, khăn rằn; vật giữ ấm chân, khon choàng cổ (trangphục); mũ che tai, mũ trùm 
đầu (trang phục); nón lá, mũ ngủ; mũ, nịt bít tất,' dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây 
đeo quần, cổ tay áo, dải băng buộc đầu, đai lưng dung cho kimônô (dải lưng thêu của đàn 
bà và trẻ em Nhật Bản), thắt lưng (trang phục); giày, bộ phận của giày; nẹp kim loại dùng 
cho giày cao cổ; guốc gỗ, dép; dép đi trong nhà, trang phục dùng trong các lễ hội hóa 
trang, quần áo thể thao; giày cao cổ dùng cho thể thao; tất cả các sản phẩm trên thuộc 
Nhóm 25.   

 
 

(210) 4-2014-01960 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) PREMIER 2000 SDN. BHD. 
[COMPANY NO: 502977-T] 
[INCORPORATED IN MALAYSIA]  
(MY) 
No. 20, Jalan Jurunilai U1/20, Hicom 
Glenmarie Industrial Park, 40000 Shah 
Alam, Selangor, Malaysia   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Phụ kiện của trang phục dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, bao gồm giày cao 
cổ, giày, dép đi trong nhà.  

 
 

(210) 4-2014-01961 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) PREMIER 2000 SDN. BHD. 
[COMPANY NO: 502977-T] 
[INCORPORATED IN MALAYSIA]  
(MY) 
No. 20, Jalan Jurunilai U1/20, Hicom 
Glenmarie Industrial Park, 40000 Shah 
Alam, Selangor, Malaysia   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Phụ kiện của trang phục dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, bao gồm giày cao 
cổ, giày, dép đi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2014-01963 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A18.5.7; 18.1.23 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Nguyễn Công Minh  (VN) 

Số 231 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; địu em bé, cặp học sinh; túi mua hàng; túi thể thao; va li; ví 
bỏ túi. 

 

Nhóm 20: Túi ngủ dùng cho người cắm trại; đồ dùng cho giường (không bằng vải); 
giường; nệm; gối. 

 

Nhóm 21: Miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; khăn lau đồ đạc ; dụng cụ nhà bếp; vật liệu 
đánh bóng dùng để làm sáng bóng (trừ các chế phẩm, giấy và đá mài). 

 
Nhóm 24: Khăn tắm; khăn mặt; chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; tấm phủ đồ đạc bằng 

vải; vỏ bọc ngoài (vỏ rời) cho đồ đạc; vỏ nệm; vỏ gối. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; mũ; khăn quàng cổ (trang phục); đồ đội đầu; giày; dép; 

găng tay (trang phục); cà vạt; thắt lưng (trang phục); yếm; bít tất; áo choàng mặc sau khi 

tắm. 
 

 
(210) 4-2014-01965 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  

(731) 3M COMPANY   (US) 

3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, U.S.A.  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo gồm nhiều lớp (laminated) dán trên cửa sổ; màng 

mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói. 
 

 
(210) 4-2014-01982 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.3.5; 26.1.2; 26.15.15; 24.11.3 

(591) Đỏ, đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển thương mại Thái Minh  

(VN) 

Thôn Thượng, xã Khắc Niệm, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; trang phục dệt kim; quần áo đan; quần áo may sẵn; quần 

áo đồng phục.  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo.  
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(210) 4-2014-01983 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH phân phối dược 

phẩm Âu Mỹ  (VN) 

Nhà số 2 - G19, khu tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm các loại, dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2014-01986 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) PAUL AVRIL   (FR) 

13 Avenue Pierre de Luxembourg 84230 
Chateauneuf Du Pape-France  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 33: Rượu có chỉ dẫn địa lý "châteauneuf-du-Pape".  
 

 
(210) 4-2014-01991 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) PEROXYCHEM HOLDINGS, L.P.  
(KY) 
190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman KY1-9005, Cayman Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa chất, cụ thể là hyđro peroxit, persunfat, axit peraxetic, silicat và 
peroxyt canxi, và hỗn hợp pha trộn của các chất trên với vật liệu khác để dùng trong xử lý 
môi trường.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ, vận chuyển và phân phát sản phẩm hóa chất sử dụng trong xử 
lý môi trường. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước; dịch vụ xử lý đất và nước ngầm.  
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Nhóm 42: Dịch vụ phân tích nước; dịch vụ phân tích đất; dịch vụ tư vấn về môi trường; 
dịch vụ nghiên cứu về khoa học, ứng dụng kiến thức khoa học và công nghiệp trong lĩnh 
vực xử lý môi trường và liên quan đến hyđro peroxit, persunfat, axit peraxetic, silicat và 
peroxyt canxi; dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực xử lý môi trường. 

 

 
(210) 4-2014-02000 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

NAKATA  (VN) 

Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2014-02005 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị nha 

khoa Anh Và Em  (VN) 

Số 28A, ngách 445/68 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, thiên văn, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, 

quang học. 
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế, kính phóng đại (kính lúp, kính hiển vi) dùng trong y tế. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh: xuất nhập khẩu các thiết bị dụng cụ y tế; kinh doanh, xuất nhập 
khẩu các thiết bị và dụng cụ khoa học, thiên văn, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, 
quang học.  

 

 
(210) 4-2014-02006 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị nha 

khoa Anh Và Em  (VN) 

Số 28A, ngách 445/68 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh; xuất nhập khẩu các thiết bị dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2014-02007 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 5.7.3; 3.5.5 
(591) Trắng, đen, xanh da trời, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH cà phê trái tim 

Bình An  (VN) 

27B đường 3 tháng 4, phường 03, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-02008 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 7.1.24; 6.7.4; 26.4.2 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Food Square  

(VN) 

28 Cao Thắng, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
 

 
(210) 4-2014-02009 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

hồng 
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam  

(VN) 

Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước 
thơm mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; khăn tã trẻ em [tã 
lót]; khăn vệ sinh; tã giấy em bé; tã người già; băng vệ sinh. 
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Nhóm 16: Khăn lau mặt bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn 
giấy để tẩy trang; tấm lót bằng giấy; khăn lau bằng giấy. 

 
Nhóm 24: Khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải; khăn bỏ túi bằng vải; khăn tẩy trang bằng 
vải; khăn ăn bằng vải dệt. 

 
Nhóm 35: Mua bán: khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm, khăn giấy được 
tẩm nước thơm mỹ phẩm, khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm, 
khăn tã trẻ em [tã lót], khăn vệ sinh, tã giấy em bé, tã người già, băng vệ sinh, khăn lau 
mặt bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy để tẩy trang, tấm 
lót bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải, khăn bỏ túi bằng vải, 
khăn tẩy trang bằng vải, khăn ăn bằng vải dệt. 

 

 
(210) 4-2014-02010 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trung Nguyên  (VN) 

82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-02011 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) MEDIPHARMCOUSA INC.   (US) 

39 Hayward St. Unit 8, Braintree MA 
02184, USA  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y)  
 

 
(210) 4-2014-02012 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) MEDIPHARMCOUSA INC.   (US) 
39 Hayward St. Unit 8, Braintree MA 
02184, USA   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-02015 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(731) Đỗ Quang Hoàng  (VN) 

Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  

 

(210) 4-2014-02016 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(731) Nguyễn Văn Hanh  (VN) 

Số 194, Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  

 

 
(210) 4-2014-02017 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 18.3.23; 18.3.2 
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sài Gòn Hải Vân  (VN) 

97 - 99 đường số 10, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2014-02018 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(591) Nâu, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại nội 

thất Hoàng Giang  (VN) 

14/31 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế; ghế trường kỷ (sofas); ghế đi văng; giường; bàn; tủ đựng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm nội thất như: ghế, giường, bàn, tủ, đèn trang trí, 
thảm.  
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(210) 4-2014-02019 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, xanh tím than, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Văn Mứt  (VN) 

Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, gìả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2014-02020 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(731) Nguyễn Văn Hảo  (VN) 

Thôn Thần, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2014-02021 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Xuân Trung  (VN) 

Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2014-02022 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, ghi xám 
(731) Công ty TNHH tự động hóa và 

tin học công nghiệp Bách 

Khoa  (VN) 

Số 1, LK 6B, khu đô thị Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy nghe nhạc; thẻ nhớ; ổ cứng di động dùng cho máy tính; bộ điều biến 
(modem).  

 

Nhóm 35: Mua bán máy nghe nhạc, thẻ nhớ, ổ cứng di động dùng cho máy tính, bộ điều 
biến (modem).  
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(210) 4-2014-02029 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) CADILA HEALTHCARE LTD.    (IN) 
"Zydus Tower", Satellite cross roads, 
Ahmedabad 380 015, India   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02030 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) CADILA HEALTHCARE LTD.    (IN) 
"Zydus Tower", Satellite cross roads, 
Ahmedabad 380 015, India   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02031 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) CADILA HEALTHCARE LTD.    (IN) 
"Zydus Tower", Satellite cross roads, 
Ahmedabad 380 015, India   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02032 (220) 24.01.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A11.3.3; 26.13.1 

(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng 
(731) Trần Bích Huyền   (VN) 

Số 9, ngõ 45, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán café.  
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(210) 4-2014-02033 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 2.5.1; 2.3.1; 2.1.1; 26.1.6 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Davids  (VN) 

1067 Trần Hưng Đạo, phường 05, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà sữa, sinh tố trái cây tươi, kem, bánh ngọt các loại.  
 
 

(210) 4-2014-02034 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 18.1.21; A18.7.19; 18.7.1 
(591) Cam, đỏ, vàng, xanh lá, đen 
(731) Công ty TNHH vận tải và đầu 

tư địa ốc Ti Co  (VN) 

12/40/37 ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo lái xe. 
 

 
(210) 4-2014-02035 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hồng Phương    (VN) 

718A Luỹ Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: má phanh (bố thắng), xích xe (sên), nhông xe, đĩa xe, kính 
xe, còi xe.  

 

 
(210) 4-2014-02036 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hồng Phương    (VN) 

718A Luỹ Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: má phanh (bố thắng), xích xe (sên), nhông xe, đĩa xe, kính 
xe, còi xe. 
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(210) 4-2014-02037 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.3.16; 5.7.3; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng kem 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ HK Việt Nam   (VN) 

27B/9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bún khô; mì sợi; miến; hủ tiếu; gia vị.  
 
 

(210) 4-2014-02038 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.7.3; 5.3.16; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng kem 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ HK Việt Nam   (VN) 

27B/9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 
 

(210) 4-2014-02039 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A7.1.12; 26.1.1; 7.1.6 
(591) Hồng, xanh, đen 
(731) Hộ kinh doanh chả giò Sài 

Gòn Bến Thành  (VN) 

26/4A Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Chả giò. 
 
 

(210) 4-2014-02046 (220) 24.01.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2 

(591) Đỏ, xanh tím than 
(731) Hộ kinh doanh Đoàn Thị ánh  

(VN) 

Tại nhà tổ 5, phường Đồng Tiến, thành 
phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  
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(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2014-02047 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 3.7.17 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Kim 

Quang   (VN) 

26 Lê Đình Dương, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép, sơn, bột trét tường, hàng trang trí 
nội ngoại thất như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, rèm cửa, tranh ảnh. 

 

 
(210) 4-2014-02048 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.3.23; A26.4.24 
(591) Vàng đồng, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

công trình Nam Việt  (VN) 

83C Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy. 
 

 
(210) 4-2014-02049 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) FUJITSU LIMITED   (JP) 
1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 
Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa máy và thiết bị văn phòng. 

 

Nhóm 38: Cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; cho thuê thiết bị và 
phương tiện liên lạc; cho thuê thiết bị viễn thông; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu, trong nhóm 38.  
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Nhóm 42: Cho thuê máy tính; lắp đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy vi tính; 
cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư 
vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính, trong Nhóm 42.  

 
 

(210) 4-2014-02050 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1 
(731) WORLDRA CO., LTD   (KR) 

301 of 3th Chung-Song Bldg, 223-17, 
Jamsil-dong, Songpa-Gu, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng; vật phẩm dược dùng trị chứng 
nhức đầu thực phẩm cho em bé.  

 

 
(210) 4-2014-02051 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A17.1.2 
(731) WORLDRA CO., LTD   (KR) 

301 of 3th Chung-Song Bldg, 223-17, 
Jamsil-dong, Songpa-Gu, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ báo thức; đồng hồ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ 
đeo tay.  

 

 
(210) 4-2014-02052 (220) 24.01.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 4.5.1; 5.9.6; 26.1.2 

(591) Đen, vàng, xám, xanh, trắng, đỏ 
(731) UISEONG BLACKGARLIC  (KR) 

5680-13 Gyeongbukdaero, Uiseong-cup, 
Uiseong-gun Gyeongsangbuk-do, Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Tỏi đã chế biến để sử dụng làm gia vị: tỏi đen dạng nước; tỏi đen dạng cô đặc; 
tỏi đen dạng viên nén; sản phẩm chế biến từ tỏi.   

 
 

(210) 4-2014-02053 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.10; A2.9.15; 2.9.18 
(591) Đen, xám, cam, xanh, vàng 
(731) CHOI SUNG SAM  (KR) 

203 Kum Hoa Villa, 106-2 So Dap Dong 
Chang Won, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-02055 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh đen 
(731) Tổng công ty công nghiệp « 

tô Việt Nam  (VN) 

120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: ôtô khách; ô tô tải các loại.  
 

 
(210) 4-2014-02056 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh đen 
(731) Tổng công ty công nghiệp « 

tô Việt Nam   (VN) 

120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 12: Xe ôtô khách các loại.  
 

 
(210) 4-2014-02057 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh đen 
(731) Tổng công ty công nghiệp « 

tô Việt Nam   (VN) 

120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 12: ôtô khách; ô tô tải các loại.  
 

 
(210) 4-2014-02058 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh đen 
(731) Tổng công ty công nghiệp « 

tô Việt Nam   (VN) 

120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 12: ôtô khách; ô tô tải các loại.  
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(210) 4-2014-02059 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh đen 
(731) Tổng công ty công nghiệp « 

tô Việt Nam   (VN) 

120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 12: ôtô khách; ô tô tải các loại.  
 
 

(210) 4-2014-02069 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Cao Thị Hồng Liên   (VN) 

Số 33 Nguyễn Trường Té, phường 
Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm; nước hoa; tinh chất dưỡng 
(serum); chế phẩm để giặt. 

 
 

(210) 4-2014-02072 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 24.1.1 
(591) Đen, ghi, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và du lịch Thái Bình 

Dương (VN)   (VN) 

Số 95 Hàng Bông, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ 
vận chuyển hàng hóa; địch vụ cho thuê phương tiện vận tải; dịch vụ giao nhận hàng hóa; 
dịch vụ cho thuê kho bãi.  

 
 

(210) 4-2014-02074 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 9.7.1 
(591) Đen, cam, vàng 
(731) Công ty TNHH Trần Thế  (VN) 

Thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện 
Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng; dịch vụ ăn uống lưu động được thực hiện bởi nhà 
hàng, dịch vụ quán cà phê, quán bar.  

 

 
(210) 4-2014-02075 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.13 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Việt Mai  (VN) 

Số 01/1, tổ 15, ấp Tân Mai 2, xã Phước 
Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, mũ nón, vớ, vải các loại (vải voan 

nhung, vải voan the, vải sa tanh, vải phi bóng, vải tuyết, vải tafecta, vải poly), máy móc và 
thiết bị ngành may mặc.  

 

 
(210) 4-2014-02076 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) CROSS COMPANY INC.  (JP) 
2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0903, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý và đá quý giả; đá bán quý; 

đá quý làm đồ trang sức; đồ trang sức; đồ trang sức thời trang rẻ tiền; kim cương; đồ trang 
sức bằng hổ phách vàng; đồ trang sức có tráng men; hạt ngọc trai giả làm từ hồ phách [hổ 
phách nén]; hoa tai; ghim cài để trang sức; ghim cài cà vạt; kẹp cài cà vạt; khuy măng sét; 
huy hiệu bằng kim loại quý; huy chương; vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm 
bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức loại nhỏ; hộp đựng đồ kim hoàn; hộp bằng kim 
loại quý; đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý; đồ trang trí cho giày bằng kim loại quý; 
đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền 
sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch bands); dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai 
tai đeo đồng hồ (watch straps); dây xích đồng hồ bỏ túi.  

 
Nhóm 18: Cặp da (attaché cases); túi đeo lưng; túi thể thao; túi dùng ở bãi biển; túi xách 
tay có hai quai ở hai bên (túi Boston); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; ví 
đựng thẻ điện thoại; túi mua hàng; túi đựng hành lí xách tay mang theo người; ví đựng 
tiền xu; túi đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong, ví đựng thẻ tín dụng; túi đựng quần 
áo đi du lịch; túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lê (túi Gladstone); túi đựng đồ tập 
thể dục (gym bags); túi xách tay; bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa; ví đựng 
danh thiếp bằng da; ví kẹp danh thiếp bằng da; ví bỏ túi cho nam giới; ví nữ giới; ba lô; túi 
và cặp dùng cho học sinh; túi khoác vai; va li xách tay; túi có hai quai để xách hay đeo vai 
(tote bags); túi du lịch; va li [hành lý] ; túi đeo hông; da giả; da và lông thú, thô hoặc bán 
thành phẩm; ô; dù che nắng; bao (vỏ) «.  
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Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi; cà vạt; khăn choàng đầu, vai và cổ; khăn choàng 
(shawls); khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng); găng tay (quần áo); bít 
tất ngắn cổ; quần áo bó; quần ống bó (leggings); dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây 
nịt để kéo giữ tất dài và tất cao cổ; đây đeo quần; dải khăn choàng qua vai thể hiện chức 
tước hay giải thưởng; thắt lưng quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn tại siêu thị, cửa hàng, thông qua thư đặt hàng từ ca-
ta-lô, thông qua các phương tiện truyền thông điện tử bao gồm trang web trực tuyến và 
các chương trình mua bán trên tivi, cho các sản phẩm là kim loại quý dạng thô hoặc bán 
thành phẩm, đá quý và đá quý giả, đá bán quý, đá quý làm đồ trang sức, đồ trang sức, đồ 
trang sức thời trang rẻ tiền, kim cương, đồ trang sức bâng hổ phách vàng, đồ trang sức có 
tráng men, hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ phách nén], hoa tai, ghim cài để trang 
sức, ghim cài cà vạt, kẹp cài cà vạt, khuy măng sét, huy hiệu bằng kim loại quý, huy 
chương, vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm bằng kim loại quý, hộp đựng đồ 
trang sức loại nhỏ, hộp đựng đồ kim hoàn, đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý, đồ 
trang trí cho giày bằng kim loại quý, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, dây đeo đồng hồ đeo tay, 
dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch bands), 
dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai tai đeo đồng hồ (watch straps), dây xích đồng hồ bỏ 
túi, cặp da (attaché cases), túi đeo lưng, túi thể thao, túi dùng ở bãi biển, túi xách tay có 
hai quai ở hai bên (túi Boston), cặp đựng giấy tờ, tâi liệu, ví đựng danh thiếp, ví đựng thẻ 
điện thoại, túi mua hàng, túi đựng hành lí xách tay mang theo người, ví đựng tiền xu, túi 
đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong, ví đựng thẻ tín dụng, túi đựng quần áo đi du 
lịch, túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone), túi đựng đồ tập thể dục 
(gym bags), túi xách tay, bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa, ví đựng danh thiếp 
bằng da, ví kẹp danh thiếp bằng da, ví bỏ túi cho nam giới, ví nữ giới, ba lô, túi và cặp 
dùng cho học sinh, túi khoác vai, va li xách tay, túi có hai quai để xách hay đeo vai (tote 
bags), túi du lịch, va li [hành lý], túi đeo hông, da giả, da và lông thú thô hoặc bán thành 
phẩm, ô, dù che nắng, bao (vỏ) ô, quần áo, quần áo bơi, cà vạt, khăn choàng đầu, vai và 
cổ, khăn choàng (shawls), khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng), găng 
tay (quần áo), bít tất ngắn cổ, quần áo bó, quần ống bó (leggings), dây nịt để kéo giữ tất 
chân ngắn cổ, dây nịt để kéo giữ tất dài và tất cao cổ, dây đeo quần, dải khăn choàng qua 
vai thể hiện chức tước hay giải thưởng, thắt lưng quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, thực 
phẩm và đồ uống; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quảng cáo; bán đấu giá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại 
thúc đẩy bán hàng cho người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2014-02077 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) CROSS COMPANY INC.    (JP) 
2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0903, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý và đá quý giả; đá bán quý; 
đá quý làm đồ trang sức; đồ trang sức; đồ trang sức thời trang rẻ tiền; kim cương; đồ trang 
sức bằng hổ phách vàng; đồ trang sức có tráng men; hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ 
phách nén]; hoa tai; ghim cài để trang sức, ghim cài cà vạt; kẹp cài cà vạt; khuy măng sét; 
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huy hiệu bằng kim loại quý; huy chương; vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm 
bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức loại nhỏ; hộp đựng đồ kim hoàn; hộp bằng kim 
loại quý; đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý; đồ trang trí cho giày bằng kim loại quý; 
đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền 
sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch bands); dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai 
tai đeo đồng hồ (watch straps); dây xích đồng hồ bỏ túi.    

 
Nhóm 18: Cặp da (attaché cases); túi đeo lưng; túi thể thao; túi dùng ở bãi biển; túi xách 
tay có hai quai ở hai bên (túi Boston); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; ví 
đựng thẻ điện thoại; túi mua hàng; túi đựng hành lí xách tay mang theo người; ví đựng 
tiền xu; túi đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong; ví đựng thẻ tín dụng; túi đựng quần 
áo đi du lịch; túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone); túi đựng đồ tập 
thể dục (gym bags); túi xách tay; bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa; ví đựng 
danh thiếp bằng da; ví kẹp danh thiếp bằng da; ví bỏ túi cho nam giới; ví nữ giới; ba lô; túi 
và cặp dùng cho học sinh; túi khoác vai; va li xách tay; túi có hai quai để xách hay đeo vai 
(tote bags); túi du lịch; va li [hành lý]; túi đeo hông; da giả; da và lông thú, thô hoặc bán 
thành phẩm; ô; du che nắng; bao (vỏ) «.    

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi; cà vạt; khăn choàng đầu, vai và cổ; khăn choàng 
(shawls); khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng); găng tay (quần áo); bít 
tất ngắn cổ; quần áo bó; quân ống bó (leggings); dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây 
nịt để kéo giữ tất dài và tất cao cổ; dây đeo quần; dải khăn choàng qua vai thể hiện chức 
tước hay giải thưởng; thắt lưng quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn tại siêu thị, cửa hàng, thông qua thư đặt hàng từ ca-
ta-lô, thông qua các phương tiện truyền thông điện tử bao gồm trang web trực tuyến và 
các chương trình mua bán trên tivi, cho cáe sản phẩm là kim loại quý dạng thô hoặc bán 
thành phẩm, đá quý và đá quý giả, đá bán quý, đá quý làm đồ trang sức, đồ trang sức, đồ 
trang sức thời trang rẻ tiền, kim cương, đồ trang sức bằng hổ phách vàng, đồ trang sức có 
tráng men, hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ phách nén], hoa tai, ghim cài để trang 
sức, ghim cài cà vạt, kẹp câi cà vạt, khuy măng sét, huy hiệu bằng kim loại quý, huy 
chương, vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm bằng kim loại quý, hộp đựng đồ 
trang sức loại nhỏ, hộp đựng đồ kim hoàn, đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý, đồ 
trang trí cho giày bằng kim loại quý, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, dây đeo đồng hồ đeo tay, 
dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch bands), 
dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai tai đeo đồng hồ (watch straps), dây xích đồng hồ bỏ 
túi, cặp da (attaché cases), túi đeo lưng, túi thể thao, tủi dùng ở bãi biển, túi xách tay có 
hai quai ở hai bên (túi Boston), cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví đựng danh thiếp, ví đựng thẻ 
điện thoại, túi mua hàng, túi đựng hành lí xách tay mang theo người, ví đựng tiền xu, túi 
đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong, ví đựng thẻ tín dụng, túi đựng quần áo đi du 
lịch, túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone), túi đựng đồ tập thể dục 
(gym bags), túi xách tay, bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa, ví đựng danh thiếp 
bằng da, ví kẹp danh thiếp bằng da, ví bỏ túi cho nam giới, ví nữ giới, ba lô, túi và cặp 
dùng cho học sinh, túi khoác vai, va li xách tay, túi có hai quai để xách hay đeo vai (tote 
bags), túi du lịch, va li [hành lý], túi đeo hông, da giả, da và lông thú thô hoặc bán thành 
phẩm, ô, dù che nắng, bao (vỏ) ô, quần áo, quần áo bơi, cà vạt, khăn choàng đâu, vai và 
cổ, khăn choàng (shawls), khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng), găng 
tay (quần áo), bít tất ngắn cổ, quần áo bó, quần ống bó (leggings), dây nịt để kéo giữ tất 
chân ngắn cổ, dây nịt để kéo giữ tất dâi và tất cao cổ, dây đeo quần, dải khăn choàng qua 
vai thể hiện chức tước hay giải thưởng, thắt lưng quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, thực 
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phẩm và đồ uống; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quảng cáo; bán đấu giá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại 
thúc đẩy bán hàng cho người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2014-02078 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) CROSS COMPANY INC.    (JP) 
2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0903, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý và đá quý giả; đá bán quý; 
đá quý làm đồ trang sức; đồ trang sức; đồ trang sức thời trang rẻ tiền; kim cương; đồ trang 
sức bằng hổ phách vàng; đồ trang sức có tráng men; hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ 
phách nén]; hoa tai; ghim cài để trang sức, ghim câi cà vạt; kẹp cài cà vạt; khuy măng sét; 
huy hiệu bằng kim loại quý; huy chương; vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm 
bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức loại nhỏ; hộp đựng đồ kim hoàn; hộp bằng kim 
loại quý; đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý; đồ trang trí cho giày bằng kim loại quý; 
đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền 
sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch bands); dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai 
tai đeo đồng hồ (watch straps); dây xích đồng hồ bỏ túi.    

 
Nhóm 18: Cặp da (attaché cases); túi đeo lưng; túi thể thao; túi dùng ở bãi biển; túi xách 
tay có hai quai ở hai bên (túi Boston); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; ví 
đựng thẻ điện thoại; túi mua hàng; túi đựng hành lí xách tay mang theo người; ví đựng 
tiền xu; túi đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong; ví đựng thẻ tín dụng; túi đựng quần 
áo đi du lịch; túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone); túi đựng đồ tập 
thể dục (gym bags); túi xách tay; bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa; ví đựng 
danh thiếp bằng da; ví kẹp danh thiếp bằng da; ví bỏ túi cho nam giới; ví nữ giới; ba lô; túi 
và cặp dùng cho học sinh; túi khoác vai; va li xách tay; túi có hai quai để xách hay đeo vai 
(tote bags); túi du lịch; va li [hành lý]; túi đeo hông; da giả; da và lông thú, thô hoặc bán 
thành phẩm; ô; du che nắng; bao (vỏ) «.    

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi; cà vạt; khăn choàng đầu, vai và cổ; khăn choàng 
(shawls); khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng); găng tay (quần áo); bít 
tất ngắn cổ; quần áo bó; quân ống bó (leggings); dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây 
nịt để kéo giữ tất dài và tất cao cổ; dây đeo quần; dải khăn choàng qua vai thể hiện chức 
tước hay giải thưởng; thắt lưng quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn tại siêu thị, cửa hàng, thông qua thư đặt hàng từ ca-
ta-lô, thông qua các phương tiện truyền thông điện tử bao gồm trang web trực tuyến và 
các chương trình mua bán trên tivi, cho cáe sản phẩm là kim loại quý dạng thô hoặc bán 
thành phẩm, đá quý và đá quý giả, đá bán quý, đá quý làm đồ trang sức, đồ trang sức, đồ 
trang sức thời trang rẻ tiền, kim cương, đồ trang sức bằng hổ phách vàng, đồ trang sức có 
tráng men, hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ phách nén], hoa tai, ghim cài để trang 
sức, ghim cài cà vạt, kẹp câi cà vạt, khuy măng sét, huy hiệu bằng kim loại quý, huy 
chương, vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm bằng kim loại quý, hộp đựng đồ 
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trang sức loại nhỏ, hộp đựng đồ kim hoàn, đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý, đồ 
trang trí cho giày bằng kim loại quý, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, dây đeo đồng hồ đeo tay, 
dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch bands), 
dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai tai đeo đồng hồ (watch straps), dây xích đồng hồ bỏ 
túi, cặp da (attaché cases), túi đeo lưng, túi thể thao, tủi dùng ở bãi biển, túi xách tay có 
hai quai ở hai bên (túi Boston), cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví đựng danh thiếp, ví đựng thẻ 
điện thoại, túi mua hàng, túi đựng hành lí xách tay mang theo người, ví đựng tiền xu, túi 
đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong, ví đựng thẻ tín dụng, túi đựng quần áo đi du 
lịch, túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone), túi đựng đồ tập thể dục 
(gym bags), túi xách tay, bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa, ví đựng danh thiếp 
bằng da, ví kẹp danh thiếp bằng da, ví bỏ túi cho nam giới, ví nữ giới, ba lô, túi và cặp 
dùng cho học sinh, túi khoác vai, va li xách tay, túi có hai quai để xách hay đeo vai (tote 
bags), túi du lịch, va li [hành lý], túi đeo hông, da giả, da và lông thú thô hoặc bán thành 
phẩm, ô, dù che nắng, bao (vỏ) ô, quần áo, quần áo bơi, cà vạt, khăn choàng đâu, vai và 
cổ, khăn choàng (shawls), khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng), găng 
tay (quần áo), bít tất ngắn cổ, quần áo bó, quần ống bó (leggings), dây nịt để kéo giữ tất 
chân ngắn cổ, dây nịt để kéo giữ tất dâi và tất cao cổ, dây đeo quần, dải khăn choàng qua 
vai thể hiện chức tước hay giải thưởng, thắt lưng quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, thực 
phẩm và đồ uống; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quảng cáo; bán đấu giá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại 
thúc đẩy bán hàng cho người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2014-02079 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) CROSS COMPANY INC.    (JP) 
2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0903, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý và đá quý giả; đá bán quý; 
đá quý làm đồ trang sức; đồ trang sức; đồ trang sức thời trang rẻ tiền; kim cương; đồ trang 
sức bằng hổ phách vàng; đồ trang sức có tráng men; hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ 
phách nén]; hoa tai; ghim cài để trang sức, ghim câi cà vạt; kẹp cài cà vạt; khuy măng sét; 
huy hiệu bằng kim loại quý; huy chương; vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm 
bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức loại nhỏ; hộp đựng đồ kim hoàn; hộp bằng kim 
loại quý; đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý; đồ trang trí cho giày bằng kim loại quý; 
đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền 
sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch bands); dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai 
tai đeo đồng hồ (watch straps); dây xích đồng hồ bỏ túi.    

 

Nhóm 18: Cặp da (attaché cases); túi đeo lưng; túi thể thao; túi dùng ở bãi biển; túi xách 
tay có hai quai ở hai bên (túi Boston); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; ví 
đựng thẻ điện thoại; túi mua hàng; túi đựng hành lí xách tay mang theo người; ví đựng 
tiền xu; túi đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong; ví đựng thẻ tín dụng; túi đựng quần 
áo đi du lịch; túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone); túi đựng đồ tập 
thể dục (gym bags); túi xách tay; bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa; ví đựng 
danh thiếp bằng da; ví kẹp danh thiếp bằng da; ví bỏ túi cho nam giới; ví nữ giới; ba lô; túi 
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và cặp dùng cho học sinh; túi khoác vai; va li xách tay; túi có hai quai để xách hay đeo vai 
(tote bags); túi du lịch; va li [hành lý]; túi đeo hông; da giả; da và lông thú, thô hoặc bán 
thành phẩm; ô; du che nắng; bao (vỏ) «.    

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi; cà vạt; khăn choàng đầu, vai và cổ; khăn choàng 
(shawls); khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng); găng tay (quần áo); bít 
tất ngắn cổ; quần áo bó; quần ống bó (leggings); dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây 
nịt để kéo giữ tất dài và tất cao cổ; dây đeo quần; dải khăn choàng qua vai thể hiện chức 
tước hay giải thưởng; thắt lưng quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân.    

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn tại siêu thị, cửa hàng, thông qua thư đặt hàng từ ca-
ta-lô, thông qua các phương tiện truyền thông điện tử bao gồm trang web trực tuyến và 
các chương trình mua bán trên tivi, cho cáe sản phẩm là kim loại quý dạng thô hoặc bán 
thành phẩm, đá quý và đá quý giả, đá bán quý, đá quý làm đồ trang sức, đồ trang sức, đồ 
trang sức thời trang rẻ tiền, kim cương, đồ trang sức bằng hổ phách vàng, đồ trang sức có 
tráng men, hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ phách nén], hoa tai, ghim cài để trang 
sức, ghim cài cà vạt, kẹp câi cà vạt, khuy măng sét, huy hiệu bằng kim loại quý, huy 
chương, vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm bằng kim loại quý, hộp đựng đồ 
trang sức loại nhỏ, hộp đựng đồ kim hoàn, đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý, đồ 
trang trí cho giày bằng kim loại quý, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, dây đeo đồng hồ đeo tay, 
dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch bands), 
dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai tai đeo đồng hồ (watch straps), dây xích đồng hồ bỏ 
túi, cặp da (attaché cases), túi đeo lưng, túi thể thao, tủi dùng ở bãi biển, túi xách tay có 
hai quai ở hai bên (túi Boston), cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví đựng danh thiếp, ví đựng thẻ 
điện thoại, túi mua hàng, túi đựng hành lí xách tay mang theo người, ví đựng tiền xu, túi 
đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong, ví đựng thẻ tín dụng, túi đựng quần áo đi du 
lịch, túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone), túi đựng đồ tập thể dục 
(gym bags), túi xách tay, bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa, ví đựng danh thiếp 
bằng da, ví kẹp danh thiếp bằng da, ví bỏ túi cho nam giới, ví nữ giới, ba lô, túi và cặp 
dùng cho học sinh, túi khoác vai, va li xách tay, túi có hai quai để xách hay đeo vai (tote 
bags), túi du lịch, va li [hành lý], túi đeo hông, da giả, da và lông thú thô hoặc bán thành 
phẩm, ô, dù che nắng, bao (vỏ) ô, quần áo, quần áo bơi, cà vạt, khăn choàng đâu, vai và 
cổ, khăn choàng (shawls), khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng), găng 
tay (quần áo), bít tất ngắn cổ, quần áo bó, quần ống bó (leggings), dây nịt để kéo giữ tất 
chân ngắn cổ, dây nịt để kéo giữ tất dâi và tất cao cổ, dây đeo quần, dải khăn choàng qua 
vai thể hiện chức tước hay giải thưởng, thắt lưng quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, thực 
phẩm và đồ uống; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quảng cáo; bán đấu giá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại 
thúc đẩy bán hàng cho người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác]. 

 
 

(210) 4-2014-02080 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) EDWIN STEEL   (ID) 
Jln. Soekarno Hatta Km 17.8 No. 549, 
Binjai-Medan 20732, Sumatera Utara, 
Indonesia 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (furniture); ghế trường kỷ (sofas); ghế đẩu; giường ngủ; ghế đi văng; 
giường ngủ có đệm lò xo; đệm giường; gối; gối ôm (bolsters).  

 

 
(210) 4-2014-02081 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.7 

(591) Đen, trắng, vàng 

(731) Công ty cổ phần hỗ trợ phát 

triển công nghệ DETECH   (VN) 

Số 8 đường Tôn Thất Thuyết, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe đạp điện.  
 

 
(210) 4-2014-02087 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.1 
(731) 1. Trần Minh Thạch  (VN) 

15B Nguyễn Chí Thanh, phường 16, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Minh Quang  (VN) 

15B Nguyễn Chí Thanh, phường 16, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính; mắt kính; gọng kính; kính thời trang.  

 
Nhóm 35: Mua bán: kính, mắt kính, gọng kính, kính thời trang.  

 

 
(210) 4-2014-02090 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) 3.6.1; A3.6.25; 26.1.6 

(591) Vàng, vàng cam, tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

công nghệ Thế Giới Thông 

Minh  (VN) 

592/26 Lạc Long Quân, phường 5, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử dịch thuật; thiết bị điện tử dùng kèm theo sách để phát ra âm 

thanh; thiết bị ghi truyền và phát ra âm thanh.  
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(210) 4-2014-02091 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.6.1; A3.6.25; 26.1.6 
(591) Vàng, vàng cam, tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

công nghệ Thế Giới Thông 

Minh  (VN) 

592/26 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử dịch thuật; thiết bị điện tử dùng kèm theo sách để phát ra âm 

thanh; bút điện tử phát ra âm thanh.   
 

 
(210) 4-2014-02092 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Trần Ngọc Hòa  (VN) 

36/8/2 đường Lộ Tẻ, khu phố 3, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay.  

 

 
(210) 4-2014-02094 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH B.M.D Việt Nam  

(VN) 

75 đường Trần Bình Trọng, phường 1, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm trần thạch cao.  

 

 
(210) 4-2014-02095 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A3.9.4 
(591) Tím, trắng, hồng, đen, da cam 
(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 

322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình, hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ 
thống máy vi tính. 
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim [trừ phim quảng cáo]; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình, chuyến đi.  

 

 
(210) 4-2014-02096 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Đông Thành  

(VN) 

Số 16 ngõ 118 phố Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; hộp nối đầu dây điện; cáp đồng trục; cáp sợi quang; 
ống nối cho dây cáp điện; cáp âm thanh; cáp dẫn điện; công tắc điện; phích cắm điện; ống 
bọc nối cho dây cáp điện; dây điện báo; dây điện thoại; dây bằng hợp kim kim loại để dẫn 
điện (dây cầu chì). 

 

 
(210) 4-2014-02097 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH Thể Thao Hulex  

(VN) 

325 đường Trần Nguyên Hãn, phường 
Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; dép; găng tay (trang phục).  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
787 

(210) 4-2014-02098 (220) 24.01.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 25.1.25 

(591) Xanh lá, đen 
(731) Công ty TNHH TNHH NOBLE  

(VN) 

645/25 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: mỹ phẩm, nước hoa, dụng cụ trang điểm, hóa chất công nghiệp, bao 
bì, chai lọ thủy tinh. 

 

(210) 4-2014-02099 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A16.1.5; 16.1.4 
(591) Ghi xám, đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH điện tử 

Goldspace  (VN) 

1246/2 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); máy thu hình (tivi); 
ống nối (micrô); bộ trộn âm (micxơ). 

 

 
(210) 4-2014-02107 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Đặng Gia 

Trang  (VN) 

240/49 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2014-02108 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Đặng Gia 

Trang   (VN) 

240/49 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp.  
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(210) 4-2014-02109 (220) 25.01.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.5.1; A5.3.15; 26.4.2; 25.1.5 

(591) Đỏ, đen, xanh, trắng, vàng 
(731) Huỳnh Gia Phát   (VN) 

Số 9A3, Nguyễn Phi Khanh, phường Mỹ 
Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chè (trà), cà phê, bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2014-02110 (220) 25.01.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.1.1; A6.3.14; A6.3.20 

(591) Trắng, xanh, vàng, đen 
(731) Hợp tác xã Hoàng Long  (VN) 

Thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt (lợn, bò, gà); nem, chả, giò được chế biến từ thịt, cá; mắm tôm.  
 

Nhóm 31: Cá tươi, tôm tươi; thức ăn cho gia súc, gia cầm.  
 

 
(210) 4-2014-02111 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hữu Phước Nguyễn  

(VN) 

Xóm Đông, thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán đèn chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2014-02112 (220) 25.01.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A5.3.15; A5.1.16 

(591) Vàng, trắng 
(731) Nguyễn Thị Thu Thảo  (VN) 

853 Hồng Bàng, phường 9, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Sản phẩm tẩy trang (mỹ phẩm); sản phẩm làm sạch mặt (mỹ phẩm); sản phẩm 
giữ ẩm da (mỹ phẩm); mặt nạ đắp mặt làm đẹp da; nước hoa; chế phẩm tạo kiểu và giữ 
nếp tóc; kem chăm sóc da (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2014-02113 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) KURIYAMA HOLDINGS 

CORPORATlON   (JP) 
12-4, Nishinakajima 1-chome, 
Yodogawa-ku, Osaka-shi Osaka 532-
0011 Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: ống vòi phi kim loại (bộ phận của máy xây dựng), ống vòi phi kim loại (bộ 
phận của máy giặt áp suất cao); ống vòi phi kim loại (bộ phận của máy sơn); ống vòi phi 
kim loại (bộ phận của máy chế biến thực phẩm dùng trong công nghiệp); ống vòi phi kim 
loại (bộ phận của máy sản xuất đồ uống dùng trong công nghiệp).  

 

Nhóm 17: ống vòi bằng cao su; ống vòi mềm dược làm bằng chất dẻo; ống bằng vật liệu 
dệt; ống vòi tưới nước; ống vòi bằng cao su dùng cho mục đích công nghiệp để cung cấp 
dầu, nhiên liệu, xăng, đồ uống, cát, thuốc hơi nước hoặc nước; ống vòi bằng cao su dùng 
cho mục đích công nghiệp; ống vòi bằng cao su dùng cho các công trình xây dựng dân 
dụng; ống vòi bằng cao su dùng cho nông nghiệp; ống vòi bằng chất dẻo dùng cho mục 
đích công nghiệp để cung cấp dầu, nhiên liệu, xăng, đồ uống, cát, thuốc, hơi nước hoặc 
nước; ống vòi bằng chất dẻo dùng cho mục đích công nghiệp; ống vòi bằng chất dẻo dùng 
cho các công trình xây dựng dân dụng; ống vòi bằng chất dẻo dùng cho nông nghiệp.  

 

Nhóm 19: Đá lát sàn không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch vuông ốp tường 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm đúc ốp tường không bằng kim loại; tấm đúc 
lát sàn không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2014-02115 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ  (VN) 

Phòng 103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, lầu 11, số 180-192 Nguyễn Công 
Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 
nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh 
doanh; dịch vụ tư vẩn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương 
mại; dịch vụ quảng cáo.  
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Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ nhà điều dưỡng; 
phòng khám chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch 
vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  

 

 
(210) 4-2014-02116 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ   (VN) 

Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, lầu 11, số 180-192 Nguyễn Công 
Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 
nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh 
doanh; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương 
mại; dịch vụ quảng cáo.    

 

Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ nhà điều dưỡng; 
phòng khám chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch 
vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2014-02117 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ   (VN) 

Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, lầu 11, số 180-192 Nguyễn Công 
Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 
nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh 
doanh; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương 
mại; dịch vụ quảng cáo.    

 

Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ nhà điều dưỡng; 
phòng khám chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch 
vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2014-02118 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ   (VN) 

Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 

Tower, lầu 11, số 180-192 Nguyễn Công 

Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 

nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh 

doanh; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương 

mại; dịch vụ quảng cáo.    

 

Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ nhà điều dưỡng; 

phòng khám chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch 

vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 

dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2014-02119 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ   (VN) 

Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 

Tower, lầu 11, số 180-192 Nguyễn Công 

Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 

nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh 

doanh; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương 

mại; dịch vụ quảng cáo.    

 

Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ nhà điều dưỡng; 

phòng khám chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch 

vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 

dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2014-02120 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ   (VN) 

Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, lầu 11, số 180-192 Nguyễn Công 
Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 
nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh 
doanh; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương 
mại; dịch vụ quảng cáo.    

 

Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ nhà điều dưỡng; 
phòng khám chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch 
vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2014-02121 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ   (VN) 

Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, lầu 11, số 180-192 Nguyễn Công 
Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

cho mục đích y tế; chế phẩm vi khuẩn dùng cho ngành y và thú y; chất đồng vị dùng trong 
ngành y; thuốc diệt động vật, côn trùng có hại. 

 
Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế, cụ thể là: ống nghe; ống thủy; cân; máy siêu âm; máy 
điện tim; máy điện não; máy điện cơ. 

 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 
nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh 
doanh; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương 
mại; dịch vụ quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị 
ngành y tế; dịch vụ đầu tư vốn để phát triển mạng lưới dịch vụ y tế; dịch vụ tư vấn đầu tư 
tài chính; dịch vụ ủy thác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; dịch vụ ngân hàng. 
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Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình; dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị y tế. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề; dịch vụ trường đào tạo cán bộ và nhân viên ngành y tế, 
điều dưỡng; dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về y tế và sức khỏe; dịch vụ xuất 
bản sách và tạp chí (về thuốc, sức khỏe, y tế); dịch vụ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về 
thuốc và sức khỏe. 

 
Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ nhà điều dưỡng; 
phòng khám chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch 
vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

 
 

(210) 4-2014-02123 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(591) Xanh lam 
(731) KGI SECURITIES CO., LTD.   (TW) 

3F, No. 700, Mingshui Road, Taipei, 
Taiwan  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ khảo sát kinh doanh 

thương mại; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ kinh doanh; 
dịch vụ thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng; dịch vụ marketing.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới cổ phiếu; đầu tư vốn; quỹ đầu tư; dịch vụ quản lý tài chính; 
dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới cổ phiếu và trái phiếu; dịch vụ phân tích 
tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ thông tin tài chính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ truyền tin và ảnh có sự hỗ trợ của máy vi tính; 
dịch vụ bảng thông báo điện tử; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ 
xa.  

 

 
(210) 4-2014-02129 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.11; 26.15.9 
(591) Nâu, tím than, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ tập đoàn đầu tư 

địa ốc No Va  (VN) 

313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê tài sản cố định (bất động sản); hãng bất động sản; môi giới bất động 

sản; đầu tư vốn; quản lý bất động sản; quản lý toà nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ; 
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dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); cho thuê văn phòng 
[bất động sản]; đầu tư vốn trong lĩnh vực xây dựng dự án bất động sản; kinh doanh nhà. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, dịch vụ giám sát điều hành công việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2014-02130 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(591) Cam, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Nhất Nhất   (VN) 

AView4, khu dân cư 13C, Nguyễn Văn 
Linh, ấp 5, xã Phong Phú, Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; pin điện; thiết bị sạc pin; điện thoại di động, 

điện thoại cầm đi được; điện thoại. 
 

 
(210) 4-2014-02131 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A16.1.5; 16.1.4 
(591) Cam, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Nhất Nhất  (VN) 

AView4, khu dân cư 13C, Nguyễn Văn 
Linh, ấp 5, xã Phong Phú, Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; pin điện; thiết bị sạc pin; điện thoại di động, 

điện thoại cầm đi được; điện thoại. 
 

 
(210) 4-2014-02132 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-02133 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng    (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02134 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng    (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02135 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Trần Đồng Thắng  (VN) 

Xóm 4, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn; tủ sắt; chốt cửa bằng kim loại; xích bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-02136 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Hồ Hoàng Oanh  (VN) 

Số 116 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2014-02137 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) KlM, YOUNG HO   (KR) 
206-1401, 637-36, Hoean-daero, 
Gwangju-si, Gyeonggi-do, Korea  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Sắp xếp việc bán hàng mỹ phẩm và các dụng cụ mỹ phẩm; dịch vụ trung gian 
thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm và dụng cụ mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn và 
bán lẻ các sản phẩm mỹ phẩm, đồ dùng mỹ phẩm và nước hoa cho cá nhân; đại lý xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là, cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ quản lý kinh doanh trong việc thành lập và hoạt động ngành mỹ phẩm; dịch vụ quản lý 
nhượng quyền mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-02138 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) KIM, YOUNG HO   (KR) 
206-1401, 637-36, Hoean-daero, 
Gwangju-si, Gyeonggi-do, Korea   

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm tẩy trang mắt; sản phẩm mỹ 
phẩm cho mặt và toàn thân; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn trang điểm; kem 
mỹ phẩm chăm sóc tay; mỹ phẩm; mỹ phẩm bôi vào mí mắt; thuốc bôi lông mi mắt (mát-
ca-ra); son môi.  

 

 
(210) 4-2014-02139 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đức 

Anh   (VN) 

197/4 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưõng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-02145 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 24.15.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, trắng
(731) Công ty TNHH sơn Toa Việt 

Nam  (VN) 

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu nhôm; sơn, sơn mài; vécni bitum; chế phẩm chống gỉ (để bảo 
quản), chế phẩm nhuộm anilin; chất cắn màu cho đồ gỗ, chất cố định màu cho đồ gỗ. 

 

 
(210) 4-2014-02146 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, trắng
(731) Công ty TNHH sơn Toa Việt 

Nam    (VN) 

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu nhôm; sơn, sơn mài; vécni bitum; chế phẩm chống gỉ (để bảo 

quản), chế phẩm nhuộm anilin; chất cắn màu cho đồ gỗ, chất cố định màu cho đồ gỗ. 
 

 
(210) 4-2014-02147 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, trắng
(731) Công ty TNHH sơn Toa Việt 

Nam   (VN) 

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu nhôm; sơn, sơn mài; vécni bitum; chế phẩm chống gỉ (để bảo 

quản), chế phẩm nhuộm anilin; chất cắn màu cho đồ gỗ, chất cố định màu cho đồ gỗ. 
 

 
(210) 4-2014-02148 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, trắng
(731) Công ty TNHH sơn Toa Việt 

Nam   (VN) 

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu nhôm; sơn, sơn mài; vécni bitum; chế phẩm chống gỉ (để bảo 

quản), chế phẩm anilin; chất cắn màu cho đồ gỗ, chất cố định màu cho đồ gỗ. 
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(210) 4-2014-02150 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A7.1.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đen, vàng, nâu, 

xám 
(731) Công ty TNHH sơn Toa Việt 

Nam   (VN) 

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu nhôm; sơn, sơn mài; vécni bitum; chế phẩm chống gỉ (để bảo 

quản); thuốc nhuộm anilin; chất cắn màu cho đồ gỗ, chất cố định màu cho đồ gỗ. 
 

 
(210) 4-2014-02151 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ điện Minh 

Khoa  (VN) 

Số 248, đường Độc Lập, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 08: Bàn là điện. 

 

 
(210) 4-2014-02152 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A17.2.2; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ điện Minh 

Khoa   (VN) 

Số 248, đường Độc Lập, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bộ nồi canh hợp kim nhôm 03 cái (không dùng điện); chảo chống dính (không 

dùng điện); nồi áp suất (không dùng điện); phích giữ nhiệt dùng để đựng nước (không 
dùng điện).  
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(210) 4-2014-02154 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần LIWAYWAY 

Việt Nam  (VN) 

Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây (snack trái cây); thực phẩm ăn nhanh 
(snack) trên cơ sở chất chiết từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, thú săn; khoai tây rán giòn, đồ 
ăn nhanh làm từ khoai tây (snack khoai tây); đồ ăn nhanh làm từ hải sản (snack hải sản); 
sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Ngũ cốc; sản phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh 
(snack) trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở gạo. 

 

 
(210) 4-2014-02156 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2 
(591) Xanh, ghi xám 
(731) Trần Hùng  (VN) 

B4, lô 10, khu đô thị mới Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
 

Nhóm 18: Ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi cho người cắm trại; túi cho 
người leo núi; túi du lịch; vali du lịch. 

 

Nhóm 20: Túi ngủ dành cho cắm trại, túi ngủ [dạng tấm phủ], túi ngủ [chăn phủ]. 
 

Nhóm 22: Lều (mang đi được), lều trại (mang đi được). 
 

Nhóm 35: Mua bán: lều trại, túi ngủ, quạt lều, đèn lều, đèn pin, giáp bảo hộ, giày dép, 
xăng đan, quần, áo, tất, xà cạp, mũ, khăn, kính, găng tay, túi, ba lô, xe đạp, phụ kiện xe 
đạp, đồ sửa xe, giầy pa-tanh, phụ kiện pa-tanh dụng cụ đa năng, gậy leo núi, bếp, dụng cụ 
nấu ăn, bình gas du lịch, xuồng hơi, thuyền kayak, mũ bảo hiểm, đồ bơi, thảm, đệm hơi, 
gối hơi, bật lửa, bình nước, bình rượu, bình giữ nhiệt, diêm, xẻng, bàn ghế, đồ du lịch, đồ 
cắm trại, thiết bị chống nước, camera, máy ảnh, thiết bị định vị, ống nhòm, dây thừng, dây 
leo núi, túi y tế, dụng cụ đánh lửa, thắt lưng, móc khóa, bơm, điện thoại, la bàn, hộp thuốc 
lá, túi chống nước, túi giữ nhiệt, thiết bị lưu điện, cốc nước, thuốc chống muỗi, kem chống 
nắng, kem chống côn trùng, thực phẩm, dao, dĩa, thìa; quảng cáo; bán đấu giá; marketing, 
giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ giao hàng, dịch vụ giao hàng qua bưu điện; 
cho thuê trang phục lặn, cho thuê quần áo lặn; tham quan [du lịch]; sắp xếp các chuyến du 
lịch; đặt chỗ cho vận chuyển; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hàng khách; cho 
thuê xe cộ; bao gói hàng hóa. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; nhà nghỉ du 
lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động; nhà 
hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-02157 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.1.1; A5.1.7; 5.7.3; A5.1.16 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại Tá 

Lợi   (VN) 

Khu phố Nghĩa Lập 2, thị trấn Thạnh 
Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủy lợi và điện nước; 
san lấp mặt bằng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi. 
 

 
(210) 4-2014-02159 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.1.16; 1.15.15 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Hoàng Gia Long  (VN) 

11 đường số 3, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; đường; gạo. 
 

 
(210) 4-2014-02170 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.1.5; 6.1.2; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây 
(731) Xí nghiệp chế biến nông sản 

Phương Nam  (VN) 

Số nhà 451, đường Nguyễn Trãi, tổ 9, 
phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè).  
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(210) 4-2014-02171 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, nâu, vàng 
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng 79  (VN)

341/15 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-02173 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Đỗ Khánh Duy  (VN) 

Khu 7, xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh 
Phú Thọ 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức sự kiện (trong các lĩnh vực văn hóa, giáo 
dục, thể thao, giải trí); tư vấn du học; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục); dịch vụ cung cấp các trò chơi trên hệ thống máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-02174 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) DONG-A PENCIL CO., LTD.   (KR) 
4th floor, Parkland Building, 237-11, 
Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul 
135-010, Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Vật dụng đánh dấu (đồ dùng văn phòng); bút đánh dấu; bút máy; văn phòng 
phẩm; bút bi; bút dạ dùng để đánh dấu; bút chì kim; bút chì; bút vẽ; bút chì màu; bút màu; 
bút sáp màu; bút (dụng cụ dùng để viết); hộp đựng bút chì hoặc bút; bút màu dùng để 
đánh dấu; ruột chì dùng cho bút chì kim. 

 

 
(210) 4-2014-02180 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) MISSION PHARMACAL COMPANY 
(a Texas Corporation)  (US) 
10999 IH 10 West, Suite 1000, San 
Antonio, TX 78230, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng để điều trị sỏi thận và hệ thống đường tiết niệu.  
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(210) 4-2014-02184 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) MARICO LIMITED  (ID) 
7th Floor, Grande Palladium, 175 C.S.T. 
Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 
400 098, India 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; dầu chăm sóc tóc dùng để nuôi dưỡng sâu tận chân tóc và làm 

mềm sợi tóc; kem dưỡng tóc dùng để tạo độ ẩm, tạo kiểu dáng và làm bóng sợi tóc; gel xịt 
tóc dùng để làm cứng tóc thành một kiểu tóc cụ thể và cho mục đích tạo kiểu dáng cho 
tóc; dầu xả dưỡng tóc dùng để thay đổi kiểu dáng và bề mặt ngoài của mái tóc; chế phẩm 
chứa tinh chất dưỡng tóc để làm sáng tóc và ngăn chặn gãy và rối tóc; chế phẩm chăm sóc 
tóc là mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da là mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-02185 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(591) Đen, xanh lá cây 
(731) MARICO LIMITED   (IN) 

7th Floor, Grande Palladium, 175 C.S.T. 
Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 
400 098, India  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; dầu chăm sóc tóc dùng để nuôi dưỡng sâu tận chân tóc và làm 

mềm sợi tóc; kem dưỡng tóc dùng để tạo độ ẩm, tạo kiểu dáng và làm bóng sợi tóc; gel xịt 
tóc dùng để làm cứng tóc thành một kiểu tóc cụ thể và cho mục đích tạo kiểu dáng cho 
tóc; dầu xả dưỡng tóc dùng để thay đổi kiểu dáng và bề mặt ngoài của mái tóc; chế phẩm 
chứa tinh chất dưỡng tóc để làm sáng tóc và ngăn chặn gãy và rối tóc; chế phẩm chăm sóc 
tóc là mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da là mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-02189 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) A. T. P. CO., LTD.  (TW) 
5F, 92 Huai-Ning St., Taipei 10046, 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gan cá thu; sợi dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung collagen dùng cho ăn 

kiêng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng từ hạt dầu lanh; dược thảo; khoáng 
chất bổ sung cho thực phẩm; muối từ nước khoáng; chất bổ sung vitamin dùng cho ăn 
kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men.  
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(210) 4-2014-02190 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) GUOGUANG HE  (CA) 
7325 Baffin Court, Richmond, British 
Columbia V7C 5L6, Canada 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; son môi; kem làm trắng da; nước thơm 
để xức sau khi tắm; xà phòng bánh; nước xức tóc; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm); bộ mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-02191 (220) 27.01.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.7.1; 26.1.1; A25.7.22 

(731) Nguyễn Thị Minh Thi  (VN) 

Số 06, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê đã rang; cà phê bột; cà phê túi lọc; cà phê hòa tan; cà phê 
pha sẵn.  

 

Nhóm 43: Quán giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống; quán ăn nhanh; 
quán bar; quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2014-02192 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Enterbuy Việt 

Nam  (VN) 

Phòng 208, nhà A8B khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy giặt; 
máy hút bụi; máy rửa bát đĩa.  

 

Nhóm 09: Ti vi; dàn âm thanh; máy chiếu; máy đếm tiền; kim từ điển; thiết bị sinh khí 
ozon (thiết bị tạo ozon). 

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; tủ lạnh; máy sấy; máy sưởi; máy điều hòa nhiệt độ; nồi cơm 
điện; bình nước nóng lạnh; bếp điện; lò vi sóng; lò nướng; máy hút mùi; quạt điện; máy 
(thiết bị) làm sữa chua. 

 

Nhóm 20: Tủ bếp; bàn ghế; giá bày hàng. 
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Nhóm 35: Mua bán: thiết bị lọc nước, màng lọc, lõi lọc, than hoạt tính dùng cho hệ thống 
lọc, máy bơm nước, máy phát điện, bàn là, máy pha cà phê, lò nướng thủy tinh, bếp hồng 
ngoại, ấm sắc thuốc, vỉ nướng, máy bó tiền, xe đẩy hàng, mực in và linh kiện in ấn, máy 
in, máy quét, máy đóng sách, thiết bị đo nhiệt độ, máy đo ga, tủ ướp rượu, ti vi, dàn âm 
thanh, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy sưởi, máy hút ẩm, tủ chống ẩm, máy điều hòa 
nhiệt độ, máy hút bụi, bàn là, quạt điện, máy ảnh, máy quay, bình nước nóng lạnh, nồi 
cơm điện, tủ nấu cơm, máy rửa bát đĩa, cây nước nóng lạnh, máy tạo ozon, bếp điện, bếp 
gas, lò vi sóng, máy làm sữa đậu nành, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay thịt, 
máy làm sữa chua, máy vắt hoa quả, lò nướng, máy hút mùi, máy tính, máy hủy tài liệu, 
máy chiếu, máy in, máy đếm tiền, tủ bếp, bàn ghế, giá bày hàng; đại lý xuất nhập khẩu; 
quảng cáo; bán hàng qua mạng; quản lý quá trình đặt hàng; giới thiệu sản phẩm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công nội thất; sửa chữa bảo dưỡng thiết bị lọc nước; lắp đặt hệ 
thống điện; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. 

 
 

(210) 4-2014-02193 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại giải 

trí MCRIO  (VN) 

Số 14B, ngõ 103 phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ ghép nối âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; vỏ hộp loa; máy quay phim; 
cáp âm thanh; tai nghe; loa; micrô; máy thu thanh; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị truyền 
phát âm thanh; loa và micro tích hợp dùng cho giảng viên. 

 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ xuất nhập khẩu các thiết bị âm thanh bao gồm: loa, micro, 
thiết bị ghi âm, máy quay phim, cáp âm thanh, tai nghe; quảng cáo; đại ký xuất nhập 
khẩu; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt; sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị âm thanh bao gồm: loa, máy quay 
phim, thiết bị truyền phát âm thanh, thiết bị giảng dạy, micrô. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ phòng thu âm; cho thuê thiết bị âm thanh; cho thuê thiết bị ghi âm 
thanh; sản xuất nhạc; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; xuất bản sách 
và báo điện tử trực tuyến. 

 

(210) 4-2014-02194 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 17.2.25 
(591) Vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kim Ngọc Phú  (VN) 

Số 35A Lê Quang Sung, phường 02, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 14: Vàng thương phẩm, cụ thể là: đồ trang sức bằng vàng; trang sức vàng thành 
phẩm hình con bướm; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý, sản phẩm kỹ nghệ bằng 
vàng hình con bướm; tượng nhỏ bằng kim loại quí; tất cả các sản phẩm thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: vàng thương phẩm, cụ thể là: đồ trang sức bằng 
vàng, trang sức vàng thành phẩm hình con bướm; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý, 
sản phẩm kỹ nghệ bằng vàng hình con bướm; tượng nhỏ bằng kim loại quí.  

 
 

(210) 4-2014-02195 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.9; 4.3.7 
(591) Vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kim Ngọc Phú   (VN) 

Số 35A Lê Quang Sung, phường 02, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng thương phẩm, cụ thể là: đồ trang sức bằng vàng; trang sức vàng thành 
phẩm hình con bướm; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý, sản phẩm kỹ nghệ bằng 
vàng hình con bướm; tượng nhỏ bằng kim loại quí; tất cả các sản phẩm thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: vàng thương phẩm, cụ thể là: đồ trang sức bằng 
vàng, trang sức vàng thành phẩm hình con bướm; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý, 
sản phẩm kỹ nghệ bằng vàng hình con bướm; tượng nhỏ bằng kim loại quí.  

 
 

(210) 4-2014-02197 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để chăm sóc móng, bao gồm cả sơn móng tay (chân).  
 
 

(210) 4-2014-02200 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.21; 5.5.1; A24.17.13 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, xanh da trời, 

vàng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Sài 

Gòn  (VN) 

496/88 đường Dương Quảng Hàm, phường
6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-02207 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy.  

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương (xì dầu).  
 

 
(210) 4-2014-02208 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quá sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy  

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương (xì dầu).  
 

 
(210) 4-2014-02209 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy.  

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương (xì dầu). 
 

 
(210) 4-2014-02210 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy  

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương (xì dầu).  
 

 
(210) 4-2014-02211 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương (xì dầu). 
 

 
(210) 4-2014-02212 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy.  

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương (xì dầu). 
 
 

(210) 4-2014-02213 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy.  

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương (xì dầu). 
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(210) 4-2014-02214 (220) 27.01.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 

cây sấy.  
 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương (xì dầu). 
 

 
(210) 4-2014-02215 (220) 27.01.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 

cây sấy.  
 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương (xì dầu). 
 

 
(210) 4-2014-02216 (220) 27.01.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 

cây sấy.  
 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương (xì dầu). 
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(210) 4-2014-02217 (220) 27.01.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 

cây sấy.  
 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương (xì dầu).  
 

 
(210) 4-2014-02218 (220) 27.01.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 

cây sấy.   
 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương (xì dầu).  
 

 
(210) 4-2014-02219 (220) 27.01.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 

cây sấy.   
 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương (xì dầu).  
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(210) 4-2014-02223 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 1.15.21 
(591) Trắng, da cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại quốc tế Kim Sơn  

(VN) 

572/4 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại cầm đi được; điện thoại cầm tay; tổng đài điện 
thoại; máy truyền phát điện thoại; thiết bị báo động bằng âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-02231 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc lá 

Thăng Long  (VN) 

235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2014-02232 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni, chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 
thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu dùng 
cho gỗ.  

 
 

(210) 4-2014-02233 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.    (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni, chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 
thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu dùng 
cho gỗ.  

 

 
(210) 4-2014-02234 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.1; A2.5.23 
(731) SEKIGUCHI CO., LTD.  (JP) 

2-11, Nishi-shinkoiwa 5-chome, 
Katsushika-ku, Tokyo Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa viđêô đã ghi và băng viđêô đã ghi; tệp tin hình 
ảnh có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được.   

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm và tài liệu học tập.  
 

Nhóm 25: Quần áo; áo thun ngắn tay.  
 

Nhóm 28: Búp bê; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trên truyền hình; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình.  

 

 
(210) 4-2014-02237 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng da cam 
(731) Công ty TNHH Hà Linh  (VN) 

31A Hùng Vương, phường 10, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Chà (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu chè (trà).  
 

 
(210) 4-2014-02238 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA  
(JP) 
6-5, Utajima 4-Chome, Nishiyodogawa-
ku, Osaka, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh mì, bánh quy, bánh quy phủ sô cô la, bánh qui dẹt, bánh quế có 
kem đánh dậy bọt, bánh ngọt, bột nhão, chế phẩm làm từ ngũ cốc, ngô rang nổ, sô cô la, 
sô cô la nhân tạo, sô cô la phủ lên bánh kẹo, ca cao và chiết xuất của ca cao, đường, kẹo, 
kẹo cứng và kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2014-02239 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) SHERATON INTERNATIONAL IP, 

LLC   (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản cụ thể là, dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ mua lại 

bất động sản, dịch vụ mua bất động sản và quyền sở hữu cổ phần bất động sản, cụ thể là 
quản lý và sắp đặt cho chủ sở hữu bất động sản, toà nhà, căn hộ; dịch vụ đầu tư bất động 
sản, quản lý bất động sản; cho thuê quyền sử dụng bất động sản trong một khoảng thời 
gian nhất định và cho thuê bất động sản và động sản, bao gồm cả toà nhà và căn hộ. 

 

 
(210) 4-2014-02240 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) BEATS ELECTRONICS, LLC   (US) 

1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, 
Santa Monica, CA 90404, United States 
of America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; tai nghe choàng đầu; loa phóng thanh; loa; cáp dùng truyền tín hiệu 

âm thanh; loa dùng trong xe ô tô; máy đọc đĩa đa phương tiện dùng cho xe ô tô; đầu đọc 
âm thanh kỹ thuật số dùng cho xe ô tô; điện thoại di động; máy tính xách tay.  

 

 
(210) 4-2014-02241 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) CORDIS CORPORATlON   (US) 

430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng dùng trong y tế để tính toán và hiển thị dữ liệu đọc tác 

động của ống thông được sử dụng kết hợp với hệ thống lập bản đồ chẩn đoán y tế.  
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(210) 4-2014-02242 (220) 06.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.5.1; A11.3.7 

(731) TOUFULL TOWN INTERNATIONAL 
CO., LIMITED   (TW) 
7F, No. 188, Sec. 1, Dunhua S, Rd., Da-
an District, Taipei City 10691, Taiwan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ.   

 

 
(210) 4-2014-02243 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) ZHEJIANG FOUNDER MOTOR 
CORPORATION, LTD.   (CN) 
No.73 Shiniu Road, Shuige Industrial 
Zone, Lishui, Zhejiang, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Cơ cấu điều khiển bằng bàn đạp dùng cho máy khâu; máy may; cơ cấu điều 
khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ 
điện và động cơ; máy nén [máy móc]; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ.  

 

 
(210) 4-2014-02244 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.7; 1.15.5 
(731) ZHEJIANG FOUNDER MOTOR 

CORPORATION, LTD.  (CN) 
No.73 Shiniu Road, Shuige Industrial 
Zone Lishui, Zhejiang, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Cơ cấu điều khiển bằng bàn đạp dùng cho máy khâu; máy may; cơ cấu điều 
khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ 
điện và động cơ; máy nén (máy móc); bộ khởi động cho động cơ và máy nổ.  

 

 
(210) 4-2014-02245 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

NAKATA  (VN) 

Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay). 
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(210) 4-2014-02246 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Moxie's Việt Nam   (VN) 

Xóm Mới, xã Thanh Vân, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm như: cà phê hạt, cà phê hòa tan, cà phê bột pha phin, cà 

phê cô đặc, chè (trà), ca cao, sô cô la, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, đường, thịt, hàng thức 
ăn đã chế biến sẵn, buôn bán các loại đồ uống giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
khoáng, đồ uống chế biến từ hoa quả, bia, rượu, buôn bán giấy viết, giấy in, giấy bìa các-
tông, giấy vệ sinh, giấy ăn, băng vệ sinh phụ nữ, tã bỉm giấy, cốc chén đĩa khay bằng 
giấy; buôn bán các loại vải, vải dệt kim, vải đan móc, vải không dệt, sợi dệt, chỉ may 
khâu, quần áo may sẵn, bít tất, thảm, chăn, ga, gối đệm, giầy dép, túi, cặp; tổ chức giới 
thiệu và xúc tiến quảng cáo thương mại và xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2014-02247 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Vàng, đen, trắng, xám, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, hồng, nâu, vàng nhạt, 
đỏ, tím 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HELLOPHARM    (VN) 

Số nhà 10 dãy C, ngõ 16 đường Ngô 
Quyền, phường Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02250 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SIMONDS INDUSTRIES, INC.   (US) 
135 Intervale Road Fitchburg, MA 
01420 USA  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 07: Công cụ cầm tay và máy công cụ, cụ thể là máy cưa; máy cắt (máy móc); lưỡi 
dao (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); máy xẻ rãnh; thiết bị giũa 
(bộ phận của máy móc); máy mài (máy móc); máy cắt kim loại (quay); răng và lưỡi máy 
cưa (bộ phận của máy móc); búa (máy móc); búa (bộ phận của máy móc), bộ lưỡi cưa (bộ 
phận của máy móc), khuôn rập hoặc bộ phận chồn dùng cho lưỡi cưa tròn (bộ phận của 
máy móc); bộ phận giữ và mài sắc, khối mài sắc dùng cho máy cưa ngang (bộ phận của 
máy móc); mũi cưa và cán cưa (bộ phận của máy móc); túi lót hình trụ (bộ phận của máy 
móc); đĩa kim loại (bộ phận của máy móc); đai tròn (bộ phận của máy móc), séc-măng và 
bệ đỡ phẳng (bộ phận của máy móc). 

 
Nhóm 08: Cưa (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); dụng cụ cắt (dụng cụ cầm tay thao 
tác thủ công); lưỡi dao (bộ phận của dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); lưỡi cắt (bộ phận 
của dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ phận giũa (bộ phận của dụng cụ cầm tay thao 
tác thủ công); dụng cụ mài sắc (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); dụng cụ cắt kim loại 
(quay) (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), búa (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); cái 
giữ, cái cặp và cái kẹp lưỡi cưa (bộ phận của dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); mũi cưa 
và cán cưa (bộ phận của dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); chi tiết để đo độ thẳng (bộ 
phận của dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ phận bằng kim loại dùng để đo (bộ phận 
của dụng cụ cầm tay thao tác thủ công). 

 

 
(210) 4-2014-02251 (220) 06.02.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

  

(531) 24.13.1; 1.15.23; 26.15.1 
(591) Đen, trắng, xám.
(731) 360 INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT CO. LIMITED   (HK) 
Flat/Rm402, Jardine House, 1 
Connaught Place, Central, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy vi 

tính (phần mềm có thể tải xuống được); dụng cụ hàng hải; máy tính xách tay; điện thoại 
di động; thiêt bị kiểm tra dùng điện; thiết bị thu hình; thiết bị liên lạc mạng; kính đeo mắt.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền 
tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử; cung cấp quyền truy cập mạng máy 
tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại; thông tin liên lạc bằng diện thoại di 
động; thông tin liên lạc bằng điện thoại.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người khác; lập trình máy 
tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang 
tin điện tử cho người khác; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc 
dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn phầm mềm máy tính; diệt virút cho máy 
tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  
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(210) 4-2014-02252 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) BOMBARDIER RECREATIONAL 

PRODUCTS LNC.  (CA) 
726 St. Joseph Street, Valcourt, Quebec 
J0E 2L0, Canada 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray, 

xe địa hình; xe đôi; xe máy; xe ba bánh; bộ phận của xe, cụ thể là khung gầm cho xe cộ, 
thanh chắn va đập của xe cộ, khung gầm xe cộ, tấm phủ xe cộ (đã tạo hình), bậc lên 
xuống của xe cộ, ghế ngồi của xe cộ, lò xo treo của xe cộ, vành bánh xe cộ, bánh xe cộ, ổ 
trục cho bánh xe cộ, thiết bị phát tín hiệu báo rẽ cho xe cộ, cái bảo vệ mui xe, cái chắn 
bắn nước, cái chắn bắn bùn, chắn bùn, cái tựa lưng dùng cho ghế của xe cộ, cái chắn 
tuyết, móc nối toa xe cho xe cộ, thiết bị bằng nhựa hoặc kim loại đế bảo vệ thanh điều 
khiển của xe cộ khỏi bùn, tuyết, đá và nước, cái chống xóc dùng cho xe cộ, đường gờ của 
đèn pha, cụ thể là cái viền băng nhựa của đèn pha dùng cho xe cộ, cái chắn gió dùng cho 
xe cộ. 

 

 
(210) 4-2014-02253 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) AZIMUTH WATCH COMPANY PTE 

LTD  (SG) 
52 Taman Warna Singapore 276380  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; bộ máy đồng hồ; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); 

bộ phận chuyển động của đồng hồ; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-02254 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) PT. TONA MORAWA PRIMA   (ID) 

JL. Pahlawan No. 2, T. Morawa, 20362 
Sumut, Indonesia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi ăn liền; đồ ăn được làm từ gạo là thành phần chủ yếu; đồ ăn được làm 

từ mỳ ống là thành phần chủ yếu; đồ ăn được làm từ mỳ sợi là thành phần chủ yếu; mỳ 
sợi; miến [sợi dẹt].  
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(210) 4-2014-02255 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1; A5.5.20; A5.5.21 
(731) PT. TONA MORAWA PRIMA    (ID) 

JL. Pahlawan No. 2, T. Morawa, 20362 
Sumut, Indonesia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi ăn liền; đồ ăn được làm từ gạo là thành phần chủ yếu; đồ ăn được làm 
từ mỳ ống là thành phần chủ yếu; đồ ăn được làm từ mỳ sợi là thành phần chủ yếu; mỳ 
sợi; miến [sợi dẹt].  

 

 
(210) 4-2014-02256 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.7 
(731) PT. TONA MORAWA PRIMA    (ID) 

JL. Pahlawan No. 2, T. Morawa, 20362 
Sumut, Indonesia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi ăn liền; đồ ăn được làm từ gạo là thành phần chủ yếu; đồ ăn được làm 
từ mỳ ống là thành phần chủ yếu; đồ ăn được làm từ mỳ sợi là thành phần chủ yếu; mỳ 
sợi; miến [sợi dẹt].  

 

 
(210) 4-2014-02257 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.1.24 
(731) PT. TONA MORAWA PRIMA    (ID) 

JL. Pahlawan No. 2, T. Morawa, 20362 
Sumut, Indonesia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi ăn liền; đồ ăn được làm từ gạo là thành phần chủ yếu; đồ ăn được làm 
từ mỳ ống là thành phần chủ yếu; đồ ăn được làm từ mỳ sợi là thành phần chủ yếu; mỳ 
sợi; miến [sợi dẹt].  

 

 
(210) 4-2014-02258 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.7; 26.1.1 
(731) PT. TONA MORAWA PRIMA    (ID) 

JL. Pahlawan No. 2, T. Morawa, 20362 
Sumut, Indonesia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi ăn liền; đồ ăn được làm từ gạo là thành phần chủ yếu; đồ ăn được làm 
từ mỳ ống là thành phần chủ yếu; đồ ăn được làm từ mỳ sợi là thành phần chủ yếu; mỳ 
sợi; miến [sợi dẹt].  

 

 
(210) 4-2014-02264 (220) 06.02.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

  

(731) ORO AGRI INTERNATIONAL LTD.  
(KY) 
PO Box 1569, Ground Floor, Harbour 
Centre, 42, North Church Street, Grand 
Cayman KY1-1110, Cayman Islands  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn 

và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt 
ký sinh trùng); phân bón lá dinh dưỡng dạng lỏng. 

 

 
(210) 4-2014-02268 (220) 06.02.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

 

(531) A5.3.13; A26.4.24; 5.3.16 
(731) SHINE VAST INVESTMENT LIMITED  

(WS) 
Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, 
Apia, Samoa  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân cho phụ nữ; đồ đi chân cho nam giới; đồ đi chân; dép xăng đan; dép 

đi trong nhà; đồ đi chân cho trẻ em; giày cao cổ. 
 

 
(210) 4-2014-02271 (220) 06.02.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

  

(731) JURA ELEKTROAPPARATE AG  
(CH) 
Kaffeeweltstrasse 10, 4626 
Niederbuchsiten, Switzerland  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê, cụ thể là máy pha cà phê sử dụng hơi nước (espresso), máy 

pha cà phê sử dụng hơi nước (espresso) vận hành tự động.  
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(210) 4-2014-02272 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 25.1.25 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Sài Gòn Phương Đông  

(VN) 

30M Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-02273 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) VM GRANDA HOLDINGS, LIMlTED  
(KY) 
Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. 
Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, 
Cayman Islands.  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ quản lý căn hộ, quản lý không gian chung của 
chung cư và dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ lưu trú tại khu du lịch.  
 

 
(210) 4-2014-02274 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 
đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất). 

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ răng (không 
dùng cho mục đích y tế), dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ lưỡi (không phải là 
dụng cụ dùng để cạo lưỡi thuộc nhóm 10 và không dùng cho mục đích y tế), dụng cụ và 
đồ dùng để làm sạch và bảo vệ lợi (không dùng cho mục đích y tế); tăm, hộp đựng bàn 
chải đánh răng và hộp đựng tăm, không làm bằng kim loại quý; tơ sợi dùng cho răng 
(không dùng cho mục đích y tế), dụng cụ (vật dụng) dùng cho nhà vệ sinh. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
820 

(210) 4-2014-02275 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây chiên (rán) kiểu Pháp.  

 
 

(210) 4-2014-02276 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải [dùng cho mục đích giặt là].  

 

(210) 4-2014-02277 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 

đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.   
 

 
(210) 4-2014-02278 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; xà phòng đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục 

đích y tế; bột đánh răng; nước súc làm sạch răng; vật liệu để tẩy cao răng; vật liệu để đánh 
bóng răng; chế phẩm làm sạch dùng cho răng giả; vật liệu đánh bóng răng giả; nước súc 
miệng không chứa thuốc, chế phẩm để chăm sóc và vệ sinh răng, miệng, họng, lợi (nướu 
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răng) và khoang miệng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm súc rửa để chống cao 
răng và chống sâu răng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm sạch răng; chế 
phẩm chăm sóc răng (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2014-02279 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; xà phòng đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục 

đích y tế; bột đánh răng; nước súc làm sạch răng; vật liệu để tẩy cao răng; vật liệu để đánh 
bóng răng; chế phẩm làm sạch dùng cho răng giả; vật liệu đánh bóng răng giả; nước súc 
miệng không chứa thuốc, chế phẩm để chăm sóc và vệ sinh răng, miệng, họng, lợi (nướu 
răng) và khoang miệng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm súc rửa để chống cao 
răng và chống sâu răng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm sạch răng; chế 
phẩm chăm sóc răng (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2014-02282 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) H.B. FULLER COMPANY   (US) 
1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, 
Minnesota 55110-5101, U.S.A 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 17: Hợp chất dùng để bịt kín và/hoặc cách ly.  
 

 
(210) 4-2014-02283 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8; 26.11.3; 1.15.15 
(731) H.B. FULLER COMPANY   (US) 

1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, 
Minnesota 55110-5101, U.S.A 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 17: Hợp chất dùng để bịt kín và/hoặc cách ly.  
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(210) 4-2014-02284 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.  
(US) 
650 Madison Avenue, New York, New 
York 10022, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước hoa có nồng độ vừa (toilet water); chất gien (gel), muối dùng 

để tắm và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng thơm, chất khử mùi 
dùng cho cơ thể; mỹ phẩm cụ thể là kem, sữa, nước thơm, chất gien (gel) và phấn dùng 
cho mặt, cơ thể và tay; chế phẩm bảo vệ da khỏi nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế phẩm 
trang điểm; dầu gội đầu; chất gien (gel), nước xịt, keo bọt và dầu thơm để tạo kiểu tóc và 
chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc và tẩy màu cho tóc; chế phẩm tạo 
nếp tóc lượn sóng và làm xoăn tóc lâu dài; tinh dầu dùng cho cá nhân. 

 
 

(210) 4-2014-02286 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm bôi mi mắt (mascara), bút kẻ viền mắt, bút chì kẻ mắt, phấn mắt.  

 

 
(210) 4-2014-02287 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) TURNER BROADCASTING SYSTEM 
ASIA PACIFIC, INC.   (US) 
One CNN Center, Atlanta, Georgia 
30303, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh và bản ghi nghe nhìn; loa âm thanh có thể xách tay, máy đọc 

đĩa compắc, máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, thiết bị điện tử gắn thêm vào máy 
tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (electronic docking stations), tai 
nghe vòng qua đầu, tai nghe, máy vi tính cá nhân và máy vi tính dạng bảng (máy tính 
bảng), miếng đệm lót chuột máy vi tính, con chuột máy tính, bàn phím máy tính, ổ đĩa 
USB (USB), máy hát karaoke, máy bộ đàm, điện thoại, máy tính, thước đo, máy vi tính, 
máy ảnh (chụp ảnh), nam châm trang trí, khung ảnh kỹ thuật số, mũ bảo hiểm dùng trong 
thể thao, ống thở cho người lặn dưới nước, mặt nạ đeo khi bơi, kính bơi; kính mắt, kính 
râm, gọng và hộp đi kèm các loại kính trên, các tập tin (file) âm thanh, viđêô, nghe nhìn 
và hình ảnh có thể tải xuống; phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống, hộp 
đựng băng trò chơi viđêô, phần mềm trò chơi viđêô, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống, phần 
mềm có thể tải xuống cho các thiết bị di động, thẻ nhớ cho máy trò chơi viđêô; túi đựng 
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thiết bị điện tử dùng cho cá nhân, cụ thể là: điện thoại di động, máy vi tính xách tay, máy 
tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện tử; bao 
đựng bảo vệ vỏ bọc và hộp đựng cho điện thoại di động, máy vi tính xách tay, máy tính 
bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện tử; tấm bọc 
mặt điện thoại di động, dây đeo và đồ trang trí điện thoại di động.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là: cung cấp chương trình và nội dung giải trí thông qua 
truyền hình, vệ tinh, mạng internet, các mạng không dây và các mạng liên lạc điện tử 
khác; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp nội dung nghe 
nhìn không tải xuống được, thông tin giải trí và trò chơi trực tuyến qua một trang web; 
cung cấp âm nhạc trực tuyến không tải xuống được, cung cấp viđêô trực tuyến không tải 
xuống được, trình diễn các chương trình giải trí trực tiếp; dịch vụ công viên giải trí; sản 
xuất phim, nội dung giải trí truyền hình và/kĩ thuật số. 

 

 
(210) 4-2014-02288 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xám, trắng, đỏ 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 
13 E Rodriguez Jr. Avenue, Bagong llog, 
Pasig City, Philippines 1600  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè(trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột 
mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và kẹo, đá lạnh có thể ăn được, 
mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, mù tạc, giấm, nước xốt, gia vị các loại, kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2014-02289 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) 302697643 07.08.2013 HK 
(540) 

  

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; tivi; đường truyền dẫn tiếp nối đa năng (USB); màn hình 
máy tính; máy tính xách tay; máy vi tính; đầu đĩa DVD; ổ cứng di động; thiết bị ghi, 
truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh và hình ảnh; máy thu thanh; máy quay giám sát mạng; 
bảng quảng cáo kỹ thuật số; máy in màu (dùng với máy vi tính); máy tính bảng cá nhân; 
hộp đổi tín hiệu cáp vô tuyến; máy quét (máy scan); chuột máy tính; loa dùng trên xe cộ; 
máy chiếu; đầu đĩa MP3; điện thoại; điện thoại không dây; thiết bị viễn thông di động cụ 
thể là máy thu phát cầm tay, máy bộ đàm, điện thoại vệ tinh và máy trợ lí cá nhân kỹ 
thuật số [PDA], điều khiển từ xa của tivi; mạch tích hợp (chip) để cải thiện chất lượng 
hình ảnh của tivi; thiết bị phát sóng kỹ thuật số [DMB]; tai nghe cho điện thoại di động; 
bộ sạc di động cho pin điện; an-bum điện tử; khung hình kỹ thuật số (thiết bị trình chiếu 
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các hình ảnh từ bộ nhớ lên màn hình); thiết bị ghi, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh dùng trong viễn thông; thiết bị và phương tiện hiển thị âm thanh và hình ảnh 
điện tử; phần mềm ứng dụng vi tính dùng cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng vi 
tính dùng cho tivi; phần mềm ứng dụng vi tính dùng cho máy hiển thị cá nhân; phần mềm 
ứng dụng vi tính dùng cho thiết bị gia dụng; phần mềm ứng dụng vi tính dùng cho tủ lạnh; 
phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho máy giặt; phần mềm ứng dụng máy tính dùng 
cho máy hút bụi; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho máy rửa bát đĩa; phần mềm ứng 
dụng máy tính dùng cho lò nấu; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho lò vi sóng; phần 
mềm ứng dụng máy tính dùng cho máy giặt thông minh; phần mềm ứng dụng máy tính 
dùng cho máy lọc khí; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho máy lọc nước; đầu đĩa 
DVD cho phòng chiếu phim tại gia; loa cho phòng chiếu phim tại gia; máy thu thanh-thu 
hình cho phòng chiếu phim tại gia; máy chiếu cho phòng chiếu phim tại gia; mạch tích 
hợp; hệ thống thu phí điện tử; thiết bị đầu cuối điện tử gắn trên xe cộ cho việc giao dịch 
thương mại điện tử; camera giám sát; máy in nhiệt (dùng với máy vi tính); máy in lade 
(dùng với máy vi tính); máy in phun màu (dùng với máy vi tính); chương trình máy tính 
ghi sẵn; chương trình máy tính có thể tải xuống được; camera máy tính cá nhân; thiết bị 
ghi âm thanh kỹ thuật số; thiết bị ghi đĩa vi-đê-ô cát-sét; thiết bị giám sát mạng; phần 
mềm máy tính dùng cho giáo dục; sổ tay điện tử (E-Note); bảng tương tác (bảng điện tử 
có khả năng tương tác với màn chiếu thành một màn hình cảm ứng); tệp hình ảnh tải 
xuống được qua mạng internet; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; hệ thống hội 
nghị truyền hình (hệ thống máy tính hỗ trợ việc hội thảo từ xa); màn hình cho hội thảo 
truyền hình; máy quay cho hội thảo truyền hình; loa cho hội thảo truyền hình; kính đo 
mắt ba chiều dùng cho tivi; vi mạch (chip) DNA; thiết bị định lượng; ống mao quản/ống 
mao dẫn; thiết bị để sang bình ôxy; lồng ấp để cấy vi khuẩn; ống nghiệm; thiết bị phân 
tích thực phẩm; thiết bị và dụng cụ thí nghiệm vật lý và hóa học; thiết bị và dụng cụ thí 
nghiệm vật lý; thiết bị sắc ký tự động dùng cho phòng thí nghiệm; ống pipet (ống nhỏ giọt 
có vạch đo dung lượng dùng trong phòng thí nghiệm); thiết bị và dụng cụ thí nghiệm hóa 
học; phần mềm máy tính dùng để đo liều lượng trong lĩnh vực bức xạ; phần mềm máy 
tính dùng, trong y tế; vi mạch sinh học; vi mạch của tế bào (microarray) [dụng cụ thí 
nghiệm]; thiết bị thử nghiệm vi mạch của tế bào (microanay); thiết bị phân tích vi mạch 
của tế bào (microanay); vi mạch sinh học chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; phần mềm 
máy tính để chẩn đoán bệnh cho mục đích y tế; phần mềm máy tính dùng để lập biểu đồ 
điện tử cho mục đích y tế; thiết bị dò sóng phát thanh cho ô tô; máy cát-sét dùng cho ô tô.  

 

 
(210) 4-2014-02290 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) 1638312 06.08.2013 CA 
(540) 

  

(731) LG ELECTRONICS INC.    (KR) 
20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Republic of Korea   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; tivi; đường truyền dẫn tiếp nối đa năng (USB); màn hình 
máy tính; máy tính xách tay; máy vi tính; đầu đĩa DVD; ổ cứng di động; thiết bị ghi, 
truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh và hình ảnh; máy thu thanh; máy quay giám sát mạng; 
bảng quảng cáo kỹ thuật số; máy in màu (dùng với máy vi tính); máy tính bảng cá nhân; 
hộp đổi tín hiệu cáp vô tuyến; máy quét (máy scan); chuột máy tính; loa dùng trên xe cộ; 
máy chiếu; đầu đĩa MP3; điện thoại; điện thoại không dây; thiết bị viễn thông di động cụ 
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thể là máy thu phát cầm tay, máy bộ đàm, điện thoại vệ tinh và máy trợ lí cá nhân kỹ 
thuật số [PDA], điều khiển từ xa của tivi; mạch tích hợp (chip) để cải thiện chất lượng 
hình ảnh của tivi; thiết bị phát sóng kỹ thuật số [DMB]; tai nghe cho điện thoại di động; 
bộ sạc di động cho pin điện; an-bum điện tử; khung hình kỹ thuật số (thiết bị trình chiếu 
các hình ảnh từ bộ nhớ lên màn hình); thiết bị ghi, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh dùng trong viễn thông; thiết bị và phương tiện hiển thị âm thanh và hình ảnh 
điện tử; phần mềm ứng dụng vi tính dùng cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng vi 
tính dùng cho tivi; phần mềm ứng dụng vi tính dùng cho máy hiển thị cá nhân; phần mềm 
ứng dụng vi tính dùng cho thiết bị gia dụng; phần mềm ứng dụng vi tính dùng cho tủ lạnh; 
phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho máy giặt; phần mềm ứng dụng máy tính dùng 
cho máy hút bụi; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho máy rửa bát đĩa; phần mềm ứng 
dụng máy tính dùng cho lò nấu; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho lò vi sóng; phần 
mềm ứng dụng máy tính dùng cho máy giặt thông minh; phần mềm ứng dụng máy tính 
dùng cho máy lọc khí; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho máy lọc nước; đầu đĩa 
DVD cho phòng chiếu phim tại gia; loa cho phòng chiếu phim tại gia; máy thu thanh-thu 
hình cho phòng chiếu phim tại gia; máy chiếu cho phòng chiếu phim tại gia; mạch tích 
hợp; hệ thống thu phí điện tử; thiết bị đầu cuối điện tử gắn trên xe cộ cho việc giao dịch 
thương mại điện tử; camera giám sát; máy in nhiệt (dùng với máy vi tính); máy in lade 
(dùng với máy vi tính); máy in phun màu (dùng với máy vi tính); chương trình máy tính 
ghi sẵn; chương trình máy tính có thể tải xuống được; camera máy tính cá nhân; thiết bị 
ghi âm thanh kỹ thuật số; thiết bị ghi đĩa vi-đê-ô cát-sét; thiết bị giám sát mạng; phần 
mềm máy tính dùng cho giáo dục; sổ tay điện tử (E-Note); bảng tương tác (bảng điện tử 
có khả năng tương tác với màn chiếu thành một màn hình cảm ứng); tệp hình ảnh tải 
xuống được qua mạng internet; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; hệ thống hội 
nghị truyền hình (hệ thống máy tính hỗ trợ việc hội thảo từ xa); màn hình cho hội thảo 
truyền hình; máy quay cho hội thảo truyền hình; loa cho hội thảo truyền hình; kính đo 
mắt ba chiều dùng cho tivi; vi mạch (chip) DNA; thiết bị định lượng; ống mao quản/ống 
mao dẫn; thiết bị để sang bình ôxy; lồng ấp để cấy vi khuẩn; ống nghiệm; thiết bị phân 
tích thực phẩm; thiết bị và dụng cụ thí nghiệm vật lý và hóa học; thiết bị và dụng cụ thí 
nghiệm vật lý; thiết bị sắc ký tự động dùng cho phòng thí nghiệm; ống pipet (ống nhỏ giọt 
có vạch đo dung lượng dùng trong phòng thí nghiệm); thiết bị và dụng cụ thí nghiệm hóa 
học; phần mềm máy tính dùng để đo liều lượng trong lĩnh vực bức xạ; phần mềm máy 
tính dùng, trong y tế; vi mạch sinh học; vi mạch của tế bào (microarray) [dụng cụ thí 
nghiệm]; thiết bị thử nghiệm vi mạch của tế bào (microanay); thiết bị phân tích vi mạch 
của tế bào (microanay); vi mạch sinh học chẩn đoán dùng, cho mục đích y tế; phần mềm 
máy tính để chẩn đoán bệnh cho mục đích y tế; phần mềm máy tính dùng để lập biểu đồ 
điện tử cho mục đích y tế; thiết bị dò sóng phát thanh cho ô tô; máy cát-sét dùng cho ô tô.  

 

 
(210) 4-2014-02292 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) ASIA JET PARTNERS LIMITED   (HK) 
15/F Silver Fortune Plaza, 1 Wellington 
Street, Central, Hong Kong  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đường không quốc tế, cụ thể là cung cấp dịch vụ vận tải đường 
không quốc tế đến các khách hàng thành viên bằng máy bay riêng. 
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(210) 4-2014-02294 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED   (IN) 
Plot No. 90, Sector-32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  
 

 
(210) 4-2014-02295 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED    (IN) 
Plot No. 90, Sector-32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  
 

 
(210) 4-2014-02296 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SOCIETE POUR L`EXPANSION DES 
VENTES DES PRODUlTS AGRICOLES 
ET ALIMENTAIRES  (FR) 
11 bis rue Torricelli, 75017 Paris - 
France  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách; báo chí; tạp chí [định kỳ]; catalô; cuốn 
sách nhỏ; tờ rơi; ảnh chụp [được in], áp phích quảng cáo.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng hóa và dịch vụ cho người khác; xuất 
bản tài liệu quảng cáo; tổ chức trình diễn, triển lãm, sự kiện cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ tìm kiếm đối tác thương 
mại cho người khác [hỗ trợ kinh doanh]; tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích hỗ trợ bán 
hàng, dịch vụ trao giải thưởng, phần thưởng trong các buổi trình diễn nhằm mục đích thúc 
đẩy bán hàng hoặc quảng cáo; quản lý kinh doanh và quản lý hành chính các địa điểm tổ 
chức triển lãm. 

 

Nhóm 41: Đào tạo [giáo dục]; thông tin về giáo dục liên quan đến nấu ăn và rượu nho, 
dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm và các cuộc thi cho mục 
đích văn hóa; tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; tổ chức hội thảo 
chuyên đề, hội nghị, đại hội nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục; xuất bản văn bản, 
không bao gồm các bài quảng cáo; xuất bản sách và các ấn phẩm định kỳ trực tuyến. 
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(210) 4-2014-02297 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.9; A25.7.8; 1.15.17; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 

duơng, ghi, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Vĩnh Hảo  (VN) 

346 Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 2, 
phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước khoáng (đồ uống); nước suối (đồ uống); nước 
tăng lực  (không dùng cho mục đích y tế); nước uống thể thao (không dùng cho mục đích 
y tế); nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2014-02298 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.9; 1.15.17; A1.1.10; A25.7.8 
(591) Xanh dương, xanh nước biển đậm, ghi, 

đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Vĩnh Hảo   (VN) 

346 Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 2, 
phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước khoáng (đồ uống); nước suối (đồ uống); nước 
tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); nước uống thể thao (không dùng cho mục đích 
y tế); nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2014-02299 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) 40-2013-0051323 30.07.2013 KR 
(540) 

  

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; tivi; đường truyền dẫn tiếp nối đa năng (USB); màn hình 
máy tính; máy tính xách tay, máy vi tính; đầu đĩa DVD; ổ cứng ngoài của máy tính; thiết 
bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; phần mềm ứng dụng; máy thu thanh; máy 
quay giám sát mạng; bảng quảng cáo kỹ thuật số; máy in màu kỹ thuật số; máy tính bảng 
cá nhân; hộp đổi tín hiệu cáp vô tuyến; máy quét (máy scan); chuột máy tính; loa dùng 
cho xe cộ; máy chiếu.  
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(210) 4-2014-02304 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và xuất nhập khẩu khí gas 

hóa lỏng Vạn Lộc   (VN) 

Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí hóa lỏng  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, lưu kho và chiết nạp ga tự nhiên và 
ga khí hoá lỏng đóng bình.   

 
 

(210) 4-2014-02305 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và xuất nhập khẩu khí gas 

hóa lỏng Vạn Lộc   (VN) 

Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí hóa lỏng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, lưu kho và chiết nạp ga tự nhiên và 
ga khí hoá lỏng đóng bình.  

 

 
(210) 4-2014-02306 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.15.3 
(591) Trắng, đỏ, đỏ nhạt. 
(731) ZHEJIANG SUPER LINK CABLE CO., 

LTD   (CN) 
No.12, Xiayuqiao, Str, Linan, Hangzhou, 
Zhejiang, China 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây cáp đồng trục; ăng ten thu phát sóng vô tuyến điện; sợi cáp 

quang; đầu nối cho dây điện; máy vi tính.  
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(210) 4-2014-02308 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Moxie's Việt Nam   (VN) 

Xóm Mới, xã Thanh Vân, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm như: cà phê hạt, cà phê hòa tan, cà phê bột pha phin, cà 
phê cô đặc, chè (trà), ca cao, sô cô la, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, đường, thịt, các, hàng 
thức ăn đã chế biến sẵn; buôn bán các loại đồ uống giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
khoáng, đồ uống chế biến từ hoa quả, bia, rượu; buôn bán giấy viết, giấy in, giấy bìa các-
tông, giấy vệ sinh, giấy ăn, băng vệ sinh phụ nữ, tã bỉm giấy, cốc chén đĩa khay bằng 
giấy; buôn bán các loại vải, vải dệt kim, vải đan móc, vải không dệt, sợi dệt, chỉ may 
khâu, quần áo may sẵn, bít tất, thảm, chăn, ga, gối đệm, giầy dép, túi, cặp; tổ chức giới 
thiệu và xúc tiến quảng cáo thương mại và xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2014-02309 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.25; 1.5.1; A5.5.21; 5.5.19; 25.5.25 
(591) Nâu, trắng, xanh, đỏ, đỏ mận, tím, đen, 

xanh cốm, nâu nhạt. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Be Sante   (VN) 

Số 122 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02310 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; A1.1.10; 26.4.2 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm, trắng, đen, nâu. 
(731) Zyanya Global Pte. Ltd.   (SG) 

Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02311 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A1.1.10 
(591) Trắng, nâu, vàng, đen, đỏ. 
(731) Zyanya Global Pte. Ltd.   (SG) 

Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02312 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, ghi, đỏ gạch, đen, nâu. 
(731) Zyanya Global Pte. Ltd.   (SG) 

Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02313 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.21; 26.1.1; 2.9.4; 25.5.25 
(591) Ghi, trắng, đỏ, vàng, hồng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trừng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02314 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 2.9.19; 2.9.22; 2.7.2 
(591) Trắng, đỏ, đen, nâu, đỏ, trắng, xanh, ghi, 

xanh nhạt, vàng, xanh nước biển. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc   (VN) 

Số 11, đường Công Nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm đinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02316 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.1.4; 26.7.25 
(731) Cole Haan LLC   (US) 

45 West 18th Street, 3rd Floor, New 
York, NY10011, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp đựng tài liệu; ví da đựng tiền; va li; hòm đựng; túi du lịch; ba lô; túi da; túi 

xách tay; ví tiền cầm tay của phụ nữ; túi đi chợ bằng da; ví đựng chìa khóa làm bằng da; 
ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng; ví kẹp tiền (cái kẹp tiền); túi đựng chìa khóa; túi 
khoác vai; túi đựng hành lý; ví loại nhỏ dùng cho phụ nữ; túi đựng dùng cho môn thể dục 
dụng cụ; túi thể thao; túi đi biển; ví tiền loại bỏ túi; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo dùng cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; quần bò (jean); quần lót; quần 
lót bó sát vào mông; áo sơ mi; áo phông ngắn tay; áo quây bó sát phần trên cơ thể dùng 
cho phụ nữ; áo may ô; váy ngắn; tất ngắn; áo vét (trang phục); áo choàng ngoài; quần 
soóc; áo bờ lu; áo len dài tay; áo gi lê; áo váy; khăn quàng cổ; găng tay; khăn choàng vai 
và đầu của phụ nữ; bộ quần áo liền nhau; áo choàng không tay; quần áo đi mưa; quần áo 
trượt tuyết; quần áo bơi; quần áo lót; áo may ô dùng cho nam vận động viên; trang phục 
dệt kim; ca vát; đồ đi chân; giầy cao cổ (bốt); giầy; giầy đế mềm; giầy dùng cho phụ nữ; 
xăng đan và dép lê; đồ đội đầu; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ có vành. 
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(210) 4-2014-02317 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) KOWA COMPANY, LTD.   (JP) 
6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2014-02318 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) SHIMANO INC.   (JP) 
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Găng tay (trang phục) dùng để đi xe đạp. 
 

Nhóm 28: Găng tay câu cá.  
 

 
(210) 4-2014-02319 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, cam nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

MIMIMI   (VN) 

J3 bis Bửu Long, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 22: Túi giặt (dành cho mũ bảo hiểm).  
 
 

(210) 4-2014-02320 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 26.5.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

MIMIMI  (VN) 

J3 bis Bửu Long, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
833 

(511)   Nhóm 22: Túi giặt (dành cho mũ bảo hiểm).  
 

 
(210) 4-2014-02321 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngọc 

Trinh   (VN) 

37/5 ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-02323 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 9.7.1; A9.7.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC  

(US) 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 
75254, United States of America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá không còn sống, cá được bảo quản, cá đóng hộp, cá muối; gia cầm, 
(không còn sống) và thú săn (không còn sống); chiết xuất của thịt; trái cây và rau được 
bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch cho thực phẩm, mứt nhão, mứt quả ướt, 
trứng nghiền thành bột, trứng ốc sên (dùng làm thức ăn), trứng gà (dùng làm thức ăn), 
lòng trắng trứng hoặc lòng đỏ trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu có thể ăn được và mỡ có 
thể ăn được.  

 
Nhóm 30: Cà phê, trà ướp lạnh, đồ uống trên cơ sở trà; ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột 
sắn hột và bột cọ sagu; bột ngô, bột khoai tây cho thực phẩm, bột đậu tương, bột sắn cho 
thực phẩm, bột mì và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; chất 
liên kết cho đá lạnh, đá lạnh có thể ăn được, bột cho đá lạnh có thể ăn được; đường dùng 
để nấu ăn, mật ong, mật đường; men dùng cho thực phẩm, chất phết lên bánh được làm từ 
chất chiết xuất từ men, chất chiết xuất từ men, bột nổi; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt 
(gia vị); gia vị; đá lạnh dùng cho đồ uống, đá lạnh tự nhiên hoặc đá lạnh nhân tạo; bánh 
pizza; vỏ bánh pizza; nước xốt cho bánh pizza; bột nhào bánh pizza.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao thức ăn và đồ uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (được cung cấp bởi nhà hàng).  
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(210) 4-2014-02324 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 9.7.1; A9.7.25 
(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC  

(US) 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 
75254, United States of America   

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá không còn sống, cá được bảo quản, cá đóng hộp, cá muối; gia cầm, 
(không còn sống) và thú săn (không còn sống); chiết xuất của thịt; trái cây và rau được 
bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch cho thực phẩm, mứt nhão, mứt quả ướt, 
trứng nghiền thành bột, trứng ốc sên (dùng làm thức ăn), trứng gà (dùng làm thức ăn), 
lòng trắng trứng hoặc lòng đỏ trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu có thể ăn được và mỡ có 
thể ăn được.   

 

Nhóm 30: Cà phê, trà ướp lạnh, đồ uống trên cơ sở trà; ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột 
sắn hột và bột cọ sagu; bột ngô, bột khoai tây cho thực phẩm, bột đậu tương, bột sắn cho 
thực phẩm, bột mì và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; chất 
liên kết cho đá lạnh, đá lạnh có thể ăn được, bột cho đá lạnh có thể ăn được; đường dùng 
để nấu ăn, mật ong, mật đường; men dùng cho thực phẩm, chất phết lên bánh được làm từ 
chất chiết xuất từ men, chất chiết xuất từ men, bột nổi; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt 
(gia vị); gia vị; đá lạnh dùng cho đồ uống, đá lạnh tự nhiên hoặc đá lạnh nhân tạo; bánh 
pizza; vỏ bánh pizza; nước xốt cho bánh pizza; bột nhào bánh pizza.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao thức ăn và đồ uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (được cung cấp bởi nhà hàng).  
 
 

(210) 4-2014-02325 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC.   (US) 
Neenah, Wisconsin 54956, USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, miếng đệm lót vệ sinh, miếng lót của quần lót và băng vệ 
sinh dạng ống.  

 
 

(210) 4-2014-02327 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) AMGEN INC.   (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-02328 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) AMGEN INC.    (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.   

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-02329 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) NOVARTIS AG   (CH) 
4002 BASEL Switzerland  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2014-02330 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) NOVARTIS AG    (CH) 
4002 BASEL Switzerland   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2014-02334 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(731) INCREMENT P CORPORATION   (JP) 

1-14 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa Prefecture, 
210-0024 Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần mềm máy tính đã được ghi 
sẵn; phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho điện thoại thông minh, điện thoại di 
động và máy tính bảng; ứng dụng phần mềm có thể tải xuống được cho điện thoại thông 
minh, điện thoại di động và máy tính bảng; ứng dụng phần mềm có thể tải xuống được 
mang đặc tính dữ liệu cho điện thoại thông minh, điện thoại di động và máy tính bảng; 
thiết bị dẫn đường; điện thoại đi động và thiết bị đầu cuối có thể mang đi được.  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm và ứng dụng phần mềm cho máy tính, điện thoại thông 
minh, điện thoại di động và máy tính bảng; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; bảo 
trì và cập nhật phần mềm và ứng dụng phần mềm cho máy tính, điện thoại thông minh, 
điện thoại di động và máy tính bảng; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa 
chỉ trang tin điện tử].  
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(210) 4-2014-02335 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) JURA ELEKTROAPPARATE AG  (CH)
Kaffeeweltstrasse 10, 4626 
Niederbuchsiten, Switzerland  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê, cụ thể là máy pha cà phê espresso, máy pha cà phê espresso tự 

động. 
 
 

(210) 4-2014-02336 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) JURA ELEKTROAPPARATE AG  (CH)
Kaffeeweltstrasse 10, 4626 
Niederbuchsiten, Switzerland   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê chạy bằng điện, máy pha cà phê espresso, máy pha cà phê và 

máy pha cà phê espresso tự động; chảo đáy sâu (hoặc nồi đáy sâu) rán (khoai tây) chạy 
bằng điện; lò nướng bánh mỳ (chạy bằng điện); chảo kẹp nướng bánh quế và bánh kem 
xốp tròn chạy bằng điện. 

 
 

(210) 4-2014-02337 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) JURA ELEKTROAPPARATE AG  (CH)
Kaffeeweltstrasse 10, 4626 
Niederbuchsiten, Switzerland   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê, cụ thể là máy pha cà phê espresso, máy pha cà phê espresso tự 

động. 
 
 

(210) 4-2014-02338 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi và rau củ tươi.  
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(210) 4-2014-02339 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) 012238333 21.10.2013 EM 
(540) 

  

(731) THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG   (SE) 
117 97 Stockholm, Sweden  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2014-02341 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Kim 

Đồng  (VN) 

99 Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-02343 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) MONSTER ENERGY COMPANY  (US) 
1 Monster Way, Corona, California 
92879, United States of America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà pha sẵn, trà ướp lạnh pha sẵn và đồ uống chủ yếu chứa trà pha sẵn; trà tẩm 
hương thơm pha sẵn, trà tẩm hương thơm ướp lạnh pha sẵn và đồ uống chủ yếu chứa trà 
tẩm hương thơm pha sẵn.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2014-02346 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.1.24; 6.1.2 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) FUJIAIRE (MALAYSIA) SDN. BHD. (MY)

Lot 30, Jalan Perusahaan 1, Pusat 
Industri Amari, Kawasan Perindustrian 
Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor, 
Malaysia  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí và các bộ phận đi kèm theo máy; hệ thống thông gió; 
quạt điện; máy hút ẩm; máy và thiết làm lạnh; thiết bị và hệ thống làm lạnh; buồng làm 
lạnh; khoang làm lạnh; thùng làm lạnh; tủ lạnh. 

 

(210) 4-2014-02347 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.5.1; A3.5.24 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, da 

cam, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH DANONE Việt 

Nam   (VN) 

Số 2 đường Ngô Đức Kế, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột [cho trẻ sơ sinh].  
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu.  
 

Nhóm 35: Mua bán sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng 
cáo; giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-02348 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.1.24; 26.1.2; 26.1.6 
(731) SUNRISE & CO (PTE) LTD.   (SG) 

9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit 
Techpark 1, Singapore 416240  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; vali; túi du lịch; túi dùng ở bãi biển; ba lô; túi thể thao; vali xách 

tay; cặp đựng tài liệu; yên cương; dây đeo qua vai bằng da; dây đeo vai bằng da thuộc; ví 
đựng danh thiếp; hòm bằng da thuộc hoặc giả da; tay nắm của vali; bao làm bằng da để 
móc chìa khóa; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); «; « che nắng.  

 
Nhóm 25: Giày; giày thể thao; dép; dép đi trong nhà; giày cao cổ; túi bọc làm ấm chân 
[không dùng điện]; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân (không cho mục đích chỉnh 
hình); miếng lót bên trong giày (không cho mục đích chỉnh hình); bộ phận chống trượt 
dùng cho đồ đi chân; miếng đệm bên trong giày không cho mục đích chỉnh hình; miếng 
lót giày (không cho mục đích chỉnh hình); mũi giày; tất ngắn cổ; đế cho đồ đi chân; lưỡi 
giày, dây đai dùng để buộc giày và giày cao cổ (bộ phận của đồ đi chân); diềm bao quanh 
mũi cho giày và giày cao cổ; lớp bọc cho giày và giày cao cổ, có tác dụng chống nước 
hoặc bị hư hại cho giày và giày cao cổ (bộ phận của đồ đi chân); áo khoác ngoài; áo 
khoác ngoài cho thể thao; áo phông có cổ; áo choàng; áo vét [trang phục]; áo chui đầu 
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[trang phục]; áo gilê; bộ quần áo thể dục; quần tây dài; quần đùi; quần lót thể thao; ca vát; 
bít tất ngắn cổ; tất dài; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; quần ống bó [quần dài]; quần áo lót 
mặc bên trong; mũ; mũ lưỡi trai; lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo thể thao; quần bơi; váy; 
thắt lưng [trang phục]; khăn quàng cổ; khăn choàng; quần bò (quần jean); áo thun ngắn 
tay; quần soóc; áo may ô cho nam giới; áo sơ mi; áo măng tô; áo mưa; áo len dài tay; mũ 
lưỡi trai đội đầu.  

 
Nhóm 28: Vợt cầu lông; vợt ten-nít; gậy đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc 
không có bánh xe; quả cầu lông; dây căng cho vợt; quả bóng chuyền; quả bóng rổ; quả 
bóng đá; quả bóng ném; quả bóng cho môn pôlô dưới nước; giày trượt pa-tanh; dụng cụ 
rèn luyện hình thể; thiết bị tập luyện thể hình; xe đạp đặt cố định để luyện tập; phụ kiện 
thể thao, cụ thể là vật dụng bảo vệ chân, bảo vệ vai, bảo vệ bụng, bảo vệ bàn chân, bảo vệ 
ống chân, bảo vệ đầu gối, bảo vệ mắt cá chân, băng cổ tay, băng lòng bàn tay, băng ngón 
tay, băng khuỷu tay, băng đùi, băng chân, băng đầu; túi đựng vợt; túi thể thao chuyên 
dụng dùng để đựng thiết bị thể thao và vợt; trang phục thể thao chuyên dụng [đồ dùng thể 
thao] được thiết kế đặc biệt dùng để mang vác thiết bị thể thao và vợt; đồ chơi; búp bê; trò 
chơi; bàn cờ trò chơi; trò chơi điện tử cầm tay [tự động] [ngoại trừ những loại được điều 
chỉnh để sử dụng với đầu thu vô tuyến]; lưới cho thể thao; bài lá.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trực tuyến cho các sản phẩm vợt cầu lông, vợt ten-nít, gậy đánh 
gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, găng tay đánh gôn, quả cầu lông, dây căng cho vợt, quả 
bóng chuyền, quả bóng rổ, quả bóng đá, quả bóng ném, quả bóng cho môn pôlô dưới 
nước, túi đựng vợt, túi thể thao, lưới cho thể thao, giày thể thao, dép, dép đi trong nhà, 
miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân, miếng lót giày, tất ngắn cổ, áo phông có cổ, áo cánh, 
áo vét, bộ quần áo (mặc để tập luyện thể thao hoặc thường phục), quần đùi, quần thể thao, 
quần ống bó, mũ, mũ lưỡi trai, lưỡi trai [để làm mũ] và lưỡi trai chống nắng, quần áo thể 
thao, quần bơi, váy, áo phông ngắn tay, áo len dài tay, thiết bị thể thao bao gồm máy tập 
thể dục, súng bắn đạn sơn, dụng cụ bắn cung, thiết bị tập luyện thể hình, máy móc và thiết 
bị chơi bow-ling, thiết bị tập thể dục, và các phụ kiện thể thao bao gồm vật dụng bảo vệ 
chân, bảo vệ vai, bảo vệ bụng, bảo vệ bàn chân, bảo vệ ống chân, bảo vệ đầu gối, bảo vệ 
mắt cá chân, băng cổ tay, băng lòng bàn tay, băng ngón tay, băng khuỷu tay, băng đùi, 
băng chân, băng đầu, dụng cụ để sửa tảng đất cỏ [phụ kiện chơi gôn], găng bắt bóng cho 
người chơi bóng chày, chân nhái để bơi, vật chống dùng cho các vận động viên, đai lưng 
dùng trong môn cử tạ. 

 
 

(210) 4-2014-02349 (220) 07.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.1; 3.3.15 
(731) SATIEN STAINLESS STEEL PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
24 Srinakarint Road, Nongbon, Pravet, 
Bangkok 10250 Thailand  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay để đựng bình nước [túi rỗng]; túi xách tay để đựng hộp đựng thức 

ăn [túi rỗng]; túi du lịch; bao để móc chìa khóa; ba lô; «.  
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(210) 4-2014-02353 (220) 08.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (591) Xanh lá cây, đỏ 

(731) MARICO LIMITED   (IN) 
7th Floor, Grande Palladium, 175 C.S.T. 
Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 
400 098, India  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; dầu chăm sóc tóc cho nuôi dưỡng sâu tận chân tóc và làm mềm 
sợi tóc; kem dưỡng tóc tạo độ ẩm, tạo kiểu và làm bóng sợi tóc; gel làm cứng tóc thành 
một kiểu tóc cụ thể và cho mục đích tạo kiểu cho tóc; dầu xả dưỡng tóc dùng cho thay đổi 
cấu trúc và bề mặt tóc; chế phẩm chứa tinh chất dưỡng tóc để làm sáng tóc và ngăn chặn 
gãy và rối tóc; chế phẩm chăm sóc tóc là mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da là mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-02354 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, đen
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea   

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị nhận tín hiệu máy thu hình; màn hình hiển thị đèn đi ốt phát quang 
[đèn Led]; màn hình máy tính (phần cứng máy tính); bản mạch LCD; điện thoại di động; 
máy ghi hình kỹ thuật số; thiết bị chạy chương trình truyền thông cầm tay; máy tính cầm 
tay; tai nghe không dây cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; 
pin có thể sạc nhiều lần; thiết bị sạc pin; bao da dùng cho điện thoại di động, điện thoại 
thông minh và máy tính bảng; bao lật cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và 
máy tính bảng; máy tính bảng; bộ điện tử âm thanh cụ thể là hệ thống âm thanh vòm; bộ 
thu tín hiệu kỹ thuật số dùng với máy thu hình và các thiết bị tương tự khác; thiết bị chạy 
DVD; kính xem không gian ba chiều (3D); máy tính; máy in dùng cho máy tính; chíp bán 
dẫn (bộ vi xử lý). 

 

 
(210) 4-2014-02355 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.4.2; 24.15.1 
(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh lam, xanh lá cây, 

xanh nước biển, trắng, đen 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị nhận tín hiệu máy thu hình; màn hình hiển thị đèn đi ốt phát quang 
[đèn Led]; màn hình máy tính (phần cứng máy tính); bản mạch LCD; điện thoại di động; 
máy ghi hình kỹ thuật số; thiết bị chạy chương trình truyền thông cầm tay; máy tính cầm 
tay; tai nghe không dây cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; 
pin có thể sạc nhiều lần; thiết bị sạc pin; bao da dùng cho điện thoại di động, điện thoại 
thông minh và máy tính bảng; bao lật cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và 
máy tính bảng; máy tính bảng; bộ điện tử âm thanh cụ thể là hệ thống âm thanh vòm; bộ 
thu tín hiệu kỹ thuật số dùng với máy thu hình và các thiết bị tương tự khác; thiết bị chạy 
DVD; kính xem không gian ba chiều (3D); máy tính; máy in dùng cho máy tính; chíp bán 
dẫn (bộ vi xử lý). 

 

 
(210) 4-2014-02356 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.7; 1.7.6 
(591) Da cam, vàng, trắng 
(731) ORO AGRI INTERNATIONAL LTD.  

(KY) 
PO Box 1569, Ground Floor, Harbour 
Centre, 42, North Church Street, Grand 
Cayman KY1-1110, Cayman Islands  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất 
diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng cho nghề làm vườn (trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hóa 
chất dùng trong lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng); phân bón; chất cải tạo đất; hóa chất để cải tạo đất; chất bổ trợ 
cho hóa chất dùng trong nông nghiệp. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; hóa chất nông 
nghiệp; chất diệt côn trùng dùng trong nông nghiệp; chế phẩm diệt động vật có hại; chất 
diệt giun tròn. 

 

 
(210) 4-2014-02357 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) ORO AGRI INTERNATIONAL LTD.  
(KY) 
PO Box 1569, Ground Floor, Harbour 
Centre, 42, North Church Street, Grand 
Cayman KY1-1110, Cayman Islands 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn 
và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt 
ký sinh trùng); phân bón; phân bón hữu cơ.  
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(210) 4-2014-02358 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) ORO AGRI INTERNATIONAL LTD.  
(KY) 
PO Box 1569, Ground Floor, Harbour 
Centre, 42, North Church Street, Grand 
Cayman KY1-1110, Cayman Islands 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn 
và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt 
ký sinh trùng); phân bón; phân bón hữu cơ.  

 

 
(210) 4-2014-02359 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) KANEKA CORPORATION   (JP) 
2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, 
Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị cung cấp điện năng để tháo gỡ vòng xoắn kim loại dùng trong việc 
điều trị tắc nghẽn mạch máu (thiết bị y tế) 

 

 
(210) 4-2014-02360 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21 
(731) THE YOKOHAMA RUBBER CO., 

LTD.   (JP) 
36-11, Shimbashi 5-Chome, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi dạng hình vuông với phần viền bọc da và phần thân bọc vải canvas (túi 
boston); túi bản to, rộng, có phần nắp luôn để mở (túi tote); túi dạng hình trụ lớn có dây 
thắt nút ở trên (túi duffle); túi nhỏ; « ( dù). 

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; lưỡi trai che nắng; áo mưa; bít 
tất ngắn cổ và tất cao cổ; khăn quàng cổ [khăn rằn], mũ che tai (trang phục); giày chơi 
gôn. 

 

Nhóm 28: Gậy đánh gôn; bóng gôn; túi đựng đồ chơi gôn; găng tay chơi gôn; hộp đựng 
gậy đánh gôn; vỏ bọc gậy sắt đánh gôn; vỏ bọc đầu gậy đánh gôn; túi phủ ngoài để bảo vệ 
túi chơi gôn; vật dụng đánh dấu bóng gôn; vật nhỏ nhọn để đặt quả bóng trước khi đánh 
nó vào từng lỗ (tee đánh gôn). 
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(210) 4-2014-02361 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 5.1.1; 2.1.11; 5.9.25 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) PEACHY VILLAGE CO., LTD.   (TH) 

2 TKS Tower 5 Fl., Unit 1504, Soi Lat 
Krabang 1, Lat Krabang Road, Lat 
Krabang, Bangkok 10520, Thailand 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm nghiền nhuyễn cho trẻ em làm từ thành phần trái cây, rau củ và thịt.  

 

 
(210) 4-2014-02362 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) 012238481 21.10.2013 EM 
(540) 

 

(731) THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG   (SE) 
117 97 Stockholm, Sweden  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2014-02363 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh chạy điện; máy điều hòa không khí; thiết bị sưởi ấm và thiết bị điều 

hòa không khí; máy sấy khô quần áo chạy điện; lò nấu ăn chạy điện.  
 

 
(210) 4-2014-02364 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) KANSAI PAINT CO., LTD.   (JP) 
33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo, 
Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài; chất màu; chất pha loãng sơn.  
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(210) 4-2014-02366 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh cô ban 
(731) Công ty cổ phần pin ắc quy 

Vĩnh Phú  (VN) 

Xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy chì. 
 

 
(210) 4-2014-02367 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng chanh 
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 
khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2014-02368 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.13.25 
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 
khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2014-02369 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.1.24; 26.1.1 
(731) LIM MOK HWA   (KR) 

113-1606, Kukdong APT., 
Dongnimmun, 200, Seoul, South Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; đồ đi ở chân; găng tay [trang phục]; ca 
vát; thắt lưng [trang phục].  
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(210) 4-2014-02370 (220) 08.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Kim 

Đồng   (VN) 

99 Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-02374 (220) 10.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 24.9.1; A26.4.24 

(731) Đào Thị Lan  (VN) 

Số 3 ngõ 62 đường Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, quần đùi, váy, áo sơ mi, quần dài. 
 

 
(210) 4-2014-02375 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

DCORP  (VN) 

60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; đại lý thông 
tin thương mại; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-02378 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH ẩm thực KAFE (VN)

Số 38 phường Quảng An, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2014-02379 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(731) Công ty TNHH Schomburg 

Việt Nam  (VN) 

19P Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 07: Chổi vận hành bằng điện; máy nén khí; máy trộn; súng phun sơn; máy bơm; 
máy hút bụi chân không. 

 

Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; marketing, đăng ký thuê 
bao dịch vụ viễn thông cho người khác; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm 
trong xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; sơn nội 
thất và ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2014-02380 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Schomburg 

Việt Nam   (VN) 

19P Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 07: Chổi vận hành bằng điện; máy nén khí; máy trộn; súng phun sơn; máy bơm; 
máy hút bụi chân không.  

 

Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; marketing, đăng ký thuê 
bao dịch vụ viễn thông cho người khác; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo.  

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm 
trong xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; sơn nội 
thất và ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2014-02381 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) SCHOMBURG GmbH & Co KG  (DE) 
Aquafinstrasse 2 - 8, 32760 Detmold, 
Germany  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường; 
bentonit; muội than dùng trong công nghiệp; chất gắn, chất kết dính có dầu (mát tít/nhựa 
gắn); chất gắn/chất kết dính để sửa chữa/vá lại đồ vật bị vỡ/gẫy; chất bảo quản xi măng, 
trừ sơn và dầu; chế phẩm chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; thuốc thử hoá học 
(không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất dùng trong công nghiệp; chế phẩm chống ẩm 
dùng cho phần xây nề, trừ sơn; nhựa epoxy, dạng thô/chưa xử lý; thuỷ tinh lỏng (thuỷ tinh 
hoà tan); hoá chất công nghiệp; chế phẩm tháo khuôn đúc; chế phẩm hoá học để sản xuất 
sơn; chất dẻo hoá; chất phân tán chất dẻo; chất bảo vệ công trình xây bằng gạch, trừ sơn 
và dầu; chất bảo vệ xi măng, trừ sơn và dầu; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu; chất bảo 
vệ công trình xây, trừ sơn và dầu; silicon; hoá chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn. 

 

Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; sơn phủ (lớp phủ sơn); phẩm màu; sơn, chất màu 
(chất nhuộm); sơn lót. 

 

Nhóm 17: Dải băng dính không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng; hợp 
chất chống ẩm cho các công trình xây dựng; thạch cao cách điện, cách nhiệt; thạch cao 
cách ly; vật liệu trám đầu nối giãn nở; nhựa mủ (cao su); nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); 
chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối; vật liệu cách âm; băng dính không dùng cho mục 
đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng. 

 

Nhóm 19: Bitum (nhựa rải đường); vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ xi 
măng chịu lửa; vải địa kỹ thuật không dệt dùng cho xây dựng; vữa lỏng để trát kẽ hở ở 
tường; vữa dùng cho xây dựng; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-02382 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(731) SCHOMBURG GmbH & Co KG   (DE) 

Aquafinstrasse 2 - 8, 32760 Detmold, 
Germany  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường; 
bentonit; muội than dùng trong công nghiệp; chất gắn, chất kết dính có dầu (mát tít/nhựa 
gắn), chất gắn/chất kết dính để sửa chữa/vá lại đồ vật bị vỡ/gẫy; chất bảo quản xi măng, 
trừ sơn và dầu; chế phẩm chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; thuốc thử hoá học 
(không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất dùng trong công nghiệp; chế phẩm chống ẩm 
dùng cho phần xây nề, trừ sơn; nhựa epoxy, dạng thô/chưa xử lý; thuỷ tinh lỏng (thuỷ tinh 
hoà tan); hoá chất công nghiệp; chế phẩm tháo khuôn đúc; chế phẩm hoá học để sản xuất 
sơn; chất dẻo hoá; chất phân tán chất dẻo, chất bảo vệ công trình xây bằng gạch, trừ sơn 
và dầu; chất bảo vệ xi măng, trừ sơn và dầu; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu; chất bảo 
vệ công trình xây, trừ sơn và dầu; silicon; hoá chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn.  

 

Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; sơn phủ (lớp phủ sơn); phẩm màu; sơn, chất màu 
(chất nhuộm); sơn lót.  

 

Nhóm 17: Dải băng dính không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng; hợp 
chất chống ẩm cho các công trình xây dựng; thạch cao cách điện, cách nhiệt; thạch cao 
cách ly; vật liệu trám đầu nối giãn nở; nhựa mủ (cao su); nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); 
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chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối; vật liệu cách âm; băng dính không dùng cho mục 
đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng.  

 

Nhóm 19: Bitum (nhựa rải đường); vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ xi 
măng chịu lửa; vải địa kỹ thuật không dệt dùng cho xây dựng; vữa lỏng để trát kẽ hở ở 
tường; vữa dùng cho xây dựng; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-02383 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) CIPLA LIMITED  (IN) 
Mumbai Central, Mumbai -400 008, 
Maharashtra, India 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dành cho người.  
 
 

(210) 4-2014-02384 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) BION HEALTHCARE PVT.LTD.  (IN) 
313, Nilkanth Palace-B, 100 ft. 
Anandnagar road, Satellite, Ahmedabad-
380015, India 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 
 

 
(210) 4-2014-02385 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) BION HEALTHCARE PVT.LTD.   (IN) 
313, Nilkanth Palace-B, 100 ft. 
Anandnagar road, Satellite, Ahmedabad-
380015, India 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 
 

 
(210) 4-2014-02389 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) YOSHINO GYMSUM CO., LTD.   (JP) 
Shin-Tokyo Bldg., 3-1, Marunouchi 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 
Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 19: Vữa (để trát hoặc trang trí tường); thạch cao đã được nung thành vôi; vữa làm 
từ thạch cao; tấm thạch cao; tấm ốp tường làm từ thạch cao; ma tít làm từ thạch cao dùng 
để trét vào các mối nối (vật liệu xây dựng phi kim loại thuộc nhóm này); tấm thạch cao 
cốt sợi thủy tinh; tấm xi măng; tấm ốp trần bằng thạch cao; vật liệu xây dựng không làm 
bằng kim loại; tấm ốp trần làm bằng len đá (bông khoáng từ đá) có tác dụng cách âm; ma tít 
dùng cho mối nối làm bằng vật liệu vô cơ (vật liệu xây dựng phi kim loại thuộc nhóm này). 

 

 
(210) 4-2014-02394 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Bế Thị ái Việt  (VN) 

Số nhà 18, ngõ 58A, phố Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02395 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.8; 5.9.6 
(591) Tím, tím nhạt, xanh dương, xanh xám, 

kem, vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02396 (220) 10.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 3.9.1; 26.2.7; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng sẫm, da cam, xanh dương, đen, trắng
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02397 (220) 10.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.3.1; A2.3.23; 26.4.2; A2.3.16 

(591) Hồng, xanh lá cây, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn    (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02398 (220) 10.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.9.19; 26.1.2 

(591) Nâu đỏ, vàng, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02399 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 25.5.25 
(591) Da cam, xanh sẫm, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-02400 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) A19.13.21; 1.15.15; A5.7.22; 1.15.9 

(591) Xanh lá cây, vàng, nâu nhạt, xanh 

dương, xanh dương sẫm, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 

Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dung trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-02401 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.2; 3.4.11; A3.4.24 

(591) Nâu, vàng nhạt, vàng, kem, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn    (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 

Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dung trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-02402 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 2.9.22; A5.3.15; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh dương sẫm, xanh dương, vàng, 

ghi, hồng nhạt, xanh lá cây, đen, trắng. 
tím 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn    (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dung trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02403 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; 1.15.9; A3.9.24; 26.4.2 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, xanh lá 

cây, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn    (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dung trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-02404 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; A3.7.24; 3.7.6 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Nguyễn Thị Thu   (VN) 

Tổ 17 Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em, quần áo may sẵn, khăn quàng cổ, 
tất đi chân, quần áo bơi, cà vạt.  
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(210) 4-2014-02405 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.1; 3.3.15 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất may mặc Thái 

Dương   (VN) 

Số nhà 35, phố Ngô Xuân Quảng, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em, quần áo may sẵn, khăn quàng cổ, 

tất đi chân, quần áo bơi, cà vạt.  
 

 
(210) 4-2014-02406 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, vàng 
(731) SENGETSU SHUZO KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 
1 Shinmachi, Hitoyoshi-Shi, Kumamoto-
Ken, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu của Nhật Bản cụ thể là: rượu trắng của Nhật Bản (rượu Shochu) có chứa 

chiết xuất từ tinh dầu của cây tía tô (tinh dầu rượu); rượu sakê, đồ uống có cồn (trừ bia), 
đồ uống có cồn (trừ bia) có chứa chiết xuất từ tinh dầu của cây tía tô (tinh dầu rượu).  

 

 
(210) 4-2014-02407 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng đồng, xanh lá cây đậm 
(731) SENGETSU SHUZO KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 
1 Shinmachi, Hitoyoshi-Shi, Kumamoto-
Ken, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu của Nhật Bản cụ thể là: rượu trắng của Nhật Bản 

(rượu Shochu) và rượu sakê.  
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(210) 4-2014-02408 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vật 

tư y tế Hoàng Nguyên   (VN) 

43, ngõ 389, Lạc Long Quân, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-02410 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; A5.5.20; A3.7.24 
(731) TONGWEI GROUP CO., LTD.   (CN) 

A-5F Tongwei Building, No.11 Southern 
Fourth Section of Second Ring Road, 
High-tech Zone, Chengdu 610041, 
Sichuan, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện; sáp [nguyên liệu thô]; sáp dùng cho đai truyền; nhiên liệu.  
 
 

(210) 4-2014-02411 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; A5.5.20; A3.7.24 
(731) TONGWEI GROUP CO., TLD.  (CN) 

A-5F Tongwei Building No.11 Southern 
Fourth Section of Second Ring Road, 
High-tech Zone, Chengdu 610041, 
Sichuan, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ đảo điện; thiết bị điều chỉnh nhiệt; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa 
các thao tác công nghiệp; thiết bị điện dùng để chuyển mạch; pin mặt trời; pin điện.  

 
 

(210) 4-2014-02412 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; A3.7.24; A5.5.20 
(731) TONGWEI GROUP CO., TLD.   (CN) 

A-5F Tongwei Building No.11 Southern 
Fourth Section of Second Ring Road, 
High-tech Zone, Chengdu 610041, 
Sichuan, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; 
thiết bị tích nhiệt; thiết bị làm nóng nước.  

 

 
(210) 4-2014-02413 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 

Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2014-02414 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt    (VN) 

Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-02415 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt    (VN) 

Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-02416 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 15.1.13; 18.1.21 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Huỳnh Văn Phương   (VN) 

Số 04B, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 
Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, Tỉnh 
Bình Thuận 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng xe đạp.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp.  
 

 
(210) 4-2014-02418 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SANOFl   (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-02419 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 

 
(210) 4-2014-02420 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Lê Minh Tùng  (VN) 

ấp An Hội I, xã Tân An Hội, huyện 
Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-02421 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng đậm, đen 
(731) Nguyễn Văn Dũng   (VN) 

Đội 1, thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán bình bơm phun thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2014-02422 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Giang Hiền  (VN) 

Số nhà 054, tổ 7 phố Bế Văn Đàn, đường 
Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, 
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 06: Tôn lạnh; tôn mạ kẽm; tôn mạ màu; ống thép; ống inốc.  
 

 
(210) 4-2014-02423 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.   
 

 
(210) 4-2014-02424 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-02425 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)    (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2014-02426 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)    (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2014-02427 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Thiên Kê  (VN) 

Số 430, tổ 8, ấp Hiền Hòa, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men.  
 
 

(210) 4-2014-02431 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, tím, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

mỹ phẩm DMC   (VN) 

1/17/18 ngõ 295, phố Bạch Mai, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc.  
 
 

(210) 4-2014-02432 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.1.1; 5.3.20; 25.1.6; 2.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển bền vững NTM Hà 

Nội  (VN) 

Số 129 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
859 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; sắp xếp và tổ chức các sự kiện giáo dục; kiểm tra 
khả năng tiếng anh; đào tạo liên quan đến ngoại ngữ; khảo thí ngoại ngữ; hướng dẫn giảng 
dạy ngoại ngữ; đào tạo ngoại ngữ thông qua internet; đào tạo phương pháp giảng dạy 
ngôn ngữ; cung cấp các khóa đào tạo ngôn ngữ; tổ chức các khóa đào tạo ngôn ngữ; dịch 
vụ tư vấn liên quan đến đào tạo ngôn ngữ; tổ chức các câu lạc bộ hoặc cuộc thi về giải trí, 
giáo dục. 

 

 
(210) 4-2014-02435 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A18.5.7; A18.5.3; 26.4.4; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH tư vấn A&S  (VN) 

Phòng 1704, tầng 17 tòa nhà đa năng, số 
169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn về 
sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu tri tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh 
chấp ngoài tòa án.  

 
 

(210) 4-2014-02436 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.1.2; 2.5.8; A2.5.22 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, xanh dương, xanh da 
trời, xanh nước biển đậm, nâu, hồng 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 

Tòa nhà Vinamilk, số 10, đường Tân 
Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sữa là chủ yếu); pho mát; sữa chua; bột dinh dưỡng có chứa sữa (sữa 
là chủ yếu). 

 

 
(210) 4-2014-02437 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) ORIENTAL AND MOTOLITE 
MARKETING CORPORATION   (PH) 
80-82 RAMCAR Center, Roces Avenue, 
Diliman, Quezon City, Philippines  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy ô tô. 
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(210) 4-2014-02438 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-02439 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.5; 26.15.15 
(591) Đỏ, đỏ cam, đen 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại - xuất nhập khẩu 

Phi Long  (VN) 

500 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Da cá chiên ăn liền: da cá nướng ăn liền.  
 

 
(210) 4-2014-02440 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) LOVEDALE CORPORATION PTE 
LTD   (SG) 
60 Robinson Road, #11-01 BEA 
Building - Singapore 068 892  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-02441 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) LOVEDALE CORPORATION PTE 
LTD    (SG) 
60 Robinson Road, #11-01 BEA 
Building - Singapore 068 892   

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
861 

(210) 4-2014-02442 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) LOVEDALE CORPORATION PTE 

LTD    (SG) 
60 Robinson Road, #11-01 BEA 
Building - Singapore 068 892   

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2014-02443 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) LOVEDALE CORPORATION PTE 

LTD    (SG) 
60 Robinson Road, #11-01 BEA 
Building - Singapore 068 892   

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2014-02444 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Thông  (VN) 

Số 37B Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-02445 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.11.13; 26.13.1 
(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 

Đường  (VN) 

99 Phố Vồi, thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân. 
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(210) 4-2014-02446 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.13; 26.13.1 
(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 

Đường   (VN) 

99 Phố Vồi, thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân. 

 

 
(210) 4-2014-02447 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3 
(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 

Đường   (VN) 

99 Phố Vồi, thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân. 

 

 
(210) 4-2014-02448 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3 
(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 

Đường   (VN) 

99 Phố Vồi, thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân. 

 

 
(210) 4-2014-02449 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại mỹ phẩm Hoa Anh 

Đào  (VN) 

Lầu 11 tòa nhà JABES 2, số 110 Cách 
Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-02450 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm Như ý  (VN) 

142E/19 Cô Giang, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-02451 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm Như ý   (VN) 

142E/19 Cô Giang, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-02453 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Ngô Phạm Bẩy  (VN) 

Số 4, lô BT5 khu đô thị Pháp Vân, 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp mái bằng kim loại, tấm ốp bằng kim loại dùng cho các công trình xây 

dựng. 
 

Nhóm 19: Tấm lợp mái không bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà không bằng kim loại, 
tấm lợp amiăng xi măng, tấm ốp không bằng kim loại dùng cho các công trình xây dựng, 
tấm ốp amiăng xi măng dùng cho các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-02454 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Ngô Phạm Bẩy   (VN) 

Số 4, lô BT5 khu đô thị Pháp Vân, 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp mái bằng kim loại, tấm ốp bằng kim loại dùng cho các công trình xây 

dựng.  
 

Nhóm 19: Tấm lợp mái không bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà không bằng kim loại, 
tấm lợp amiăng xi măng, tấm ốp không bằng kim loại dùng cho các công trình xây dựng, 
tấm ốp amiăng xi măng dùng cho các công trình xây dựng. 
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(210) 4-2014-02455 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần tấm lợp 

Đông Anh Hà Nội  (VN) 

Số 4, lô BT5 khu đô thị Pháp Vân, 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp mái bằng kim loại, tấm ốp bằng kim loại dùng cho các công trình xây 

dựng.   
 

Nhóm 19: Tấm lợp mái không bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà không bằng kim loại, 
tấm lợp amiăng xi măng, tấm ốp không bằng kim loại dùng cho các công trình xây dựng, 
tấm ốp amiăng xi măng dùng cho các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-02456 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển đậm, vàng 

cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

công nghệ HVC   (VN) 

Số 295B, Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt các thiết bị lọc nước, thiết bị bơm nước, thiết bị bể cá, hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải, hệ thống khai thác, xử lý và cung cấp nước, hệ thống thiết 
bị trong ngành xây dựng, hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí, hệ thống điện trong các 
công trình xây dựng.  

 

 
(210) 4-2014-02457 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 25.3.1; 1.15.11; 5.5.19; 26.2.7 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Cơ sở may D & T  (VN) 

44 đường số 4 Bình Đăng, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy tất; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy tất, mũ nón.  
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(210) 4-2014-02458 (220) 11.02.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Minh Hưng Tiền 

Giang   (VN) 

ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Màn chống muỗi; rèm cửa dạng lưới; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; 

chăn; đồ bằng vải dùng cho giường. 
 

 
(210) 4-2014-02459 (220) 11.02.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Hưng Tiền 

Giang    (VN) 

ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang   

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Màn chống muỗi; rèm cửa dạng lưới; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; 

chăn; đồ bằng vải dùng cho giường. 
 

 
(210) 4-2014-02460 (220) 11.02.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Minh Hưng Tiền 

Giang    (VN) 

ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang   

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Màn chống muỗi; rèm cửa dạng lưới; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; 

chăn; đồ bằng vải dùng cho giường. 
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(210) 4-2014-02461 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A1.1.10; 26.1.2 
(731) FORMOSA SAINT JOSE 

CORPORATION   (TW) 
1F, No. 319 Jiashing Street, Taipei 106, 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước ở kính chắn gió xe cộ; giá để hành lý gắn trên nóc xe ô tô; giỏ 
đựng hành lý gắn vào xe mô tô/túi to đựng hành lý gắn sau yên xe mô tô; giá đựng hành 
lý dùng cho xe cộ; tấm che nắng dùng trên xe ô tô; vòm che nắng cho xe ô tô; tấm phủ 
ghế dùng cho xe cộ; tấm phủ vô lăng lái xe; vòm che nắng dùng cho xe mô tô; tấm phủ xe 
tay ga khỏi nước mưa; tấm phủ thuyền; tấm phủ/tấm lót phanh tay dùng cho xe cộ; tấm 
phủ cần gạt số dùng cho xe cộ; bao/túi chứa hành lý dùng trong xe xô tô; tấm lưới chuyên 
dụng chỉ dùng để phủ lên giá để hành lý gắn trên nóc xe ô tô; túi to/bao đựng hàng hóa 
đặt trên nóc xe cộ; hộp đựng đồ đạc đặt trên nóc xe cộ; đai an toàn dùng trên xe cộ; tấm 
chắn nắng cho cửa sổ của xe ô tô; tất cả các hàng hóa trên đều là bộ phận của xe cộ. 

 

Nhóm 20: Nệm hơi không dùng cho mục đích y tế; giường dùng cho vật nuôi trong nhà; 
gối ôm; nệm/đệm; đệm ghế ngồi; đệm đặt sau lưng; nệm/đệm dùng cho vật nuôi trong 
nhà; cái tựa đầu (đồ đạc); đệm dùng cho cũi đẩy em bé; nệm ngủ dùng khi đi cắm trại.  

 

Nhóm 27: Thảm; thảm đặt ở cửa ra vào; thảm dùng trên xe ô tô; thảm trải sàn xe cộ; thảm 
trải sàn nhà; thảm chùi chân đặt ở cửa ra vào; thảm chùi chân làm bằng chất dẻo đặt ở cửa 
nhà tắm; thảm chùi chân làm bằng cao su; thảm chống trơn trượt; thảm chùi chân sau khi 
tắm; thảm để tập thể dục; thảm tập luyện thể thao; thảm làm bằng bọt cao su lắp ghép 
thành bề mặt sân chơi; tấm thảm dùng để ngồi; tấm thảm dùng để đặt khay thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà; thảm chùi chân làm bằng vải dệt dùng sau khi tắm; thảm trải sàn làm 
bằng vải dệt dùng trong nhà. 

 

 
(210) 4-2014-02462 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Đỗ Ngọc Cường  (VN) 

Số 10 ngõ Đào Duy Từ, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ khách sạn; nhà trọ; nhà nghỉ.  
 
 

(210) 4-2014-02463 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.3.1; 5.5.4 
(591) Vàng cam, xanh lam đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 

vụ Thái Dương Xanh  (VN) 

Lô B4.1-16 Võ Nguyên Giáp, phường 
Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
 
 

(210) 4-2014-02464 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3 
(731) Công ty TNHH Tâm Hải Kim  (VN)

Số 2/1 đường số 6, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Vali, ba lô, túi xách.  
 
 

(210) 4-2014-02465 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02466 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ    (VN) 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02467 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ    (VN) 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02468 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát   (VN) 

Lô 44, TT 2B khu đô thị mới Văn Quán - 
Yên Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02469 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02470 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-02471 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng    (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02472 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng    (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02473 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-02474 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đỗ 

Huỳnh Anh Vũ  (VN) 

448/111/3 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối sản phẩm nhang quế.  
 
 

(210) 4-2014-02475 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (NL) 

1800 Vevey, Switzerland 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng và chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế và điều trị 
bệnh; sữa công thức (dùng cho mục đích y tế) dùng cho trẻ sơ sinh, đồ ăn, đồ uống và 
chất làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; sữa công thức (dùng cho mục đích y tế) dùng cho trẻ em, 
đồ ăn, đồ uống và chất làm thức ăn cho trẻ em dùng cho mục đích y tế; đồ ăn và chất làm 
thức ăn cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người ốm dùng cho mục đích y tế; đồ ăn và chất làm 
thức ăn dùng cho phụ nữ đang mang thai, bà mẹ đang cho con bú, dùng cho mục đích y 
tế; chất dinh dưỡng bổ sung và chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, 
chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02476 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 

Minh  (VN) 

243/47 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-02477 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở Hoàng Yến  (VN) 

KV. Thới An 3, phường Thuận An, quận 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá không còn sống; cá khô; cá muối.  
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Nhóm 35: Mua bán các loại cá, cá khô; xuất nhập khẩu các loại cá, cá khô. 
 
 

(210) 4-2014-02478 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 7.1.24; A11.3.4; 5.7.1; A7.1.11; 
26.1.1 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH Dạ Yến  (VN) 

223 Xô Viêt Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-02479 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(591) Đen, hồng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đào tạo sản xuất thương mại 

Lyona Lê  (VN) 

22 đường số 4, khu phố 4, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm; xoa bóp 

(massage); dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho con người. 
 

 
(210) 4-2014-02481 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.1.6; 1.13.1; 7.11.25 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH tiếp thị Nét Việt  

(VN) 

52/28 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2014-02482 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tiến Hưng  

(VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
 

 
(210) 4-2014-02483 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tiến Hưng  

(VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
 

 
(210) 4-2014-02484 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A3.7.24; 26.7.25; 26.13.25 
(591) Vàng, cam, đen, trắng. 
(731) Phạm Trùng Dương  (VN) 

40/60/30 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Tập vở; bút bi; bút chì; bìa đựng hồ sơ; khăn giấy. 
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-02485 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) INHON INTERNATIONAL CO., LTD.  
(TW) 
4F, No. 12, Wenhu St., Neihu Dist., 
Taipei City 114, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo qua thư; quảng cáo qua thư đặt hàng; quảng cáo trên 
truyền hình; quảng cáo thương mại trên truyền hình; dịch vụ mua sắm cho người khác 
[mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ khuyến mại cho người khác/dịch vụ 
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đẩy mạnh việc bán hàng cho người khác; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; bán đấu giá; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; dịch vụ đại lý xuất - nhập khẩu; nghiên cứu thị trường; hỗ trợ điều 
hành/quản lý kinh doanh; dịch vụ marketing; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-02486 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1061-9 Srinakarin RD, Suanluang, 
Suanluang, Bangkok 10250 Thailand 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm để diệt các động vật gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm và thuốc 
diệt cỏ; và chế phẩm để diệt trừ có dại và diệt sâu bọ gây hại. 

 

 
(210) 4-2014-02488 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A3.11.2; 26.1.1; 5.5.16; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, đỏ, hồng, xanh 

dương. 
(731) Bệnh viện đa khoa khu vực 

Tháp Mười  (VN) 

Đường Hùng Vương, khóm II, thị trấn 
Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 
Tháp 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 44: Viện điều dưỡng, dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bệnh 

viện. 
 

 
(210) 4-2014-02490 (220) 26.06.2012 

(641) 4-2012-13719 (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) ZERIA PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.  (JP) 
10-11, Nihonbashi Kobuna-cho, Chuo-
ku, Tokyo 103-8351 Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
874 

(210) 4-2014-02496 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) MAO BAO INC.,   (TW) 
No. 19, Shin Chien Rd., Hu Kou Hsiang, 
Hsin Chu Hsien, Taiwan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; chế 
phẩm dùng để chăm sóc da (mỹ phẩm); nước rửa chén; chế phẩm để vệ sinh thân thể; 
nước làm thơm không khí.  

 
 

(210) 4-2014-02498 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.17; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Ghi, trắng, xanh đen, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Vĩnh Hảo  (VN) 

346 Hải Thượng Lãn ông, khu phố 2, 
phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước khoáng (đồ uống); nước suối (đồ uống); nước 
tăng lực (không dùng cho y tế); nước uống thể thao (không dùng cho mục đích y tế); nước 
ép trái cây. 

 
 

(210) 4-2014-02499 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; A1.1.10 
(591) Hồng, vàng, trắng. 
(731) Hà Lê Bích Thủy  (VN) 

22/2 đường 14, khu phố 2, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Cá, được bảo quản; thịt lợn ướp; trái cây được bảo quản; trứng; cá đã lạng 
xương, thăn cá đã bỏ xương, phi-lê cá; thực phẩm làm từ cá; nước quả nấu đông; thạch 
trái cây; thạch hoa quả; thạch cho thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thịt; 
thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ 
yếu; rau đã được bảo quản. 

 

Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi; trái cây có múi; quả tươi; rau cỏ tươi, thảo mộc tươi; 
rau tươi; nấm tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, đồ uống: bánh ngọt, thạch rau câu, suất ăn công nghiệp, 
rau củ quả, nấm, đồ uống.  
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(210) 4-2014-02500 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 25.5.1 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

số Bách Khoa BKC   (VN) 

159 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Linh kiện máy tính như màn hình, pin, chuột, bàn phím, vỏ máy tính, quạt làm 
mát cho máy tính; máy nghe nhạc đa chức năng cầm tay, máy nghe nhạc MP3; các loại 
loa nghe nhạc, tai nghe nhạc; bộ nhớ cực nhanh của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, ổ 
cứng .  

 

Nhóm 35: Mua, bán máy tính và thiết bị, linh kiện máy tính, thiết bị, linh kiện viễn thông, 
thiết bị, linh kiện điện thoại, thiết bị ngoại vi.   

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa máy tính và thiết bị, linh kiện máy tính, thiết bị, linh kiện 
viễn thông, thiết bị, linh kiện điện thoại, thiết bị ngoại vi.  

 

Nhóm 42: Thiết kế Website; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính, cài 
đặt phần mềm, thiết kề đồ họa, tư vấn kỹ thuật phần cứng và phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-02501 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

số Bách Khoa BKC   (VN) 

159 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Các loại quạt làm mát cho máy tính xách tay, máy tính cá nhân (dùng điện, 
không dùng cho cá nhân và không phải là một bộ phận của máy tính).  

 

Nhóm 09: Linh kiện máy tính như màn hình, pin, chuột, bàn phím, vỏ máy tính, quạt làm 
mát cho máy tính; máy nghe nhạc đa chức năng cầm tay, máy nghe nhạc MP3; các loại 
loa nghe nhạc, tai nghe nhạc; bộ nhớ cực nhanh của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, ổ 
cứng.  

 

Nhóm 35: Mua, bán máy tính và thiết bị, linh kiện máy tính, thiết bị, linh kiện viễn thông, 
thiết bị, linh kiện điện thoại, thiết bị ngoại vi.  

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa máy tính và thiết bị, linh kiện máy tính, thiết bị, linh kiện 
viễn thông, thiết bị, linh kiện điện thoại, thiết bị ngoại vi.  
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(210) 4-2014-02502 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

số Bách Khoa BKC  (VN) 

159 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán máy tính và thiết bị, linh kiện máy tính, thiết bị, linh kiện viễn thông, 

thiết bị, linh kiện điện thoại; mua bán thiết bị ngoại vi; mua bán các loại máy nghe nhạc 
MP3 và máy nghe nhạc đa chức năng khác, thiết bị lưu trữ di động.  

 

 
(210) 4-2014-02503 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ LC Hà Nội  (VN) 

A2, TT13 đô thị Văn Quán - Yên Phúc, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình chiếu; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; thiết 

bị chiếu hình; thiết bị ghi âm thanh; đèn đi ốt phát quang [LED];  
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; máy khuếch tán 
ánh sáng; bộ khuếch tán ánh sáng; đèn dùng cho thiết bị chiếu, máy chiếu, thiết bị chiếu 
sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED];  

 
Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng taxi; vận chuyển hành khách; vận tải bằng ô tô; vận tải 
bằng tàu thuyền; vận tải đường sông.  

 

 
(210) 4-2014-02504 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể cơm gà 

Đông Nguyên   (VN) 

801 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2014-02505 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể cơm gà 

Đông Nguyên  (VN) 

801 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-02507 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.7 
(591) Xanh, đen. 
(731) Công ty TNHH Mỹ Phẩm Linh 

Chi   (VN) 

Số 157 đường CN11, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 

tắm trắng da (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2014-02508 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Trần Duy Thanh  (VN) 

Số 46/02 Thủ Khoa Huân, phường 1, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 
tắm trắng da (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2014-02510 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(591) Đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh vịt nướng A 

Tài  (VN) 

21/8 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quí, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Vịt nướng, gà nướng, thịt heo nướng. 
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(210) 4-2014-02511 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Quang  

(VN) 

661/34 Trần Hưng Đạo, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán bình gas, bếp gas, điện gia dụng, máy tính và thiết bị ngoại vi, máy 
văn phòng, văn phòng phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-02512 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần NEWTECH 

VINA  (VN) 

614-616-618 đường 3/2, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; máy phát tín hiệu 
điện tử; máy phát tín hiệu viễn thông.  

 

Nhóm 35: Mua bán: điện thoại, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh 
kiện điện tử, viễn thông, thiết bị nghe nhìn, thiết bị viễn thông có dây.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy vi tính; sửa chữa thiết bị liên lạc.  
 
 

(210) 4-2014-02513 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SHAKLEE CORPORATION   (US) 
4747 Willow Road, Pleasanton, 
California 94588, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc tóc; 
chế phẩm chăm sóc da không chứa dược phẩm; chế phẩm trang điểm không chứa dược 
phẩm; kem chống lão hóa; kem chống nhăn.  

 
 

(210) 4-2014-02514 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ quảng cáo Huyền Minh  (VN)

256/9E/12 Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; kem dưỡng da; kem ngừa mụn nám (mỹ phẩm); 
kem trắng da. 

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng da, kem ngừa mụn nám (mỹ 
phẩm), kem trắng da.  

 

 
(210) 4-2014-02515 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV Công 

Nghiệp D & A Việt Nam  (VN) 

Lô NX-D3, đường D1, KCN Long Hậu, 
xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hóa chất; hóa chất công nghiệp; hóa chất ngành sơn.  

 

 
(210) 4-2014-02516 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ ánh 

Sáng Châu á   (VN) 

27/13 Bis Hậu Giang, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02517 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-02518 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng    (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02519 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng    (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-02520 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng    (VN) 

G17 ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-02521 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng    (VN) 

G17 ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02522 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Quảng Bình   (VN) 

Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nuớc tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02523 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc   (VN) 

649/20/7 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ động vật gây hại, thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng.  
 

 
(210) 4-2014-02524 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc   (VN) 

649/20/7 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ động vật gây hại, thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng.  
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(210) 4-2014-02525 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc    (VN) 

649/20/7 Điện Biên Phủ, phường 25, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ động vật gây hại, thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng.  
 

 
(210) 4-2014-02526 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại QMT  (VN) 

Số 1, ngách 102/2, phố Hoàng Đạo 

Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 

Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-02527 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) 1.15.23 

(591) Xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần quốc tế LEAD 

Việt Nam  (VN) 

Xóm 4, thôn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 

Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
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(210) 4-2014-02528 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, da 

cam đậm, da cam nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ An Phúc Hương  (VN) 

Số 8, ngõ 245, đường Khương Trung 
Mới, phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí 
tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P Co.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thiết bị chữa cháy và dụng cụ chữa cháy, thiết bị kiểm tra 
cháy, thiết bị chống cháy, thiết bị báo cháy.  

 

 
(210) 4-2014-02530 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 25.3.1 
(731) Công ty cổ phần dầu khí toàn 

cầu Việt Nam   (VN) 

Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  
 

 
(210) 4-2014-02531 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 25.3.1 
(731) Công ty cổ phần dầu khí toàn 

cầu Việt Nam   (VN) 

Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  
 

 
(210) 4-2014-02532 (220) 12.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.1.1 

(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Trung Dòng  (VN) 

Số 1/476 tổ 1, khu phố Hòa Lân 2, 
phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: phụ kiện trang trí điện thoại, phụ kiện điện thoại. 
 

(210) 4-2014-02533 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 1.5.1; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây tươi, xanh lá cây đậm, cam 

đậm, cam tươi. 
(731) Công ty cổ phần EUROPHARMA 

Việt Nam  (VN) 

Số 18, lô 25, KĐT Văn Khê, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  
 

 
(210) 4-2014-02534 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) ACCOLADE WINES AUSTRALIA 

LIMITED   (AU) 
Reynell Road, Reynella, South Australia 
5161, Australia  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2014-02536 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) STAMM INTERNATIONAL 
CORPORATION   (US) 
1530 Palisade Avenue, #PH-D, Fort Lee, 
New Jersey 07024 USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị nấu nướng; 
thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy; thiết bị thông gió; thiết bị phân phối nước; thiết bị vệ sinh; 
bếp dầu; lò sưởi; lò nung (không sử dụng cho phòng thí nghiệm); các loại thiết bị sưởi ấm, 
thông gió, điều hòa không khí và làm sạch không khí, cụ thể là: thiết bị sưởi ấm bằng dầu, 
bằng điện và bằng ga; thiết bị sưởi ấm trung tâm; thiết bị điều chỉnh sử dụng với thiết bị 
sưởi ấm và thiết bị sưởi ấm trung tâm; thiết bị và hệ thống thông gió; nồi hơi (không phải 
bộ phận của máy móc); thiết bị thổi khí thải; thiết bị (phụ tùng) an toàn cho thiết bị thổi 
khí thải, thiết bị và dụng cụ điều hòa không khí; thiết bị và dụng cụ làm lạnh không khí; 
thiết bị khử mùi không khí và/hoặc làm sạch không khí; thiết bị làm sạch và lọc không khí 
dùng điện; thiết bị tạo ra màn gió hoặc màn khí nóng dùng cho mục đích cách nhiệt; thiết 
bị và dụng cụ lọc không khí; thiết bị và hệ thống sinh hơi nước; ống khói và ống dẫn khí.  
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(210) 4-2014-02537 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.7; 5.7.3; 1.5.1; 1.17.11; A1.1.10; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh rêu nhạt, da cam, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bát Tiên   (VN) 

Lô 1, căn 11, đường Trần Quang Khải, 
phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2014-02538 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Hoàng Thị Ngọc Lan  (VN) 

Số 15/29E Nguyễn Du, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giầy dép thời trang.  
 

 
(210) 4-2014-02539 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.4; 3.1.16 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

nhựa Phú Lâm  (VN) 

Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường 
Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố 
Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc; đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà; vật liệu giả da; ví bỏ 
túi; cặp da; ba lô. 

 
 

(210) 4-2014-02542 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A3.6.3 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh Khắc Tên   (VN) 

436/2F đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 18: Bao, túi nhỏ bằng da để bao gói; hộp bằng da hoặc bằng bìa giả da; ví đựng 
danh thiếp; lớp bọc bằng da; ví đựng tiền; dây da.  

 

 
(210) 4-2014-02545 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) IMAGINARIUS PTE LTD    (SG) 
158 Cecil ST., #11-01 Singapore 069545 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-02546 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) IMAGINARIUS PTE LTD    (SG) 
158 Cecil ST., #11-01 Singapore 069545 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-02547 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) IMAGINARIUS PTE LTD    (SG) 
158 Cecil ST., #11-01 Singapore 069545 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-02548 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) IMAGINARIUS PTE LTD    (SG) 
158 Cecil ST., #11-01 Singapore 069545 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-02549 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) IMAGINARIUS PTE LTD    (SG) 

158 Cecil ST., #11-01 Singapore 069545 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-02550 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) IMAGINARIUS PTE LTD   (SG) 
158 Cecil ST., #11-01 Singapore 069545 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-02551 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) IMAGINARIUS PTE LTD    (SG) 
158 Cecil ST., #11-01 Singapore 069545  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-02552 (220) 12.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) IMAGINARIUS PTE LTD    (SG) 
158 Cecil st., #11-01 Singapore 069545  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-02553 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Ngọc  (VN) 

3/8 Bà Triệu, phường 4, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kem; bánh ngọt; bánh mì; bánh nướng; bánh dẻo; bánh quy.  

 
 

(210) 4-2014-02555 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, da cam. 
(731) AGUSTIN GONZALEZ LENERO   (MX)

Blvd. Aeropuerto No. 425-A, Colonia 
Predio Santa Julia de Jerez, Leon, 
Guanajuato, Mexico Zip Code 37290  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày (đồ đi chân); mũ (đồ đội đầu); áo choàng ngoài; tã lót trẻ sơ sinh 

(quần áo), quần áo bơi; trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); ca vát (trang phục); 
thắt lưng (trang phục).  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trò chơi cờ; bóng cho trò chơi; dụng cụ rèn luyện hình thể; 
dụng cụ bắn cung; máy để tập luyện thể dục; đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục 
đặc biệt cho các môn thể thao); đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); 
đồ câu cá.  

 
 

(210) 4-2014-02556 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; A3.7.24 
(591) Da cam. 
(731) AGUSTIN GONZALEZ LENERO   (MX)

Blvd. Aeropuerto No. 425-A, Colonia 
Predio Santa Julia de Jerez, Leon, 
Guanajuato, Mexico Zip Code 37290   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày (đồ đi chân); mũ (đồ đội dầu); áo choàng ngoài; tã lót trẻ sơ sinh 

(quần áo), quần áo bơi; trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); ca vát (trang phục); 
thắt lưng (trang phục).   

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trò chơi cờ; bóng cho trò chơi; dụng cụ rèn luyện hình thể; 
dụng cụ bắn cung; máy để tập luyện thể dục; đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục 
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đặc biệt cho các môn thể thao); đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); 
đồ câu cá.  

 

 
(210) 4-2014-02557 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại mỹ phẩm Phú Thịnh   (VN) 

E2/64/9 Đa Phước, ấp 5, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-02558 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại mỹ phẩm Phú Thịnh   (VN) 

E2/64/9 Đa Phước, ấp 5, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-02559 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại mỹ phẩm Phú Thịnh  (VN) 

E2/64/9 Đa Phước, ấp 5, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-02568 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.6; 3.7.3; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Da cam đậm, da cam nhạt, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH JAPFA COMFEED 

Long An  (VN) 

Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 31: Gà giống. 
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(210) 4-2014-02569 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.3; 25.1.6; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Da cam đậm, da cam nhạt, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH JAPFA COMFEED 

Long An   (VN) 

Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An   

 
(511)   Nhóm 31: Gà giống. 

 

 
(210) 4-2014-02571 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.7.25 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sao Thiên Việt  (VN) 

444/36 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2014-02572 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 

Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 

Nhóm 31: Cây trồng; hạt giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, hóa chất dùng trong nông nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 
cỏ, cây trồng, hạt giống. 
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(210) 4-2014-02573 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 

nuôi Thiên Bang Đặc Khu Việt 

Nam   (VN) 

Cụm công nghiệp Long Định Long 
Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi dùng cho: thủy hải sản, gia súc, gia cầm.  
 
 

(210) 4-2014-02574 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH Việt ý  (VN) 

Lô KT1 khu công nghiệp Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định  

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; túi bằng giấy hoặc chất dẻo; 
giấy bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói; vật phẩm bằng bìa cứng; đề can.  

 
 

(210) 4-2014-02575 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Thái 

Bình Dương  (VN) 

Phòng 203, nhà B4, Làng Quốc Tế 
Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa sàn nhà, nước rửa nhà vệ sinh, nước rửa chén bát, nước xả vải, nước 
giặt, nước rửa kính, nước rửa tay. 

 
 

(210) 4-2014-02576 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Nâu, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Lá Việt  (VN) 

543/72 Nguyễn Đình Chiểu, phường 02, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-02577 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Daum & Jung 

An  (VN) 

Km5, thôn 4, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo/trang phục; quần áo may sẵn; áo sơ mi; váy; đồng phục. 

 

 
(210) 4-2014-02578 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

điện tử Gia Nguyên  (VN) 

Số 31/19, đường Lý Thường Kiệt, khu 
phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ 
thống và máy làm lạnh; bình nước nóng cho nhà tắm. 

 

 
(210) 4-2014-02579 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

điện tử Gia Nguyên   (VN) 

Số 31/19, đường Lý Thường Kiệt, khu 
phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ 
thống và máy làm lạnh; bình nước nóng cho nhà tắm. 

 

 
(210) 4-2014-02580 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

điện tử Gia Nguyên   (VN) 

Số 31/19, đường Lý Thường Kiệt, khu 
phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ 
thống và máy làm lạnh; bình nước nóng cho nhà tắm (thiết bị cung cấp nước nóng). 
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(210) 4-2014-02581 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) CHRYSLER GROUP LLC  (US) 
1000 Chrysler Drive, City of Auburn 
Hills, State of Michigan 48326, United 
States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ có động cơ và các bộ phận của chúng. 
 
 

(210) 4-2014-02582 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2 
(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 

Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; ví; túi xách; cặp xách; dây đeo vai (dây đai) bằng da. 
 

Nhóm 25: Giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu giày dép, quần áo, va li, ví, túi xách, cặp xách, thắt 
lưng. 

 

 
(210) 4-2014-02583 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Nam   (VN) 

Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu giày dép, quần áo, va li, ví, túi xách, cặp xách, thắt 
lưng. 

 

 
(210) 4-2014-02584 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1 
(731) Nguyễn Văn Nam   (VN) 

Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu giày dép, quần áo, va li, ví, túi xách, cặp xách, thắt 
lưng. 

 

 
(210) 4-2014-02585 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ đậm. 
(731) Công ty cổ phần tiêu dùng và 

bán lẻ M  (VN) 

Tầng 4, tháp A, tòa nhà Sky City, 88 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; 

cà phê chưa rang. 
 

 
(210) 4-2014-02586 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ đậm. 
(731) Công ty cổ phần tiêu dùng và 

bán lẻ M   (VN) 

Tầng 4, tháp A, tòa nhà Sky City, 88 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; 

cà phê chưa rang. 
 

 
(210) 4-2014-02588 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Lê Hữu Châu  

(VN) 

ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng. 
 

Nhóm 35: Mua bán lạp xưởng. 
 

 
(210) 4-2014-02589 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02590 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương VIDIPHA  (VN) 

184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02591 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng  (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-02592 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02593 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-02594 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-02595 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02596 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI  (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai. 

 
 

(210) 4-2014-02597 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai. 

 
 

(210) 4-2014-02598 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai. 
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(210) 4-2014-02599 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai. 

 
 

(210) 4-2014-02600 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần y tế Care 

Việt Nam    (VN) 

Phòng 705, chung cư 11 tầng, thị trấn 
Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02601 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần y tế Care 

Việt Nam    (VN) 

Phòng 705, chung cư 11 tầng, thị trấn 
Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-02602 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần y tế Care 

Việt Nam    (VN) 

Phòng 705, chung cư 11 tầng, thị trấn 
Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02603 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện G8  (VN) 

Xóm 3, xã Nguyên Xá, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi thuốc lá để nhai; thuốc 

lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2014-02604 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) ARGO GROUP INTERNATIONAL 
HOLDINGS, LTD.   (BM) 
110 Pitts Bay Road, Pembroke HM08, 
Bermuda  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là bảo lãnh phát hành bảo hiểm, xử lý yêu cầu bồi 

thường, và điều hành chương trình liên quan đến quản lý bảo hiểm trong lĩnh vực tài sản 
(thương mại và công nghiệp), hàng hóa vận tải biển, năng lượng gần bờ và xa bờ biển, 
không gian vũ trụ và kinh doanh nghiệp vụ trách nhiệm pháp lý.  
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(210) 4-2014-02605 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) GOOGLE INC.   (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến và bán đấu giá trực tuyến để mua hoặc 
bán quảng cáo; dịch vụ quảng cáo nhằm hòa hợp những, người mua và bán quảng cáo, 
nhằm theo dõi việc thực hiện quảng cáo, nhằm quản lý, phân phối và phục vụ quảng cáo, 
nhằm phân tích dữ liệu quảng cáo, nhằm báo cáo dữ liệu quảng cáo và tối ưu hóa việc 
thực hiện quảng cáo; dịch vụ tư vấn quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ thông tin thương mại, 
cụ thể là quản lý việc quảng cáo bằng cách cung cấp báo cáo, mục tiêu quảng cáo, và 
quản lý việc quảng cáo được lưu trữ bằng điện tử; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quảng cáo 
với các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp dịch vụ ứng dụng (viết tắt là ASP) với 
những tính năng nổi bật của phần mềm dùng để quản lý việc trao đổi trực tuyến và bán 
đấu giá trực tuyến để mua hoặc bán quảng cáo, hòa hợp những người bán và mua quảng 
cáo, theo dõi việc thực hiện quảng cáo, quản lý, phân phối và phục vụ quảng cáo, phân 
tích dữ liệu quảng cáo, báo cáo dữ liệu quảng cáo và tối ưu hóa việc thực hiện quảng cáo; 
dịch vụ máy tính nhằm mua chỗ quảng cáo trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2014-02607 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Cam, ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại LĐT 

Việt Nam   (VN) 

Số 6 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-02608 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

 Công ty TNHH thiết kế thời 

trang Quốc Bình   (VN) 

71/8 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(731) 

 

(511)   Nhóm 40: In trên lụa; in mẫu vẽ; nhuộm quần áo; nhuộm vải.  
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(210) 4-2014-02609 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thiết kế thời 

trang Quốc Bình   (VN) 

71/8 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép. 
 

 
(210) 4-2014-02610 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH đổi mới G.R.O.U.P  

(VN) 

Số 2 ngõ 168 Giáp Bát, đường Giáp Bát, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận 
chuyển được, gồm: kính xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, đá để xây 
dựng, đá vôi, xi măng, cọc xi măng, bê tông, cấu kiện xây dựng bằng bê tông, vữa dùng 
cho xây dựng; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; tấm xi măng; các sản phẩm đất 
nung, dùng trong xây dựng.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng, gồm: quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn 
tổ chức và điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hóa để mua và nơi cung cấp dịch 
vụ cho mục đích kinh doanh; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác].  

 

 
(210) 4-2014-02611 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(591) Cam. 
(731) Công ty TNHH Đổi Mới G.R.O.U.P  

(VN) 

Số 2 ngõ 168 Giáp Bát, đường Giáp Bát, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận 
chuyển được gồm: kính xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, đá để xây 
dựng, đá vôi, xi măng, cọc xi măng, bê tông, cấu kiện xây dựng bằng bê tông, vữa dùng 
cho xây dựng; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; tấm xi măng; các sản phẩm đất 
nung, dùng trong xây dựng.    
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Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng gồm: quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn 
tổ chức và điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hoá để mua và nơi cung cấp dịch 
vụ cho mục đích kinh doanh; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 
 

(210) 4-2014-02612 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Cam. 
(731) Công ty TNHH Đổi Mới G.R.O.U.P  

(VN) 

Số 2 ngõ 168 Giáp Bát, đường Giáp Bát, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận 
chuyển được gồm: kính xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, đá để xây 
dựng, đá vôi, xi măng, cọc xi măng, bê tông, cấu kiện xây dựng bằng bê tông, vữa dùng 
cho xây dựng; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; tấm xi măng; các sản phẩm đất 
nung, dùng trong xây dựng.    

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng gồm: quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn 
tổ chức và điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hóa để mua và nơi cung cấp dịch 
vụ cho mục đích kinh doanh; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2014-02613 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Cam. 
(731) Công ty TNHH Đổi Mới G.R.O.U.P  

(VN) 

Số 2 ngõ 168 Giáp Bát, đường Giáp Bát, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận 
chuyển được gồm: kính xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, đá để xây 
dựng, đá vôi, xi măng, cọc xi măng, bê tông, cấu kiện xây dựng bằng bê tông, vữa dùng 
cho xây dựng; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; tấm xi măng; các sản phẩm đất 
nung, dùng trong xây dựng.    

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng gồm: quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn 
tổ chức và điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hoá để mua và nơi cung cấp dịch 
vụ cho mục đích kinh doanh; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 
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(210) 4-2014-02614 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-02615 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu nội ngoại thất Cát 

Tường  (VN) 

Đội 4, thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 27: Thảm trải sàn; giấy dán tường.  
 
 

(210) 4-2014-02616 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 3.4.18; A26.4.24 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thủ 

Dầu Một   (VN) 

354 Huỳnh Văn Lũy, khu 7, phường Phú Lợi,
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 
 

(210) 4-2014-02617 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

Thạch   (VN) 

ấp 3 (thửa đất số 485, tờ bản đồ số 728668),
xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng, bạc; đồ trang sức; đá quý; kim cương; dây chuyền [đồ 
trang sức, đồ kim hoàn].  

 

 
(210) 4-2014-02618 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.  

(US) 
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San 
Rafael, California 94903, U.S.A  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), bao gồm rượu mạnh được chưng cất.  
 

 
(210) 4-2014-02619 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) IMPERIAL S.p.A.   (IT) 

Via dei Lanaioli, 42 - Blocco 11, 
Centergross I-40050 FUNO DI 
ARGELATO (BOLOGNA), Italy  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là bộ quần áo, chân váy, quần dài, áo sơ mi, áo vét, áo len dài 
tay và áo sợi đan chui đầu, áo khoác ngắn hơi phồng thân và có đường chun bo ở gấu áo 
và cổ tay (bomber jackets), áo khoác, áo choàng ngoài, áo mưa, quần áo lông thú (trang 
phục), bộ quần áo thể thao, áo gió; khăn quàng cổ, khăn trùm đầu, khăn choàng; cà vạt, 
găng tay, tất dài, tất ngắn cổ; thắt lưng (trang phục); áo tắm và quần tắm, áo choàng đi 
biển và trang phục đi biển; áo choàng tắm; quần áo ngủ và áo khoác ngoài mặc ở nhà sau 
khi tắm, quần áo lót mặc bên trong, yếm, áo lót, quần đùi; mũ; giày, giày tập thể dục, ủng, 
dép, guốc, dép đi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2014-02621 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Quang Anh   (VN) 

83A Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-02622 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, vàng, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

An Thái Khang   (VN) 

43D/50 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2014-02624 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Nam Việt   (VN) 

Số 36, phố Hoàng Diệu, phường Hồng 
Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-02625 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Hồng, trắng. 
(731) VENT INTERNATIONAL CO., LTD.  

(JP) 
2-15-5 Nihonbashikakigarachou, Chuo-
ku, Tokyo 103-0014, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần áo sơ sinh; bộ quần áo mưa; áo khoác ngoài không 
theo phong cách Nhật Bản; áo khoác; áo len; áo sơ mi và quần áo ngủ; quần áo lót; quần 
áo bơi; mũ tắm (trang phục), áo nịt ngoài; áo phông; tạp dề (trang phục); vật bảo vệ cổ áo 
(trang phục); bít tất ngắn và bít tất dài; xà cạp và ghệt (trang phục); khăn choàng bằng 
lông thú; khăn quàng cổ (khăn dài); găng tay và bao tay (trang phục); ca vát; khăn quàng 
cổ (khăn ngắn); khăn quàng cổ có in hoa văn (trang phục); khăn quàng cổ (có thể che 
được cả mũi và miệng); mũ len che tai (trang phục); mũ mềm đội cho ấm khi ngủ; đồ đội 
đầu (trang phục); quần áo lót dệt kim; bít tất ngắn dệt kim và bít tất dài dệt kim; nịt bít tất; 
dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần, tất; dải cạp thắt lưng (trang phục); thắt 
lưng (trang phục); đồ đi chân (trừ loại đặc biệt dành cho thể thao); giày và giày cao cổ; 
dép theo kiểu phong cách Nhật Bản (Zori); trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức triển lãm hoặc hội chợ cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác 
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(mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác); dịch vụ tư vấn điều hành kinh doanh; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn quản lý nhân sự; dịch 
vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các loại vải dệt và bộ đồ giường 
(chăn, gối, nệm, khăn trải giường); dịch vụ bán buôn và bán lẻ quần áo; dịch vụ bán buôn 
và bán lẻ giày dép (trừ loại đặc biệt dành cho thể thao); dịch vụ bán buôn và bán lẻ túi 
xách và ví; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ dùng cá nhân.  

 
 

(210) 4-2014-02626 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.3.2 
(731) WARRIX SPORT CO., LTD.   (TH) 

149/73 Moo 13, Soi Petkasem 95, 
Petkasem Road, Aomnoi, Kratumban, 
Samutsakorn 74130, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục gồm: quần áo thể thao; quần thể thao; giầy thể thao; tất ngắn.  
 
 

(210) 4-2014-02635 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) MEDIBASE CO., LTD   (KR) 

3F., 32, Hohyeon-ro 489beon-gil, Sosa-
gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 422-807, 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ hộ lý; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ kiểm tra vật lý; liệu pháp vật lý; 
bệnh viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ hiệu thuốc tại bệnh viện; cố vấn về dược phẩm; cố 
vấn về lĩnh vực dược học; viện điều dưỡng; dịch vụ chăm sóc y tế; phòng khám; dịch vụ y 
tế tại bệnh viện; dịch vụ đỡ đẻ; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; chữa răng; 
dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm. 

 

 
(210) 4-2014-02636 (220) 13.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 21.1.1 

(591) Đen, trắng, be. 
(731) TW RACING PARTS INC.   (TW) 

1F., No. 3, Gongyequ 10th Rd., Xitun 
Dist., Taichung city, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Giảm xóc cho xe cộ; phanh cho xe cộ; vành bánh xe cộ.  
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(210) 4-2014-02637 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

VN Kim Nguyên   (VN) 

Số 4344B khóm Đông Thuận, phường 
Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh 
Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-02638 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Khắc Khang  (VN) 

Số 57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, rau, củ, quả , lương thực, thực phẩm, gạo, thuốc trừ sâu, 
chế phẩm sinh học cho chăn nuôi ao hồ, thức ăn cho động vật, thức ăn cho thủy hải sản, 
thủy hải sản đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2014-02639 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 18.2.1 
(591) Xám, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại Y 

Nhân  (VN) 

30/21 Tứ Hải, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02640 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Thiều  (VN) 

Số nhà 509, đường Ngọc Hồi, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 
mua bán mỹ phẩm; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2014-02641 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Triển Hưng  (VN) 

47 đường số 14, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 07: Bộ lọc khí; van khí nén; xi lanh khí nén (tất cả là bộ phận của máy dùng cho 
máy công nghiệp). 

 

Nhóm 19: ống dẫn khí; co nối (đoạn nối) ống dẫn khí, tất cả bằng nhựa cứng dùng cho hệ 
thống dẫn khí. 

 

 
(210) 4-2014-02644 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) Nguyễn Xuân Quảng   (VN) 

57B Phan Chu Trinh, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm dùng làm đẹp cho tóc; tinh dầu; kem mỹ phẩm; nước 
thơm dùng để xức tóc và da; chế phẩm chăm sóc tóc. 

 
 

(210) 4-2014-02645 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.4; 24.5.5 
(591) Đỏ, cam. 
(731) Công ty TNHH Hanh Đạt   (VN) 

Số 5, ngách 66, ngõ 250, đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước: lốp xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2014-02646 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 1.15.3; A3.13.18; A3.13.24; 18.3.23
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá, đỏ, vàng, đen.
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng  (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công nghiệp
Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại. 
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(210) 4-2014-02647 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 1.15.3; 3.9.18; 18.3.23 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá, xanh dương, đen, 

nâu, đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại. 

 
 

(210) 4-2014-02648 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A3.7.24; 3.7.21; 5.7.3 
(591) Xanh lá, xanh lá đậm, vàng, nâu,đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại. 

 
 

(210) 4-2014-02649 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.3; 18.3.23; 1.15.3 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá, đỏ, vàng, đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt cỏ. 
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(210) 4-2014-02651 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.1; A5.5.20; 5.3.20; 4.5.2 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 
 

 
(210) 4-2014-02652 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.1; 4.5.2 
(591) Hồng, đen, nâu, vàng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

 
(210) 4-2014-02653 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.2 
(591) Xanh lá nhạt, vàng, nâu, đen, hồng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  
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(210) 4-2014-02654 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.1; A10.3.4 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, vàng, đỏ, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Sản pbẩm hóa học dùng cho nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

 
(210) 4-2014-02655 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A3.4.24; A3.4.4; A3.4.25 
(591) Xanh lá đậm, vàng, nâu, xám. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

 
(210) 4-2014-02656 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; A3.1.24; A3.1.25; 3.1.6 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, vàng, nâu, 

hồng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 
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(210) 4-2014-02657 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.3; A3.7.24; A3.7.25 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng, nâu, 

xám. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 
 
 

(210) 4-2014-02658 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.8; A3.1.24; A3.1.25; 5.7.3; 14.9.10 
(591) xanh lá nhạt, xanh lá đậm, vàng, nâu, 

cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 
 
 

(210) 4-2014-02659 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.7.1; 18.3.23 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, nâu, vàng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   
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(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

 
(210) 4-2014-02660 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 18.3.23 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt,  
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-02661 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.6; A3.7.24; A3.7.25 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá, vàng, nâu, cam, 

đỏ, hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Tùng   (VN) 

21-22-23 lô E, đường 12, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt,  
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  
 

 
(210) 4-2014-02662 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng địa ốc F.D.C  (VN) 

31 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; cho thuê thiết bị 

xây dựng; dịch vụ chống ẩm [xây dựng]; xây dựng nhà máy, xí nghiệp.  
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(210) 4-2014-02663 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.7.6; 1.13.1; 25.12.1; 20.7.1 
(591) Xanh cửu long, đỏ, vàng. 
(731) Nguyễn Viết Huy  (VN) 

Số 27 - L5, phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2014-02664 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Chí  (VN) 

77 Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 
CONSULT LTD. LLC.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, quán rượu nhỏ. 
 
 

(210) 4-2014-02665 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.1; A5.5.21 
(591) Vàng kem, ghi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Sơn  

(VN) 

13-S1, khu đô thị Hà Tiên, xã Định 
Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh nhà ở; kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới nhà đất; dịch vụ 

cho thuê văn phòng, nhà ở. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình nhà ở; xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ 
tầng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí và các hoạt động thể thao: chơi gôn (golf), chơi ten-nit 
(tennis), bơi lội.  

 
Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2014-02666 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Thăng Long   (VN) 

235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2014-02667 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Thăng Long   (VN) 

235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2014-02668 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Thăng Long   (VN) 

235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2014-02669 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Thăng Long   (VN) 

235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2014-02670 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc lá 

Thăng Long   (VN) 

235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
 
 

(210) 4-2014-02671 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc lá 

Thăng Long  (VN) 

235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2014-02672 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh lá. 
(731) UNISON LABORATORIES CO., LTD.  

(TH) 
39 Moo 4, Klong Udomcholjorn, Muang 
Chachoengsao, Chachoengsao 24000, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; cồn dùng cho dược phẩm; 

muối dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế.  
 

 
(210) 4-2014-02673 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.4; 24.15.21 
(591) Xanh lá. 
(731) UNISON LABORATORIES CO., LTD.  

(TH) 
39 Moo 4, Klong Udomcholjorn, Muang 
Chachoengsao, Chachoengsao 24000, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, cồn dùng cho dược phẩm, 

muối dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế. 
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(210) 4-2014-02674 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 25.1.25 
(591) Đen, ghi. 
(731) UNISON LABORATORIES CO., LTD.  

(TH) 
39 Moo 4, Klong Udomcholjorn, Muang 
Chachoengsao, Chachoengsao 24000, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; cồn dùng cho dược phẩm; 
muối dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02675 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) UNISON LABORATORIES CO., LTD.  
(TH) 
39 Moo 4, Klong Udomcholjorn, Muang 
Chachoengsao, Chachoengsao 24000, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; cồn dùng cho dược phẩm; 
muối dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02677 (220) 14.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.7.3; 26.4.2 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 
đỏ. 

(731) Nguyễn Thanh Nam  (VN) 

Số 8, lô A, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 
 
 

(210) 4-2014-02678 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lam  (VN)

Lô H18, H19 tổ 54 B ngõ 130 Trung 
Kính, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 
 

 
(210) 4-2014-02679 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lam  

(VN) 

Lô H18, H19 tổ 54 B ngõ 130 Trung 
Kính, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 
 

 
(210) 4-2014-02685 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.7.1 
(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hòa  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan; cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê đã chế biến.  
 

Nhóm 32: Nước uống tăng lực; nước uống có ga; nước uống không cồn (có hương vị cà phê).  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-02686 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1 
(591) Trắng, đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hòa   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan; cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê đã chế biến.  
 

Nhóm 32: Nước uống tăng lực; nước uống có ga; nước uống không cồn (có hương vị cà phê).  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-02687 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại và dịch vụ Quốc Thành (VN)

313 - 315 đường Phạm Hùng, phường 
Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa bằng inôc các loại.  
 

 
(210) 4-2014-02688 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư thương mại dịch vụ 

xuất nhập khẩu Hoàng Phúc 

Thịnh  (VN) 

140/22 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm: nước giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước tẩy nhà vệ sinh 
(toilet), nước lau sàn, nước lau kính. 

 

 
(210) 4-2014-02689 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư thương mại dịch vụ 

xuất nhập khẩu Hoàng Phúc 

Thịnh   (VN) 

140/22 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm: sữa tắm, dầu gội, nước hoa, dầu xả tóc. 
 

 
(210) 4-2014-02690 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và sản xuất Hồng 

Phương  (VN) 

718A Luỹ Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: má phanh (bố thắng), xích xe, đĩa xe, nhông xe, kính xe, còi xe.  
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(210) 4-2014-02691 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

PHARVINA  (VN) 

Số 2, ngách 23, ngõ 304, tổ 12, thị trấn 
Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-02692 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-02693 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.   (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-02694 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-02695 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-02696 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-02697 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.1 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2014-02698 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-02699 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-02700 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.1 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện cách nhiệt), chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-02701 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.1 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện cách nhiệt), chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-02702 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.13.1 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện cách nhiệt), chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-02703 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện cách nhiệt), chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-02704 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện cách nhiệt), chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2014-02705 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện cách nhiệt), chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-02706 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện cách nhiệt), chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-02707 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-02708 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-02709 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Trương Thị Minh Hiếu   (VN) 

14 Vũ Tùng, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa. 
 

 
(210) 4-2014-02710 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 4.5.2; 4.5.3; A2.3.23; A2.1.23 
(591) Xanh. 
(731) Nguyễn Thanh Tuấn  (VN) 

Tổ 23, Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc viêm xoang; thuốc hôi miệng; thuốc dạ dày; thuốc thoái hóa khớp; thuốc 
mát gan; thuốc đau răng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ y tế, khám và chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2014-02711 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá, đỏ. 
(731) Nguyễn Thanh Tuấn  (VN) 

Tổ 23, Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn 
phòng; cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 39: Cho thuê nhà xưởng; cho thuê kho bãi; cho thuê xe.  
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(210) 4-2014-02713 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A2.1.23; A2.3.23; 2.1.8; 26.13.1; 2.3.8; 
26.1.1 

(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ kỹ thuật 

An Khương   (VN) 

8B Lương Hữu Khánh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
 
 

(210) 4-2014-02714 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.7.21 
(591) Xanh, đỏ, nâu, vàng. 
(731) Phan Văn Thuận  (VN) 

24/5 Lò Siêu, phường 16, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Me ngào đường. 
 
 

(210) 4-2014-02715 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Khơ Thị Media  

(VN) 

31/12 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
 
 

(210) 4-2014-02716 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

ROVA   (VN) 

236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02717 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

ROVA   (VN) 

236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02718 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

ROVA    (VN) 

236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02719 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

ROVA    (VN) 

236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-02720 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

ROVA    (VN) 

236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02721 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

ROVA    (VN) 

236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02722 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

ROVA    (VN) 

236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02723 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

ROVA    (VN) 

236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02724 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y-éc Xanh 

Pháp   (VN) 

Số nhà 29, ngách 77, ngõ 61, phố Trạm, 
phường Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02725 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJi   (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai.  

 

 
(210) 4-2014-02726 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJi    (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai.  
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(210) 4-2014-02727 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJi    (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai.  
 

 
(210) 4-2014-02728 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 
(591) Hồng, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương. 
(731) Lê Nguyễn Chí Hiếu  (VN) 

46 Hùng Vương, phường 4, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm thời trang trẻ em (quần áo, giày dép, 
mũ (nón), ba lô, dây thắt lưng, cà ra vát, đồng hồ đeo tay, mắt kính); quảng cáo; dịch vụ 
nghiên cứu tiếp thị.  

 

 
(210) 4-2014-02729 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) WING WAH FOOD MANUFACTORY 
LIMITED   (HK) 
5th Floor, Flourish Food Manufactory 
Centre, 18 Tai Lee Street, Yuen Long, 
New Territories, Hong Kong SAR  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; các sản phẩm ca cao; sôcôla; 
đường; bánh kẹo; kẹo đường; mật đường; mật đường pha loãng; bánh quy; bánh mì cuộn; 
bánh sữa nhỏ; bánh bơ; bánh bơ hạnh nhân; bánh ngọt; bánh gạo; bánh trứng cuộn; bột 
nhão; ngũ cốc sấy khô; các sản phẩm bột xay; bánh gạo hấp; giấm, bột hạt sen; bánh mì; 
bánh quy giòn; bánh nướng; bánh ngọt truyền thống Trung Quốc; bánh trung thu; các sản 
phẩm kem lạnh; kem với bánh ngọt; bánh kem; kem lạnh; món tráng miệng kem; món 
tráng miệng lạnh; đá ăn; bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; caramen; mật ong; miến 
(mì sợi); mì sợi; muối nấu ăn; muối để bảo quản thực phẩm; men; bột nở; nước sốt thực 
phẩm (nước sốt); bột nêm; nước sốt hạt tiêu; nước sốt đậu nành; nước sốt đậu; gia vị; bột 
ớt nóng; mù tạt; bột đậu. 
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(210) 4-2014-02730 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 

Xuân   (VN) 

178/4/10A Phan Đăng Lưu, phường 3, 
quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-02731 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  

(VN) 

Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2014-02732 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  

(VN) 

Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2014-02733 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  

(VN) 

Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2014-02734 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  

(VN) 

Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2014-02735 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  

(VN) 

Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2014-02736 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  

(VN) 

Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2014-02737 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược VP 

Pharma   (VN) 

Số 7 ngõ 52 Giang Văn Minh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-02738 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược VP 

Pharma    (VN) 

Số 7 ngõ 52 Giang Văn Minh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-02739 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược VP 

Pharma    (VN) 

Số 7 ngõ 52 Giang Văn Minh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-02740 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A3.4.2; A1.1.12; 3.4.13 
(731) Hộ kinh doanh quán ăn Tuấn 

Hậu  (VN) 

122 Hùng Vương, thị trấn Phú Túc, 
huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Khô bò, cụ thể là bò cỏ một nắng.  
 

 
(210) 4-2014-02743 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay máy vi tinh 
xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động cho điện thoại thông minh và 
cho máy tính bảng, pin điện có thể nạp lại được, thiết bị nạp ắc quy; bao da chuyên dụng 
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dùng cho điện thoại di động, cho điện thoại thông minh và cho máy tính bảng; vỏ chuyên 
dụng dùng cho điện thoại đi động, cho điện thoại thông minh và cho máy tính bảng; máy 
tính bảng, bộ thu tín hiệu truyền hình, các bộ phận cấu thành của hệ thống âm thanh điện 
tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng, hộp đối tín hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy 
đọc dĩa DVD màn hình hiển thị có đèn đi ốt phát quang (LED); màn hình (phần cứng máy 
vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính, máy in dùng cho máy vi tính, chất bán dẫn.  

 

 
(210) 4-2014-02744 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.9 
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku Osaka 
544-8666, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế 
phẩm đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước 
xức tóc; kem đánh răng; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm trang 
điểm; mặt nạ làm đẹp, chế phẩm dưỡng môi không chứa thuốc (mỹ phẩm); chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm); kem làm trắng da; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật. 

 

 
(210) 4-2014-02752 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI   (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-02753 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng hoặc thương mại; 
máy tạo váng sữa chạy bằng điện; máy bán hàng tự động.   
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Nhóm 09: Thẻ khách hàng thân thiết (thẻ tích lũy điểm), thẻ khích lệ khách hàng, thẻ 
phần thưởng, thẻ quà tặng, và thẻ câu lạc bộ (tất cả các thẻ trên đều là các loại thẻ từ đã 
mã hóa) được dùng để mua cà phê, chè (trà), ca cao, thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn, 
đồ điện gia dụng, đồ gia dụng không chạy bằng điện, đồ dùng gia đình, đồ dùng nấu bếp, 
sách, băng đĩa thu âm nhạc, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi 
bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí; phần mềm ứng 
dụng máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) cho các thiết bị di động và điện thoại 
di động, cụ thể là, phần mềm cho người tiêu dùng truy cập, theo dõi và quản lý hồ sơ và 
quỹ chương trình khách hàng thân thiết cùng với tài khoản tích lũy giá trị, việc thanh toán 
mua hàng qua chức năng thanh toán di động, truy cập dữ liệu thực đơn và thông tin địa 
điểm cửa hàng; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được), dùng trong việc 
tạo ra, tải xuống, truyền, nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, phát, lưu trữ và tổ 
chức (thiết lập) các dữ liệu âm thanh; băng đĩa ghi âm nhạc cổ điển, nhạc jazz, nhạc 
đương đại, nhạc pop, nhạc theo mùa, nhạc R&B (âm nhạc dân gian dựa trên điệu blue), 
nhạc soul (âm nhạc của linh hồn, một thể loại nhạc của người Mỹ gốc Phi), nhạc world 
(nhạc mang sắc thái dân tộc của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, không thuộc 
dòng pop chính mạch và cổ điển) và nhạc rốc; đầu máy âm thanh kỹ thuật số; nhạc có thể 
tải xuống thông qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; vỏ bọc và hộp 
dựng cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử cá nhân; dây treo trang trí điện thoại di 
động; vật trang trí cho điện thoại di động; hộp đựng thẻ quà tặng được mã hóa từ tính; thẻ 
quà tặng được mã hóa từ tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chạy bằng điện, cụ thể là thiết bị pha cà phê espresso (cà phê hơi) và 
thiết bị pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và/hoặc thương mại; thiết bị lọc nước; bộ 
thiết bị lọc và làm sạch nước và lõi lọc và bộ lọc thay thế của nó.  

 
Nhóm 16: Xuất bản phẩm và ấn phẩm in, cụ thể là, bản tin và và tạp chí có chứa các thông 
tin về cà phê và người uống cà phê, cái lọc bằng giấy dùng cho người pha cà phê, tập 
anbom ảnh, giấy nghệ thuật (giấy vẽ), bút chì để vẽ, bút lông dùng cho nghệ sĩ, bút, bút 
chì, bút bi, vật dụng đánh dấu trang sách, hộp bút chì, hộp dựng văn phòng phẩm, hộp bút, 
hộp đựng bút chì, văn phòng phẩm, áp phích quảng cáo, khăn ăn bằng giấy, cái lót cốc 
bằng giấy, túi bằng giấy, cái bọc cốc (để đỡ nóng tay khi cầm) bằng giấy; hộp bằng bìa 
cứng hoặc bằng giấy và giấy dùng để bao gói; sách hướng dẫn nhỏ; phiếu (thẻ), danh 
thiếp.  

 
Nhóm 21: Cối xay cà phê và cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, cốc cách nhiệt đựng cà 
phê và đồ uống, cốc bằng giấy, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại 
được (không chạy điện), cái lót cốc không làm bằng giấy và không phải là đồ vải để trên 
bàn ăn, bình chân không cách nhiệt, cốc cà phê, cốc và tách dùng để uống trà, đồ thủy 
tinh (đồ chứa dùng trong gia đình hoặc bếp), đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để 
trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), 
phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy 
bằng điện và hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), ấm đun trà 
không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà, cái lọc trà, chân nến (không phải bằng kim loại 
quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tuợng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm 
bằng sứ; dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện; muỗng xúc (dụng cụ xúc đồ ăn).  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (tất cả thuộc nhóm 25); bít-tất, tạp dề (trang phục); 
khăn quàng cổ.  
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Nhóm 30: Chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo 
mộc; chế phẩm cô đặc trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo mộc, với hương vị trái cây; 
bánh kẹo ướp lạnh có hương vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc trái cây; cà phê xay 
và cà phê hạt; đồ uống cà phê, cacao và cà phê hơi (được pha bằng cách nén cho hơi nước 
thấm dần qua cà phê xay nhuyễn), và đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê và/hoặc cà 
phê hơi; đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà), bột sôcôla và vani; cà phê pha sẵn 
uống liền; chè (trà) pha sẵn uống liền; bánh kẹo ướp lạnh, cụ thể là, kem lạnh, kem sữa 
lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món tráng miệng ướp lạnh được chế biến trên 
cơ sở bột đậu nành; sôcôla, kẹo và bánh kẹo; sản phẩm nướng, cụ thể là bánh nướng xốp, 
bánh nướng, bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì; bánh xăng- đuých (bánh mì 
kẹp nhân); thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc đã chế biến để dùng như ngũ cốc ăn sáng; 
thực phẩm dạng thanh, hoặc nguyên liệu để chế biến thức ăn; ngũ cốc ăn liền; yến mạch 
đã xay; thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở hạt ngũ cốc; thực phẩm dạng 
thanh được chế biến trên cơ sở yến mạch để ăn liền; bánh quy giòn; món ăn được chế biến 
sẵn hoặc để đông lạnh không thuộc các nhóm khác bao gồm chủ yếu là gạo, hạt ngũ cốc, 
hoặc mỳ ống có chứa thịt, đậu nành, thịt gia cầm, hải sản, rau củ, trái cây, đậu phụ, 
và/hoặc pho-mát (với gạo, hạt ngũ cốc, hoặc mỳ ống là thành phần chính); nước xốt (gia 
vị); nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ sôcôla, cacao, cà phê, đường, 
trái cây, quả hạch, và hương liệu (không phải là tinh dầu); nước chấm (gia vị); nước xốt 
được chế biến sẵn (gia vị); nước xốt cho món sa-lát, nước xốt trái cây (gia vị); nước xốt 
rau củ (gia vị); thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở bột đậu nành; chế phẩm 
tạo mùi thơm cho thực phẩm bao gồm si rô hương liệu cho đồ uống, không phải là tinh 
dầu; đường, gia vị, mật ong.  

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây 
hay rau củ (không cồn); nước trái cây và nước ngọt có chứa nước ép trái cây (không cồn); 
đồ uống trái cây ướp lạnh (không cồn) và đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được 
ướp lạnh (không cồn); trái cây cô đặc và trái cây được nghiền nhuyễn được dùng làm 
nguyên liệu pha chế đồ uống; chế phẩm cô đặc và si rô dùng để pha chế đồ uống được pha 
trộn ướp lạnh (không cồn); đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ 
trái cây hay rau củ (không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn); nước ép rau củ - trái cây 
(đồ uống không cồn); đồ uống được chế biến trên cơ sở rau củ (không cồn); đồ uống chứa 
nước ép rau củ (không cồn); hỗn hợp dạng lỏng và bột (chế phẩm) dùng để pha chế đồ 
uống; si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà) và 
chè (trà) thảo mộc; nước uống (đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga 
(không cồn), nước uống (không cồn) có chứa vitamin; nước ngọt (đồ uống không cồn); 
nước giải khát sủi bọt làm bằng nước xô-đa (không cồn); si rô tạo hương vị dùng để pha 
chế đồ uống; nước đóng chai có hương vị và không có hương vị (không cồn); nước uống 
tăng lực (không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống được chế biến trên cơ sở 
đậu nành, không thay thế sữa; nước đậu nành và đồ uống đậu nành [không cồn, không thay 
thế sữa]; đồ uống được chế biến trên cơ sở sữa quả hạch và nước ép quả hạch, không cồn.  

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ bán lẻ, phân phối bán buôn, cửa 
hàng bán buôn và các dịch vụ đặt hàng bán buôn, dịch vụ đặt mua hàng qua đường bưu 
điện và dịch vụ đặt mua hàng bằng ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ bán lẻ trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến (tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, 
thực phẩm đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy 
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bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê 
hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không 
chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác 
bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không 
chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không 
chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến 
(không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm 
bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi 
sơn); vật liệu làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh 
dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ 
thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có 
thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm 
bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc 
và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân 
(đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp 
đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không 
làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong 
nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột 
máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt 
đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ và ô, tất cả đều làm bằng vải, 
chất dẻo hay da, dây deo chìa khóa bằng da, quần áo, giày dép, mũ nón, tạp dề, mũ lưỡi 
trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, 
búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho Giáng Sinh; chế phẩm làm sạch 
cặn vôi và làm sạch cặn để làm sạch máy pha cà phê hoặc chè (trà) dùng cho mục đích gia 
dụng; chế phẩm làm sạch dùng cho máy pha cà phê hoặc chè (trà) dùng cho mục đích gia 
dụng; sản phẩm làm sạch (chế phẩm/chất làm sạch/tẩy sạch hay vải/khăn tẩm sẵn chế 
phẩm làm sạch/tẩy sạch) dùng cho máy pha cà phê hoặc chè (trà) dùng cho mục đích gia 
dụng; máy tạo váng sữa chạy bằng điện; máy bán hàng tự động; thiết bị lọc nước; bộ thiết 
bị lọc và làm sạch nước và lõi lọc và bộ lọc thay thế của nó; phần mềm máy tính; băng đĩa 
ghi âm thanh; đầu máy âm thanh kỹ thuật số; xuất bản phẩm và ấn phẩm in, cụ thể là, bản 
tin và và tạp chí có chứa các thông tin về cà phê và người uống cà phê, cái lọc bằng giấy 
dùng cho người pha cà phê, tập anbom ảnh, giấy nghệ thuật (giấy vẽ), bút chì để vẽ, bút 
lông đùng cho nghệ sĩ, bút, bút chì, bút bi, vật dụng đánh dấu trang sách, hộp bút chì, hộp 
đựng văn phòng phẩm, hộp bút, hộp đựng bút chì, văn phòng phẩm, áp phích quảng cáo, 
khăn ăn bằng giấy, cái lót cốc bằng giấy, túi bằng giấy, cái bọc cốc (để đỡ nóng tay khi 
cầm) bằng giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy và giấy dùng để bao gói; sách hướng dẫn 
nhỏ; cốc giấy, cái lót cốc không làm bằng giấy và không phải là đồ vải để trên bàn ăn, 
bình chân không cách nhiệt, cốc câ phê, cốc và cốc to dùng để uống trà, đồ thủy tinh (đồ 
chứa dùng trong gia đình hoặc bếp); muỗng xúc (dụng cụ xúc đồ ăn); đồ uống bổ sung 
dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); đồ ăn giàu dinh dưỡng dùng thay thế bữa ăn và hỗn 
hơp đồ uống có chất bổ sung dùng cho ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung 
dinh dưỡng dưới dạng thực phẩm dạng thanh (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung thực 
phẩm dùng cho ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung chất xơ dùng khi ăn 
kiêng dùng cho người (dùng cho mục đích y tế); hỗn hợp đồ uống dạng bột chứa chất bổ 
sung dùng cho ăn kiêng có hương vị trái cây (dùng cho mục đích y tế); hỗn hợp đồ uống 
dạng bột bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung vitamin và khoáng 
chất; đồ uống bổ sung vitamin (dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây; đồ uống chế 
biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây hay rau củ; si rô tạo hương vị dùng để pha 
chế đồ uống; đồ uống không cồn; sữa); dịch vụ đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực 
tuyến bằng máy vi tính.  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, tiệm cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán đồ ăn nhẹ, 
nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ và quán cà phê, nhà hàng bán thức ăn mang về, 
và nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách hàng; dịch cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(được chuẩn bị bởi nhà hàng); dịch vụ cung cấp cà phê cho văn phòng do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); chuẩn bị thức 
ăn do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị và bán thực phẩm và đồ uống để mang về do nhà hàng 
thực hiện.  

 
 

(210) 4-2014-02754 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng hoặc thương mại; 
máy tạo váng sữa chạy bằng điện; máy bán hàng tự động.     

 

Nhóm 09: Thẻ khách hàng thân thiết (thẻ tích lũy điểm), thẻ khích lệ khách hàng, thẻ 
phần thưởng, thẻ quà tặng, và thẻ câu lạc bộ (tất cả các thẻ trên đều là các loại thẻ từ đã 
mã hóa) được dùng để mua cà phê, chè (trà), ca cao, thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn, 
đồ điện gia dụng, đồ gia dụng không chạy bằng điện, đồ dùng gia đình, đồ dùng nấu bếp, 
sách, băng đĩa thu âm nhạc, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi 
bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí; phần mềm ứng 
dụng máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) cho các thiết bị di động và điện thoại 
di động, cụ thể là, phần mềm cho người tiêu dùng truy cập, theo dõi và quản lý hồ sơ và 
quỹ chương trình khách hàng thân thiết cùng với tài khoản tích lũy giá trị, việc thanh toán 
mua hàng qua chức năng thanh toán di động, truy cập dữ liệu thực đơn và thông tin địa 
điểm cửa hàng; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được), dùng trong việc 
tạo ra, tải xuống, truyền, nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hoá, giải mã, phát, lưu trữ và tổ 
chức (thiết lập) các dữ liệu âm thanh; băng đĩa ghi âm nhạc cổ điển, nhạc jazz, nhạc 
đương đại, nhạc pop, nhạc theo mùa, nhạc R&B (âm nhạc dân gian dựa trên điệu blue), 
nhạc soul (âm nhạc của linh hồn, một thể loại nhạc của người Mỹ gốc Phi), nhạc world 
(nhạc mang sắc thái dân tộc của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, không thuộc 
dòng pop chính mạch và cổ điển) và nhạc rốc; đầu máy âm thanh kỹ thuật số; nhạc có thể 
tải xuống thông qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; vỏ bọc và hộp 
dựng cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử cá nhân; dây treo trang trí điện thoại di 
động; vật trang trí cho điện thoại di động; hộp đựng thẻ quà tặng được mã hóa từ tính; thẻ 
quà tặng được mã hóa từ tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính.  

 

Nhóm 11: Thiết bị chạy bằng điện, cụ thể là thiết bị pha cà phê espresso (cà phê hơi) và 
thiết bị pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và/hoặc thương mại; thiết bị lọc nước; bộ 
thiết bị lọc và làm sạch nước và lõi lọc và bộ lọc thay thế của nó.   
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Nhóm 16: Xuất bản phẩm và ấn phẩm in, cụ thể là, bản tin và và tạp chí có chứa các thông 
tin về cà phê và người uống cà phê, cái lọc bằng giấy dùng cho người pha cà phê, tập 
anbom ảnh, giấy nghệ thuật (giấy vẽ), bút chì để vẽ, bút lông dùng cho nghệ sĩ, bút, bút 
chì, bút bi, vật dụng đánh dấu trang sách, hộp bút chì, hộp dựng văn phòng phẩm, hộp bút, 
hộp đựng bút chì, văn phòng phẩm, áp phích quảng cáo, khăn ăn bằng giấy, cái lót cốc 
bằng giấy, túi bằng giấy, cái bọc cốc (để đỡ nóng tay khi cầm) bằng giấy; hộp bằng bìa 
cứng hoặc bằng giấy và giấy dùng để bao gói; sách hướng dẫn nhỏ; phiếu (thẻ), danh thiếp.   

 
Nhóm 21: Cối xay cà phê và cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, cốc cách nhiệt đựng cà 
phê và đồ uống, cốc bằng giấy, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại 
được (không chạy điện), cái lót cốc không làm bằng giấy và không phải là đồ vải để trên 
bàn ăn, bình chân không cách nhiệt, cốc cà phê, cốc và tách dùng để uống trà, đồ thủy 
tinh (đồ chứa dùng trong gia đình hoặc bếp), đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để 
trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), 
phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy 
bằng điện và hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), ấm đun trà 
không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà, cái lọc trà, chân nến (không phải bằng kim loại 
quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tuợng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm 
bằng sứ; dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện; muỗng xúc (dụng cụ xúc đồ ăn).   

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (tất cả thuộc nhóm 25); bít-tất, tạp dề (trang phục); 
khăn quàng cổ.    

 
Nhóm 30: Chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo 
mộc; chế phẩm cô đặc trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo mộc, với hương vị trái cây; 
bánh kẹo ướp lạnh có hương vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc trái cây; cà phê xay 
và cà phê hạt; đồ uống cà phê, cacao và cà phê hơi (được pha bằng cách nén cho hơi nước 
thấm dần qua cà phê xay nhuyễn), và đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê và/hoặc cà 
phê hơi; đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà), bột sôcôla và vani; cà phê pha sẵn 
uống liền; chè (trà) pha sẵn uống liền; bánh kẹo ướp lạnh, cụ thể là, kem lạnh, kem sữa 
lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món tráng miệng ướp lạnh được chế biến trên 
cơ sở bột đậu nành; sôcôla, kẹo và bánh kẹo; sản phẩm nướng, cụ thể là bánh nướng xốp, 
bánh nướng, bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì; bánh xăng- đuých (bánh mì 
kẹp nhân); thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc đã chế biến để dùng như ngũ cốc ăn sáng, 
thực phẩm dạng thanh, hoặc nguyên liệu để chế biến thức ăn; ngũ cốc ăn liền; yến mạch 
đã xay; thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở hạt ngũ cốc; thực phẩm dạng 
thanh được chế biến trên cơ sở yến mạch để ăn liền; bánh quy giòn; món ăn được chế biến 
sẵn hoặc để đông lạnh không thuộc các nhóm khác bao gồm chủ yếu là gạo, hạt ngũ cốc, 
hoặc mỳ ống có chứa thịt, đậu nành, thịt gia cầm, hải sản, rau củ, trái cây, đậu phụ, 
và/hoặc pho-mát (với gạo, hạt ngũ cốc, hoặc mỳ ống là thành phần chính); nước xốt (gia 
vị); nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ sôcôla, cacao, cà phê, đường, 
trái cây, quả hạch, và hương liệu (không phải là tinh dầu); nước chấm (gia vị); nước xốt 
được chế biến sẵn (gia vị); nước xốt cho món sa-lát, nước xốt trái cây (gia vị); nước xốt 
rau củ (gia vị); thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở bột đậu nành; chế phẩm 
tạo mùi thơm cho thực phẩm bao gồm si rô hương liệu cho đồ uống, không phải là tinh 
dầu; đường, gia vị, mật ong.   

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây 
hay rau củ (không cồn); nước trái cây và nước ngọt có chứa nước ép trái cây (không cồn); 
đồ uống trái cây ướp lạnh (không cồn) và đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được 
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ướp lạnh (không cồn); trái cây cô đặc và trái cây được nghiền nhuyễn được dùng làm 
nguyên liệu pha chế đồ uống; chế phẩm cô đặc và si rô dùng để pha chế đồ uống được pha 
trộn ướp lạnh (không cồn); đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ 
trái cây hay rau củ (không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn); nước ép rau củ - trái cây 
(đồ uống không cồn); đồ uống được chế biến trên cơ sở rau củ (không cồn); đồ uống chứa 
nước ép rau củ (không cồn); hỗn hợp dạng lỏng và bột (chế phẩm) dùng để pha chế đồ 
uống; si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà) và 
chè (trà) thảo mộc; nước uống (đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga 
(không cồn), nước uống (không cồn) có chứa vitamin; nước ngọt (đồ uống không cồn); 
nước giải khát sủi bọt làm bằng nước xô-đa (không cồn); si rô tạo hương vị dùng để pha 
chế đồ uống; nước đóng chai có hương vị và không có hương vị (không cồn); nước uống 
tăng lực (không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống được chế biến trên cơ sở 
đậu nành, không thay thế sữa; nước đậu nành và đồ uống đậu nành [không cồn, không thay 
thế sữa]; đồ uống dược chế biến trên cơ sở sữa quả hạch và nước ép quả hạch, không cồn.    

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ bán lẻ, phân phối bán buôn, cửa 
hàng bán buôn và các dịch vụ đặt hàng bán buôn, dịch vụ đặt mua hàng qua đường bưu 
điện và dịch vụ đặt mua hàng bằng ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ bán lẻ trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến (tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, 
thực phẩm đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy 
bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê 
hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không 
chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác 
bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không 
chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không 
chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến 
(không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm 
bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi 
sơn); vật liệu làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh 
dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ 
thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có 
thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm 
bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc 
và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân 
(đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp 
đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không 
làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong 
nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng ® a thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột 
máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt 
đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ và ô, tất cả đều làm bằng vải, 
chất dẻo hay da, dây deo chìa khoá bằng da, quần áo, giày dép, mũ nón, tạp dề, mũ lưỡi 
trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, 
búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho Giáng Sinh; chế phẩm làm sạch 
cặn vôi và làm sạch cặn để làm sạch máy pha cà phê hoặc chè (trà) dùng cho mục đích gia 
dụng; chế phẩm làm sạch dùng cho máy pha cà phê hoặc chè (trà) dùng cho mục đích gia 
dụng; sản phẩm làm sạch (chế phẩm/chất làm sạch/tẩy sạch hay vải/khăn tẩm sẵn chế 
phẩm làm sạch/tẩy sạch) dùng cho máy pha cà phê hoặc chè (trà) dùng cho mục đích gia 
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dụng; máy tạo váng sữa chạy bằng điện; máy bán hàng tự động; thiết bị lọc nước; bộ thiết 
bị lọc và làm sạch nước và lõi lọc và bộ lọc thay thế của nó; phần mềm máy tính; băng đĩa 
ghi âm thanh; đầu máy âm thanh kỹ thuật số; xuất bản phẩm và ấn phẩm in, cụ thể là, bản 
tin và và tạp chí có chứa các thông tin về cà phê và người uống cà phê, cái lọc bằng giấy 
dùng cho người pha cà phê, tập anbom ảnh, giấy nghệ thuật (giấy vẽ), bút chì để vẽ, bút 
lông dùng cho nghệ sĩ, bút, bút chì, bút bi, vật dụng đánh dấu trang sách, hộp bút chì, hộp 
đựng văn phòng phẩm, hộp bút, hộp đựng bút chì, văn phòng phẩm, áp phích quảng cáo, 
khăn ăn bằng giấy, cái lót cốc bằng giấy, túi bằng giấy, cái bọc cốc (để đỡ nóng tay khi 
cầm) bằng giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy và giấy dùng để bao gói; sách hướng dẫn 
nhỏ; cốc giấy, cái lót cốc không làm bằng giấy và không phải là đồ vải để trên bàn ăn, 
bình chân không cách nhiệt, cốc câ phê, cốc và cốc to dùng để uống trà, đồ thủy tinh (đồ 
chứa dùng trong gia đình hoặc bếp); muỗng xúc (dụng cụ xúc đồ ăn); đồ uống bổ sung 
dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); đồ ăn giàu dinh dưỡng dùng thay thế bữa ăn và hỗn 
hơp đồ uống có chất bổ sung dùng cho ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung 
dinh dưỡng dưới dạng thực phẩm dạng thanh (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung thực 
phẩm dùng cho ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung chất xơ dùng khi ăn 
kiêng dùng cho người (dùng cho mục đích y tế); hỗn hợp đồ uống dạng bột chứa chất bổ 
sung dùng cho ăn kiêng có hương vị trái cây (dùng cho mục đích y tế); hỗn hơp dồ uống 
dạng bột bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung vitamin và khoáng 
chất; đồ uống bổ sung vitamin (dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây; đồ uống chế 
biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây hay rau củ; si rô tạo hương vị dùng để pha 
chế đồ uống; đồ uống không cồn; sữa); dịch vụ đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực 
tuyến bằng máy vi tính.      

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, tiệm cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán đồ ăn nhẹ, 
nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ và quán cà phê, nhà hàng bán thức ăn mang về, 
và nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách hàng; dịch cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(được chuẩn bị bởi nhà hàng); dịch vụ cung cấp cà phê cho văn phòng do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); chuẩn bị thức 
ăn do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị và bán thực phẩm và đồ uống để mang về do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-02755 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chè (trà) thảo mộc dùng để chữa bệnh, chất bổ sung thảo mộc (dùng cho mục 

đích y tế), đồ uống bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); đồ ăn giàu dinh dưỡng 
dùng thay thế bữa ăn và hỗn hợp đồ uống có chất bổ sung dùng cho ăn kiêng (dùng cho 
mục đích y tế); chất bổ sung thực phẩm dùng cho ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế); chất 
bổ sung chất xơ dùng khi ăn kiêng dùng cho người (dùng cho mục đích y tế); hỗn hợp đồ 
uống dạng bột chứa chất bổ sung dùng cho ăn kiêng có hương vị trái cây (dùng cho mục 
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đích y tế); hỗn hợp đồ uống dạng bột bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); chất 
bổ sung vitamin và khoáng chất; đồ uống bổ sung vitamin (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2014-02756 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] dùng trong việc tạo 
ra, tải xuống, truyền, nhận, biên tập, trích, mã hoá, giải mã, phát, lưu trữ và tổ chức (thiết 
lập) các dữ liệu âm thanh; băng đĩa ghi âm nhạc cổ điển, nhạc jazz, nhạc đương đại, nhạc 
pop, nhạc theo mùa, nhạc R&B, nhạc soul (âm nhạc của linh hồn, một thể loại nhạc của 
người Mỹ gốc Phi), nhạc world (nhạc mang sắc thái dân tộc của nhiều nền văn hóa khác 
nhau trên thế giới, không thuộc dòng pop chính mạch và cổ điển) và nhạc rốc; đầu máy 
âm thanh kỹ thuật số; nhạc có thể tải xuống thông qua mạng máy tính toàn cầu và các 
thiết bị không dây.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp và/hoặc tổ chức các sự kiện giải trí, giáo 
dục, tiêu khiển (vui chơi) và/hoặc âm nhạc; tổ chức, sản xuất, dẫn chương trình và/hoặc 
trình diễn các chương trình, các buổi biểu diễn trực tiếp, buổi hòa nhạc, và các hoạt động 
và sự kiện khác; sắp xếp và điều khiển các buổi xuất hiện của các cá nhân cho các mục 
đích giải trí; xuất bản và sản xuất các bản ghi âm và âm nhạc; cung cấp thông tin, nội 
dung âm thanh, viđêô, đồ họa, văn bản và các nội dung đa phương tiện khác trong các lĩnh 
vực âm nhạc, viđêô, phát thanh, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hóa, 
giải trí, và nghệ thuật và thư giãn thông qua các mạng thông tin liên lạc; dịch vụ xuất bản 
âm nhạc; xuất bản các tác phẩm tài liệu [không phải tài liệu quảng cáo], đồ họa, âm thanh 
và hình ảnh thông qua các mạng thông tin liên lạc; sản xuất và phân phối (cho thuê, không 
phải vận chuyển và bán) các chương trình phát thanh; sản xuất âm nhạc; dịch vụ giải trí, 
cụ thể là cung cấp các bài phê bình về âm nhạc và các bình luận và bài viết về âm nhạc.  

 
 

(210) 4-2014-02758 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.19 
(591) Đen, đỏ, xanh dương, trắng xanh đậm, 

vàng. 
(731) Công ty TNHH Dũng Tiến  (VN) 

Khu A1-5, khu công nghiệp Tây Bắc Củ 
Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 01: Keo (chất dính dùng trong công nghiệp); chất dính; chế phẩm khử keo; chất 

keo tô.  
 

 
(210) 4-2014-02760 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

  

(731) CLARIS LIFESCIENCES LIMITED  

(IN) 

Corporate Towers Nr. Parimal Crossing, 

Ellisbridge, Ahmedabad 380 006, 

Gujarat, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 

 
(210) 4-2014-02761 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

  

(731) AGX LOGISTICS (M) SDN BHD  

(MY) 

Unit 3A-C, 2nd Floor, Jalan USJ 10/1A, 

47610 Subang Jaya, Selangor Darul 

Ehsan, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hoá; phân phối hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; vận 

chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy; lưu kho hàng hóa chuyên chở; vận 

chuyển hàng hóa bằng cách thuê các phương tiện vận tải; vận tải đường bộ; vận tải đường 

biển; dịch vụ cung cấp kho lưu trữ hàng và bốc dỡ hàng; dịch vụ hậu cần (cho việc vận  

tải, đóng gói và lưu trữ hàng hóa và vật liệu); dịch vụ thực hiện vận chuyển người, hàng 

hóa, vật liệu, hoặc tiền mặt và đồ có giá trị từ một nơi này tới một nơi khác (bằng  đường 

sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không hoặc đường ống); sắp xếp vận  chuyển 

hàng hóa; các dịch vụ liên quan đến lưu trữ hàng hóa trong nhà kho hoặc công  trình khác 

để bảo quản hoặc bảo vệ; các dịch vụ liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa  trước khi vận 

chuyển; dịch vụ xếp dỡ hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu; dịch vụ lưu  trữ và kho bãi; 

dịch vụ điều vận chuyển bằng băng chuyền (băng tải); dịch vụ chuyển  nhà; môi giới vận 

tải; dịch vụ bao gói và đóng gói hàng hóa; dịch vụ chuẩn bị các bản  báo cáo liên quan 

đến vận tải; dịch vụ chuẩn bị các bản báo cáo liên quan đến lưu trữ (lưu kho); cung cấp 

thông tin, bao gồm cả thông tin trực tuyến liên quan đến việc vận  chuyển hàng hóa; cho 

thuê tàu hoặc phương tiện để vận tải rác; dịch vụ vận tải bằng  phà; cho thuê mặt bằng 

kho; cho thuê con-ten-nơ để lưu trữ hàng hóa dịch vụ tư vấn,  cung cấp thông tin và cố vấn 

liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên, tất cả các dịch  vụ đều thuộc Nhóm 39.  
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(210) 4-2014-02762 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CVI  (VN) 

Phòng 303, nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-02763 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A3.7.24; 4.3.20; A25.3.3 
(591) Vàng lá mạ, xanh lá, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phượng Hoàng Việt Nam   (VN) 

2 Trương Quốc Dung, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin giá cả, phân tích và dự báo thị trường, xúc tiến 
thương mại.  

 

 
(210) 4-2014-02764 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển thương mại Hoàng Phúc  

(VN) 

Số 389 Trương Định, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm nước nóng; thiết bị diệt trùng nước; thiết bị làm 
mềm nước.  

 

 
(210) 4-2014-02766 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH chế tác mica 

Dĩnh Phong Phú   (VN) 

79 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán nhựa mica, kính (gương) mica, ống nhựa cứng các loại, ống nhựa 

mềm các loại, mua bán bao bì giấy các loại, bao bì nhựa các loại, mua bán các sản phẩm 

bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, hàng thủ công mỹ nghệ được làm từ: tre, nứa, mây, rơm, rạ, 

gỗ, mua bán vật liệu xây dựng, mua bán nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; tổ chức 

giới thiệu và xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2014-02767 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

  

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại và xây 

dựng Hoàn Tuấn Thành  (VN) 

ấp Kiến An, xã An Điền, huyện Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 

thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa.  
 

 
(210) 4-2014-02769 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

  

(731) Nguyễn Quang Đông  (VN)

19 Trần Bình Trọng, phường Phước 

Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng  
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
 

 
(210) 4-2014-02770 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

  

(591) Xanh lá. 

(731) Trần Xuân Thạnh  (VN) 

156/15B Vườn Lài, khu phố 2, phường 

An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 03: Hương trầm để cúng tế, nhang, chế phẩm làm thơm không khí, hương liệu (tinh 

dầu), chiết xuất của hoa (nước hoa), dầu dùng cho mục đích làm sạch.  

 

Nhóm 31: Trái cây tươi, quả tươi rau cỏ tươi, nấm tươi, rau tươi, đậu tươi.  
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(210) 4-2014-02771 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xanh lá, xám. 
(731) Công ty TNHH Xuân Phương  

(VN) 

46 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 01, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện tóc.  

 

 
(210) 4-2014-02772 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 1.15.23; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, vàng, đỏ. 
(731) Hiệp hội doanh nghiệp Quân 

Đội  (VN) 

28A Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 

tư vấn tổ chức kinh doanh; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; tư 
vấn nghiệp vụ thương mại; giới thiệu sản phẩm; quan hệ công chúng.  

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều khiển 
đại hội; sắp xếp và tiến hành đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành 
hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; 
xuất bản sách; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức 
các cuộc thi thể thao; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

 
(210) 4-2014-02775 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) E.LAND WORLD LIMITED  (KR) 
19-8 Changjeon-Dong, Mapo-gu, Seoul, 
Korea 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu; cung cấp nơi 

nhốt giữ động vật; đặt chỗ ở tạm thời; nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; 
căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà trẻ ban 
ngày; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; 
khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; cho 
thuê thiết bị phân phối nước uống; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê thiết bị ánh sáng 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
947 

không dùng cho trường quay hoặc nhà hát; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ 
thủy tinh; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê 
phòng họp; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống; nhà dưỡng lão; nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2014-02776 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại và dịch 

vụ Hiếu Học  (VN) 

Thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước.  

 

 
(210) 4-2014-02778 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.4; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, vàng, cam. 
(731) Công ty TNHH Sư Tử Xanh  (VN) 

Số 82/8 Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn mÒn giường; vải bọc nệm gối; rèm cửa; khăn phủ gối; ga trải giường; 

khăn tắm.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; nón; tất.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, nón, tất, chăn mÒn giường, vải bọc nệm gối, rèm 
cửa, khăn phủ gối, ga trải giường, khăn tắm; quảng cáo thương mại. 

 

 
(210) 4-2014-02779 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.4 
(591) Đen, xám. 
(731) HANDPHONESHOP PTE LTD  (SG) 

53 Ubi Crescent Singapore 408594 
SINGAPORE 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, các 

thiết bị thể hiện phong cách sống, các phụ kiện liên quan và các thiết bị điện tử; dịch vụ 
tập hợp nhiều loại hàng hóa khác nhau bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, các 
thiết bị thể hiện phong cách sống, các phụ kiện liên quan và các thiết bị điện tử, vì lợi ích 
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của người khác (không bao gồm việc vận chuyển các hàng hóa này), cho phép khách hàng 
thuận tiện xem và mua hàng hoá từ cửa hàng bán lẻ; dịch vụ tập hợp nhiều loại hàng hóa 
khác nhau bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, các thiết bị thể hiện phong cách 
sống, các phụ kiện liên quan và các thiết bị điện tử, vì lợi ích của người khác (không bao 
gồm việc vận chuyển các hàng hóa này), cho phép khách hàng thuận tiện xem và mua 
hàng hoá từ một trang web hàng hóa nói chung trong mạng truyền thông toàn cầu; dịch vụ 
quản lý kinh doanh và áp dụng kinh doanh cho việc nhượng quyền thương mại; dịch vụ 
cung cấp hỗ trợ quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý kinh doanh trong hoạt động và 
thành lập nhượng quyền thương mại; tất cả đều thuộc nhóm 35. 

 

 
(210) 4-2014-02780 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) Phạm Hải Sơn  (VN) 

382/33 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 
 

 
(210) 4-2014-02782 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế 

Việt ý  (VN) 

Số nhà 281, phố Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt, bánh bao, bao gồm: bánh bao nhân thịt, bánh bao nhân 
trứng muối, bánh bao chay.  

 
 

(210) 4-2014-02783 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Kỹ thuật 

Công nghệ á Châu  (VN) 

S39-1, Hưng Vượng 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ về cách điện, cách 
nhiệt, cách âm trong xây dựng; xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; xây 
dựng và sửa chữa kho chứa hàng. 
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(210) 4-2014-02784 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Phú 

Thịnh  (VN) 

E2/64/9 Đa Phước, ấp 5, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-02785 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Phú 

Thịnh  (VN) 

E2/64/9 Đa Phước, ấp 5, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-02786 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Phú 

Thịnh  (VN) 

E2/64/9 Đa Phước, ấp 5, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2014-02787 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Phú 

Thịnh  (VN) 

E2/64/9 Đa Phước, ấp 5, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-02788 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Vạn Niên Phúc  

(VN) 

61/10 Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm (gạo, thịt, thực phẩm chức năng). 
 
 

(210) 4-2014-02789 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại tổng hợp Cường 

Phát  (VN) 

Thôn Thành Yên, xã Quảng Thành, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân ủ/ phân trộn; phân bón; chế phẩm phân bón; 
phân đạm; canxi xyanmit [phân bón]. 

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các sản phẩm: phân bón trong nông nghiệp, phân ủ/ 
phân trộn, bón, chế phẩm phân bón, phân đạm, canxi xyanmit [phân bón], nghiên cứu 
kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh doanh; thông tin kinh doanh; quảng cáo; nghiên cứu thị 
trường. 

 
 

(210) 4-2014-02790 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.3; A26.11.8; 26.3.23 
(591) Cam, trắng, xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH xây dựng thương

mại dịch vụ Gia Hưng Thịnh  (VN)

611/27C đường Điện Biên Phủ, phường 
1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2014-02791 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh nước biển nhạt, trắng. 
(731) KABUSHIKI KAISHA TABUCHI  (JP) 

2-1-56, Uriwariminami, Hirano-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); phụ kiện ống dẫn bằng 
kim loại, bao gồm đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; vòng đai bằng kim loại để kết nối 
ống dẫn; khuỷu ống bằng kim loại cho ống dẫn; vòng kẹp bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; van khoá nước; van điều chỉnh nước trong bình chứa; 
vòi của ống dẫn; bộ lọc vòi nước gia dụng. 

 

 
(210) 4-2014-02792 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 16.1.13 
(591) Vàng, trắng, đen. 
(731) Hiệp hội nữ doanh nhân 

thành phố Hà Nội  (VN) 

Phòng 604, số 8 Phạm Ngọc Thạch, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi về âm nhạc; tổ chức sự kiện không vì mục đích quảng 
cáo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo. 

 

 
(210) 4-2014-02796 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.25; 2.3.7; 3.1.8; A2.3.24; 2.1.25 
(591) Trắng, đỏ, canh cô ban, vàng, hồng, 

hồng tím. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  (VN) 

Lô H18, H19 tổ 54 B ngõ 130 Trung 
Kính, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 
 

 
(210) 4-2014-02797 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A6.7.5; 4.5.5; 4.5.4; 7.1.8 
(591) Trắng, đỏ, canh cô ban, xanh da trời 

đậm, xanh tím, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm   (VN)

Lô H18, H19 tổ 54 B ngõ 130 Trung 
Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 
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(210) 4-2014-02798 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A6.7.5; 4.5.4; 4.5.5; 7.1.8 
(591) Trắng, đỏ, canh cô ban, xanh da trời 

đậm, xanh tím, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  

(VN) 

Lô H18, H19 tổ 54 B ngõ 130 Trung 
Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 

 

 
(210) 4-2014-02799 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.3.1; A6.19.11; 4.1.3 
(591) Trắng, đỏ, canh cô ban, vàng, hồng, 

xanh, xanh lá, vàng nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  

(VN) 

Lô H18, H19 tổ 54 B ngõ 130 Trung 
Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 

 

 
(210) 4-2014-02800 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.2.1; A3.2.24; 5.3.20; A5.13.8 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, hồng nhạt, hồng, 

tím nhạt, xanh nhạt, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VIAN   (VN) 

Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-02801 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Bổn Nguyệt   (VN) 

27B Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02802 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02803 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Trần Thị Mười  (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02804 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Trần Thị Mười   (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02805 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Trần Thị Mười   (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02806 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02807 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-02808 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02809 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A25.7.21; A26.11.12; 25.5.2 
(591) Xanh hòa bình, xanh sẫm, tím, da cam, 

trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02810 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Be Sante   (VN) 

Số 122 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
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vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống 
tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi 
làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới 
thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-02811 (220) 17.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 19.7.1; 6.1.2; 3.7.16; A5.5.22; A5.13.8 

(591) Đỏ, vàng, ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phương Minh Khoa   (VN) 

132 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu gạo, rượu hoa quả, rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi.  
 

 
(210) 4-2014-02812 (220) 17.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 3.7.16; 6.1.2; 19.7.1; A5.5.22; A5.13.8 

(591) Đỏ, vàng, da cam, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phương Minh Khoa   (VN) 

132 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu gạo, rượu hoa quả, rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi.  
 

 
(210) 4-2014-02813 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần MISA    (VN) 

Nhà I, khách sạn La Thành, số 218 Đội 
Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn). 
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(210) 4-2014-02814 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Bùi Thị Hồng Ngọc   (VN) 

E5-9 chung cư Khánh Hội 3, 360G Bến 
Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2014-02815 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Bùi Thị Hồng Ngọc   (VN) 

E5-9 chung cư Khánh Hội 3, 360G Bến 
Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2014-02816 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Bùi Thị Hồng Ngọc   (VN) 

E5-9 chung cư Khánh Hội 3, 360G Bến 
Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2014-02818 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 

Siêng   (VN) 

Tổ 1, thôn Tân Hòa, xã Bàu Chinh, 
huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-02819 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Hộ kinh doanh nem nướng 

Hưng Phát  (VN) 

35/8C ấp Trung Đông, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nem nướng. 
 
 

(210) 4-2014-02820 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.5 
(591) Da cam, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

DMV - TECH Việt Nam  (VN) 

Số nhà 86, ngõ 267/2 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Nấm cục đã được bảo quản; nấm truýp đã được bảo quản; nấm đã được bảo 
quản; rau đóng hộp, rau đã được bảo quản.  

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): nấm cục, đã được bảo quản, nấm truýp đã được bảo 
quản, nấm đã được bảo quản, rau đóng hộp, rau đã được bảo quản; nghiên cứu thương 
mại; quảng cáo; khảo sát kinh doanh; điều tra thương mại; nghiên cứu về thương mại; 
dịch vụ tái lập kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2014-02821 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mosnet   (VN) 

Đường Nguyễn Văn Dương, khu vực 4, 
thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc xua đuổi côn trừng, sâu bọ; thuốc trừ sâu; chất diệt động vật có hại; 
hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ muỗi. 

 

Nhóm 21: Thùng rác; chai lọ; bình đựng cỡ lớn; xô; đồ chứa đựng dùng trong gia đình và 
nhà bếp; chậu giặt. 

 

Nhóm 22: Lưới; cái võng; lưới nhựa dùng để che nắng eây trồng; lưới nhựa che chắn côn 
trùng để bảo vệ cây trồng; bao dệt bằng nhựa PP để vận chuyển và lưu giữ các vật liệu để 
rời; vải bạt. 
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Nhóm 24: Màn chống muỗi; rèm cửa dạng lưới; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; 
chăn; đồ bằng vải dùng cho giường.  

 

Nhóm 27: Thảm; thảm chùi chân ở cửa; thảm ô tô; thảm chống trơn; tấm phủ sàn; thảm 
tập thể thao. 

 

 
(210) 4-2014-02822 (220) 17.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 25.1.25; 26.4.2; 25.1.9 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Phương Tuấn Anh  (VN) 

195 đường Bờ Sông, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại hoa, quả tươi; thông tin thương mại và tư vấn 
tiêu dùng.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp thông tin về nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 
cấp thực phẩm, đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện theo đơn đặt hàng qua Internet.  

 
 

(210) 4-2014-02823 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(731) Công ty TNHH BIGSAN Việt Nam  

(VN) 

Số 5, ngõ 12 Phan Văn Trường, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; giày; dép; khăn quàng cổ; mũ.  
 
 

(210) 4-2014-02824 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm thương mại Pha Lê   (VN) 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột; bột mì.  
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(210) 4-2014-02825 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thế giới Điện tử   (VN) 

303 lô L cư xá Thanh Đa, phường 27, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; máy lạnh; máy điều hoà không khí; bếp; bóng điện; lò vi sóng.  
 

 
(210) 4-2014-02826 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) A3.9.4; A25.7.2; 21.3.16 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh tím, đỏ, 

trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần dệt lưới Sài 

Gòn   (VN) 

89 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 22: Lưới đánh cá. 
 

 
(210) 4-2014-02829 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) 26.11.3; A26.11.8; A26.11.9; 26.3.1 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Liên Hiệp Thành   (VN) 

62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao; trò chơi cờ giải trí; bàn cờ; cầu đá, cầu lông; 

vợt cầu lông; vợt bóng bàn. 
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(210) 4-2014-02830 (220) 17.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.7.1; 1.15.23; A11.3.4 

(591) Trắng, nâu. 
(731) Ngô Long  (VN) 

Tổ dân phố số 3, thị trấn La Hà, huyện 
Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  
 

 
(210) 4-2014-02831 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.5.21 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Hoa Mẫu Đơn  

(VN) 

33E đường 17, khu phố 3, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; trâm gài đầu [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; dây chuyền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; hoa tai; 
chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn]. 

 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví đựng tiền, ví bỏ túi; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; cặp 
da; vali. 

 

 
(210) 4-2014-02832 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) 40-2013-0071168 28.10.2013 KR 
(540) 

  

(531) 26.7.25; 26.3.1; 26.4.9 
(591) Vàng, đỏ, tím, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xanh lam, xám. 
(731) LOEN ENTERTAINMENT, INC   (KR) 

17, Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 03: Bút kẻ môi (tạo lớp lót môi, mỹ phẩm); son môi; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế 
phẩm chống nắng; phấn mắt (mỹ phẩm) chất làm bỏng môi; son môi trung hòa (mỹ 
phẩm); son dưỡng môi lót; chế phẩm chăm sóc môi (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc môi 
(mỹ phẩm); phấn mỹ phẩm; nước sơn móng dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel từ dầu mỏ 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); dầu dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chất màu dùng cho mục đích vệ sinh; phấn trang điểm; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; 
dầu thơm dùng để sản xuất các chế phẩm mỹ phẩm; son dưỡng môi có hương thơm.  
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(210) 4-2014-02833 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) 40-2013-0071170 28.10.2013 KR 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Vàng, đỏ, tím, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xanh lam, xám. 
(731) LOEN ENTERTAINMENT, INC    (KR) 

17, Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 16: Tẩy bằng cao su; sổ tay; giấy ghi nhớ (văn phòng phẩm); sổ ghi nhớ (văn 
phòng phẩm); văn phòng phẩm; bút bi; phong bì (văn phòng phẩm); chất lỏng để xóa (đồ 
dùng văn phòng); đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); sổ tay bỏ túi; đồ dùng giảng dạy (trừ 
thiết bị giảng dạy); sách tranh ảnh; sách bài hát; sách; báo chí; nhật báo; tạp chí; tạp chí 
xuất bản định kỳ; tạp chí (định kỳ); xuất bản phẩm dạng in.  

 
 

(210) 4-2014-02834 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) 40-2013-0071171 28.10.2013 KR 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Vàng, đỏ, tím, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xanh lam, xám. 
(731) LOEN ENTERTAINMENT, INC    (KR) 

17, Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân (trang phục); bộ quần áo tắm; quần áo thể thao; áo vét (quần áo); 
quần gin xanh; quần lót; áo lót của đàn ông (áo may ô); áo len đan; áo thun ngắn tay; ca vát; 
bao tay của phụ nữ (trang phục); khăn quàng cổ; tất cao cổ; tất ngắn cổ; mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); mặt nạ trùm mặt dùng cho mùa đông (trang phục); dải đeo quần; áo ngoài có mũ trùm 
đầu; đồng phục (trang phục); quần áo (không dùng trong y tế, không dùng để bảo hộ).  

 
 

(210) 4-2014-02835 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) 40-2013-0071169 28.10.2013 KR 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Vàng, đỏ, tím, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xanh lam, xám. 
(731) LOEN ENTERTAINMENT, INC    (KR) 

17, Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 09: Tệp tin âm nhạc có thể tải về được; máy quay đĩa; đĩa com pắc có nhạc đã được 
thu sẵn; băng từ có nhạc đã được ghi sẵn; phương tiện điện tử có nhạc đã được ghi sẵn; 
phim X - quang đã lộ sáng; phim dương bản đã lộ sáng; phim điện ảnh đã lộ sáng; phim 
đã lộ sáng; phim hoạt hình; sách điện tử có thể tải về được; báo điện tử có thể tải về được; 
xuất bản phẩm điện tử có thể tải về được; sách giảng dạy hoặc giấy điện tử có thể tải về 
được.  

 

 
(210) 4-2014-02837 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) 41-2013-0041031 28.10.2013 KR 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Vàng, đỏ, tím, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xanh lam, xám. 
(731) LOEN ENTERTAINMENT, INC    (KR) 

17, Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền qua vệ tinh; dịch vụ truyền hình; truyền thông tin điện tử đã 
được mã hóa kỹ thuật số; truyền tập tin số; thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyên, thông 
tin liên lạc không dây; truyền tải dữ liệu, âm thanh và hình ảnh qua vệ tinh; truyền hình vệ 
tinh; truyền thông qua dây; viễn thông bằng điện thoại đi dộng; cung cấp thư điện tử cho 
người khác; phát sóng truyền thanh truyền hình qua internet; dịch vụ cổng thông tin qua 
internet; cung cấp các kênh truyền thông mới.  

 
 

(210) 4-2014-02838 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) 41-2013-0041032 28.10.2013 KR 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Vàng, đỏ, tím, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xanh lam, xám. 
(731) LOEN ENTERTAINMENT, INC    (KR) 

17, Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được thực hiện bởi các ca sĩ; lập kế hoạch cho các buổi biều 
diễn (giải trí); tổ chức các buổi hòa nhạc pốp; sản xuất chương trình truyền thanh; trình 
diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình biểu diễn trực tiếp; hướng dẫn 
biểu diễn (cho người khác); sản xuất nhạc có hình; dịch vụ biểu diễn của những người 
nghệ sỹ; thông tin giải trí; sản xuất băng từ ghi âm; dịch vụ ghi đĩa; dịch vụ phân phối các 
bản ghi âm; sản xuất các bản ghi âm; dịch vụ biểu diễn âm nhạc; sản xuất các buổi biểu 
diễn âm nhạc, trình diễn các buổi hòa nhạc.  
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(210) 4-2014-02839 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) 41-2013-0041033 28.10.2013 KR 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Vàng, đỏ, tím, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xanh lam, xám. 
(731) LOEN ENTERTAlNMENT, INC.   (KR) 

17, Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi các nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cửa hàng bánh (cung cấp bánh (cung cấp thức ăn) do 
cửa hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; nhà hàng đồ ăn nhanh; nhà hàng Hàn Quốc; 
dịch vụ chỗ ở khu du lịch; dịch vụ khách sạn, dịch vụ đặt chỗ khách sạn; nhà dưỡng lão; 
dịch vụ nhà trẻ ban ngày; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cho thuê phòng họp; cho thuê 
thiết bị nấu ăn.  

 

 
(210) 4-2014-02842 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) BIOTHERM  (MC) 
Roc Fleuri - 1, rue du TÐnao MC-98000 
Monaco 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước hoa có nồng độ vừa (eau de toilette); chất gien (gel), muối 
dùng để tắm và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng thơm, chất khử 
mùi dùng cho cơ thể; mỹ phẩm cụ thể là kem, sữa, nước thơm, chất gien (gel) và phấn 
dùng cho mặt, cơ thể và tay; chế phẩm bảo vệ da khỏi nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế 
phẩm trang điểm; dầu gội đầu; chất gien (gel), nước xịt, keo bọt và dầu thơm để tạo kiểu 
tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc và tẩy màu cho tóc; chế phẩm 
tạo nếp tóc lượn sóng và làm xoăn tóc lâu dài; tinh dầu dùng cho cá nhân. 

 
 

(210) 4-2014-02843 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Gia Việt  (VN) 

340/14 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà giảm béo dùng cho mục 
đích y tế. 
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(210) 4-2014-02844 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) LELING JACO INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD.   (CN) 
Xisen Wenquan, North Yunhong Street, 
Leling, Shandong Province, China  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 06: Chốt cửa bằng kim loại; vật dụng chặn cửa bằng kim loại/chốt cài bằng kim 
loại dùng cho cửa sổ trượt; xích bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa, không dùng điện/lò xo 
giữ cửa đóng mở, không dùng điện; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho cửa sổ; ròng rọc 
cho cửa sổ/ròng rọc cửa sổ trượt; tay nắm cửa bằng kim loại; cơ cấu mở cửa, không dùng 
điện; bản lề bằng kim loại; con lăn bằng kim loại của cửa trượt.  

 
 

(210) 4-2014-02846 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.  (JP)
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn; rượu táo.  
 

(210) 4-2014-02847 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.   (JP)
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không chứa cồn.  
 

 
(210) 4-2014-02848 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh lẩu nấm Gia 

Khánh  (VN) 

Số 2, phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt gà; thịt bò; nấm khô (được bảo quản); nấm đông lạnh (được bảo 
quản); rau, quả được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Gia vị; tương ớt; mỳ sợi; mỳ ống; bánh đa; mù tạc; trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 31: Nấm tươi; rau tươi; rau thơm (rau tươi), dưa chuột tươi; hành tươi; tỏi tươi.  
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Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vodka; rượu uýt ki (whisky); rượu vang; đồ uống có cồn (trừ 
bia); đồ uống hoa quả có cồn.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; dịch 
vụ khách sạn; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê thiết bị phân phối nước uống. 

 

 
(210) 4-2014-02849 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A25.1.10; 2.1.1 
(731) Hộ kinh doanh lẩu nấm Gia 

Khánh  (VN) 

Số 2, phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt gà; thịt bò; nấm khô (được bảo quản); nấm đông lạnh (được bảo 
quản); rau, quả được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Gia vị, tương ớt; mỳ sợi; mỳ ống, bánh đa (loại để nấu ăn dạng sợi); mù tạc; 
trà; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

Nhóm 31: Nấm tươi; rau tươi; rau thơm (rau tươi); dưa chuột tươi, hành tươi; tỏi tươi.  
 

Nhóm 32: Bia; nước tinh khiết; đồ uống không chứa cồn; nước sô đa; nước uống có ga; 
nước ép trái cây.  

 

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vốt ca; rượu uýt ki (whisky); rượu vang; đồ uống có cồn (trừ 
bia), đồ uống hoa quả có cồn. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thịt, thịt gà, thịt bò, nấm khô (được bảo quản), nấm đông lạnh (được 
bảo quản), rau, quả được bảo quản, gia vị, tương ớt, mỳ sợi, mỳ ống, bánh đa, mù tạc, trà, 
đồ uống trên cơ sở trà, nấm tươi, rau tươi, rau thơm (rau tươi), dưa chuột tươi, hành tươi, 
tỏi t−ơ, bia, nước tinh khiết, đồ uồng không chứa cồn, nước sô đa, nước uống có ga, nước 
ép trái cây, rượu gạo, rượu vôt ca, rượu uýt ki (whisky), rượu vang, đồ uống có cồn (trừ 
bia), đồ uống hoa quả có cồn. 

 

 
(210) 4-2014-02850 (220) 17.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A5.5.21; 5.3.20; 5.5.19; 1.15.15 

(591) Xanh nước biển nhạt, hồng đậm, vàng 
nhạt, xanh lá cây, trắng, ghi. 

(731) SANOFI   (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
967 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử trùng và khử mùi; sữa (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ 
thể: nước thơm (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; kem (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; 
xà phòng làm sạch da và cơ thể; xà phòng làm sạch cơ thể; xà phòng có tẩm thuốc; mỹ 
phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm dùng khi tắm, ví dụ gel tắm, kem tắm (mỹ phẩm), dầu tắm; 
bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn lau được tẩm mỹ phẩm dạng 
lỏng, nước thơm và chế phẩm làm rụng lông; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho tóc. 

 

Nhóm 05: Chất khử trùng dạng thanh dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử 
trùng dạng lỏng dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử trùng dạng dầu dùng để 
điều trị da và bệnh phụ khoa. 

 

 
(210) 4-2014-02851 (220) 17.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.5.19; A5.5.21; 1.15.15 

(591) Tím, hồng, vàng, trắng, ghi. 
(731) SANOFI    (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France    
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử trùng và khử mùi; sữa (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ 
thể: nước thơm (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; kem (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; 
xà phòng làm sạch da và cơ thể; xà phòng làm sạch cơ thể; xà phòng có tẩm thuốc; mỹ 
phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm dùng khi tắm, ví dụ gel tắm, kem tắm (mỹ phẩm), dầu tắm; 
bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn lau được tẩm mỹ phẩm dạng 
lỏng, nước thơm và chế phẩm làm rụng lông; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho tóc.  

 

Nhóm 05: Chất khử trùng dạng thanh dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử 
trùng dạng lỏng dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử trùng dạng dầu dùng để 
điều trị da và bệnh phụ khoa. 

 

 
(210) 4-2014-02852 (220) 17.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.5.19; A5.5.21; 1.15.15; A19.13.21 

(591) Vàng nhạt, vàng đậm, hồng, trắng, ghi. 
(731) SANOFI    (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France    
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử trùng và khử mùi; sữa (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ 
thể: nước thơm (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; kem (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; 
xà phòng làm sạch da và cơ thể; xà phòng làm sạch cơ thể; xà phòng có tẩm thuốc; mỹ 
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phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm dùng khi tắm, ví dụ gel tắm, kem tắm (mỹ phẩm), dầu tắm; 
bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn lau được tẩm mỹ phẩm dạng 
lỏng, nước thơm và chế phẩm làm rụng lông; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho tóc.  

 

Nhóm 05: Chất khử trùng dạng thanh dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử 
trùng dạng lỏng dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử trùng dạng dầu dùng để 
điều trị da và bệnh phụ khoa. 

 

 
(210) 4-2014-02853 (220) 17.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.5.19; A5.5.21; 1.15.15; A26.11.9 

(591) Hồng nhạt, hồng đậm, xanh rêu đậm, 
xanh da trời, trắng, ghi. 

(731) SANOFI    (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France   

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử trùng và khử mùi; sữa (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ 
thể: nước thơm (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; kem (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; 
xà phòng làm sạch da và cơ thể; xà phòng làm sạch cơ thể; xà phòng có tẩm thuốc; mỹ 
phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm dùng khi tắm, ví dụ gel tắm, kem tắm (mỹ phẩm), dầu tắm; 
bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn lau được tẩm mỹ phẩm dạng 
lỏng, nước thơm và chế phẩm làm rụng lông; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho tóc.  

 

Nhóm 05: Chất khử trùng dạng thanh dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử 
trùng dạng lỏng dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử trùng dạng dầu dùng để 
điều trị da và bệnh phụ khoa. 

 
 

(210) 4-2014-02854 (220) 17.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.5.19; A5.5.21; 1.15.15; A5.3.15 

(591) Xanh ngọc bích, hồng, vàng nhạt, xanh 
lá cây, trắng, ghi. 

(731) SANOFI    (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France   

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử trùng và khử mùi; sữa (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ 
thể: nước thơm (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; kem (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; 
xà phòng làm sạch da và cơ thể; xà phòng làm sạch cơ thể; xà phòng có tẩm thuốc; mỹ 
phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm dùng khi tắm, ví dụ gel tắm, kem tắm (mỹ phẩm), dầu tắm; 
bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn lau được tẩm mỹ phẩm dạng 
lỏng, nước thơm và chế phẩm làm rụng lông; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho tóc.  
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Nhóm 05: Chất khử trùng dạng thanh dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử 
trùng dạng lỏng dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử trùng dạng dầu dùng để 
điều trị da và bệnh phụ khoa. 

 

 
(210) 4-2014-02855 (220) 17.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.5.19; A5.5.21; 1.15.15 

(591) Da cam nhạt, hồng đậm, vàng nhạt, ghi, 
trắng. 

(731) SANOFI    (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France    

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử trùng và khử mùi; sữa (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ 
thể: nước thơm (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; kem (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; 
xà phòng làm sạch da và cơ thể; xà phòng làm sạch cơ thể; xà phòng có tẩm thuốc; mỹ 
phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm dùng khi tắm, ví dụ gel tắm, kem tắm (mỹ phẩm), dầu tắm; 
bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn lau được tẩm mỹ phẩm dạng 
lỏng, nước thơm và chế phẩm làm rụng lông; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho tóc.  

 

Nhóm 05: Chất khử trùng dạng thanh dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử 
trùng dạng lỏng dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử trùng dạng dầu dùng để 
điều trị da và bệnh phụ khoa. 

 

 
(210) 4-2014-02856 (220) 17.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.5.19; A5.5.21; 1.3.1; 1.7.6; 1.15.15 

(591) Hồng đậm, xanh lá cây nhạt, vàng nhạt, 
trắng, ghi. 

(731) SANOFI    (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France    

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử trùng và khử mùi; sữa (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ 
thể: nước thơm (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; kem (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; 
xà phòng làm sạch da và cơ thể; xà phòng làm sạch cơ thể; xà phòng có tẩm thuốc; mỹ 
phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm dùng khi tắm, ví dụ gel tắm, kem tắm (mỹ phẩm), dầu tắm; 
bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn lau được tẩm mỹ phẩm dạng 
lỏng, nước thơm và chế phẩm làm rụng lông; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho tóc.  
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Nhóm 05: Chất khử trùng dạng thanh dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử 

trùng dạng lỏng dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử trùng dạng dầu dùng để 

điều trị da và bệnh phụ khoa. 
 

 
(210) 4-2014-02857 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.12 

(591) Hồng, xanh lá mạ, ghi, trắng. 

(731) SANOFI    (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France   

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử trùng và khử mùi; sữa (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ 

thể: nước thơm (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; kem (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; 

xà phòng làm sạch da và cơ thể; xà phòng làm sạch cơ thể; xà phòng có tẩm thuốc; mỹ 

phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm dùng khi tắm, ví dụ gel tắm, kem tắm (mỹ phẩm), dầu tắm; 

bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn lau được tẩm mỹ phẩm dạng 

lỏng, nước thơm và chế phẩm làm rụng lông; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho tóc.  

 

Nhóm 05: Chất khử trùng dạng thanh dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử 

trùng dạng lỏng dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử trùng dạng dầu dùng để 

điều trị da và bệnh phụ khoa. 
 

 
(210) 4-2014-02858 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.12 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, ghi, trắng. 

(731) SANOFI    (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France    

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử trùng và khử mùi; sữa (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ 

thể: nước thơm (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; kem (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; 

xà phòng làm sạch da và cơ thể; xà phòng làm sạch cơ thể; xà phòng có tẩm thuốc; mỹ 

phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm dùng khi tắm, ví dụ gel tắm, kem tắm (mỹ phẩm), dầu tắm; 

bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn lau được tẩm mỹ phẩm dạng 

lỏng, nước thơm và chế phẩm làm rụng lông; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho tóc.   

 

Nhóm 05: Chất khử trùng dạng thanh trùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử 

trùng dạng lỏng dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử trùng dạng dầu dùng để 

điều trị da và bệnh phụ khoa. 
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(210) 4-2014-02859 (220) 17.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.5.19; A5.5.21; 1.15.15 

(591) Hồng nhạt, hồng đậm, vàng nhạt, ghi, 
trắng. 

(731) SANOFI    (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France   

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử trùng và khử mùi; sữa (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ 
thể: nước thơm (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; kem (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; 
xà phòng làm sạch da và cơ thể; xà phòng làm sạch cơ thể; xà phòng có tẩm thuốc; mỹ 
phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm dùng khi tắm, ví dụ gel tắm, kem tắm (mỹ phẩm), dầu tắm; 
bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn lau được tẩm mỹ phẩm dạng 
lỏng, nước thơm và chế phẩm làm rụng lông; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho tóc.  

 

Nhóm 05: Chất khử trùng dạng thanh trùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử 
trùng dạng lỏng dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử trùng dạng dầu dùng để 
điều trị da và bệnh phụ khoa. 

 

 
(210) 4-2014-02862 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.8 
(591) Đen, da cam, ghi. 
(731) Công ty TNHH thương mại Gia 

Vượng  (VN) 

354/29 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in; mực in dùng cho máy vi tính; mực dùng cho photo; hộp mực đã có mực 
dùng cho máy in và máy sao chụp; hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp.  

 

 
(210) 4-2014-02863 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
972 

(210) 4-2014-02864 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 26.1.2 

(591) Đen, xanh dương, đỏ, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

nước mắm Phú Quốc Phương 

Toàn  (VN) 

Tổ 3, ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa 

Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2014-02868 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quảng cáo và truyền thông 

Hải Kim  (VN) 

Số 43, phố Hàng Bông, phường Hàng 

Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; cà vạt; tất; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán các sản phẩm túi xách, vali, ví, túi 

du lịch, túi cắm trại, ô, quần áo, giầy dép, mũ nón, cà vạt, thắt lưng, tất, găng tay (trang 

phục), khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2014-02870 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.9; A25.7.3 

(591) Vàng, xám, trắng. 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

quảng cáo Gia Hoàng  (VN) 

98 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  
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(210) 4-2014-02871 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thiết bị điện Tân 

Trường Hải   (VN) 

27/6/2 đường Bình Trị Đông, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán quạt điện, đèn thắp sáng, phích cắm ổ cắm, máy phát điện, dây điện.  
 

 
(210) 4-2014-02872 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.2; 1.3.1; 1.3.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, cam. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Tân Dĩ Vy  (VN) 

26/39 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, cà phê, thực phẩm giàu tinh bột.  

 

 
(210) 4-2014-02874 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 1.15.23; 25.1.25; 3.9.18 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại ALOHA Việt Nam  

(VN) 

Số 3, ngách 2, ngõ 23 phố Cát Linh, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành 

khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du lịch.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều hành hội thảo; tổ chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều 
khiển hội nghị; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi liên quan đến giáo dục; tổ chức các 
cuộc thi liên quan đến giải trí.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
974 

(210) 4-2014-02875 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Duy  (VN) 

312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất ăn kiêng thích 

hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-02876 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3 
(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 

Đường  (VN) 

99 phố Vồi, thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị tăng cường sức khỏe bệnh nhân. 

 

 
(210) 4-2014-02877 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 

Đường   (VN) 

99 phố Vồi, thị trấn Thường Tín, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị tăng cường sức khoẻ bệnh nhân. 

 

 
(210) 4-2014-02878 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.23; 1.15.23 
(591) Cam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và công nghệ Hải 

Hưng  (VN) 

Số 559/122/2/8 Đông Kim Ngưu, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt sửa chữa và 
bảo dưỡng thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị phần 
cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa 
hoạn; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 
lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng. 

 

 
(210) 4-2014-02880 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Phi Việt  (VN) 

D6B/1, tổ 3, KP 4, phường Quang Vinh, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường bộ và đường thủy nội địa. 

 

 
(210) 4-2014-02881 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A25.1.10; 5.5.19 
(591) Nâu, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng vận tải 

Thiên Việt  (VN) 

160/2 đường TCH 13, khu phố 4, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng me.  

 

 
(210) 4-2014-02882 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Việt  (VN) 

Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-02883 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái  (VN) 

29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-02884 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Quảng Bình  (VN) 

Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-02885 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 

Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-02886 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương  (VN) 

Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02887 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02888 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02889 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Các loại tinh dầu, mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
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(210) 4-2014-02893 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 

vệ thực vật Việt Trung   (VN) 

G16 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại. 
 

 
(210) 4-2014-02894 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 

vệ thực vật Việt Trung   (VN) 

G16 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại. 
 

 
(210) 4-2014-02895 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

  

(731) Tổng công ty công nghiệp Sài 

Gòn - Trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên  (VN) 

347 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu.  
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(210) 4-2014-02896 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Tổng công ty công nghiệp Sài 

Gòn - Trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên   (VN) 

347 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2014-02897 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Lê Thị Thu  (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cafe; dịch vụ khách 

sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu (quán bar) nhỏ; 
cho thuê phòng họp. 

 

 
(210) 4-2014-02898 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Lê Thị Thu   (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cafe; dịch vụ khách 

sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu (quán bar) nhỏ; 
cho thuê phòng họp. 

 

 
(210) 4-2014-02899 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Lê Thị Thu   (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cafe; dịch vụ khách 

sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu (quán bar) nhỏ; 
cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2014-02900 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Lê Thị Thu  (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, bàn, ghế, tủ, giường, kệ, sofa, vải, chăn (mÒn) để 
đắp, rèm cửa, khăn phủ giường, vỏ nệm (gối), khăn lau mặt bằng vải, vải, quần, áo, giày, 
dép, mũ (nón), rượu, phân bón, thuốc trừ sâu, con giống, gạo, cà phê, chè (trà), bánh, kẹo, 
đường.  

 

 
(210) 4-2014-02901 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Lê Thị Thu  (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê nhà và văn phòng; tư vấn đầu tư trong nước; 
quản lý tài chính; cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; mua bán bất động sản.  

 

 
(210) 4-2014-02903 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) VCT GROUP OF WINERIES ASIA 
PTE. LTD.   (SG) 
1 Maritime Square #09-67, Harbour 
Front Centre, Singapore 099253  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang và rượu vang nổ.  
 

 
(210) 4-2014-02904 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23; 24.15.21; 
A17.2.2 

(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Kim Cương 

Xanh   (VN) 

46M Hoàng Quốc Việt nối dài, khu dân 
cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Cung ứng lao động cụ thể là lao động giúp việc nhà; quản lý lao động; môi giới 
lao động.  
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Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản (bao gồm 
mua bán nhà, cho thuê nhà ở, cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện, nước; sửa 
chữa nhà, xưởng và các thiết bị điện, nước và nội thất; vệ sinh nhà cửa; giặt ủi quần áo.  

 

Nhóm 39: Cho thuê kho, bãi; lưu giữ hàng hóa; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển người.  
 

 
(210) 4-2014-02905 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lý Hùng   (VN) 

Km5, phường Hải Yên, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-02908 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.2.7; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH đầu tư và kinh 

doanh công nghệ Hoàng Gia  

(VN) 

P 1702 nhà C6, khối 2, khu đô thị Mỹ 
Đình 1, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Bồn chứa, bể chứa ủ khí biogas bằng vật liệu phi kim loại (composite)  
 

 
(210) 4-2014-02909 (220) 18.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.1.1; 26.5.1 

(591) Đen, vàng, đỏ. 
(731) Trần Bá Nghiệp   (VN) 

Xóm I, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, 
tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 29: Cá kho.  
 

Nhóm 31: Chuối ngự (hoa quả tươi).  
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Nhóm 33: Rượu đào tiên (đồ uống có cồn).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: cá kho, chuối ngự, rượu đào 
tiên.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-02910 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Âu Việt   (VN) 

Phòng 504, CT4B, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2014-02911 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Âu Việt   (VN) 

Phòng 504, CT4B, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02912 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Âu Việt   (VN) 

Phòng 504, CT4B, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-02913 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Âu Việt   (VN) 

Phòng 504, CT4B, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-02914 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Âu Việt   (VN) 

Phòng 504, CT4B, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-02915 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Âu Việt   (VN) 

Phòng 504, CT4B, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-02916 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Âu Việt    (VN) 

Phòng 504, CT4B, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-02917 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Meotis Việt 

Nam   (VN) 

Kiot số 3, Nơ 9 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-02918 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Meotis Việt 

Nam   (VN) 

Kiot số 3, Nơ 9 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-02920 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH quảng cáo 

truyền thông Không Khoảng 

Cách  (VN) 

162/15 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình; sản xuất phim; sản xuất các chương trình 
biểu diễn, dịch vụ hậu kỳ (bao gồm các công đoạn dựng phim, làm bản chính, đồng bộ và 
chuẩn hóa tác phẩm, kỹ xảo, thiết kế âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, lên tiêu đề phát sóng); 
câu lạc bộ thể thao; công viên vui chơi, giải trí.  

 

 
(210) 4-2014-02921 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.5.20 
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH VIVABEAUTY  (VN)

Lầu 1 tòa nhà PVFCco, 43 Mạc Đỉnh 
Chi, phường Đakao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước sức tóc. 
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(210) 4-2014-02922 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; A9.9.15 
(591) Đen, trắng, xanh tím, hồng. 
(731) Phạm Thị Phương Lan  (VN) 

259/6/2 đường Phạm Hùng, phường 9, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép, túi xách, mũ bảo hiểm.  
 
 

(210) 4-2014-02925 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, vàng, cam. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

truyền thông Việt Ba  (VN) 

Số 10, phố Nhà Hoả, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; quỹ tương hỗ; quỹ hỗ trợ đầu tư nhằm mục đích từ 
thiện; cho vay tài chính; dịch vụ bảo lãnh nợ; dịch vụ tài chính nhằm mục đích từ thiện.  

 
 

(210) 4-2014-02926 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Đen, vàng, xám. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Tổ Yến Vàng  (VN) 

25-27 Đỗ Thừa Tự, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn yến sào. 
 
 

(210) 4-2014-02927 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tuấn 

Khải  (VN) 

25/5 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn; dịch vụ quán nước giải khát.  
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(210) 4-2014-02928 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Tân Mỹ á  (VN) 

1022 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng "bóng đèn", "máng đèn".  
 

 
(210) 4-2014-02929 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Tân Mỹ á   (VN) 

1022 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng: bóng đèn, máng đèn.  
 

 
(210) 4-2014-02930 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Tân Mỹ á   (VN) 

1022 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng: bóng đèn, máng đèn.  
 

 
(210) 4-2014-02931 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.11.3 

(731) TRIPLE FOUR CO., LTD.   (TH) 

4 Soi Ladprao 101 Soi 35 (Sudsa-nguan), 

Ladprao Rd., Klongjan, Bangkapi, 

Bangkok 10240, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng [trang phục]; quần áo da; áo sơ mi; ca vát; giày; quần dài; 

bộ quần áo; đồ đi ở chân; áo vét [trang phục]. 
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(210) 4-2014-02932 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.16; 1.5.1 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng, đen, đỏ, xanh 

dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Duy Phượng Năm Căn  (VN) 

Khu vực 1, khóm 4, thị trấn Năm Căn, 
huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 31: Giống thủy sản như tôm giống, cá giống, cua giống.  

 

 
(210) 4-2014-02933 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 5.5.4; 1.3.1; 1.15.23; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, đỏ, vàng, xanh 

da trời, tím, hồng. 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Thiện  

(VN) 

Phòng 202, tòa nhà CT4A1, Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo.  

 

 
(210) 4-2014-02934 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) MIAO CHUN CHENG   (VN) 

KNCC 312 - A12 Trịnh Đình Trọng, 
phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện bằng hợp kim bạc chứa niken dùng trong xây dựng hoặc đồ đạc trong 

nhà; bản lề bằng kim loại; bánh xe bằng kim loại dùng cho đồ đạc; chi tiết bằng kim loại 
cho đồ gỗ, phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho 
đồ đạc; thanh ray bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; bu lông bằng kim loại; ốc vít 
bằng kim loại; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
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(210) 4-2014-02935 (220) 18.02.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

 

(531) 24.1.1; 1.15.3; A1.1.10; 15.7.1; 26.1.1

(591) Xanh lam, cam, trắng. 

(731) Đặng An Thanh  (VN) 

C5 Thống Nhất 1, xã Tân Thứ Nhì, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề đào tạo pha chế cà phê; dịch vụ dạy nghề ẩm thực.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-02936 (220) 18.02.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

 

(531) A26.11.8

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Dương   (VN) 

24 lô A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

Nhóm 35: Mua bán giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-02937 (220) 18.02.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 

(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, trắng.

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Mẫn Bảo Thành  (VN) 

Số 135, đường số 8, phường 4, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (gốc nước và gốc dầu). 
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(210) 4-2014-02938 (220) 16.08.2012 

(641) 4-2012-18157 (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.2.1; 26.2.3 
(591) Đen, nâu, da cam, xanh lá cây, xanh da 

trời, tím. 
(731) Công ty cổ phần VIET FUCO (VN)

Số 130 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc. 
 
 

(210) 4-2014-02941 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Bùi Thái Giang  (VN) 

28A/17 khu phố Bình Đường 3, phường 
An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào tinh chế; yến sào sơ chế; tổ yến đã được sơ chế và bảo quản 
(làm món ăn); thực phẩm làm từ yến sào; thực phẩm làm từ tổ yến. 

 
 

(210) 4-2014-02942 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Quang Anh   (VN) 

Số 41, ngõ 203, phố Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi: đất nặn. 
 
 

(210) 4-2014-02943 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Anh   (VN) 

Số 41, ngõ 203, phố Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi: đất nặn. 
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(210) 4-2014-02944 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

công nghệ Châu Âu  (VN) 

Số nhà 72, tổ 6, ngõ 84 đường Chùa 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố dùng điện cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây dùng điện 

cho mục đích gia dụng; máy dùng cho nhà bếp dùng điện; máy xay nghiền gia dụng chạy 
điện; máy rửa bát đĩa; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm. 

 
Nhóm 11: Nồi cơm điện gia dụng; nồi áp suất gia dụng dùng điện; ấm điện siêu tốc gia 
dụng; thiết bị lọc nước gia dụng; cây nước nóng lạnh gia dụng chạy điện; máy hút mùi; 
quạt điện; máy sấy tóc; bếp ga, bếp từ, bếp điện, bếp điện hồng ngoại, bếp nấu. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ vắt dùng cho cây lau sàn gia dụng, bộ nồi nấu không dùng điện gia 
dụng, xoong nấu không dùng điện gia dụng, chảo rán không dùng điện gia dụng, nồi áp 
suất không dùng điện gia dụng, bộ nồi nấu sơn tĩnh điện (không dùng diện) gia dụng. 

 

 
(210) 4-2014-02945 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia  (VN) 

516 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2014-02946 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia    (VN) 

516 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2014-02947 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia   (VN) 

516 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2014-02948 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia   (VN) 

516 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2014-02949 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia   (VN) 

516 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2014-02950 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia   (VN) 

516 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-02951 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia   (VN) 

516 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-02952 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia    (VN) 

516 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-02953 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

(Lacom Co., Ltd)   (VN) 

957C Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2014-02954 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

(Lacom Co., Ltd)    (VN) 

957C Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2014-02955 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

(Lacom Co., Ltd)    (VN) 

957C Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2014-02956 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Phạm Văn Tuyên   (VN) 

Số 8A, ngõ 649/77, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống từ chè (trà); cà phê; đồ uống từ cà phê.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán chè (trà), đồ uống từ chè (trà), cà phê, đồ uống từ cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-02957 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nông lâm 

sản Đại Dương   (VN) 

Số 18, đường Nguyễn Chí Thanh, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng.  
 

Nhóm 35: Mua bán xi măng, vật liệu xây dựng; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  
 

 
(210) 4-2014-02958 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) GEORG JENSEN A/S   (DK) 
Sondre Fasanvej 7 2000 Frederiksberg 
Denmark  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt không thuộc nhóm khác, cụ thể là: vải dệt len, tấm trướng treo 

tường làm bằng vải, khăn vải dùng dÓ tẩy trang, tấm thảm thêu treo tường bằng vải, rèm 
tắm bằng vải, khăn bằng vải dệt, chăn in bằng vải, vải sợi dệt, vải lót mũ, vật liệu dùng để 
lọc làm bằng vải dệt; khăn phủ giường (bằng vải); khăn trải bàn bằng vải; chăn; khăn trải 
giường bằng vải lanh; vải bông; vỏ nệm; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; tơ lụa 
Đamát; vải sử dụng trong ngành dệt; khăn lau mặt bằng vải dệt; tấm phủ đồ đạc bằng vải; 
khăn tay bỏ túi bằng vải; vải lanh dùng trong nhà; khăn lau bằng vải dệt dùng cho nhà 
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bếp; vải lanh; vỏ đệm giường loại dầy; vỏ gối; khăn phủ gối; tấm phủ giường (bằng vải 
dệt); dải khăn chạy giữa bàn để trang trí; khăn phủ bàn ăn bằng vải dệt (không bằng giấy); 
khăn ăn, không làm bằng giấy; miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, không làm bằng giấy; khăn 
ăn bằng vải dệt; khăn tắm bằng vải dệt (trừ quần áo); chăn du lịch (chăn cuộn); khăn lau 
tay bằng vải.  

 
 

(210) 4-2014-02960 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) 1. Dương Thị Thu Hương  (VN) 

Số 2A, tập thể H26 Bộ Công an, thôn 
Phú Thứ, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

2. Đắc Thị Hoa  (VN) 

Xóm Đình, xã Cộng Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ thời trang, quần áo, giầy dép, túi xách, ví da, thắt lưng. 

 
 

(210) 4-2014-02961 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm TRITIPHA  (VN) 

33 Năm Châu, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02962 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; A5.3.15; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Trò chơi Việt Nam  (VN) 

Số 149 phố Bế Văn Đàn, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế bao 

bì; lập trình máy tính; cài đặt phần mềm máy vi tính; cung cấp thông tin về phần cứng, 
phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2014-02963 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Nâu. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thực phẩm dinh dưỡng NK  (VN)

793/62/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-02964 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Cam. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thực phẩm dinh dưỡng NK  (VN)

793/62/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-02966 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Phú Lộc  (VN) 

78-C47 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Khảo sát địa hình xây dựng công trình; khảo sát địa chất xây dựng công trình; 
thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ); thiết kế quy hoạch xây dựng công 
trình; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp (không bao gồm kiến trúc vườn hoa cây cảnh).  

 

 
(210) 4-2014-02967 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A3.4.2; 3.4.13; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Huỳnh Trung Uy Kha  (VN) 

7/7 Cao Đài, phường Phương Sơn, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát.  
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(210) 4-2014-02968 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 25.1.6; 25.1.25; 24.9.1 
(591) Đỏ tươi, đỏ sẫm, vàng nhạt, vàng đồng, 

nâu vàng, xanh lá, trắng, vàng cam, xám, 
đen. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

nghiên cứu và xuất khẩu gạo 

thơm ITA - RICE  (VN) 

Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 

Nhóm 31: Hạt [ngũ cốc]; hạt [hạt giống]; hạt giống thực vật; cây trồng; bột gạo dùng làm 
thức ăn cho súc vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý.  

 
Nhóm 33: Rượu gạo. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2014-02970 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(591) Trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Bình Quốc An 

Khang  (VN) 

67 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ (xe đẩy em bé). 

 
 

(210) 4-2014-02971 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; A1.1.10 
(591) Cam, đen. 
(731) Công ty TNHH AKLC Việt Nam  

(VN) 

22 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, giáo dục; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; giảng dạy; 

giáo dục thể chất; đào tạo thực hành; trường mẫu giáo.  
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(210) 4-2014-02974 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC.   (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ chương trình khách hàng trung thành sử dụng thực phẩm và đồ uống 
nhằm mục đích khuếch trương quảng cáo và tiếp thị.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2014-02977 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Vàng, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ viễn thông Văn Yến 

Vương  (VN) 

Số 62, phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, 
thiết bị và linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, máy móc thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng; dịch vụ quảng cáo; triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 

 
(210) 4-2014-02978 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, ghi, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng Việt - ý   (VN) 

Số 167, đường Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(740) Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng sự 
(THAO & PARTNERS LAW OFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi; bột ngũ cốc cho trẻ em; thực phẩm 
dành cho trẻ em; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; trà dùng cho mục đích y tế; 
dược phẩm. 

 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa; sữa bột; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; bột ngũ cốc; bánh; kẹo. 
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Nhóm 35: Mua bán: sữa bột cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, thực phẩm bổ sung dùng 
cho mục đích y tế, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, trà, bột ngũ cốc, dược phẩm; dịch vụ 
xuất nhập khẩu; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-02979 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) NAMYANG KITCHEN FLOWER CO., 
LTD.  (KR) 
17, Gimpo-daero 1141beon-gil, Gimpo-
si, Gyeonggi-do, 415-010, Republic of 
Korea  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 21: Nồi hấp (nồi áp suất), không dùng điện; ấm không dùng điện; ấm đun nước, 
không dùng điện; chảo để rán, không dùng điện; nồi nấu và vạc để nấu không dùng điện; 
chảo bằng đất nung; xong chảo bằng đất nung chịu nhiệt; hộp đựng bữa ăn trưa; bộ bát 
đĩa; đĩa; đồ đựng thực phẩm dùng cho gia dụng; đồ đựng kim chi dùng cho gia dụng; thớt 
dùng trong nhà bếp; xô; bình cách nhiệt; thùng rác; vải lau bụi [giẻ lau]; hộp xà phòng; 
nồi và chảo mang đi được dùng cho cắm trại; găng tay dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2014-02981 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

San Phạm  (VN) 

Lô 33, 34, 35 đường An Thượng 26 khu 
TĐC Phía Đông xưởng 38 và xưởng 387, 
phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 
 

 
(210) 4-2014-02982 (220) 19.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.3.1; 2.9.1; 26.4.2 

(591) Hồng, hồng nhạt, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-02983 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; A25.1.10; 25.5.25; 2.5.6 
(591) Hồng, hồng nhạt, đỏ, đen, trắng, xanh lá 

cây, nâu, nâu nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02984 (220) 19.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 5.7.3; A26.11.12; 5.9.19; 8.3.1 

(591) Hồng, xanh dương, da cam, xanh lá cây, 
đen, trắng, ghi. 

(731) Cơ sở Kim Nga  (VN) 

165/79 Trần Phú, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  
 

 
(210) 4-2014-02985 (220) 19.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A26.11.12; 5.3.20; 19.7.1; A19.3.21 

(591) Hồng, xanh lá cây, đen, trắng, ghi. 
(731) Cơ sở Kim Nga   (VN) 

165/79 Trần Phú, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  
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(210) 4-2014-02986 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ST.ANDREWS Việt Nam  (VN) 

Nhà số 103, ngõ 75, đường Giải Phóng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02987 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Y-éc Xanh 

Pháp  (VN) 

Số nhà 29, ngách 77, ngõ 61, phố Trạm, 
phường Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02988 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sunny Inter Pharma  (VN) 

Số 39, ngách 82, ngõ 72, phố Tôn Thất 
Tùng, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-02989 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sunny Inter Pharma   (VN) 

Số 39, ngách 82, ngõ 72, phố Tôn Thất 
Tùng, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02990 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sunny Inter Pharma   (VN) 

Số 39, ngách 82, ngõ 72, phố Tôn Thất 
Tùng, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02991 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm chế biến từ sữa như: sữa bột; dầu ăn thực vật. 
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(210) 4-2014-02992 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm chế biến từ sữa như: sữa bột; dầu ăn thực vật. 

 

 
(210) 4-2014-02993 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm chế biến từ sữa như: sữa bột; dầu ăn thực vật. 

 

 
(210) 4-2014-02994 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm chế biến từ sữa như: sữa bột; dầu ăn thực vật. 
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(210) 4-2014-02995 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm chế biến từ sữa như: sữa bột; dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2014-02996 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Phạm Văn Nhật  (VN) 

Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp các loại. 

 

 
(210) 4-2014-02999 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.2.7; 26.2.1; 26.2.3 
(731) Dương Cao Nguyên  (VN) 

51B/2 Minh Phụng, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (trang phục); quần áo lót; quần áo bơi.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán bar; dịch vụ ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-03002 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Đặng Thế Hùng  (VN) 

Tổ 10, phường Thượng Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-03006 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SEED CO., LTD.  (JP) 
40-2, Hongo 2-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, 1130033, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dung dịch làm sạch kính áp tròng; dung dịch tẩy rửa kính áp tròng (dùng cho 
mục đích vệ sinh); dung dịch dùng để làm sạch kính áp tròng sau khi tháo ra cất đi; chế 
phẩm dùng để tẩy sạch kính áp tròng, làm sạch kính áp tròng, lau chùi kính áp tròng trước 
khi cất đi và làm ẩm kính áp tròng; thuốc nhỏ mắt.  

 
 

(210) 4-2014-03007 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SEED CO., LTD.  (JP) 
40-2 Hongo 2-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, 1130033, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dung dịch làm sạch kính áp tròng; dung dịch tẩy rửa kính áp tròng (dùng cho 
mục đích vệ sinh); dung dịch dùng để làm sạch kính áp tròng sau khi tháo ra cất đi; chế 
phẩm dùng để tẩy sạch kính áp tròng, làm sạch kính áp tròng, lau chùi kính áp tròng trước 
khi cất đi và làm ẩm kính áp tròng; thuốc nhỏ mắt.  

 
 

(210) 4-2014-03008 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) BLUE DIAMOND GROWERS  (US) 
1802 C Street, Sacramento, CA 95811, 
United States of America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống chế biến từ quả hạch, không chứa sữa (đồ uống không có cồn); sữa 
làm từ hạnh nhân (đồ uống). 

 
 

(210) 4-2014-03009 (220) 19.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.4.3; 25.1.6; A26.4.24 

(731) BLUE DIAMOND GROWERS   (US) 
1802 C Street, Sacramento, CA 95811, 
United States of America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống chế biến từ quả hạch, không chứa sữa (đồ uống không có cồn); sữa 
làm từ hạnh nhân (đồ uống). 
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(210) 4-2014-03010 (220) 19.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.4.3; A26.4.24; 25.1.6 

(731) BLUE DIAMOND GROWERS   (US) 
1802 C Street, Sacramento, CA 95811, 
United States of America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Quả hạch đã chế biến; quả hạnh nhân đã chế biến.  
 
 

(210) 4-2014-03011 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) BLUE DIAMOND GROWERS   (US) 
1802 C Street, Sacramento, CA 95811, 
United States of America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Quả hạch đã chế biến; quả hạnh nhân đã chế biến.  
 
 

(210) 4-2014-03014 (220) 19.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.3.1; A2.3.24; A5.5.22; 26.4.2 

(731) Công ty TNHH thương mại & 

đầu tư Việt Xanh  (VN) 

24 đường 76, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén, bột giặt, dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-03015 (220) 19.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 2.3.1; A5.5.22; 26.4.2; 19.7.1; 19.7.7; 

26.4.9; 2.9.14; 13.3.23 
(591) Xanh lam, xanh dương, hồng, vàng, đỏ, 

xanh lá cây, đen, trắng, tím. 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

đầu tư Việt Xanh  (VN) 

24 đường 76, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén, bột giặt, dầu gội đầu.  
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(210) 4-2014-03017 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại An Thịnh   (VN) 

Số 164 phố Trương Định, phường 

Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 
(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng (CMW 

LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thẻ, sim điện thoại; mua bán điện thoại; mua bán điện thoại di động; 

mua bán phụ kiện, linh kiện điện thoại.  
 

 
(210) 4-2014-03018 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; A5.5.20; 5.5.16 

(591) Đỏ, hồng cánh sen. 

(731) Công ty TNHH sản xuất đầu tư 

Việt Nam 123  (VN) 

Số 8, ngách 93/8, đường Hoàng Quốc 

Việt, tổ 41 phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thực phẩm sạch đã chế biến như: rau quả đóng hộp, thịt, cá, gia 

cầm, thực phẩm làm từ cá và thịt, trứng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nước mắm, thủy hải sản, thực phẩm sạch, rau sạch.  

 

 
(210) 4-2014-03019 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) A26.11.12 

(591) Vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất đầu tư 

Việt Nam 123  (VN) 

Số 8 ngách 93/8, đường Hoàng Quốc 
Việt, tổ 41 phường Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thực phẩm sạch đã chế biến như: rau quả đóng hộp, thịt, cá, gia 

cầm, thực phẩm làm từ cá và thịt, trứng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nước mắm, thủy hải sản, thực phẩm sạch, rau sạch.  
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(210) 4-2014-03020 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại tổng hợp Thảo 

Linh   (VN) 

Thôn Phượng, xã Tây Mỗ, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm; sữa tẩy rửa, sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm).  

 

 
(210) 4-2014-03021 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại tổng hợp Thảo 

Linh   (VN) 

Thôn Phượng, xã Tây Mỗ, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm; sữa tẩy rửa, sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm).  

 

 
(210) 4-2014-03022 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.1 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại tổng hợp Thảo 

Linh   (VN) 

Thôn Phượng, xã Tây Mỗ, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm; sữa tẩy rửa, sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm).  

 

 
(210) 4-2014-03025 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế 
phẩm đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước 
xức tóc; kem đánh răng; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm trang 
điểm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng môi không chứa thuốc (mỹ phẩm); chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm); kem làm trắng da; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; 
chế phẩm tẩy trang; chế phẩm trang điểm.  

 

 
(210) 4-2014-03026 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đa 

Phúc  (VN) 

395 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-03027 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đa 

Phúc   (VN) 

395 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-03028 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đa 

Phúc   (VN) 

395 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2014-03029 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đa 

Phúc   (VN) 

395 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-03030 (220) 19.02.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

 

(531) 26.1.2

(591) Xanh thẫm.

(731) Công ty cổ phần sơn 

JONSTONE Việt Nam  (VN) 

Thôn Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn diệt khuẩn; sơn lót; bột đồng; sơn phủ; chất kết dính dùng cho sơn; véc ni 

(sơn dầu). 

 

Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt trang thiết bị nội ngoại thất công trình; san lấp mặt bằng; 

giám sát điều hành việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ sơn 

nội ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2014-03032 (220) 19.02.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

  

(531) 3.11.17

(731) 1. Vũ Văn Đoàn  (VN) 

Số 95 Đình Đông, phường Thanh Nhàn, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Hải Đường  (VN) 

B6-250 Minh Khai, phường Minh Khai, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; khăn quàng cổ (trang phục); đồ đội đầu; găng tay (trang 

phục); cà vạt. 
 

 
(210) 4-2014-03033 (220) 19.02.2014

  (441) 25.04.2014

(540) 

 

(531) A5.5.22; 5.5.19

(731) 1. Vũ Văn Đoàn  (VN) 

Số 95, Đình Đông, phường Thanh Nhàn, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Hải Đường  (VN) 

B6-250 Minh Khai, phường Minh Khai, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; khăn quàng cổ (trang phục); đồ đội đầu; găng tay (trang 

phục); cà vạt. 
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(210) 4-2014-03034 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.11.17 
(731) 1. Vũ Văn Đoàn  (VN) 

Số 95, Đình Đông, phường Thanh Nhàn, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Hải Đường  (VN) 

B6-250 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; khăn quàng cổ (trang phục); đồ đội đầu; găng tay (trang 
phục); cà vạt. 

 
 

(210) 4-2014-03035 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại Việt 

Nam - Thái Bình Dương  (VN) 

Số 7/299 đường Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu. 
 
 

(210) 4-2014-03036 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 4.3.3; 25.1.6; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

LUCKY  (VN) 

175/3 đường số 2, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2014-03037 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 4.3.3; A25.1.10; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

LUCKY   (VN) 

175/3 đường số 2, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-03038 (220) 19.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A25.1.10; 1.5.1; 4.3.3; 25.1.6 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

LUCKY   (VN) 

175/3 đường số 2, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-03039 (220) 19.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 1.5.1; 4.3.3; 25.1.6; A25.1.10 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

LUCKY   (VN) 

175/3 đường số 2, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-03040 (220) 19.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A17.2.2; 17.2.17 

(731) 1. Trương Phạm Lộc Uyển  (VN) 

212B/D27B Nguyễn Cư Trinh, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

2. Nguyễn Tuyên Hồng Ngọc (VN)

42/101 Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng bạc.  
 

 
(210) 4-2014-03041 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) FRESHFIELDS INTERNATIONAL 
LIMITED   (GB) 
65 Fleet Street, London, EC4Y 1HS, 
United Kingdom  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
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(210) 4-2014-03042 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty CP Vải Địa Kỹ thuật 

Việt Nam  (VN) 

Lô 80, khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 06: Rọ đá bằng thép, rọ đá bằng thép bọc nhựa.  
 

 
(210) 4-2014-03043 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, tím, xanh lam, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần LIKE.VN   (VN) 

Tầng 17, tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn 
Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trực tuyến; ứng dụng phần mềm hẹn hò dùng trong mạng xã hội ảo; 
phần mềm và các ứng dụng phần mềm cho phép truyền tải, truy cập, tổ chức, và quản lý 
các tin nhắn văn bản, tin nhắn tức thời, nhật ký trực tuyến, văn bản, liên kết trang mạng, 
và hình ảnh qua mạng internet và các mạng truyền thông khác; phần mềm dùng để truy 
cập, gửi và nhận thông tin trên mạng máy tính toàn cầu; phần mềm dùng cho máy tính, 
thiết bị truyền thông điện tử kỹ thuật số cầm tay có thể di chuyển được, thiết bị di động và 
các thiết bị truyền thông có dây và không dây để tạo thuận lợi cho việc liên lạc và truyền 
dẫn dữ liệu trong lĩnh vực mạng xã hội; phần mềm máy tính để kết nối mạng xã hội ảo, 
chia sẻ hoặc cung cấp thông tin số qua mạng internet hoặc mạng liên lạc khác.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là, lưu trữ các phần mềm chạy trên nền web trực 
tuyến để tổ chức và thực hiện các cuộc gặp gỡ, hẹn hò, hội họp, thảo luận và tương tác 
trực tuyến; dịch vụ máy tính cung cấp các trang web tùy biến để thể hiện những thông tin, 
tiểu sử và thông tin cá nhân do người dùng đưa lên; cung cấp dịch vụ sử dụng các phần 
mềm ứng dụng dùng cho cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ hẹn hò.  
 

 
(210) 4-2014-03046 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A25.3.3; 5.7.1; A5.3.14; A1.1.10 
(591) Nâu, đen, đen nâu, xanh lá cây, vàng, 

vàng nhạt, cam. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Caracoli Đà Nẵng   (VN) 

Số 2 đường 3 tháng 2, phường Thuận 
Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột các loại, cà phê hòa tan, cà phê lọc.  
 

Nhóm 35: Mua, bán cà phê, chè các loại. 
 
 

(210) 4-2014-03047 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng nhạt, nâu nhạt, ghi xám, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại & dịch vụ 

nông nghiệp PROTASCO  (VN) 

Quốc lộ 1A, thị trấn Cái Tắc, huyện 
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm. 
 

 
(210) 4-2014-03048 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 18.3.2; 25.1.6; 18.3.21; 3.9.1 
(591) Da cam, nâu, đỏ, đỏ sẫm, vàng, tím, 

xanh lá cây, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Đức Ngươn   (VN)

Số 14 Hàm Nghi, phường Vĩnh Thanh 
Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2014-03049 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A25.1.10; 25.1.25; 25.1.9 
(591) Vàng, vàng đậm, đỏ nhạt, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Tào Bích Lệ  

(VN) 

108/95/31C Nguyễn Việt Hồng, phường 
An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu, bánh pía. 
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(210) 4-2014-03050 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DL SWEETS  (VN) 

2047 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt dẻo làm từ bột gạo nghiền (bánh mochi); bánh ngọt; bánh quy; trà; 
cà phê; bột ngũ cốc.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); khách sạn.  

 

 
(210) 4-2014-03051 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1 
(591) Đen, hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH DL SWEETS  (VN) 

2047 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bột ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ 
uống trên cơ sở bột ngũ cốc.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép trái cây; nước có ga (gaz); nước soda; nước 
khoáng (đồ uống). 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); khách sạn.  

 
 

(210) 4-2014-03052 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Tân Đức Thành  

(VN) 

63 quốc lộ 1A, khu vực 2, phường Ba 
Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Khu vui chơi giải trí; karaoke.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-03053 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 20.7.1; 26.15.15; 7.15.6; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Woodsland  

(VN) 

Lô 11, KCN Quang Minh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ ép; ván gỗ công nghiệp dùng trong xây dựng, trang trí nội và ngoại 
thất.  

 

 
(210) 4-2014-03054 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) GOH JOO HIN PTE LTD   (SG) 

2 Link Road, Singapore 619024  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Bào ngư đóng hộp, thực phẩm đóng hộp, cá (đã chế biến), gia cầm (đã chế 
biến), thịt nấu đông. 

 

Nhóm 32: Bia, bia đen, nước khoáng có ga và nước hoa quả ép, đồ uống (không có cồn), 
nước chanh, nước khoáng (các loại đồ uống). 

 

Nhóm 33: Rượu, rượu đen. 
 

 
(210) 4-2014-03055 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) CP KELCO U.S., INC.   (US) 
Cumberland Center II, 3100 Cumberland 
Boulevard, Atlanta, Georgia, United 
States of America  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất polisaccarit tinh chế bổ sung sử dụng trong chế biến thực phẩm và thành 
phần của thực phẩm.  
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(210) 4-2014-03056 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) CROLEY FOODS MANUFACTURING 
CORPORATION   (PH) 
London Drive, Brgy. Gulod, Novaliches, 
Quezon City, Philippines  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy giòn, bánh qui nhỏ, bánh nướng, 

bánh xăng đuých, thực phẩm ăn nhanh (trên cơ sở ngũ cốc) và bánh xốp.  
 

 
(210) 4-2014-03058 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 
(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme   (FR) 

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Son môi, son bóng, son dưỡng môi.  

 

 
(210) 4-2014-03059 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Đen, trắng, da cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch An Phong   (VN) 

404 lô D, chung cư Lê Thị Riêng, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp 

luật và tài chính); dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp.  
 

 
(210) 4-2014-03060 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 21.3.1 
(591) Xanh đen, đỏ, đen, trắng. 
(731) FRENZ HOLDINGS SDN BHD   (MY) 

Suite 910, Block B, Phileo Damansara II, 
No. 15 Jalan 16/11 off Jalan Damansara, 
46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Mũ nồi; giày để chơi đá bóng; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; găng tay [trang phục]; 
mũ; dải băng buộc đầu [trang phục], áo vét [trang phục]; khăn quàng cổ; áo thun ngắn 
tay; quần soóc; áo nịt len thể thao.  

 

Nhóm 41: Học viện bóng đá [huấn luyện thể thao], trại tập luyện thể thao; cho thuê thiết 
bị thể thao [trừ xe cộ]; dịch vụ sắp xếp, tổ chức, chuẩn bị và quản lý các sự kiện thể thao; 
cung cấp tiện nghi thể thao, đào tạo thể thao; sắp xếp và tiến hành hội thảo thể thao [đào 
tạo]; dịch vụ phòng tập thể thao, rèn luyện sức khỏe; sắp xếp và tổ chức các cuộc thi đấu 
thế thao; huấn luyện thể thao [đào tạo]; dịch vụ giáo dục thể thao; học viện thể thao [giáo 
dục]; dịch vụ trường nội trú.  

 

 
(210) 4-2014-03061 (220) 19.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.4; 26.1.2 
(591) Da cam, ghi, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VYOGA WORLD   (VN) 

Siêu thị Maximark 3/2, số 3 đường 3/2, 
phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể thao.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ huấn luyện thể dục; dịch vụ hướng dẫn 
luyện tập yoga; dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến yoga.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ xoa bóp. 
 

 
(210) 4-2014-03063 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh đen, xanh dương sẫm. 
(731) Nguyễn Thanh Tùng   (VN) 

Số 43, ngõ 97, đường Văn Cao, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ đảo điện; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; máy biến thế [điện].  
 

Nhóm 11: Đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2014-03064 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Establecimiento Las MarÝas 

S.A.C.I.F.A.   (AR) 

Irala 2021, C1164ACS, Ciudad 
Autãnoma de Buenos Aires, Argentina  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá lạnh (có thể ăn được), đường, mật 
ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm nước sốt (gia vị); gia vị, kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2014-03065 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Establecimiento Las MarÝas 

S.A.C.I.F.A.    (AR) 

Irala 2021, C1164ACS, Ciudad 
Autãnoma de Buenos Aires, Argentina   

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá lạnh (có thể ăn được), đường, mật 
ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm nước sốt (gia vị); gia vị, kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2014-03066 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần học viện 

doanh nhân  HASVARS Việt 

Nam  (VN) 

Số 35A, 107/55 đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục thể thao và giải trí, giáo dục mầm non và tiểu học, giáo dục trung học 

cơ sở và trung học phổ thông; đào tạo trung học chuyên nghiệp và cao đẳng; đào tạo đại 
học và sau đại học; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho người đi làm từ cấp nhân viên đến 
cấp quản lý - điều hành. 

 

 
(210) 4-2014-03067 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Ngô Phạm Bẩy   (VN) 

Số 4, lô BT5 - khu đô thị Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp mái bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại dùng cho các công trình xây 

dựng.  
 

Nhóm 19: Tấm lợp mái không bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà không bằng kim loại; 
tấm lợp amiăng xi măng; tấm ốp không bằng kim loại dùng cho các công trình xây dựng; 
tấm ốp amiăng xi măng dùng cho các công trình xây dựng. 
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(210) 4-2014-03068 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Ngô Phạm Bẩy  (VN) 

Số 4, lô BT5 - khu đô thị Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp mái bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại dùng cho các công trình xây 
dựng.    

 

Nhóm 19: Tấm lợp mái không bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà không bằng kim loại; 
tấm lợp amiăng xi măng; tấm ốp không bằng kim loại dùng cho các công trình xây dựng; 
tấm ốp amiăng xi măng dùng cho các công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-03070 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) KYOEI FOOD CO., LTD.    (JP) 

6-27-9 MINAMISENJU, ARAKAWA -
KU, TOKYO, JAPAN   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Ruột bánh mỳ; bánh mỳ nướng dùng để ăn với xúp; bánh mỳ; hạt ngũ cốc đã 
được chế biến; bột mì; nấm men cho thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế); bột nở; 
bánh ngọt.  

 

 
(210) 4-2014-03071 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; A19.13.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trang Minh   (VN) 

54/35 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-03072 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh. 
(731) Nguyễn Văn Thế   (VN) 

108/17/33 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, khăn bằng giấy ướp lạnh, giấy vệ sinh, khăn lót bằng giấy.  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
1020 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải không dệt; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn bằng vải để tẩy 
trang; khăn ăn bằng vải dệt; khăn lau mặt bằng vải.  

 

 
(210) 4-2014-03073 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Thế   (VN) 

108/17/33 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải không dệt; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn bằng vải để tẩy 
trang; khăn ăn bằng vải dệt; khăn lau mặt bằng vải.  

 

 
(210) 4-2014-03074 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; A1.1.10; A1.1.5; A25.7.21 
(591) Xanh da đời, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Long Khánh  (VN) 

Thôn Nam Trai, xã Nam Cường, huyện 
Nam Trực, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm; bộ đồ cho bồn tắm; vòi hoa sen; bệ xí vệ sinh; bình 
nước nóng cho nhà tắm; phụ kiện bồn tắm. 

 

 
(210) 4-2014-03075 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A1.1.8; A1.1.10; A25.7.21; 21.1.17
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Long Khánh  (VN) 

Thôn Nam Trai, xã Nam Cường, huyện 
Nam Trực, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm; bộ đồ cho bồn tắm; vòi hoa sen; bệ xí vệ sinh; bình 
nước nóng cho nhà tắm; phụ kiện bồn tắm. 

 
 

(210) 4-2014-03076 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.13.25; A25.3.7; A25.3.13 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời nhạt, đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH gang thép Hưng 

Nghiệp Formosa Hà Tĩnh  (VN) 

Khu kinh tế Vũng áng, huyện Kỳ Anh, 
tỉnh Hà Tĩnh  
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(511)   Nhóm 06: Thép đúc; thép cán thô (luyện kim); hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép. 
 

Nhóm 19: Xi măng; xi măng amiăng; xi măng dùng cho lò cao; xi măng chịu nhiệt; xi 
măng magie. 

 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm thép; xuất khẩu sản phẩm thép; nhập khẩu sản phẩm thép; 
mua bán sản phẩm xi măng; xuất khẩu sản phẩm xi măng; nhập khẩu sản phẩm xi măng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa bên trong cảng biển, cảng nội địa; vận chuyển hàng hóa 
bên ngoài cảng biển, cảng nội địa; cho thuê kho chứa hàng tại cảng biển, cảng nội địa; 
cho thuê thùng chứa (công-ten-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa tại cảng biển, cảng nội địa; 
đóng gói hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển, cảng nội địa; phân phối điện. 

 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng điện. 
 
 

(210) 4-2014-03077 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A25.3.7; A25.3.13; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời nhạt, đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH gang thép Hưng 

Nghiệp Formosa Hà Tĩnh   (VN) 

Khu kinh tế Vũng áng, huyện Kỳ Anh, 
tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 06: Thép đúc; thép cán thô (luyện kim); hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép.  
 

Nhóm 19: Xi măng; xi măng amiăng; xi măng dùng cho lò cao; xi măng chịu nhiệt; xi 
măng magie.  

 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm thép; xuất khẩu sản phẩm thép; nhập khẩu sản phẩm thép; 
mua bán sản phẩm xi măng; xuất khẩu sản phẩm xi măng; nhập khẩu sản phẩm xi măng.   

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa bên trong cảng biển, cảng nội địa; vận chuyển hàng hóa 
bên ngoài cảng biển, cảng nội địa; cho thuê kho chứa hàng tại cảng biển, cảng nội địa; 
cho thuê thùng chứa (công-ten-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa tại cảng biển, cảng nội địa; 
đóng gói hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển, cảng nội địa; phân phối điện.  

 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng điện. 
 
 

(210) 4-2014-03078 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) LOVEDALE CORPORATION PTE 
LTD   (SG) 
60 Robinson Road, #11-01 BEA 
Building - Singapore 068 892 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
1022 

(210) 4-2014-03079 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xanh. 
(731) Công ty TNHH Oceana  (VN) 

Lô E, đường số 7, KCN Hòa Khánh, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị xử lý nước thải tại nguồn. 

 

 
(210) 4-2014-03080 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Gia Bảo QT  (VN) 

An Lạc, xã Đồng Tiến, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2014-03081 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây sẫm, đỏ tươi, da cam. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xuất nhập khẩu Trung Hải  

(VN) 

P511, D11 tập thể Vĩnh Hồ, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán đại lý dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-03082 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.20 
(731) Công ty TNHH Hà Đức  (VN) 

Số 102 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

 
(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn; nước khoáng; đồ uống hoa quả và nước ép hoa 

quả; xi-rô. 
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(210) 4-2014-03083 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 8.1.18 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh bạc hà, hồng, 

trắng sữa, be, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Mỹ Đình  (VN) 

Số 23 ngách 402/28 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2014-03085 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Đông Nam ¸  

(VN) 

Phòng 109B, nhà C4, tập thể Quỳnh Mai, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03086 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vật liệu xây 

dựng Bưu điện  (VN) 

Km số 11 + 500m, đường quốc lộ 32, xã 
Phú Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại; nắp bể cáp thông tin (làm từ kim loại); đường ống bằng 
kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; phụ kiện 
bằng kim loại cho xây dựng. 

 
Nhóm 09: Cáp viễn thông; dây điện; cáp điện. 

 

Nhóm 17: ống mềm không bằng kim loại; đầu nối không bằng kim loại dùng cho ống; 
mối nối không bằng kim loại dùng cho ống; vòng đệm ống; vật liệu bọc ống không bằng 
kim loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho ống dẫn. 
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Nhóm 19: Bê tông; ống dẫn chịu áp không bằng kim loại; ống dẫn nước không bằng kim 
loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại (ống cứng); cột không bằng kim loại dùng 
cho đường dây điện; cột bê tông. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình bưu điện, công trình nhà dân dụng; tư vấn xây dựng; 
thông tin về xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-03087 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vật liệu xây 

dựng Bưu điện   (VN) 

Km số 11 + 500m, đường quốc lộ 32, xã 
Phú Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại; nắp bể cáp thông tin (làm từ kim loại); đường ống bằng 
kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; phụ kiện 
bằng kim loại cho xây dựng.  

 
Nhóm 09: Cáp viễn thông; dây điện; cáp điện.  

 

Nhóm 17: ống mềm không bằng kim loại; đầu nối không bằng kim loại dùng cho ống; 
mối nối không bằng kim loại dùng cho ống; vòng đệm ống; vật liệu bọc ống không bằng 
kim loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho ống dẫn.  

 
Nhóm 19: Bê tông; ống dẫn chịu áp không bằng kim loại; ống dẫn nước không bằng kim 
loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại (ống cứng); cột không bằng kim loại dùng 
cho đường dây điện; cột bê tông.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình bưu điện, công trình nhà dân dụng; tư vấn xây dựng; 
thông tin về xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-03088 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 25.1.6; 9.1.10 
(591) Tím hồng, tím. 
(731) Công ty TNHH Meisheng 

Textiles Việt Nam  (VN) 

Khu công nghiệp Ngãi Giao, thị trấn 
Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 24: Vải; vải bông; vải bông thô; vải lanh; vải không dệt, vải tơ nhân tạo. 
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(210) 4-2014-03089 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.8; 26.4.9; 26.4.4 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, xám, đen, trắng, 

xanh đen, tím, xanh dương sẫm, cam 
sẫm. 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị nhận tín hiệu máy thu hình; điện thoại di động; máy ghi hình kỹ thuật 
số; thiết bị chạy chương trình truyền thông cầm tay; máy tính cầm tay; tai nghe không dây 
cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; pin có thể sạc nhiều lần; 
thiết bị sạc pin; bao da dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính 
bảng; bao lật cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; máy tính 
bảng; bộ điện tử âm thanh cụ thể là hệ thống âm thanh vòm; bộ thu tín hiệu kỹ thuật số 
dùng với máy thu hình và các thiết bị tương tự khác; thiết bị chạy DVD; màn hình công 
nghệ đi ốt phát quang; màn hình máy tính (phần cứng máy tính); kính xem không gian ba 
chiều (3D); máy tính; máy in dùng cho máy tính; chíp bán dẫn (bộ vi xử lý). 

 

 
(210) 4-2014-03093 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Bio Sun  (VN) 

Lầu 4 tòa nhà IndoChina Park Tower, số 
4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải: giao nhận hàng hóa. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học; dịch vụ công nghệ sinh 
học; dịch vụ chuyển giao công nghệ sinh học và tư vấn các thông tin về công nghệ sinh 
học. 

 

 
(210) 4-2014-03094 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-03096 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Trang  (VN) 

Đội 6, thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2014-03097 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh  (VN) 

Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-03098 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI  (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai. 
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(210) 4-2014-03099 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai. 
 

 
(210) 4-2014-03100 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai. 
 

 
(210) 4-2014-03101 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ASEM VINA  (VN)

Lô số 6, km 10, quốc lộ 392, xã Nhân 
Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt, kem giặt, xà phòng giặt ở dạng nước, nước xả vải, nước rửa chén bát, 
nước tẩy quần áo, nước lau sàn nhà, nước tẩy bồn cầu gạch men, dầu gội đầu, kem nhuộm 
tóc, nước hoa, kem hấp tóc, kem đánh răng, kem dưỡng da, sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2014-03102 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại cơ điện 

tử Ngọc Ngân  (VN) 

385 ấp Phú Bình, xã Phú Hựu, huyện 
Châu Thành , tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 09: Máy sạc bình ắc quy, sạc vợt muỗi, sạc điện thoại, bộ đổi điện. 
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(210) 4-2014-03104 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Cửa hàng điện thoại di động 

Vạn Lợi   (VN) 

Số 145 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ.   
 

 
(210) 4-2014-03105 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nông 

nghiệp Tiến Nông  (VN) 

274B Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Rau quả được bảo quản, đóng hộp; thịt, cá, gia cầm đã qua chế biến; trứng 

(thực phẩm); sữa; dầu thực vật.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; gạo; bột sắn; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh 
ngọt; kẹo; mật ong; đường; men; bột nở; muối; nước tương; gia vị; hạt tiêu; tương ớt.  

 
Nhóm 31: Rau quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật; động vật 
sống.  

 

 
(210) 4-2014-03106 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.16; 26.1.2; A5.1.16; A5.1.7 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Long Vân  

(VN) 

Số 29, ngõ 6, đường Trần Nguyên Hãn, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Axít humic; men vi sinh phân giải mùn hữu cơ; hỗn hợp vi lượng cho cây 

trồng; phân bón.  
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(210) 4-2014-03107 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nông 

nghiệp Tiến Nông   (VN) 

274B Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-03108 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.20; A26.4.24; 5.5.19 
(731) Công ty cổ phần dược HADICO  

(VN) 

22C Lô 12, khu đô thị mới Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-03109 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH TM & SX Mân 

Bảo Thành  (VN) 

Số 135, đường số 8, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn gốc nước (nội và ngoại thất); sơn gốc nước (nội và ngoại thất).  
 
 

(210) 4-2014-03110 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.20; 26.1.2 
(591) Nâu, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Mon A Phương Vy   (VN) 

105 đường số 16, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-03111 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) SG DINEHILL  (KR) 
624-22 Shinsa-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Korea (7-20 Eonju-ro, Gangnam-
gu, Seoul, Korea)  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2014-03112 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH O'leer Việt Nam  

(VN) 

Số 25 ĐT 743, khu công nghiệp Sóng 
Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép các loại thuốc nhóm này. 
 
 

(210) 4-2014-03113 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 

HASAN - DERMAPHARM  (VN) 

Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-03114 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) CJ CGV CO., LTD.   (KR) 
10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 41: Vận hành nhà hát; dịch vụ giới thiệu phim; rạp chiếu phim; thông tin giải trí; 
phân phối phim điện ảnh; cung cấp thông tin và bài viết trong lĩnh vực phim, làm phim và 
giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất chương trình hòa nhạc, chương trình biểu diễn 
âm nhạc, nhạc kịch, chương trình truyền hình hoặc trình diễn kịch; dịch vụ ghi phụ đề cho 
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phim, sách; cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng của máy chiếu phim; cho thuê phim 
điện ảnh; dịch vụ cung cấp và vận hành các tiện nghi thể thao; dịch vụ xúc tiến các cuộc 
thi đấu thể thao cho người khác; xuất bản các xuất bản phẩm điện tử không tải xuống 
được dưới dạng sách, ấn phẩm định kỳ, tạp chí trong lĩnh vực âm nhạc, khiêu vũ, hòa 
nhạc, biểu diễn, giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; trường 
mẫu giáo; dịch vụ trò chơi dưới hình thức sòng bạc (casino); cung cấp và vận hành tiện 
nghi giải trí; nhiếp ảnh; công viên vui chơi giải trí; cho thuê đồ trang trí sân khấu; cho 
thuê thiết bị trò chơi.  

 

 
(210) 4-2014-03115 (220) 20.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 4.3.20; 26.1.1; A3.7.24 

(731) NANTONG XINGCHEN SYNTHETIC 
MATERIAL CO., LTD.  (CN) 
No.118 Jianggang Road, Development 
Zone, Nantong City, China 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; keo/hồ dùng trong công nghiệp; 
nhựa epoxy dạng thô; nhựa tổng hợp dạng thô; nhựa acrylic dạng thô.  

 
 

(210) 4-2014-03116 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) NANTONG XINGCHEN SYNTHETIC 
MATERIAL CO.,LTD.   (CN) 
NO. 118 Jianggang Road,Development 
Zone,Nantong City,China 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; keo/hồ dùng trong công nghiệp; 
nhựa epoxy dạng thô; nhựa tổng hợp dạng thô; nhựa acrylic dạng thô.  

 
 

(210) 4-2014-03117 (220) 20.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A5.1.16; A5.1.5; A9.3.25; A9.3.9; 24.15.2

(591) Đen trắng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần Nông nghiệp 

HP   (VN) 

Số 9 ngõ 189/2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại chất diệt côn trùng thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
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(210) 4-2014-03118 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần Vạn Chấn 

Phong  (VN) 

Lầu 1, số 42/138 đường 48, khu phố 6, 

phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đúc, thành phố Hồ Chí Minh  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm); kem dưỡng da; kem 

chống nắng (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm), kem dưỡng da, 

kem chống nắng (mỹ phẩm), sữa rửa mặt. 
 

 
(210) 4-2014-03119 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.3; 26.4.1; A5.3.14 

(591) Trắng, xanh lục, xanh lá cây, đỏ. 

(731) YU MAU ENTERPRISE CO., LTD.  
(TW) 

1F., NO.69, LN.372, XINGHUA 1ST 

RD., TANZI DIST., TAICHUNG CITY 
42757, TAIWAN (R.O.C)  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống để mang đi (do nhà hàng thực hiện); 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp các loại đồ uống như trà, cà phê, ca cao, đồ uống 

cacbon bão hòa hoặc nước trái cây; dịch vụ phòng trà.  
 

 
(210) 4-2014-03120 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  

(731) Phan Thị Tuyết  (VN) 

Số 62, phố Lò Sũ, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
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(210) 4-2014-03121 (220) 20.02.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

  

(731) Nguyễn Thái Bình  (VN) 

ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo; xuất nhập khẩu gạo.  

 

 
(210) 4-2014-03122 (220) 20.02.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

  

(731) Nguyễn Thái Bình  (VN) 

ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo; xuất nhập khẩu gạo.  
 

 
(210) 4-2014-03123 (220) 20.02.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 

thương mại Phương Quang  

(VN) 

Số 4B, phố Đặng Văn Ngữ, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện và linh kiện phụ tùng của xe đạp điện, xe máy điện.  

 

 
(210) 4-2014-03125 (220) 20.02.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

  

(731) SANOFI  (FR)
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-03126 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 8.7.5; 1.5.15; 24.15.1; 20.7.1; A26.4.6; 
7.15.6 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, vàng. 

(731) HISAMISU PHARMACEUTICAL CO., 
INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm đề 
tẩy rửa làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm mài mòn; xà 
phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và 
động vật (cho mục đích y tế); cao dán dùng cho mục đích y tế, vật liệu băng bỏ (dùng 
trong y tế); vật liệu để hàn răng (vật liệu dùng cho nha khoa); sáp nha khoa; chất tẩy uế 
(dùng cho mục đích vệ sinh); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt 
cỏ; miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông 
máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 
thương chống nhiễm khuẩn.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; 
dịch vụ hoạt động văn phòng cụ thể là: biên tập số liệu thống kê; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; dịch vụ tiếp thị (Marketing); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bản lẻ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau 
(không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các loại hàng hoá 
sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước hoa; chế phẩm trang điểm, dược phẩm, cao dán và vật liệu 
băng bó dùng trong y tế và dùng trong phẫu thuật; miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt 
làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích 
y tế), thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp; túi đá chườm cho mục đích y tế, đệm sưởi 
nóng dùng diện cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, chất ăn kiêng và thực phẩm 
ăn kiêng; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các hàng hóa sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước hoa, chế 
phẩm trang điểm, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng trong y tế và dùng trong 
phẫu thuật, miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu 
thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị và dụng cụ y tếe, thiết bị 
xoa bóp túi đá chườm cho mục đích y tế, đệm sưởi nóng dùng diện cho mục đích y tế, 
chất bổ sung dinh dưỡng, chất ăn kiêng và thực phẩm ăn kiêng.  

 

 
(210) 4-2014-03128 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ (colognes), nước 
hoa có nồng độ nhẹ (eau de toilette), nước hoa xịt toàn thân; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), 
kem bôi và nước xức dùng cho da; bọt cạo râu, dầu cạo râu (không chứa dược chất), nước 
xức dùng trước và sau khi cạo râu; phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); nước xức tóc; dầu gội 
đầu và dầu xả tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không 
chứa dược chất; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân); chế phẩm chống chảy 
nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm dùng để trang 
điểm không chứa dược chất.  

 

 
(210) 4-2014-03129 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(731) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE 

GROUP CO., LTD.   (CN) 
No.176 Dongliu Road, Baohe District, 
Hefei City, Anhui Province, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; ô tô buýt; xe ô tô thể thao; ô tô tải; xe cộ chạy bằng điện; xe nâng dỡ hành 
lý; xe tải chở hành lý hoặc người (xe cộ); khung gầm cho xe cộ; ô tô chở khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2014-03130 (220) 20.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.1.2; 5.3.9 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng, vàng nhạt, 
xanh ngọc nhạt. 

(731) BAXCO PHARMACEUTICAL, INC.  (US)
205 Lemon Creek Drive, Walnut, CA 
91789 U.S.A.  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-03131 (220) 20.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.1.2; A3.9.2; 1.15.24 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương, xanh dương 
nhạt, xanh lơ, xanh dương đậm, hồng nhạt

(731) BAXCO PHARMACEUTICAL, INC.  (US)
205 Lemon Creek Drive, Walnut, CA 
91789 U.S.A.  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
1036 

(210) 4-2014-03132 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as AEON Co., Ltd.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 01: Hồ dính và chất dính không dùng cho mục đích văn phòng và gia dụng; chế 
phẩm điều tiết sự tăng trưởng của thực vật; phân bón; men dùng cho đồ gốm; axít béo 
hàm lượng cao; kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ; á kim; vật liệu nhiếp ảnh cụ thể là 
giấy đo độ sáng; giấy thử phản ứng; chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); bột dùng 
cho mục đích công nghiệp; chất dẻo ở dạng thô; bột giấy; bột giấy gỗ; bột xenluloza 
(nguyên liệu thô); hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm hóa học dùng trong khoa 
học [không dùng trong y tế hoặc thú y]; hoá chất công nghiệp; hoá chất dùng trong lâm 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất 
dùng cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; chế phẩm hoá học dùng cho nhiếp ảnh; chất dẻo chưa qua xử lý; nhựa nhân tạo 
dạng thô; hợp chất dập lửa; chế phẩm nung kim loại; hóa chất để hàn; hoá chất bảo quản 
thực phẩm; chất để thuộc da. 

 
Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; vécni copan; vécni bitum; sơn mài; chất bảo quản gỗ; chế phẩm 
chống gỉ [để bảo quản]; chế phẩm chống ăn mòn; phẩm màu cho thực phẩm; chất cố định 
màu cho đồ gỗ; chất cắn màu cho da thuộc; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và 
dạng bột dung cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, người làm nghề in và nghệ sỹ; chất 
nhuộm; chất nhuộm màu thực phẩm; mực in; mực in cho máy sao chụp; mát tít [nhựa tự 
nhiên]; dầu chống gỉ; dầu dùng để bảo quản gỗ; chất làm đặc chất màu; chất pha loãng 
chất màu; chế phẩm kết dính cho sơn; chất màu cho đồ gốm; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa; 
nước men bóng [chất màu, sơn]; hộp mực đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; 
chất màu; sơn lót; chế phẩm bảo vệ kim loại; chất nhuộm màu cho giày; vôi quét tường; 
nước vôi trắng quét tường; mực để đánh dấu động vật. 

 

Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn không dùng 
trong quá trình sản xuất; chế phẩm tẩy gỉ; chất tẩy vết ố bẩn; chất làm mềm vải dùng để 
giặt; chất tẩy trắng dùng để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; chất dính dùng để gắn 
lông mi giả; chế phẩm làm nhẵn mặt vải (hồ vải); chế phẩm tẩy sơn; xi đánh giày; chế 
phẩm đánh bóng; xà phòng; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm; nước hoa; giấy nhám (giấy 
ráp); vải nhám (vải ráp); chất mài mòn (abrasives); đá bọt (pumice stone); giấy để đánh 
bóng; móng tay chân giả; lông mi giả; miếng gạc (đồ vệ sinh thân thể, đồ trang điểm); 
chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ]; chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc; chế phẩm để giặt; chế 
phẩm làm sạch; dung dịch cọ rửa; tinh dầu; nước xức tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm 
chống nắng; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm lô 
hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; 
hương liệu [tinh dầu]; dầu thơm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; 
kem đánh ủng; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; chất hoá học làm sáng màu 
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dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; hương liệu cho bánh ngọt [tinh dầu]; phấn để làm 
sạch; chất màu dùng cho mục đích vệ sinh; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho 
người thon thả; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chất khử mùi dùng cho người hoặc 
động vật; dầu gội đầu; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); bột mài; thuốc nhuộm tóc; thuốc tạo 
màu cho tóc; keo xịt tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm mài 
sắc; chế phẩm cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; bột tan dùng cho mục đích vệ 
sinh thân thể, mục đích trang điểm. 

 

Nhóm 04: Chất bôi trơn (lubricants); mỡ dùng cho giày; chế phẩm dùng để bảo quản da 
(dầu và mỡ); nhiên liệu; dầu công nghiệp; dầu và mỡ công nghiệp; sáp (vật liệu thô); bấc 
đèn; nến; mỡ, sáp, và dầu để thắp sáng; hợp phần kết dính bụi khi quét dọn; chất kết tụ 
bụi; chế phẩm để khử bụi; than động vật, than thực vật [nhiên liệu]; năng lượng điện; bật 
lửa; củi đốt; khí đốt; dầu lửa; nhiên liệu dùng cho động cơ; dầu hỏa; xăng; dầu điezel. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; giấy tẩm dầu dùng cho mục đích y tế; màng mỏng dược phẩm 
bọc thuốc khi uống để không cảm thấy mùi vị của thuốc; miếng che mắt dùng cho mục 
đích y tế; cao dán tai dùng cho mục đích y tế; băng vệ sinh dùng trong thời kỳ kinh 
nguyệt; nút bông vệ sinh dùng để thấm kinh nguyệt; giấy thấm dùng trong thời kỳ kinh 
nguyệt; quần lót dùng trong thời kỳ kinh nguyệt; bông để thấm hút; cao dán; băng để 
băng bó; tấm đệm ngực y tế cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú; vòng đeo tay dùng cho 
mục đích y tế; khăn tã vệ sinh dùng cho người mất khả năng kiềm chế; giấy bắt ruồi; giấy 
chống nhậy (côn trùng); đường sữa lactoza làm thức ăn cho em bé; bột sữa dùng làm thức 
ăn cho em bé; tinh dịch dùng để thụ tinh nhân tạo; tã lót (tã trẻ em); chế phẩm vitamin; 
thực phẩm ăn kiêng, chất ăn kiêng, đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất bổ 
sung ăn kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng; cao dán dùng cho mục đích y tế; 
vật liệu băng bó [dùng trong y tế]; đồ uống y tế; vật liệu để in dấu răng; thực phẩm cho 
em bé; bông dùng cho mục đích y tế; chất trám răng; vật liệu để hàn răng; chế phẩm hóa 
học dùng cho mục đích y tế và dược phẩm; dịch truyền dùng cho mục đích y tế; trà thảo 
dược; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chế phẩm hóa học để chẩn đoán sự mang thai; 
chế phẩm dược đế chăm sóc da; chế phẩm khử trùng; chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục 
đích y tế; vacxin; thuốc dành cho thú y; chế phẩm thú y; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; 
chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc 
diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chất diệt ký sinh trùng; chất diệt 
cỏ dại; chế phẩm khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt. 

 

Nhóm 06: Sắt và thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; kim loại thường, thô hoặc bán thành 
phẩm; quặng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật 
liệu nhỏ); công trình xây dựng bằng kim loại (di chuyển được); khay chuyển hàng bằng 
kim loại; ván khuôn bằng kim loại để đổ bê tông; buồng phun sơn bằng kim loại; két an 
toàn; linh kiện ráp nối nhỏ bằng kim loại thường (đồ ngũ kim); bể chứa bằng kim loại; 
ròng rọc (puli truyền động) bằng kim loại (không dùng cho máy); lò xo (đồ ngũ kim); van 
bằng kim loại (không phải là bộ phận máy); thùng để đóng hàng bằng kim loại; kết cấu 
khung kim loại để trồng hoặc trưng bày cây bên trong có thể vận chuyển được; chuồng 
chim bằng kim loại; cột mốc bằng kim loại, không phản quang; biển hiệu bằng kim loại 
cho đường giao thông, không phản quang và không vận hành cơ giới; ghi đường sắt; ống 
bao nối bằng kim loại; vòng kẹp bằng kim loại [vòng đai để kết nối]; chìa khóa; chốt định 
vị bằng kim loại; mỏ neo (không dùng trong đồng hồ và việc chế tạo đồng hồ); cọc neo 
tàu thuyền bằng kim loại; cái đe; lưới bằng sợi dây kim loại thường; dây chão bằng kim 
loại (wire rope); dây xích bằng kim loại dùng cho chó; hộp để đựng dụng cụ đồ nghề bằng 
kim loại; hộp để đựng tiền băng kim loại; cái thang bằng kim loại; thẻ đề tên (thẻ nhận 
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diện) và tấm biển gắn trên cửa ra vào bằng kim loại; hộp bằng kim loại lắp cố định trên 
tường dùng để đựng khăn cho phép lấy dần khăn ra (bộ phận chia khăn); móc treo mũ 
bằng kim loại; hộp thư bằng kim loại; cái gạt bùn dính vào giày dép trước khi vào nhà (để 
trước cửa ra vào) bằng kim loại; biển để dán và đăng quảng cáo bằng kim loại; tác phẩm 
điêu khắc bằng kim loại thường; mộ bằng kim loại; tấm bia mộ bằng kim loại; khóa cài 
bằng kim loại thường (đồ ngũ kim); đầu bịt bằng kim loại dùng cho gậy chống của người 
đi bộ; móc leo (móc vào giày để leo chống trươn trượt); quai móc bằng kim loại dùng để 
móc dây khi leo trèo (carabiners); móc leo núi bằng kim loại (thiết bị leo núi); cầu nhảy ở 
bể bơi bằng kim loại; đinh thúc ngựa (spurs); ống và ống dẫn bằng kim loại; dây cáp và 
dây bằng kim loại thường, không dùng để dẫn điện; bao bì bằng thiếc; cột bằng kim loại 
dùng cho đường dây điện; biển đăng ký bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; 
dây thừng bằng kim loại; xích an toàn bằng kim loại; biển hiệu bằng kim loại; công trình 
xây dựng bằng thép; buồng điện thoại công cộng bằng kim loại; tấm lát sàn bằng kim 
loại; tấm lát nền bằng kim loại cho xây dựng; hộp thiếc dùng để đựng thực phẩm; tấm 
nâng hàng bằng kim loại để vận chuyển; lớp bao ngoài bằng kim loại [xây dựng]; ống 
nước bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường. 

 

Nhóm 07: Máy móc, cụ thể là máy phát điện xoay chiều, máy đập, máy uốn, máy khí 
nén, máy nghiền, máy nghiền vụn (disintegrators), máy phân chia, máy khoan, máy lọc, 
máy xay, máy phay, máy đóng bao, máy đóng gói hàng, máy sơn, máy in, máy bơm, máy 
cưa, máy phun, máy khâu; máy công cụ; động cơ và đầu máy (không bao gồm động cơ 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); dụng cụ nông nghiệp (không bao gồm dụng cụ 
thao tác thủ công); máy ấp trứng; máy bán hàng tự động; máy nông nghiệp; thiết bị chống 
« nhiễm cho động cơ và đầu máy; thiết bị phun xịt [máy móc]; thiết bị cơ điện để chế biến 
đồ uống; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; chổi vận hành bằng điện; máy 
và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; máy phát điện; máy rửa bát đĩa; hệ thống hút bụi cho 
mục đích làm sạch; đinamô; máy nâng [thang máy]; máy chế biến thức ăn dùng điện; 
máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay nghiền chạy điện cho mục 
đích gia dụng; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; vật dụng để gác, giữ dụng cụ 
của máy móc; thiết bị để gia công cơ khí; máy xay hạt tiêu, không vận hành bằng tay; 
máy và thiết bị đánh bóng [dùng điện]; dụng cụ [bộ phận của máy]; máy hút bụi chân 
không; ổ bi; ổ trục [bộ phận của máy móc]; máy súc rửa chai; xe ủi đất; bộ chế hòa khí; 
máy ly tâm; cưa xích; máy xay cà phê, không bao gồm loại vận hành bằng tay; động cơ 
khí nén; máy nén [máy móc]; máy trộn bê tông; máy cày [máy móc]; máy cắt; xi lanh 
dùng cho động cơ điện và động cơ; máy hủy rác thải; máy đào hào, mương [xẻ rãnh]; 
thiết bị mở cửa và đóng cửa bằng điện; búa điện; thiết bị hàn dùng điện; thiết bị nâng; 
động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; máy đào xúc; quạt gió dùng cho động cơ điện và 
động cơ; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; bơm phân phối nhiên liệu dùng cho trạm 
sửa chữa; máy nghiền rác; bánh răng truyền động không dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ; tua bin thủy lực; khớp các đăng [khớp vạn năng]; máy vắt sữa; máy sản xuất nước 
khoáng; động cơ điện, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ giảm thanh 
dùng cho động cơ và máy móc; súng phun sơn; pít-tông cho động cơ; ròng rọc [bộ phận 
của máy móc]; máy đầm; máy làm đường đi; xe lu lăn đường; người máy [máy móc]; 
máy làm xúc xích; máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp; máy tách; máy may; thiết 
bị hàn vận hành bằng điện hoặc ga; máy làm đường ăn; bộ phận truyền động không dùng 
cho xe cộ mặt đất; bộ truyền động cho máy móc; xe xếp dỡ; máy giặt; máy bao gói. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao kéo; cuốc [dụng cụ cầm tay]; xẻng đào 
đất [dụng cụ cầm tay]; cào [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ để bện, tết [dụng cụ cầm tay]; 
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khuôn đóng giày [dụng cụ cầm tay của thợ đóng giày]; dao cạo râu chạy điện, tông đơ cắt 
tóc chạy điện dùng cho cá nhân; hộp dao cạo; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; dụng cụ 
uốn lông mi; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; cái cạo vảy cá ngừ khô (dụng cụ cầm tay); cái 
kẹp để gắp đường miếng; dụng cụ mở hộp không dùng điện (dụng cụ cầm tay); dụng cụ 
kẹp vỡ quả hạch, không bằng kim loại quý; thìa ăn; dụng cụ cắt lát pho mát không dùng 
điện; dụng cụ cắt bánh pizza không dùng điện; cái dĩa ăn; bàn là (chạy điện và không 
chạy điện); dụng cụ xâu kim; con dao cắt bằng tay dùng dưới nước; rìu dùng trên băng 
tuyết; xẻng xúc than cháy [dụng cụ cầm tay]; cái cặp gắp than cháy; bình phun thuốc trừ 
sâu [dụng cụ cầm tay]; dao trộn, phết (của hoạ sỹ); cái nhíp (cái kẹp); cái chày gỗ; khuôn 
mẫu định chuẩn dùng để đánh dấu là bộ phận của dụng cụ cầm tay; bộ đồ ăn bao gồm dao 
ăn, thìa ăn và dĩa để ăn; vũ khí đeo bên người, không phải súng; dao cạo, dùng điện hoặc 
không dùng điện; dụng cụ làm vườn cầm tay thao tác thủ công; tua vít. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học bao gồm thiết bị chưng cất, lò, lò nung dùng để 
làm thí nghiệm; máy và dụng cụ đo lường; thiết bị và dụng cụ điều chỉnh hay phân phối 
điện; pin và ắc quy; dụng cụ đo điện hoặc từ trường; dây điện và dây cáp điện; thiết bị và 
dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; kính mắt; 
kính quang học; kính lúp phóng đại; kính đeo mắt; thiết bị và dụng cụ cứu hộ dưới nước; 
thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc bằng điện; đĩa ghi âm thanh và hình ảnh; đĩa hát 
(gramophone records); đĩa đã được ghi âm (phonographic records); đĩa ghi dữ liệu; đĩa 
ghi âm thanh; đĩa ghi video; mạch điện tử hay đĩa CD-ROM ghi sẵn chương trình chơi tự 
động; máy nhịp; máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; chuột quang cho máy vi 
tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; màn hình [phần cứng máy vi 
tính]; ổ đĩa cứng [thiết bị bộ nhớ máy vi tính]; chương trình máy vi tính bao gồm chương 
trình ghi sẵn và phần mềm có thể tải xuống được; máy tính (accounting machines); thiết 
bị đo (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị xử lý dữ liệu; máy in để dùng với máy vi 
tính; thiết bị lập trình; máy và thiết bị âm thanh; máy quay đĩa hát; thiết bị giảng dạy; 
thiết bị viễn thông; máy fax; máy ghi âm (transcribing machines); thiết bị dịch thuật; thiết 
bị và dụng cụ để cân; thiết bị sao chụp điện tử; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh 
điện, nhiệt]; máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon]; máy điện phân; mạch điện từ, đĩa CD- 
ROM ghi sẵn chương trình cho các thiết bị trò chơi viđêô có thể cầm tay; thiết bị mô 
phỏng để tập luyện các kỹ năng về thể chất; thiết bị mô phỏng để đào tạo kỹ năng lái xe; 
máy con ve dùng điện; biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; biển tín hiệu 
giao thông, phản quang hoặc cơ học; thiết bị nhận và truyền tín hiệu giao thông đường sắt; 
chuông báo cháy; chuông báo rò rỉ ga; thiết bị cảnh báo chống trộm; găng tay bảo hộ 
chống tai nạn; thiết bị dập lửa; van cấp nước trên đường phố để lắp vòi rồng cứu hỏa; 
miệng ống vòi rồng cứu hỏa; hệ thống tự động phun nước chống cháy; mũ bảo hiểm; khay 
thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; bảng báo hiệu, phản 
quang hoặc cơ học; thiết bị kiểm tra, giám sát dùng điện; cầu dao điện; tổng đài điện 
thoại; máy biến thế [điện]; ắc quy điện; thiết bị điều chỉnh điện; thiết bị ghi âm thanh 
hoặc hình ảnh; thiết bị truyền phát âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa từ; đĩa compact; đĩa DVD; đĩa VCD; cơ cấu được 
vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền; phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 10: Vòng miệng cho em bé ngậm trong thời gian mọc răng sữa; gối chườm nước đá 
dùng cho mục đích y tế; băng hỗ trợ (supportive) để tránh chấn thương cho cơ và xương; 
chỉ ruột mèo để khâu vết mổ; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; núm vú giả; túi đá 
lạnh để chườm dùng cho mục đích y tế; giá treo túi đá lạnh để chườm dùng cho mục đích 
y tế; thiết bị và dụng cụ cho y tá; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; dụng cụ tránh 
thai, không chứa hoá chất; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng trong kinh doanh; thiết bị và 
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dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp; găng tay cho mục đích y tế; lọ [ống] đựng nước tiểu để xét 
nghiệm; bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân; dụng cụ lấy ráy tai; vòng miệng cho chó con 
ngậm trong thời kỳ mọc răng sữa; khẩu trang y tế (hygienic masks); thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng cụ thú y; chân, tay giả, mắt và 
răng giả; vật dụng chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương; bao cao su; nạng chống cho 
người tàn tật; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân 
viên y tế; thiết bị chỉnh hình; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị vật lý 
trị liệu; thiết bị điều trị bằng tia X quang; ống nong động mạch. 

 

Nhóm 11: Bàn cầu vệ sinh làm sạch bằng nước (water closet); phụ kiện bồn tắm; thiết bị 
dùng cho bồn tắm; phụ kiện của buồng tắm loại lắp cố định; thiết bị hút ẩm, sấy khô; thiết 
bị tạo hơi nước và đun sôi nước; thiết bị làm bay hơi nước; thiết bị chưng cất không dùng 
trong phòng thí nghiệm; bộ trao đổi nhiệt [không là bộ phận của máy móc]; thiết bị khử 
trùng sữa; lò đốt, nung, luyện dùng trong công nghiệp; lò phản ứng hạt nhân; thiết bị sấy 
khô thức ăn, cỏ làm thức ăn cho gia súc; nồi hơi [không phải bộ phận của máy]; thiết bị 
sưởi ấm và làm mát; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị làm khô đồ giặt chạy điện dùng 
trong kinh doanh; máy sấy tóc; thiết bị và hệ thống nấu nướng dùng nhiệt dùng trong kinh 
doanh; thiết bị làm khô bát đĩa dùng trong kinh doanh; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng 
trong kinh doanh; vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; van điều chỉnh mức trong bình 
chứa, trong thùng chứa; vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước]; bể lọc (thiết bị làm sạch) 
nước bẩn; bể lọc (thiết bị làm sạch) nước thải; lò đốt rác; thiết bị làm nóng nước sử dụng 
năng lượng mặt trời; thiết bị lọc (làm sạch) nước; đèn điện và thiết bị chiếu sáng; thiết bị 
và dụng cụ làm nóng chạy điện dùng trong gia đình; vòng đệm của vòi nước; thiết bị làm 
nóng nước sử dụng ga; thiết bị để sưởi và làm nóng hình chảo; thiết bị làm nóng chạy điện 
(không phải là bộ phận của máy); bếp lò để nấu nướng (cooking stoves); mô đun bề mặt 
của thiết bị nấu nướng (bộ phận của thiết bị nấu nướng); chậu rửa gắn cố định; tủ ướp lạnh 
bằng đá ăn; thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; đèn lồng chiếu sáng; đèn 
dùng khí ga; đèn dầu; ống thông phong cho đèn dầu; lồng ấp sưởi ấm giường ngủ; thiết bị 
sưởi bỏ túi; bình đun nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng); nắp ngồi cho bàn cầu vệ 
sinh có thiết bị tự làm sạch; két nước của bàn cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bàn cầu 
sau khi đi vệ sinh); chậu vệ sinh; nắp ngồi cho bàn cầu vệ sinh dùng cho bàn cầu vệ sinh 
kiểu Nhật Bản; khay đế của bồn tắm đứng (shower trays); hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng; hệ thống sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ 
thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy khô; hệ thống và thiết bị thông gió 
[điều hòa không khí]; hệ thống ống dẫn nước; thiết bị phân phối nước; hệ thống cung cấp 
nước. 

 

Nhóm 12: Băng tải trên không; động cơ máy kéo; động cơ cho phương tiện giao thông 
trên bộ; trục và mối nối của trục xe cộ; khớp truyền động bánh răng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; bộ đệm giảm chấn va chạm cho các toa tầu hỏa; lò xo giảm xóc cho xe cộ; 
phanh cho xe cộ; dù để nhảy dù; chuông chống trộm dùng cho xe cộ; xe lăn dùng cho 
người tàn tật; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy trên đệm khí; 
xe đạp; chuông xe đạp; phanh xe đạp; xích xe đạp; khung xe đạp; ghi đông xe đạp; bơm 
xe đạp; vành xe đạp; yên xe đạp; nan hoa xe đạp; chân chống xe đạp; lốp xe đạp; xe nôi 
trẻ con; xe xích lô; xe trượt tuyết [xe cộ]; xe đẩy chở bao, túi; xe thô sơ do súc vật kéo; 
toa xe [đường sắt]; xe hai bánh được kéo bằng xe đạp (phương tiện giao thông trên bộ); 
miếng cao su dính để vá săm xe; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước 
hoặc bằng đường ray; ô tô và phụ tùng ô tô; xe máy và phụ tùng xe máy. 

 

Nhóm 13: Vũ khí cháy nổ; đạn dược; đầu đạn [vũ khí]; chất nổ; pháo hoa; hợp chất dẫn 
lửa; súng săn; súng thể thao; thuốc nổ đinamit. 
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Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; vòng đeo chìa khóa (đồ kim hoàn 
rẻ tiền để đeo chìa khóa); hộp bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức bằng kim loại 
quý; cúp giải thưởng làm bằng kim loại quý; vật kỷ niệm hình cái khiên bằng kim loại 
quý; đồ trang trí cho trang phục bằng kim loại quý; đồ trang trí [đồ kim hoàn, đồ trang 
sức]; khuy măng sét; đồ kim hoàn bao gồm cả đồ giả kim hoàn; đồ trang trí giày [bằng 
kim loại quý]; đồng hồ; bùa hộ mạng [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; hợp kim của kim loại 
quý; đồ trang sức; đá quý; đồng hồ bấm giờ và dụng cụ đo thời gian; đồng tiền xu; huy 
hiệu bằng kim loại quý; kim cương; hoa tai; huy chương; đá bán quý; đồng hồ đeo tay.  

 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ điện tử; nhạc cụ điện tử tổng hợp; hộp nhạc; giá giữ 
nhạc cụ; hộp dùng cho nhạc cụ; giá để bản nhạc; bộ phận chặn tiếng, bộ phận tạo âm nền, 
van bấm, dây dùng cho dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ dây; trống [nhạc cụ]; sáo; cồng chiêng; 
đàn ghi ta; đàn măng đô lin; đàn oóc- gan; đàn viôlông; bàn phím dùng cho nhạc cụ; đàn 
piano và phụ kiện. 

 

Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; nhựa pec-ca; gồm ở dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; amiăng; mica, thô hoặc bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm; ống mềm 
không bằng kim loại; vật liệu để bít kín; băng dính không dùng cho mục đích y tế, văn 
phòng hoặc gia dụng; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; sợi chất dẻo không dùng trong 
ngành dệt; đệm lót; vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách ly (insulators); 
hợp chất hóa học để bịt lỗ rò rỉ; vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo; chế phẩm bịt 
kín dùng cho mối nối; vật liệu cách âm; cao su tổng hợp; vật liệu nhồi bằng cao su hoặc 
chất dẻo. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây 
dựng; asphan, hắc ín, bitum; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài 
kỷ niệm, không bằng kim loại; đá nhân tạo; alabat (thạch cao mịn); gạch; kính xây dựng; 
công trình xây dựng, không bằng kim loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng trong xây 
dựng; bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; tượng nhỏ bằng đá, bằng bê tông hoặc 
cẩm thạch; sàn, không bằng kim loại; cổng, không bằng kim loại; bia mộ bằng đá; vôi; 
lớp ốp, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; bìa cứng dùng cho xây dựng; vật liệu 
chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá; gỗ thành phẩm; gỗ xây dựng; gỗ 
bán thành phẩm. 

 

Nhóm 20: Đá bọt; hổ phách vàng; tấm nâng tải hàng, không bằng kim loại; tầng sáp có lỗ 
cho tổ ong; ghế ngồi dùng trong thẩm mỹ viện; ghế dùng cho thợ cắt tóc; van không bằng 
kim loại, không là bộ phận của máy; bể chứa, không bằng kim loại hoặc công trình xây 
dựng; côngtenơ để vận chuyển hàng không bằng kim loại; phụ kiện cho rèm bao gồm móc 
rèm, thanh ray cho rèm, vòng treo rèm, thanh treo rèm; kẹp giữ dây cáp hoặc ống dẫn 
bằng chất dẻo; chốt trụ và móc, không bằng kim loại, để neo giữ và gắn cố định; cái nêm 
(chốt chữ V), đai ốc, đinh có rãnh ở đầu để vặn, đinh đầu bẹt [đinh mũ], bu lông [ốc vít], 
đinh tán, bánh xe nhỏ của đồ đạc, tất cả đều không làm bằng kim loại; vòng đệm bằng gỗ 
hoặc chất dẻo không bằng kim loại, sợi cao su hay sợi lưu hóa; khóa [trừ khóa điện] 
không bằng kim loại; cái nệm để ngồi và quỳ (cushion); gối; nệm; dây tết bằng rơm; đồ 
chứa đựng bằng gỗ, tre, nhựa dẻo; khay không bằng kim loại; khung thêu; thẻ đề tên (thẻ 
nhận diện) và tấm biển gắn trên cửa ra vào không bằng kim loại; cán cờ; quạt dùng cho cá 
nhân (không dùng điện); cọc cho cây leo; giường cho vật nuôi trong nhà; cũi chó; hộp làm 
ổ cho chim; thang gấp và thang không làm bằng kim loại; hộp thư không bằng kim loại 
hoặc không phải là công trình xây dựng; móc treo mũ không bằng kim loại; giỏ không 
làm bằng kim loại dùng để cho người mua đựng hàng trước khi trả tiền trong siêu thị, cửa 
hàng; giá để quần áo; hộp đựng dụng cụ (hộp rỗng) không bằng kim loại; thiết bị phân 
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phối khăn lau tay, gắn cố định, không bằng kim loại; đồ đạc (fumiture); mành che cửa sổ 
bên trong nhà [đồ đạc]; rèm che cửa sổ dùng trong nhà bằng tre (đồ đạc); tấm rèm bằng 
hạt cườm để trang trí; bình phong [đồ đạc]; bình phong gấp lại được (đồ đạc); ghế dài [đồ 
đạc]; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo; biển hiệu bằng gỗ hoặc chất dẻo; mẫu các loại 
đồ ăn được làm bằng gỗ, sáp, cao su hoặc chất dẻo; bình đựng tro hoả táng; nôi cho trẻ 
em; khung tập đi cho trẻ em; hình ném làm mẫu; túi ngủ dùng cho cắm trại; khung ảnh; 
tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao, chất dẻo, gỗ; dải ruy băng gỗ; bàn ăn loại nhỏ (đồ 
đạc); ghế trong phòng tắm; tấm bình phong làm bằng sậy (đồ đạc); mành che cửa sổ trong 
nhà bằng vải dệt; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; chuông 
gió và chùm chuông gió (trang trí); phụ kiện lắp ráp của đồ đạc không bằng kim loại; ngà, 
thô hoặc bán thành phẩm; gương soi. 

 

Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa; kính thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; máng 
đựng thức ăn gia súc; vòng đeo cho gia cầm, bàn chải để cọ bồn tắm; bàn chải để cọ vàng; 
bàn chải dùng cho kèn và sáo; bàn chải dùng trong công nghiệp; bàn chải dùng cho tàu 
thuyền; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng bằng thủy tinh, gốm sứ dùng 
cho gia dụng; bình và ấm (pots); bình cà phê không dùng điện, không bằng kim loại quý; 
ấm đun nước (không dùng điện); bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; hộp giữ lạnh xách 
tay (không dùng điện); hộp đựng gạo, cơm dùng trong nhà hay bếp (không làm bằng kim 
loại quý); bình thủy tinh để bảo quản thực phẩm dùng trong nhà hay trong bếp; bình bẹt 
đựng đồ uống cho người đi du lịch; bình cách nhiệt; xô đựng đá lạnh; dụng cụ đánh kem 
dùng cho mục đích gia dụng không chạy điện; vật dụng để lọc dạng lưới; lọ đựng hạt tiêu; 
lọ đựng đường; lọ trộn muối; cốc đựng trứng để ăn; vật dụng giữ khăn ăn và vòng đánh 
dấu khăn ăn; khay dùng cho mục đích gia đình; hộp đựng tăm; rổ để ráo nước dùng trong 
gia đình; bình lắc đồ uống bằng tay (shakers); muôi để lấy cơm từ nồi ra bát; cối nghiền 
cà phê và cối xay hạt tiêu bằng tay; phễu để rót; cối giã bằng tay [cối xay gia dụng, không 
dùng điện]; cái mở nút chai; cái nạo củ cải [vật dụng dùng trong gia đình]; muôi để múc 
bánh tạc; đũa ăn; hộp đựng đũa ăn; cái muôi [bộ đồ ăn]; cái sàng [vật dụng gia đình]; thớt 
dùng trong bếp; trục cán bột [dùng trong gia đình]; vỉ nướng [dụng cụ nấu nướng]; tăm; 
dụng cụ ép trái cây dùng cho mục đích gia dụng không chạy điện; khuôn bánh quế không 
dùng điện; dụng cụ làm sạch và dụng cụ để giặt bằng tay dùng cho mục đích gia đình; 
tấm ván để là; bình xịt nước khi là; giá giữ bàn là; giá đỡ muôi rán [dụng cụ bếp nóc]; que 
để khuấy trộn nước tắm; gầu múc dùng trong nhà tắm; cái chụp làm tắt nến và giá đỡ nến; 
sàng than xỉ [dụng cụ gia dụng]; thùng đựng than; vỉ đập ruồi; bẫy chuột; chậu hoa; bình 
tưới nước; chậu, bình và đồ đựng để trồng hoa và cây bằng phương pháp thủy sinh; đồ 
đựng thức ăn cho vật nuôi; bàn chải lông cho vật nuôi; lồng chim; bể nước cho chim tắm; 
bàn chải quần áo; bộ vệ sinh để trong phòng; vật dụng giữ giấy vệ sinh; lợn đựng tiền tiết 
kiệm; hộp bằng kim loại để đựng và lấy khăn giấy ra từng chiếc một; vật dụng để xỏ giày 
ống; dụng cụ để đựng và phân phối xà phòng; bình và chậu [đồ chứa đựng]; bảng hiệu 
bằng sứ hay thủy tinh; lư hương; dụng cụ để trang điểm; bàn chải dùng cho đồ đi chân; 
bót để đi giày; giẻ lau làm sạch giày; dụng cụ cầm tay để làm sạch giày bao gồm bàn chải 
đánh giày; khung giày (đặt trong giày để giữ dáng cho giày); lông cứng của lợn dùng làm 
bàn chải; kiềng ba chân [vật dụng để bàn]; giẻ lau để làm sạch; vật dụng hâm nóng bình 
sữa không dùng điện; giẻ [vụn] để làm sạch; khay đựng bánh; hệ thống nhiều bể nuôi cá 
và loài thủy sinh làm cảnh trong nhà; bể nuôi cá và loài thủy sinh làm cảnh trong nhà; hộp 
đựng phấn bỏ túi [hộp rỗng]; cốc, tách, chén (cups); ống hút để uống; dụng cụ và đồ chứa 
đựng dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; sợi thép rối để làm sạch; đồ bằng đất nung để chứa 
đựng; đồ sứ để chứa đựng; lược và bọt biển cho mục đích gia dụng; dụng cụ nấu ăn không 
dùng điện; dụng cụ nhà bếp; đồ dùng tẩy trang; dụng cụ để tưới; dụng cụ dùng để vệ sinh; 
tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh. 
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Nhóm 22: Vải nhựa (tarpaulins); buồm; sợi dệt dạng thô; bông thô; võng; vật liệu nhồi 
chăn; dải đai bằng sợi gai dầu; dây thừng không bằng kim loại; lưới; bao túi bằng vải bao 
gồm bao tải [tủi] bằng vải dệt dùng để đóng gói, túi bằng vải dệt dùng để đựng tất dệt kim 
khi giặt tất, túi đựng thư bằng vải dệt; dây để buộc bằng cao su; mái che bằng vải dệt; lều 
(không dùng để cắm trại); chỉ vuốt nhựa; dây để leo trèo không bằng kim loại; lều để cắm 
trại; mùn cưa gỗ; bông gạo; phoi bào gỗ; rơm băm và trấu để nhồi đồ đạc hay để lót chai; 
mùn sáp; lông bò đực; lông gấu trúc Mỹ; lông lợn, không để làm bàn chải; lông ngựa; 
lông vũ để nhồi đồ đạc hay nhồi bộ đồ giường; dây bện; vật liệu lót, không bằng cao su 
hoặc chất dẻo. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ gai dầu; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; len đã xe 
thành sợi; sợi và chỉ làm bằng sợi hóa học dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ làm bằng sợi 
vô cơ dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ đã se lẫn với nhau; sợi và chỉ xoắn; sợi và chỉ để 
khâu; sợi và chỉ chuyên dụng dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ thải đã được tẩy mỡ nhờn. 

 
Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt; vải để dệt tất; vải nỉ; vải không dệt; vải dầu dùng 
làm khăn trải bàn; vải hồ gôm, không phải văn phòng phẩm; vật liệu chất dẻo thay thế cho 
vải; vải co giãn dùng trong ngành dệt hoặc vật liệu dệt co giãn; vật liệu dùng để bọc làm 
bằng vải dệt; sản phẩm gia dụng làm bằng vải cụ thể là khăn mặt bằng vải dệt, khăn tay 
bỏ túi bằng vải dệt, khăn phủ đồ gỗ bằng vải dệt; màn chống muỗi; tấm phủ giường; khăn 
trải giường; khăn phủ giường; vỏ gối; chăn; khăn ăn bằng vải dệt; rèm tắm, bằng sợi dệt 
hoặc bằng chất dẻo; cờ không làm bằng giấy; vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm băng vải; tấm 
phủ ghế bằng vải; tấm trướng treo tường bằng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; 
dải khăn chạy giữa bàn để trang trí; rèm mỏng bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vải liệm; 
rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo dùng cho những dịp kỷ niệm; vải phủ bàn chơi bi-a; 
nhãn mác bằng vải; chăn bông.  

 

Nhóm 25: Quần áo kiểu phương tây; áo choàng ngoài; áo len dài tay; áo sơ mi; quần áo 
ngủ; quần áo lót; bộ quần áo tắm; mũ đội khi tắm (để khỏi ướt đầu); quần áo kiểu Nhật 
Bản; tạp dề (trang phục); cái bảo vệ cổ áo (trang phục); bít tất ngắn; ghệt bao quanh chân 
từ dưới đầu gối đến mắt cá (trang phục); khăn quàng lông; khăn choàng phụ nữ; khăn 
quàng cổ; giày truyền thống của Nhật Bản (giày tabi); vỏ bọc ngoài chống bẩn cho giày 
truyền thống của Nhật Bản; găng tay quần áo; cà vạt; khăn quàng cổ hình tam giác hay 
hình vuông; khăn rằn in hoa văn sặc sỡ; tất giữ ấm cho mắt cá và ống chân (trang phục); 
khăn quàng quanh cổ để giữ ấm; mũ che tai (trang phục); mũ rộng trùm đầu và cổ; mũ và 
nón làm từ lá cây; mũ đội khi ngủ để giữ ấm cho đầu; mũ; nịt bít tất; dây đeo bít tất (giữ 
cho bít tất khỏi bị tụt khi đi); dây đeo qua vai giữ cho quần không bị tụt; dải băng (trang 
phục); thắt lưng quần áo; giày; nẹp kim loại dùng cho giày cao cổ; guốc gỗ; dép xăng đan; 
dép lê; quần áo mặc trong lễ hội hóa trang; quần áo thể thao (không bao gồm găng tay 
chơi golf); giày thể thao; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; chế phục; đồng phục; áo mưa; 
quần áo bơi. 

 

Nhóm 26: Kim khâu; khuy lỗ cho quần áo; ruy băng (đồ may vá); diềm xếp nếp ở áo 
[đăng ten]; ren thêu; núm tua trang trí (đồ may vá); dải viền để trang trí quần áo; kim đan; 
hộp đựng đồ để khâu vá; que móc để thêu đan; cái đê để khâu; nệm cắm kim; hộp đựng 
kim; vòng để nâng giữ tay áo; huy hiệu cho trang phục, không bằng kim loại quý; khoá 
cài [phụ kiện của trang phục]; ghim cài [phụ kiện của trang phục]; ghim cài khăn choàng; 
băng đeo tay; vật trang trí dùng cho quần áo; băng buộc tóc; trâm cài tóc; nơ cài tóc; cúc, 
khuy trang trí cài lên tóc; cái xược tóc; phần tóc nối thêm; trâm gài tóc; kẹp tóc mái; lưới 
bao tóc; cặp tóc; dải ruy băng buộc tóc; cặp tóc mái; đồ trang trí tóc; cúc áo; hoa giả; râu 
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giả; ria mép giả; vật dụng uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; đồ trang trí cho giày 
[không bằng kim loại quý]; lỗ luồn dây giày; dây giày; phụ kiện cho giày bao gồm móc 
cài cho giày, cái móc cho giày, khóa cài giày; khay đựng đồ để khâu vá; tóc người. 

 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn; trướng treo tường không làm bằng vải dệt; thảm trải sàn truyền 
thống của người Nhật Bản (thảm tatami); thảm đặt trong nhà tắm; thảm cỏ nhân tạo; thảm 
để tập thể dục; giấy dán tường; tấm thảm; vải sơn lát sàn nhà.  

 

Nhóm 28: Găng tay chơi bóng chày; túi được thiết kế đặc biệt để trượt tuyết và lướt sóng 
trên ván; mồi nhân tạo dùng để câu cá; bóng bay dùng để chơi; bóng dùng cho trò chơi và 
trò thể thao; chuông dùng cho cây thông nô-en; dây đai lưng dùng trong môn thể thao cử 
tạ (dụng cụ thể thao); xe đạp đồ chơi; xe đạp cố định để luyện tập thể dục; thẻ bài chơi trò 
bingô; khối xây dựng (đồ chơi); trò chơi bảng; kẹo nổ (pháo dùng trong lễ giáng sinh); giá 
để cây thông nô-en; cây thông nô-en bằng chất liệu tổng hợp; thiết bị ném, phóng đĩa để 
tập bắn; búp bê; bình sữa cho búp bê; lưỡi câu; đĩa bay [đồ chơi]; túi đựng gậy đánh gôn 
(có hoặc không có bánh xe); găng tay đánh gôn; giày trưọt băng; giày trượt patanh; trò 
chơi xếp hình; trò chơi khăm; cái bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao); hòn bi dùng cho trò 
chơi và trò thể thao; đồ chơi di động; lưới bắt bướm; đồ trang trí cho cây thông nô en trừ 
đồ chiếu sáng và bánh kẹo; bể bơi (đồ chơi); con rối; cần câu cá; ván trượt; trò chơi ki; xe 
trượt tuyết (dụng cụ thể thao); cầu trượt (đồ chơi); quả cầu tuyết (đồ chơi); giày đi tuyết; 
đồ chơi bong bóng xà phòng (đồ chơi); quả bóng hơi để chơi; mặt nạ làm đồ chơi; đồ 
chơi; sáp dùng để bôi ván trượt tuyết; trò chơi video dùng để kinh doanh và trong gia 
đình; máy trò chơi video; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; máy để tập luyện thể dục; 
diều; trục lăn cho xe đạp đặt cố định để luyện tập; máy trò chơi tự động, vận hành bằng 
đồng xu; máy đánh bạc dùng cho trò cờ bạc; bài lá; vợt; ván trượt có bánh lăn. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống); đồ ăn làm bằng thịt đã được 
chế biến; đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến; hạt đậu nướng; đậu phụ; đậu đã được bảo 
quản; hạt đậu khô được nấu chín, nghiền nát và chiên; rau củ đã được chế biến; trái cây đã 
được chế biến; rau củ đông lạnh; trái cây đông lạnh; trứng; trứng đã chế biến; các sản 
phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt; chế phẩm thực phẩm 
trên cơ sở rau củ; chế phẩm để làm súp; đậu phụ rán kỹ; sữa đậu nành; đậu phụ làm từ đậu 
nành lên men; protein dùng làm thức ăn cho người; súp mỳ của người Nhật Bản; xúc xích 
nóng (hotdog sausages); chất chiết ra từ thịt; gia cầm và thú săn, không còn sống; rau, quả 
được bảo quản, đông lạnh, làm khô và nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả 
ưót; bơ, pho mát; đồ ăn nhẹ (snack food) trên cơ sở trái cây; lát khoai tây rán giòn; hạt đã 
chế biến. 

 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; cà phê hạt; chè (trà); gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ 
gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối; nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và 
gia vị; nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cà chua; tương đậu nành; giấm; nước xốt để 
trộn sa lat; nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa; nước xốt mayonnaise; nước xốt 
dùng cho thịt quay hoặc nướng; đường viên; đường tảng; đường; đường mạch nha 
(mantoza); mật ong; kẹo bột; nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực 
phẩm; bánh kẹo có vừng; muối để nấu ăn; muối trộn hạt cần tây làm gia vị; gia vị hóa học 
để nấu ăn; đồ gia vị; chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu cho thực 
phẩm); gạo; hạt yến mạch đã xay vỏ; hạt lúa mạch đã xay vỏ; sản phẩm bột mì xay dùng 
để làm thực phẩm; gluten dùng cho thực phẩm; thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế 
biến; bánh bao; bánh xăng đuých; cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc 
ngoài và cá tươi thái lát ở trên); bánh hamburger (có kẹp xăng đuých); bánh hamburger 
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dạng bánh sữa nhỏ; banh pizza; bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được 
đóng hộp là thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi 
của người Nhật Bản, bánh hamburger; bánh patê nhân thịt; bánh bao ravioli (ở ý); bánh 
kẹo; bánh mỳ; bột làm bánh kẹo; bột dùng cho đá lạnh thực phẩm; bột quả hạnh nhân; bột 
men; gạo ủ mạch nha; men; bột nở; đá ăn và kem lạnh; chất dính kết dùng để làm kem 
lạnh; chế phẩm làm mềm thịt dùng trong gia đình; chế phẩm làm ổn định kem đã được 
đánh dậy bọt; sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu 
sakê dùng cho thực phẩm còn được gọi là kasu); bột cà-ri (gia vị); hỗn hợp cà-ri (gia vị); 
bột nhão cà-ri (gia vị); bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum); đồ uống trên cơ sở trà, cà 
phê, ca cao, và sô cô la. 

 

Nhóm 31: Hạt kê; hạt vừng; hạt kiều mạch; ngô; hạt kê nhiệt đới bamyard; lúa mỳ; lúa 
mạch; yến mạch; cùi dừa khô; mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu; cây hoa bia; lie 
thô; lá cây cọ; cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm; tảo biển tươi dùng 
để ăn; động vật sống và cá sống (không để ăn); chim và bò sát (còn sống); con tằm; trứng 
để ấp; thức ăn cho động vật; mồi câu cá (còn sống); trái cây tươi; rau tươi; cây mía; củ cải 
đường; hạt giống thực vật, cây; cỏ tươi để trồng; cỏ tươi tự nhiên dùng cho mục đích làm 
vườn; hoa khô để trang trí; cây giống; hoa tự nhiên; cây trồng trong chậu; vòng hoa tự 
nhiên; prôtêin dùng cho động vật; hạt [ngũ cốc]; hạt [hạt giống]. 

 

Nhóm 32: Bia; nước giải khát không cồn; nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống); đồ 
uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; chiết xuất của cây hoa 
bia cho việc sản xuất bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga; đồ uống trái cây; 
xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ 
uống]; tinh dầu dùng để chế biến đồ uống; bột tạo ga cho đồ uống; đồ uống cốc-tai, 
không có cồn (đồ uống hỗn hợp); đồ uống lô hội, không chứa cồn. 

 

Nhóm 33: Rượu sakê; rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu 
rum, rượu vốtca; rượu hương trái cây; rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của 
người Trung Quốc; rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu 
bạc hà, rượu mật ong; rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng 
cho mục đích y tế); đồ uống có cồn (không bao gồm bia); chiết xuất alcolic; đồ uống có 
cồn chứa trái cây; rượu gạo.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá; đầu lọc thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người 
hút thuốc; diêm; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; hộp thuốc lá điếu; hộp xì gà; đót hút xì 
gà; bình chứa ga dùng cho bật lửa hút thuốc; bình đựng thuốc lá; tẩu hút thuốc lá; túi đựng 
thuốc lá; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03133 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2014-03134 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  
(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Giá để dao trên bàn ăn; giá để bát đĩa; bọt biển dùng cho mục đích gia dụng; 
dụng cụ lau rửa (không dùng điện); dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; xơ rối để làm 
sạch; bàn chải cọ rửa; xẻng hót rác; chổi; bàn chải để rửa bát đĩa; giẻ lau bằng vải để lau 
kính; giẻ (vải) để làm sạch; khăn lau bụi; giỏ dùng trong gia đình; găng tay dùng cho mục 
đích gia dụng; thùng rác. 

 

Nhóm 27: Thảm trong nhà tắm; thảm dày trải sàn; chiếu/thảm; tấm thảm; thảm chùi chân 
ở cửa; thảm tập thể thao. 

 

 
(210) 4-2014-03135 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đỏ, ghi. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư công nghệ HD  (VN) 

Thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Cáp quang; dây nhảy quang; dây nối quang; dây cáp đồng trục; dây cáp điện; 
sợi cáp quang; máng cáp điện; tủ điện; hộp phối quang; thiết bị phụ kiện quang dùng cho 
viễn thông. 

 

 
(210) 4-2014-03136 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hòa  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê rang xay; cà phê đã chế biến; ca cao; chè. 
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(210) 4-2014-03137 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hòa   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê rang xay; cà phê đã chế biến; ca cao; chè. 
 

 
(210) 4-2014-03138 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hòa   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê rang xay; cà phê đã chế biến; ca cao; chè. 
 

 
(210) 4-2014-03139 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hòa   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê rang xay; cà phê đã chế biến; ca cao; chè. 
 

 
(210) 4-2014-03140 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) ORIGIN BIOCHEMICAL 
LABORATORY INC.   (JP) 
3-2-3, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-
0027, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng.  
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(210) 4-2014-03141 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, đen. 
(731) Ngô Thị Anh Thu  (VN) 

138 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Nhiếp ảnh; cho thuê máy quay hình; thu băng video. 
 

 
(210) 4-2014-03142 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

xuất khẩu Bàn Tay Việt  (VN) 

958/18 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phầm (đồ trang trí nội thất); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-03143 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đen, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vận tải du lịch Sơn Tỷ  

(VN) 

23 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái xe; chuyên chở bằng xe tải; vận 
tải. 

 

 
(210) 4-2014-03144 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 11.3.5; 19.9.1 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần An Điền Gia  

(VN) 

117/24 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 03: Hương, nhang; hương trầm để cúng tế; dầu thơm; hương liệu (tinh dầu). 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nhang thơm các loại); đại lý thông 
tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xủ lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-03145 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.21; 24.15.2; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Thảo Hà  (VN) 

53 Duy Tân, phường 15, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (thực phẩm); đại lý thông tin thương 
mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-03146 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(591) Đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể trà sữa 

OZONE  (VN) 

Số 236-238, đường Hoàng Diệu 2, khu 
phố 5, phường Linh Chiểu, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (trà sữa, cà phê); đại lý thông tin 

thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-03149 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH liên doanh sơn 

Vakia Italia   (VN) 

Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước.  
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(210) 4-2014-03152 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) ROHM AND HAAS COMPANY   (US) 
100 Independence Mall West, 
Philadelphia, PennsyIvania 19106-2399, 
United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để sản xuất sơn; hóa chất dùng để sản xuất sơn hệ nước để đánh 

dấu trong giao thông (sơn giao thông hệ nước); hóa chất để sử dụng như chất làm khô.  
 

 
(210) 4-2014-03153 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ kỹ thuật 

Tre Việt   (VN) 

602 khu dân cư Hai Thành - Tên Lửa, 
đường số 17A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

(210) 4-2014-03154 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(300) UK00003019811 28.08.2013 GB 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 25.7.20; 26.4.2; A26.11.12; 
A19.3.4 

(591) Trắng, đen, đen nhạt, xanh dương. 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  
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(210) 4-2014-03155 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.3 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thuận Phú   (VN) 

139 đường số 23, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
 
 

(210) 4-2014-03156 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8; 26.11.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thuận Phú    (VN) 

139 đường số 23, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
 
 

(210) 4-2014-03157 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thuận Phú   (VN) 

139 đường số 23, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
 
 

(210) 4-2014-03158 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.11.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thuận Phú    (VN) 

139 đường số 23, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
 

 
(210) 4-2014-03159 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thuận Phú    (VN) 

139 đường số 23, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  

 
 

(210) 4-2014-03160 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.7; 4.3.9; 26.4.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thuận Phú    (VN) 

139 đường số 23, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khí nén; máy hàn; máy mài; máy bào; máy đầm bê tông; máy khoan. 

 
 

(210) 4-2014-03161 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thuận Phú    (VN) 

139 đường số 23, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn; máy mài; máy bào; máy đầm bê tông; máy khoan; máy khí nén. 
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(210) 4-2014-03162 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thuận Phú   (VN) 

139 đường số 23, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn; máy mài; máy bào; máy đầm bê tông; máy khoan; máy khí nén. 
 

 
(210) 4-2014-03164 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

T.E.C.N.A Việt   (VN) 

410 Bà Hạt, phường 8, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, chất làm bóng và chế phẩm vệ sinh, 
mua bán dụng cụ chăm sóc sắc đẹp, mua bán máy móc - thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, 
máy móc thiết bị dùng trong ngành công nghiệp nước; quảng cáo; nghiên cứu thị trường 
và thăm dò dư luận. 

 

 
(210) 4-2014-03165 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.11; A1.5.3 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Thang Long   (VN) 

42-42A-44 Tạ Uyên, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bạc đạn, máy móc phụ tùng phục vụ công nghiệp như: băng chuyền, 
băng tải, xích tải, mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ôtô và xe có động cơ, mua 
bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy, mua bán vải, hàng may sẵn, giày 
dép, mua bán hàng trang trí nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, mua bán dụng cụ 
thể thao, mua bán vật liệu xây dựng, mua bán hoá chất. 
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(210) 4-2014-03167 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Doanh Nhân Việt   (VN) 

32 đường 70, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; vali; bóp (ví); cặp học sinh; ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ); thắt lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2014-03169 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) WANG, WEN CHIN   (HK) 

Room 1129 & 1130, 11/F, Star House, 
No.3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chứa anbumin dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chứa anbumin 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ 
sung ăn kiêng từ anbumin; chất bổ sung ăn kiêng từ hạt lanh; chất bổ sung ăn kiêng từ dầu 
hạt lanh; chất bổ sung ăn kiêng từ mầm lúa mì; chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men; chất 
bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; chất bổ sung ăn kiêng từ sáp ong; chất bổ sung ăn 
kiêng từ phấn hoa; chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung glucoza dùng 
cho ăn kiêng; chất bổ sung lexithin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung cazein dùng cho ăn 
kiêng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng.  

 
 

(210) 4-2014-03170 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) WANG, WEN CHIN    (HK) 

Room 1129 & 1130, 11/F, Star House, 
No.3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chứa anbumin dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chứa anbumin 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
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chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ 
sung ăn kiêng từ anbumin; chất bổ sung ăn kiêng từ hạt lanh; chất bổ sung ăn kiêng từ dầu 
hạt lanh; chất bổ sung ăn kiêng từ mầm lúa mì; chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men; chất 
bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; chất bổ sung ăn kiêng từ sáp ong; chất bổ sung ăn 
kiêng từ phấn hoa; chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung glucoza dùng 
cho ăn kiêng; chất bổ sung lexithin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung cazein dùng cho ăn 
kiêng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng.  

 
 

(210) 4-2014-03171 (220) 09.10.2012 

(641) 4-2012-22557 (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2; 26.3.23 
(591) Nâu đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất -

xây dựng - thương mại và nông

nghiệp Hải Vương (Sikiko)  (VN)

Khu nhà điều hành, khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); cho thuê chỗ ở tạm thời, nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2014-03172 (220) 09.10.2012 

(641) 4-2012-22555 (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2 
(591) Nâu đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất -

xây dựng - thương mại và nông

nghiệp Hải Vương (Sikiko)  (VN)

Khu nhà điều hành, khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước   

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); cho thuê chỗ ở tạm thời, nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2014-03173 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Huy 

Đạt  (VN) 

543 Thống Nhất, khu phố 4, phường Tân 
An, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe cộ; dịch vụ vận 
chuyển hành khách; dịch vụ vận tải (thư tín và hàng hóa); cho thuê kho chứa hàng.  

 

 
(210) 4-2014-03174 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Phí Văn Quân  (VN) 

Số 23/80 Lê Lai, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, khăn giấy, giấy vệ sinh, túi giấy.  
 

 
(210) 4-2014-03176 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm, tím. 
(731) Công ty khoáng sản và 

thương mại Tiến Hiếu  (VN) 

Km7, Khâu Hân, phường Đề Thám, 
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ vi sinh cho nông nghiệp và các loại cây trồng khác.  
 

 
(210) 4-2014-03177 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 1.5.1; 26.1.2; 4.3.3 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hà Việt  (VN) 

Số 8 tổ 21, Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 
 

(210) 4-2014-03178 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

điện tử và thương mại Thiên 

Tưởng  (VN) 

41 đường số 1B, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, đĩa ghi, đầu đĩa DVD, 
thiết bị âm thanh. 
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(210) 4-2014-03180 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Anh Nguyễn  

(VN) 

Số 53, phố Châu Long, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2014-03182 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bạch Mã Vạn Xuân  (VN) 

127 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-03183 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại và dịch 

vụ Quốc Thành  (VN) 

313 - 315 đường Phạm Hùng, phường 
Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa bằng inox các loại. 

 

 
(210) 4-2014-03184 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.8; 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7; 4.5.4 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xám, đỏ 

nhạt, đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư thương mại dịch vụ 

xuất nhập khẩu Hoàng Phúc 

Thịnh  (VN) 

140/22 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hoá mỹ phẩm: bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước lau sàn, nước lau 
kính, chất/chế phẩm tẩy đa năng. 
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(210) 4-2014-03185 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, cam nhạt. 
(731) Công ty TNHH thiết bị máy và 

công nghệ môi trường Việt 

Phát  (VN) 

Số 36, ngách 65/5, tổ 18, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy móc làm sạch nước, tinh lọc nước; hệ thống làm sạch nước; hệ 
thống, thiết bị lọc nước; thiết bị làm đá viên (thiết bị làm lạnh). 

 

 
(210) 4-2014-03186 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(591) Vàng, đỏ, cam, xám. 
(731) Trần Thị Hoài Thương  (VN) 

Quốc lộ 56, tổ 57, xã Kim Long, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm; bún ăn liền; phở 
ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; mì ăn liền; đồ gia vị; xốt (gia vị); hạt nêm; nước 
tương. 

 

 
(210) 4-2014-03187 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.4.4; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tân Tấn Lộc  

(VN) 

Lô D4, đường K1 nối dài, khu công 
nghiệp Cát Lái, cụm 2, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu xương có thể ăn được; nước canh thịt; chế phẩm để làm nước canh thịt; 
nước canh thịt cô đặc; nước dùng; nước dùng cô đặc; chất béo ăn được; dầu có thể ăn 
được; chiết xuất của thịt; chiết xuất của xương; chế phẩm để nấu xúp; xúp (soups); cà 
chua nghiền nhuyễn; chế phẩm để nấu canh rau; rau đã nấu chín; nước sữa (chất lỏng còn 
lại sau khi sữa chua đã đông). 

 

Nhóm 30: Chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; gia vị thập cẩm; tương ớt [gia vị]; đồ 
gia vị; muối nấu ăn; quả xay nhuyễn [nước xốt]; nước xốt cho món trộn; hương liệu, trừ 
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tinh dầu; tinh dầu dùng cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete, dầu tinh dầu]; nước xốt cà chua 
nấm [xốt]; mỳ ống (macaroni); nước xốt thịt; mì sợi; mỳ ống (pasta); nước xốt pesto; nước 
xốt cho sa-lát; xốt cà chua; xốt [gia vị]; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; tương; mỳ ống spa-ghet-ti; mì sợi dẹt; miến. 

 
 

(210) 4-2014-03188 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây, cam, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tân Tấn Lộc  

(VN) 

Lô D4, đường K1 nối dài, khu công 
nghiệp Cát Lái, cụm 2, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu xương có thể ăn được; nước canh thịt; chế phẩm để làm nước canh thịt; 

nước canh thịt cô đặc; nước dùng; nước dùng cô đặc; chất béo ăn được; dầu có thể ăn 
được; chiết xuất của thịt; chiết xuất của xương; chế phẩm để nấu xúp; xúp (soups); cà 
chua nghiền nhuyễn; chế phẩm để nấu canh rau; rau đã nấu chín; nước sữa (chất lỏng còn 
lại sau khi sữa chua đã đông).  

 
Nhóm 30: Chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; gia vị thập cẩm; tương ớt [gia vị]; đồ 
gia vị; muối nấu ăn; quả xay nhuyễn [nước xốt]; nước xốt cho món trộn; hương liệu, trừ 
tinh dầu; tinh dầu dùng cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete, dầu tinh dầu]; nước xốt cà chua 
nấm [xốt]; mỳ ống (macaroni); nước xốt thịt; mì sợi; mỳ ống (pasta); nước xốt pesto; nước 
xốt cho sa-lát; xốt cà chua; xốt [gia vị]; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; tương; mỳ ống spa-ghet-ti; mì sợi dẹt; miến. 

 
 

(210) 4-2014-03190 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Việt Green Pearl  

(VN) 

394 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm  bột ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm; bún ăn liền; phở ăn liền; 

hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; mì ăn liền; đồ gia vị; nước xốt (gia vị); hạt nêm; nước tương. 
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(210) 4-2014-03191 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.10; 25.5.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, tím, tím nhạt, vàng. 
(731) Colgate-Palmolive Company  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 
10022, United States of America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng. 
 
 

(210) 4-2014-03192 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất gia 

công may mặc Thịnh Phát  (VN)

128/4/11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo.  
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 
 

(210) 4-2014-03193 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 13.1.6; 26.3.23 
(591) Ghi xám, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty CP tư vấn và thương 

mại ánh Sáng Việt  (VN) 

Số 125 An Trạch, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn led (dùng cho chiếu sáng), đèn huỳnh quang, đèn gắn trên trần nhà, đèn 
treo, đèn trùm. 

 
 

(210) 4-2014-03194 (220) 21.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A1.1.12; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh da trời, cam, xanh đậm. 
(731) Trường trung cấp kinh tế - kỹ 

thuật Bắc Thăng Long  (VN) 

xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
 

 
(210) 4-2014-03195 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Sao Mới  (VN) 

Số 10 Tú Xương, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức sự kiện 

thương mại.  
 

 
(210) 4-2014-03196 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Sao Mới   (VN) 

Số 10 Tú Xương, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức sự kiện 
thương mại.  

 

 
(210) 4-2014-03197 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thúy  (VN) 

Xóm Đồng Tiến, thôn Ngọc Đình, xã 
Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội, ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2014-03198 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 25.1.25; 26.13.25; 5.3.4 
(731) Công ty cổ phần Rạng Đông  

(VN) 

J45 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; rượu táo; đồ uống có cồn chứa hoa quả, 
đồ uống hoa quả có cồn; rượu anh đào; rượu vang. 
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(210) 4-2014-03199 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Đỏ, ghi đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Nha Khoa Sakura  (VN) 

Số 277, đường Bờ Sông Quan Hoa, tổ 44, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Răng giả; bộ răng giả; các chi tiết cho răng giả như: đinh ghim cho răng giả, 
kẹp cho răng giả, chốt cho răng giả.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn, khám và chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt; dịch vụ thẩm 
mỹ răng hàm mặt; phục hình răng. 

 
 

(210) 4-2014-03200 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Phong  (VN) 

Thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn, trừ bia).  
 
 

(210) 4-2014-03201 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.7.6; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Đỗ Văn Giới  (VN) 

Số 23/1 đường số 5, tổ 7, ấp Cấp Rang, 
xã Suối Tre, huyện Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2014-03203 (220) 21.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A5.3.14; 24.13.1; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH Nguyên Phúc 

Nông   (VN) 

Thôn 12, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán phân bón; buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.  
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(210) 4-2014-03205 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Cơ sở Sản xuất Kinh doanh 

Két bạc và Đồ dân dụng  (VN) 

Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) két bạc, tủ hồ sơ.  
 

 
(210) 4-2014-03206 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

Đồng Lợi  (VN) 

Số 39, ngõ 165, phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống từ cà phê, ca cao hoặc sô - cô - la.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống từ hoa quả và nước 
uống hoa quả.  

 

Nhóm 37: Xây dựng.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-03207 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) PHARMAUNITY CO., LTD.   (KR) 

901 Samjeong Bldg., 69-5, Taepyongno 
2-Ga, Jung-gu, Seoul, Korea    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại. 
 

 
(210) 4-2014-03208 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) PHARMAUNITY CO., LTD.   (KR) 
901 Samjeong Bldg., 69-5, Taepyongno 
2-Ga, Jung-gu, Seoul, Korea    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại. 
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(210) 4-2014-03209 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, đỏ. 
(731) PHARMAUNITY CO., LTD.   (VN) 

901 Samjeong Bldg., 69-5, Taepyongno 
2-Ga, Jung-gu, Seoul, Korea    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại. 
 

 
(210) 4-2014-03210 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 25.1.6; 5.7.1; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, nâu, nâu nhạt, đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - chế biến Cà Phê 

Gia Huy  (VN) 

Số 203, đường Thiên Hộ Dương, phường 
Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt xay. 
 

 
(210) 4-2014-03211 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(591) Vàng, xanh, đỏ. 
(731) Ngô Văn Lanh  (VN) 

377 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quan tài.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ.  
 

 
(210) 4-2014-03212 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) OKAMURA CORPORATION  (JP) 
7-18, Kitasaiwai 2-chome, Nishi-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị chất hàng và dỡ hàng; máy và thiết bị xây dựng; hệ thống vận 
chuyển hàng tự động; hệ thống xếp hàng vào kho tự động. 
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(210) 4-2014-03216 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nước mắm cá 

cơm Thanh Châu   (VN) 

Số 092 tổ 4, ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước 
Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2014-03217 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.4; A25.7.5; A5.5.21; 21.1.17; 
A5.5.20 

(731) Công ty cổ phần thể thao 

Ngôi sao Geru   (VN) 

1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 28: Bóng thể thao. 
 

 
(210) 4-2014-03218 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm và sinh học y tế 

(MEBIPHAR)   (VN) 

31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người.  
 
 

(210) 4-2014-03219 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.3; 2.1.13 
(591) Đỏ, xanh, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Đồng Lực  (VN) 

Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  
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(511)   Nhóm 06: Cửa các loại bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa các loại bằng nhựa, kính.  
 

 
(210) 4-2014-03221 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần sơn Nam 

Phong  (VN) 

B6, lô 8, khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách nhiệt và cách điện).  

 

 
(210) 4-2014-03222 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Tường Phát  

(VN) 

Số 429 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-03223 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A24.17.12; A3.7.24; 4.5.13 
(731) Vũ Thị Lệ Quyên  (VN) 

Đội 1, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 

hàng hoá; dịch vụ mua bán đồ dùng cho mẹ và bé, bàn, ghế, giường, tủ, đồ gốm dùng 
trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thiết bị lau chùi, bàn chải 
đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà 
bếp, dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái 
cây) đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, quả (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm 
được làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ 
uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, 
sô cô la, gia vị, nước tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, 
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nước mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia 
súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước 
khoáng, đồ uống chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có 
cồn lương thực thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, quần áo, giầy, dép, đồ trang sức. 

 

 
(210) 4-2014-03224 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới   (VN) 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03225 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới   (VN) 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03226 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới    (VN) − 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-03227 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới    (VN) 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03228 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới    (VN) 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-03229 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới    (VN) 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03230 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới    (VN) 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03231 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới    (VN) 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03232 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới    (VN) 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03233 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới    (VN) 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
1070 

(210) 4-2014-03234 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới  (VN) 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03235 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới    (VN) 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-03236 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới    (VN) 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03237 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới    (VN) 

6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-03238 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ quốc tế 

Tùng Long  (VN) 

34/13 ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-03239 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ quốc tế 

Tùng Long  (VN) 

34/13 ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-03240 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, tím. 
(731) Lưu Bá Hoàng An  (VN) 

Phòng 61 nhà A4, ngõ 120 Hoàng Quốc 
Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2014-03241 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A5.5.20; 5.5.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 

vật 1 Trung Ương   (VN) 

145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 
thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm; thuốc trừ côn trùng y tế.  
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(210) 4-2014-03242 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ kỹ thuật Nam Khánh  (VN) 

Số 9, ngõ 444, phố Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau cỏ tươi; quả tươi.  
 

 
(210) 4-2014-03243 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Lương  (VN) 

Số 219, tổ 40, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vôtca; rượu mạnh [đồ uống]; rượu uýt ki; rượu vang.  
 

 
(210) 4-2014-03244 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH phát triển 

Nguyên Cát  (VN) 

Số nhà 54, ngách 122/58, phố Vĩnh Tuy, 
tổ 127, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn chùm; quạt phun hơi nước dạng sương (thiết bị 
sinh hơi nước và làm lạnh); quạt điện dùng cho cá nhân. 

 

Nhóm 21: Thiết bị lau bụi không dùng điện; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; chổi lau 
nhà (đồ lau dọn); dụng cụ vắt dùng cho cây lau sàn; giẻ lau sàn. 

 

 
(210) 4-2014-03245 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Rồng Vàng Châu á  (VN) 

Số nhà 10, ngõ 313, phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Ghế bành cho mục đích y tế hoặc nha khoa; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; ghế mát-
sa chạy điện (dùng cho mục đích y tế); thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp. 
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(210) 4-2014-03246 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 
980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS, England  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược chất, thuốc và chế phẩm thuốc.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, ống xịt thuốc/ống hít, 
linh kiện và phụ tùng dùng cho các sản phẩm kể trên. 

 
 

(210) 4-2014-03247 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.  (US)
801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 
06851, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2014-03248 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MlHO  

(VN) 

52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-03249 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ tin học Thịnh Minh 

Thiên   (VN) 

203 Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, bộ nhớ máy vi tính, phụ kiện máy vi tính, đầu đọc âm 
thanh kỹ thuật số, đầu đọc hình ảnh kỹ thuật số, khung hình kỹ thuật số dùng để hiển thị 
hình ảnh.  
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(210) 4-2014-03250 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.4.2 
(591) Cam, đỏ, xanh lá cây, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Việt GREEN PEARL  

(VN) 

394 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm; bún ăn liền; phở 

ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; mì ăn liền. 
 
 

(210) 4-2014-03251 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  

(VN) 

Khu công nghiệp công Nghệ Cao - khu 
công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-03252 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  

(VN) 

Khu công nghiệp công Nghệ Cao - khu 
công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-03253 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long   (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Bút bi, ruột bút viết, tập (vở) học sinh, hộp bút, đế cắm bút, bút viết (văn phòng 
phẩm).  

 
 

(210) 4-2014-03254 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long   (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Bút bi, ruột bút viết, tập (vở) học sinh, hộp bút, đế cắm bút, bút viết (văn phòng 
phẩm).  

 
 

(210) 4-2014-03258 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

White Glove   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Nhơn Trạch
I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng; găng tay làm vườn; găng tay để đánh bóng.  
 
 

(210) 4-2014-03259 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ tươi, vàng. 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

bất động sản Đông á  (VN) 

Tầng 1, tòa nhà N6E, khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản, đánh giá 
bất động sản; dịch vụ nhà ở(sở hữu bất động sản); quản lý tòa nhà.  
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(210) 4-2014-03260 (220) 21.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A1.1.9; A1.1.5; A26.11.8; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, xanh lam, đỏ tươi. 
(731) Lê Thị Xuân  (VN) 

Xóm Nghĩa Môn, phường Lam Sơn, thị 
xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 27: Giấy dán tường, vải dán tường. 
 

 
(210) 4-2014-03261 (220) 21.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A7.1.11; 7.1.24 

(591) tím, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh và 

dịch vụ địa ốc Lộc Điền  (VN) 

113 Ngô Quyền, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý tòa nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; đánh 
giá bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  

 

 
(210) 4-2014-03262 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Vững  (VN) 

Thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa; cho thuê xe ô tô, kho bãi; giao nhận 
hàng hóa; du lịch trong nước và quốc tế; đại lý vé máy bay.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, đặt chỗ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-03263 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.1.2; 25.1.6; 5.7.3 
(731) Công ty TNHH phân phối Sao 

Việt  (VN) 

142 Ngô Nhân Tịnh, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Nui (mì ống), mì sợi, miến, phở.  
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(210) 4-2014-03264 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, ghi xám. 
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LTD   (IN) 
Acme Plaza, Andheri-Kurla Road, 
Andheri (East), Mumbai 400 059, India  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược.  
 

Nhóm 16: Giấy dùng trong sản xuất dược phẩm và y tế (chất liệu dùng để in ấn Iiên quan 
đến dược phẩm và y tế).  

 

Nhóm 35: Mua bán giấy dùng cho dược phẩm và y tế.  
 

 
(210) 4-2014-03265 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 24.15.1; 26.15.15 
(731) FRESENIUS MEDICAL CARE 

DEUTSCHLAND GMBH   (DE) 
Else-Kroener-Strasse 1 61352 Bad 
Homburg Germany  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; cao dán; vật liệu để băng bó; chất diệt 
khuẩn.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm; vật liệu đóng sách; đồ dùng hướng dẫn và đồ dùng giảng dạy (trừ 
thiết bị giảng dạy); vật liệu bằng nhựa dùng để đóng gói tất cả thuộc nhóm 16.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ tổ chức hội thảo. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người và dịch vụ vệ sinh cho người. 
 
 

(210) 4-2014-03267 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xây 

dựng thương mại dịch vụ 

Ngọc Bố  (VN) 

130 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
1078 

(511)   Nhóm 17: Nhựa plastic (bán thành phẩm); cao su tổng hợp dạng nguyên sinh.   
 

Nhóm 23: Sợi dùng để dệt như: sợi bông, sợi lanh, sợi lụa, sợi tổng hợp; chỉ khâu; chỉ từ  
cao su dùng để dệt.  

 

Nhóm 24: Vải các loại như: vải bông, vải lanh, vải sợi, vải len, vải tuyn, vải thun.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép, mũ nón; tất (vớ), găng tay (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vải, sợi, chỉ khâu, hàng dệt, máy may, máy tẩy - 
nhuộm vải sợi, máy kép sợi, máy se sợi, máy cone sợi, máy dệt, máy may da giày, bánh, 
kẹo,  vật liệu xây dựng (thép xây dựng, xi măng, cát, gạch, đá xây dựng, thạch cao xây 
dựng), sản phẩm nhựa plastic (bàn, ghế, thau, chậu, rổ). 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hành khách, hàng hóa 
bằng đường thủy.  

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; dịch vụ may trang phục; dịch vụ 
dệt vải; dịch vụ nhuộm vải.  

 

 
(210) 4-2014-03268 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) HOLOGIC, LNC.   (US) 
35 Crosby Drive Bedford, Massachusetts 
01730, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Hệ thống chụp X-quang tuyến vú; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ 

phẫu thuật, thiết bị chẩn đoán dùng cho mục đích y tế, thiết bị chiếu tia X-quang cho mục 
đích y tế, thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-03269 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.3.1; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế F & N  (VN) 

79 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp, dầu nhớt ô tô, xe máy, mỡ công nghiệp (tất cả được sản xuất 

theo công nghệ của Hàn Quốc). 
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(210) 4-2014-03270 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 

Trường Thành   (VN) 

Số 15D, ngõ 236/18 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm kế toán; phần mềm quản trị nhân sự; phần 
mềm quản lý bán hàng. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; dịch vụ kế toán; lập bản báo cáo kế toán; lập báo cáo 
tài chính; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn quản lý nhân sự; 
tư vấn và giới thiệu việc làm; xúc tiến thương mại; dịch vụ marketing. 

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; phân tích tài chính; quản lý tài chính; môi giới khách hàng; 
thông tin về tài chính; dịch vụ tài chính. 

 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; đâo tạo nghiệp vụ kế toán; bồi dưỡng chuyên môn 
kế toán. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm 
máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-03271 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.21; A26.11.8; A5.3.14; A5.3.13 
(731) Trần Thanh Tuyền  (VN) 

Thôn Năng Tĩnh, xã Nam Chính, huyện 
Tiền Hải, Thái Bình  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị lọc dùng cho bể nuôi loài thủy sinh; thiết bị khử 
trùng; thiết bị lọc nước uống, thiết bị ion hóa dùng để xử lý nước; hệ thống làm sạch nước. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị lọc nước, màng lọc, lõi lọc, than hoạt tính dùng cho hệ thống 
lọc, máy bơm nước, máy phát điện, bàn là, máy pha cà phê, lò nướng thủy tinh, bếp hồng 
ngoại, ấm sắc thuốc, vỉ nướng, máy bó tiền, xe đẩy hàng, mực in và linh kiện in ấn, máy 
in, máy quét, máy đóng sách, thiết bị đo nhiệt độ, máy đo ga, tủ ướp rượu, ti vi, dàn âm 
thanh, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy sưởi, máy hút ẩm, tủ chống ẩm, điều hòa nhiệt độ, 
máy hút bụi, bàn là, quạt điện, máy ảnh, máy quay, bình nước nóng lạnh, nồi cơm điện, tủ 
nấu cơm, máy rửa bát đĩa, cây nước nóng lạnh, máy tạo ozon, bếp điện, bếp gas, lò vi 
sóng, máy làm sữa đậu nành, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay thịt, máy làm sữa 
chua, máy vắt hoa quả, lò nướng, máy hút mùi, máy tính, máy hủy tài liệu, máy chiếu, 
máy in, máy đếm tiền, tủ bếp, bàn ghế, giá bày hàng; đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; 
bán hàng qua mạng; quản lý quá trình đặt hàng; giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2014-03272 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-03275 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu ỷ 

Thiên  (VN) 

97/1095 Q, Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, bếp ga, bếp điện từ, nồi lẩu điện, lò nướng điện, nồi áp suất. 
 

 
(210) 4-2014-03276 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu ỷ 

Thiên  (VN) 

97/1095 Q, Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, bếp ga, bếp điện từ, nồi lẩu điện, lò nướng điện, nồi áp suất. 
 

 
(210) 4-2014-03277 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu ỷ 

Thiên  (VN) 

97/1095 Q, Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, bếp ga, bếp điện từ, nồi lẩu điện, lò nướng điện, nồi áp suất. 
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(210) 4-2014-03278 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu ỷ 

Thiên  (VN) 

97/1095 Q, Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, bếp ga, bếp điện từ, nồi lẩu điện, lò nướng điện, nồi áp suất. 
 

 
(210) 4-2014-03279 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Tường An  (VN) 

48/5 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2014-03280 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Tường An   (VN) 

48/5 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2014-03281 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Tường An   (VN) 

48/5 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật.  
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(210) 4-2014-03282 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang Đan 

Châu  (VN) 

109/12 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ). 
 
 

(210) 4-2014-03283 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vando  (VN) 

118/52/26 đường Liên Khu 5-6, khu phố 
5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; vòi nước. 
 
 

(210) 4-2014-03284 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Gia 

Minh  (VN) 

Số 50, ngõ 41 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-03285 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt  (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
1083 

(210) 4-2014-03286 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt   (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-03288 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại An Lạc  (VN) 

14N Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón NPK; phân bón dùng trong nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-03289 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại An Lạc   (VN)

14N Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón NPK; phân bón dùng trong nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-03290 (220) 21.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Lam Sơn Thái Bình  (VN) 

Nhà ông Kiên, tổ 6, thị trấn Đông Hưng, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho thủy hải sản, gia súc, gia cầm; thức ăn cho vật nuôi.  
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(210) 4-2014-03291 (220) 21.02.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.3.2; 3.5.19; A5.1.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh, ghi, đen, trắng. 
(731) Cơ sở Bách Bảo  (VN) 

580 Trần Phú, phường Lộc Tiến, thị xã 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (không dùng cho mục đích y tế); cà phê. 

 

 
(210) 4-2014-03292 (220) 21.02.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

 

(531) 26.4.3; A1.1.10; 26.4.2 
(591) Xanh dương, xanh lam, đen, trắng.
(731) WANG TIEN - YU  (TW) 

No.312, Chenggong Rd., Changhua City, 
Changhua County 500, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Các bộ phận của cơ cấu lái và cơ cấu treo của ô tô như: đầu thanh kéo, đầu 

thanh răng, cụm cần trụ trượt, khớp cầu, khâu nối giữa, bộ trục tay gạt bên trong, đòn lắp 
bánh chạy không, tay lái, trục khuỷu gãy góc, cụm đòn điều khiển bên dưới, đòn chữ 
thập, khâu hãm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng ô tô, tàu thuyền, nông ngư cơ, xe cơ giới và động cơ xe cơ 
giới.  

 

 
(210) 4-2014-03294 (220) 24.02.2014

  (441) 25.04.2014
(540) 

 

(531) 7.3.1; 7.3.2
(591) Đen, xanh da trời, xanh nước biển.
(731) Công ty TNHH cửa nhựa số 1 

Toàn Phát  (VN) 

Khu tập thể công ty cổ phần xi măng Sài 
Sơn, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 313 tập a (04.2014) 

 

 
1085 

(210) 4-2014-03295 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lam sẫm, vàng. 
(731) Công ty TNHH cửa nhựa số 1 

Toàn Phát   (VN) 

Khu tập thể công ty cổ phần xi măng Sài 
Sơn, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-03296 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.19 
(591) Đỏ, xanh, đen. 
(731) Công ty cổ phần Huyền Thoại 

Bia  (VN) 

109 phố Nguyễn Tuân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

 
(210) 4-2014-03297 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.13.25; 26.13.1; A26.11.12; 
A26.4.24; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đen, xám bạc. 
(731) Trường đại học Hoa Sen  (VN) 

Số 8 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện văn hóa, xã hội, truyền thông (nhằm mục đích giải trí và giáo dục). 
 

 
(210) 4-2014-03298 (220) 24.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.3.2; A26.4.24; 2.1.8; A2.1.16 

(591) Đen, cam, xanh lá. 
(731) Trường đại học Hoa Sen   (VN) 

Số 8 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện văn hóa, xã hội, truyền thông (nhằm mục đích giải trí và giáo dục). 
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(210) 4-2014-03299 (220) 24.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) A9.7.19 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Trường đại học Hoa Sen   (VN) 

Số 8 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện văn hóa, xã hội, truyền thông (nhằm mục đích giải trí và giáo dục). 
 

 
(210) 4-2014-03300 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH rượu Thế Giới  

(VN) 

17 Châu Thới, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Nước ép trái cây (chứa cồn); rượu khai vị có cồn; đồ uống được chưng cất; rượu 
vang; rượu uýt ki; rượu vốt ca.  

 

Nhóm 35: Mua bán nước ép trái cây (chứa cồn), rượu khai vị có cồn, đồ uống được chưng 
cất rượu vang, rượu uýt ki, rượu vốt ca; quảng cáo thương mại.  

 

 
(210) 4-2014-03301 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hyundai Việt  

(VN) 

Số 9 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý lốp xe ôtô, bán buôn, bán lẻ lốp xe ôtô, xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ; bảo dưỡng và sữa lốp xe « 
tô, xe máy dịch vụ làm sạch lốp xe ô tô, xe máy. 

 

 
(210) 4-2014-03302 (220) 24.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.1.2 

(731) Lê Thị Hằng  (VN) 

Số 71, phố Lò Đúc, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Các sản phẩm bằng giấy: khăn lau bằng giấy, khăn làm sạch bằng giấy, giấy vệ 
sinh, khăn giấy.  
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(210) 4-2014-03303 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh ngọc, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

đầu tư thương mại Đại Ngọc  

(VN) 

2/326 đường Thiên Đức, phường Vệ An, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm, cửa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-03304 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh ngọc, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

đầu tư thương mại Đại Ngọc  

(VN) 

2/326 đường Thiên Đức, phường Vệ An, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 06:  Thanh nhôm, cửa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-03305 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh da trời, xanh ngọc. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân nhà 

hàng Chú Vịt Say  (VN) 

58 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2014-03307 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, 
LTD.     (JP) 
16-5 Konan 2-chome, Minato-ku Tokyo 
108-8215 Japan   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ [bao gồm cả bộ phận của 
chúng] hoặc hệ thống gồm các máy móc, thiết bị và dụng cụ như vậy; dịch vụ thiết kế; 
thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính, hoặc bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn 
về công nghệ liên quan đến máy tính, ô tô và máy công nghiệp; thử nghiệm, kiểm tra hoặc 
nghiên cứu về dược phẩm, mỹ phẩm hoặc thực phẩm; nghiên cứu về công trình xây dựng 
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hoặc quy hoạch thành phố; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về máy móc, thiết bị và dụng cụ; 
cung cấp chương trình máy tính; cho thuê thiết bị đo lường; cho thuê máy vi tính; cho 
thuê thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, kiểm định (đo lường); lập trình máy tính; thiết kế hệ 
thống máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; nghiên cứu cơ khí; nghiên cứu và phát triển 
về máy móc, thiết bị và dụng cụ cho người khác; thử nghiệm, kiểm tra hoặc nghiên cứu về 
hóa chất công nghiệp dùng cho dược phẩm, mỹ phẩm hoặc thực phẩm; thử nghiệm, kiểm 
tra hoặc nghiên cứu về nguyên vật liệu dùng cho dược phẩm, mỹ phẩm hoặc thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-03308 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Xanh đen, ghi đậm. 
(731) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, 

LTD.   (JP) 
16-5 Konan 2-chome, Minato-ku Tokyo 
108-8215 Japan    

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ [bao gồm cả bộ phận của 
chúng] hoặc hệ thống gồm các máy móc, thiết bị và dụng cụ như vậy; dịch vụ thiết kế; 
thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính, hoặc bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn 
về công nghệ liên quan đến máy tính, ô tô và máy công nghiệp; thử nghiệm, kiểm tra hoặc 
nghiên cứu về dược phẩm, mỹ phẩm hoặc thực phẩm; nghiên cứu về công trình xây dựng 
hoặc quy hoạch thành phố; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về máy móc, thiết bị và dụng cụ; 
cung cấp chương trình máy tính; cho thuê thiết bị đo lường; cho thuê máy vi tính; cho 
thuê thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, kiểm định (đo lường); lập trình máy tính; thiết kế hệ 
thống máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; nghiên cứu cơ khí; nghiên cứu và phát triển 
về máy móc, thiết bị và dụng cụ cho người khác; thử nghiệm, kiểm tra hoặc nghiên cứu về 
hóa chất công nghiệp dùng cho dược phẩm, mỹ phẩm hoặc thực phẩm; thử nghiệm, kiểm 
tra hoặc nghiên cứu về nguyên vật liệu dùng cho dược phẩm, mỹ phẩm hoặc thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-03309 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị 

PETECO Việt Nam   (VN) 

Lô TT2, dãy A, ô số 10 Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện bao gồm các công cụ máy móc chạy bằng điện năng 
và phụ kiện cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, máy bào, máy đánh ráp, máy cưa, 
máy đầm, máy hàn điện, búa điện, lưỡi cưa (bộ phận của máy), đá cắt (bộ phận của máy), 
đá mài (bộ phận của máy), mũi khoan (bộ phận của máy), đầu cặp máy khoan (bộ phận 
của máy), máy nổ, máy bơm, máy phát điện, máy nén khí. 
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(210) 4-2014-03310 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY   (US) 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware
19898, United States of America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm sử dụng trong nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2014-03311 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

NAKATA  (VN) 

Xóm Chợ, xã Hòa Xá, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-03312 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) TOY STATE INDUSTRIAL LIMITED  
(HK) 
Unit 905, 9/F, Tsimshatsui Centre West 
Wing, 66 Mody Road, Tsimshatsui East, 
Kowloon, Hongkong  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 
 
 

(210) 4-2014-03313 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh, vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển quốc tế năng lượng 

HTC  (VN) 

Số 40, ngõ 649/27, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, thiết bị lọc nước.  
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(210) 4-2014-03314 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh đậm, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sứ Hải Dương  

(VN) 

Đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 21: Nắp bình, bình, lọ để cắm hoa bằng sứ; đồ sứ trong gia đình; tác phẩm nghệ 
thuật bằng sứ; tượng bằng sứ. 

 

 
(210) 4-2014-03315 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần UPPER Việt 

Nam  (VN) 

Số 239, tổ 34, phố Thúy Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Vải lau để làm sạch; giẻ lau để làm sạch; bàn chải để làm sạch; vải lau bụi; 
khăn lau đồ đạc; vật dụng làm sạch dạng tấm/miếng.  

 
 

(210) 4-2014-03316 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 

Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng giúp tăng cường tuần hoàn não.  
 
 

(210) 4-2014-03320 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) KERN PHARMA, S.L.   (ES) 
C/Venus, 72 Pol. Ind. Colon II E-08228 
Terrassa (Barcelona), Spain  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-03321 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) KERN PHARMA, S.L.   (ES) 

C/Venus, 72 Pol. lnd. Colon II E-08228 
Terrassa (Barcelona), Spain  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-03322 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) KERN PHARMA, S.L.   (ES) 
C/Venus, 72 Pol. lnd. Colon II E-08228 
Terrassa (Barcelona), Spain  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-03323 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tân á     (VN) 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-03324 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tân á    (VN) 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2014-03325 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 24.15.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam   (VN) 

Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-03326 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.6 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam    (VN) 

Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-03328 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.2; 25.12.1; 13.1.6 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện và chiếu sáng 

Hải Quỳnh Hưng   (VN) 

Tổ 16, ngõ 296/61, số 23, đường Lĩnh 
Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Máng đèn; đèn trang trí; thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho mục đích chiếu 
sáng; thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho mục đích thông gió; bóng đèn; đèn led (thiết bị 
chiếu sáng).  
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(210) 4-2014-03329 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.2; 1.3.1; 25.12.1; 13.1.6 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện và chiếu sáng 

Hải Quỳnh Hưng  (VN) 

Tổ 16, ngõ 296/61, số 23, đường Lĩnh 
Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máng đèn; đèn trang trí; thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho mục đích chiếu 

sáng; thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho mục đích thông gió; bóng đèn; đèn led (thiết bị 
chiếu sáng).  

 

(210) 4-2014-03330 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quý Sơn Hà   (VN) 

Số 10, ấp 1, đường 25B, xã Long An, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt đựng tiền an toàn; bồn chứa bằng kim loại; ống bằng kim loại; co nối 

(khớp nối cong để nối ống) bằng kim loại; ống nối bằng kim loại; van bằng kim loại 
(không phải bộ phận của máy móc). 

 

 
(210) 4-2014-03331 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

hóa mỹ pbẫm Tâm Phúc   (VN) 

30/29 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem nhuộm tóc; kem duỗi tóc; dầu hấp tóc. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy sấy tóc, kẹp là thẳng tóc, máy cuốn tóc chạy bằng điện, kéo cắt 
tóc, kéo xén (tông đơ) cắt tóc chạy bằng điện. 
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(210) 4-2014-03332 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng   (VN) 

527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-03334 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A8.1.16; 26.1.2 
(591) Nâu, vàng rêu, trắng, xám, đỏ, xanh lá cây
(731) Hộ kinh doanh rau câu Bạch 

Tuyết   (VN) 

40/2A tổ 8, khu 2, phường Phú Cường, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu. 
 

 
(210) 4-2014-03335 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây nhạt, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Việt Năng  (VN) 

Tầng 2, số 4 phố Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị trung hòa điện tích. 
 
 

(210) 4-2014-03336 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 1.13.1; A1.13.10 
(591) Xanh lá cây nhạt, đỏ, vàng, vàng cam, 

trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Việt Năng   (VN) 

Tầng 2, số 4 phố Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia cho xăng dầu; hóa chất phụ gia cho nhiên liệu động cơ.  
 

 
(210) 4-2014-03337 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.8; A3.7.24; A3.7.25 
(591) Đen, xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH Nhựt Tiến Phát  

(VN) 

293 Kinh Dương Vương, phường An Lạc,
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước tinh khiết đóng chai, nước khoáng đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ uống không cồn, nước tinh khiết đóng chai, nước khoáng đóng chai.  
 

 
(210) 4-2014-03338 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất may mặc Tấn Đạt  

(VN) 

101/9 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo, may mặc. 
 

 
(210) 4-2014-03339 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 25.5.25; 26.13.25; 26.15.15; 7.3.11; 
24.15.1 

(591) Trắng, xám đen, cam. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ in bao 

bì Tuấn Thiện  (VN) 

730/2B hương lộ 2, khu phố 4, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; vật phẩm bằng bìa cứng; giấy bao gói; bìa cứng; 
bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in; in thạch bản, in ốp sét; in mẫu vẽ.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì.  
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(210) 4-2014-03340 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Phan Thị Tuyết  (VN) 

Số 62, phố Lò Sũ, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  

 
 

(210) 4-2014-03341 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Grand 

Power  (VN) 

Số 278 Bạch Đằng, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; thiết bị cho máy phát điện được dùng trong truyền điện; thiết bị 

làm mát động cơ; thiết bị tăng hiệu xuất động cơ; hệ thống bôi trơn máy móc; máy nén 
khí. 

 
Nhóm 11: Thiết bị và phụ tùng đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng; bếp ga; bếp từ; nồi 
cơm điện; quạt điện; thiết bị điều hòa không khí. 

 
Nhóm 16: Giấy nhà vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; khăn giấy bỏ túi; 
khăn giấy lụa; khăn giấy dùng để tẩy trang. 

 
 

(210) 4-2014-03342 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Fulink Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-03343 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh dược phẩm Đam San 

(DASACO)   (VN) 

C1- C2 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03344 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Sunny Inter 

Pharma   (VN) 

Số 39, ngách 82, ngõ 72, phố Tôn Thất 
Tùng, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03345 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí Doji  (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai.  
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(210) 4-2014-03346 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí Doji  (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai.  
 

 
(210) 4-2014-03347 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí Doji    (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai.  
 

 
(210) 4-2014-03348 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí Doji    (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai.  
 

 
(210) 4-2014-03349 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí Doji  (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai.  
 

 
(210) 4-2014-03350 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức cưới, đồ trang sức mỹ nghệ, ngọc trai.  

 

 
(210) 4-2014-03351 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm 1A Việt Nam   (VN) 

Nhà số 1506, khối 2 - Mỹ Đình 1, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-03352 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm 1A Việt Nam   (VN) 

Nhà số 1506, khối 2 - Mỹ Đình 1, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-03353 (220) 24.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.1.2; 5.7.8 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Phạm Duy Cường   (VN) 

Số 43 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-03354 (220) 24.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.1.1; A1.1.10; 2.1.1; 2.1.25 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 
(731) Phạm Duy Cường   (VN) 

Số 43 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê , nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-03355 (220) 24.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 26.1.1; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây sẫm. 
(731) Phạm Duy Cường   (VN) 

Số 43 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê , nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-03357 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng. 
(731) Trịnh Tuấn Anh   (VN) 

115 phố Tây Ga, phường Phú Sơn,  thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; quán cà phê; dịch vụ quầy rượu (bar) 
quán ăn tự phục vụ dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 
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(210) 4-2014-03358 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) 2.9.19; 26.1.1; 1.15.23; 5.7.3 

(591) Đỏ, vàng, cam, hồng, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bước Kế Tiếp   (VN) 

Số 7, đường 3, khu dân cư Areco, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm, hàng nông, lâm sản nguyên liệu, mua bán các 

loại gạo, rau củ quả, mua bán đồ uống các loại. 
 

 
(210) 4-2014-03359 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, xanh. 

(731) Công ty cổ phần Sơn SAMSON  

(VN) 

241 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  

 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2014-03360 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng  (VN) 

Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 

Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2014-03361 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 

Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2014-03362 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Cam, trắng. 
(731) Ngô Ngọc Thạch   (VN) 

452/8 Nhật Tảo, phường 7, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử như: máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống 

nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng, mua bán 
hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy 
nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ 
mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị viễn thông như điện thoại và thiết 
bị của chúng, mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để 
bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, dàn loa 
vi tính và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy quay phim, 
máy ghi âm và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị giải trí như: máy nghe nhạc mp3, mp4, 
đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh, mua bán đồ gia dụng như: 
quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy 
xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh 
trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị nhà bếp như: nồi cơm 
điện, nồi áp suất, bếp gas; bếp điện-bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, 
xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình nước và thiết bị của chúng, mua 
bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm vú giả, máy hâm thức ăn, 
máy tiệt trùng siêu tốc, mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức 
khỏe, mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cà lê, mỏ lết, mổ khóa, két sắt, đèn 
pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị 
điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát 
điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng, mua bán hàng may mặc và 
phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, nước giải khát. 
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(210) 4-2014-03364 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngô Minh  (VN) 

76/56B Lê Văn Phan, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đọc đĩa; loa; âm ly; thiết bị điều chỉnh âm thanh; ống nói (micrô); ti vi.  
 

 
(210) 4-2014-03366 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-03367 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED   (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa dùng cho thực phẩm; sữa dùng cho đồ uống; sữa lên 
men, sữa chua; đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu); sữa bột uống liền không dùng cho em bé; 
sữa đậu nành, không phải là đồ uống, bơ; pho mát; kem sữa cho thực phẩm; bơ thực vật 
quả hạch đã chế biến, bơ lạc; lạc đã chế biến; lạc đã sấy khô, lạc đã nấu chin; lạc đã chế 
biến thành dạng giòn; lạc đã hầm nhừ; mứt ướt; thạch cho thực phẩm; thạch đã nấu chín, 
thạch trái cây/nước quả nấu đông.  

 

 
(210) 4-2014-03369 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu đồng đậm, nâu đồng nhạt. 
(731) Công ty TNHH dự án Hồ Tràm  

(VN) 

Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện); cung cấp chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2014-03370 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3 
(591) Trắng, vàng đồng, vàng nhạt. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dự án Hồ Tràm   (VN) 

Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống ; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện); cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2014-03371 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A11.1.6; 26.4.1; 26.4.9 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dự án Hồ Tràm  (VN) 

Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện); cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2014-03372 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dự án Hồ Tràm  (VN) 

Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện); cho thuê chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2014-03373 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.22 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dự án Hồ Tràm   (VN) 

Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện); cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2014-03374 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 26.4.1; A5.5.20 
(591) Vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH cho thuê tài 

chính quốc Tế Chailease   (VN)

Phòng 2801-04, tầng 28, Saigon Trade 
Centre, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng, thuê - mua tài 
chính; cho vay theo bảo lãnh; cho vay có thế chấp; cho vay (tài chính); ủy thác quản lý tài 
chính.  

 

Nhóm 37: Cho thuê xe ủi đất; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê cần trục (thiết bị xây 
dựng); cho thuê máy đào xúc.  

 

Nhóm 39: Cho thuê xe; cho thuê xe tải; cho thuê xe cộ.  
 
 

(210) 4-2014-03375 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH cho thuê Tài 

Chính Quốc Tế Chailease  (VN) 

Phòng 2801-04, tầng 28, Saigon Trade 
Centre, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; thuê - mua tài 
chính; cho vay theo bảo lãnh; cho vay có thế chấp; cho vay (tài chính), ủy thác quản lý tài 
chính.  
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Nhóm 37: Cho thuê xe ủi đất; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê cần trục (thiết bị xây 
dựng); cho thuê máy đào xúc.  

 

Nhóm 39: Cho thuê xe; cho thuê xe tải; cho thuê xe cộ. 
 
 

(210) 4-2014-03377 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ cam, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Kim  (VN) 

Số 1, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách.  
 
 

(210) 4-2014-03378 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1; A11.3.4; A26.4.24; 7.3.2 
(731) Trần Văn Việt  (VN) 

40/5 A9 ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2014-03379 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

(Lacom Co., Ltd)  (VN) 

957C Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2014-03383 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 3.1.1; 3.3.1; 25.1.6; 24.1.1 
(731) TERN CONSULATE LIMITED  (GB) 

Rectory Barn, East Portlemouth, 
Salcombe, Devon TQ8 8PA, United 
Kingdom 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 25: áo choàng ngoài, áo mưa, bộ com-lê công sở, quần dài, quần lót, áo vét (trang 

phục), áo gi-lê, áo len dệt, áo len cài khuy, áo sơ-mi nam, áo sơ mi bao gồm áo sơ mi thể 

thao, ca-vát, khăn gập cài túi áo ngực, bao tay của phụ nữ (trang phục), găng tay (trang 

phục), bít tất. 
 

 
(210) 4-2014-03384 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 

Số 17 Phạm Văn Hai, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-03385 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 

Số 17 Phạm Văn Hai, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-03386 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.25; A26.1.24 

(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.  (TH) 

313 C.P. Tower 14th, 16th Floor, Silom 

Road, Silom Sub-district, Bangrak 

District, Bangkok, Thailand 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2014-03387 (220) 24.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A25.7.21; 26.4.2 
(591) Đen, vàng, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hoà  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan; cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê đã chế biến. 
 

Nhóm 32: Nước uống tăng lực; nước uống có ga; nước uống không cồn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-03391 (220) 25.02.2014 

 

  

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 1.17.11; 3.9.1; 18.3.21; 25.7.25 

(591) Vàng, trắng, đỏ, đen. 
(731) Lê Bá Linh  (VN) 

86 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

(210) 4-2014-03392 (220) 25.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Trần Đình Tùng  (VN) 

380 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2014-03394 (220) 25.02.2014 

 

 

(441) 25.04.2014 
(540) (531) 25.12.1; 26.4.2; 26.1.2 

(591) Xanh thẫm, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần máy tính 

Chất Lượng Việt  (VN) 

Thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp, máy biến thế, chấn lưu điện tử, attomat (thiết bị điện). 
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(210) 4-2014-03398 (220) 25.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hoàn Thiện  (VN) 

Số 8 ngách 44/26 phố Nhân Hòa, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga, bếp từ, máy hút mùi.  
 

 
(210) 4-2014-03399 (220) 25.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., 
LTD.  (CN) 
No. 118, Hongta Avenue, Hongta 
District, Yuxi, Yunnan, China 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điện tử để sử dụng như một sự thay thế cho thuốc lá truyền thống; 
thuốc lá điện tử; đầu lọc thuốc lá điện tử chưa được nạp dung dịch, thuốc lá nhai; bột 
thuốc lá, cụ thể là: snus (bột thuốc lá ẩm); thuốc lá bột để hít; thuốc lá điếu chứa chất thay 
thế lá thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-03470 (220) 25.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoa Nhà Bếp   (VN) 

H18, đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; bình đun nước nóng; dụng cụ nấu nướng 
dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; nồi cơm điện.  

 
 

(210) 4-2014-03540 (220) 26.02.2014 

  (441) 25.04.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh lục, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Điện tử Tin 

học Hóa chất (ELINCO)  (VN) 

Số 8, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm hệ thống giám sát phương tiện trực tuyến. 
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Phần v 

 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 

 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 

 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2011-01061 30319 25.07.2012 21.03.2014     C10L 5/00 

1-2011-02311 29649 25.05.2012 07.03.2014     B62K 23/00 

1-2011-02376 29079 26.03.2012 03.03.2014     F02F 7/00 

1-2011-02497 29091 26.03.2012 21.03.2014     E06B 9/82 

1-2011-02539 29664 25.05.2012 07.03.2014     B62H 001/02 

1-2011-02555 29103 26.03.2012 21.03.2014     F02D 41/14 

1-2011-02671 29376 25.04.2012 11.03.2014     F24C 3/12 

1-2011-02725 29382 25.04.2012 05.03.2014     F24C 3/00 

1-2011-02765 29963 25.06.2012 19.03.2014     B62J 025/00 

1-2012-01403 31556 26.11.2012 13.03.2014     D05B 29/00 

1-2012-03249 32381 25.01.2013 07.03.2014     H04N 13/00 

1-2013-00375 34436 25.07.2013 21.03.2014     C07D 231/20 

1-2013-00537 35029 25.09.2013 11.03.2014     C07D 487/04 

1-2013-00568 34469 25.07.2013 28.02.2014     A01N 43/78 

1-2013-00580 35332 25.10.2013 14.03.2014     C07D 231/56 

1-2013-00612 33925 27.05.2013 25.02.2014     G05D 7/06 

1-2013-00653 34169 25.06.2013 25.02.2014     C07G 1/00 

1-2013-00673 33947 27.05.2013 27.02.2014     F04D 25/08 

1-2013-00691 35335 25.10.2013 04.03.2014     A01N 25/22 

1-2013-00692 34747 26.08.2013 17.03.2014     C07D 401/14 

1-2013-00693 34482 25.07.2013 26.02.2014     C07D 249/14 

1-2013-00713 34487 25.07.2013 26.02.2014     A01N 43/48 

1-2013-00752 34497 25.07.2013 06.03.2014     C07D 403/04 

1-2013-00758 34752 26.08.2013 04.03.2014     C07C 255/29 

1-2013-00772 35045 25.09.2013 10.03.2014     A61J 9/00 

1-2013-00783 35703 25.11.2013 04.03.2014     A01N 43/90 

1-2013-00812 34196 25.06.2013 27.02.2014     C08L 83/04 

1-2013-00813 34197 25.06.2013 14.03.2014     A61K 38/00 

1-2013-00842 35057 25.09.2013 24.03.2014     A61K 31/485 

1-2013-00854 34760 26.08.2013 13.03.2014     B60F 3/00 

1-2013-00881 35343 25.10.2013 04.03.2014     F02D 29/02 

1-2013-00926 34516 25.07.2013 03.03.2014     C01F 7/06 

1-2013-00936 35064 25.09.2013 25.02.2014     H02K 9/19 

1-2013-00938 35706 25.11.2013 27.02.2014     H03K 19/0185 

1-2013-00946 35707 25.11.2013 25.02.2014     A61K 39/395 

1-2013-00949 34771 26.08.2013 04.03.2014     H04L 1/16 

1-2013-00958 35065 25.09.2013 25.02.2014     A23L 1/162 



 

Công báo sở hữu công nghiệp số 313 Tập A (04.2014) 

 

  
1111 

1-2013-00974 34528 25.07.2013 26.02.2014     C07D 495/14 

1-2013-00975 34228 25.06.2013 28.02.2014     H04W 36/06 

1-2013-00979 34529 25.07.2013 18.03.2014     A01N 37/42 

1-2013-01012 34012 27.05.2013 28.02.2014     B65D 85/804 

1-2013-01014 34240 25.06.2013 03.03.2014     F23G 5/00 

1-2013-01036 34540 25.07.2013 03.03.2014     C07K 16/18 

1-2013-01040 35711 25.11.2013 03.03.2014     C07B 59/00 

1-2013-01053 34545 25.07.2013 17.03.2014     C07D 413/14 

1-2013-01055 34781 26.08.2013 26.02.2014     H04N 7/26 

1-2013-01057 34782 26.08.2013 26.02.2014     H04W 4/02 

1-2013-01061 35712 25.11.2013 21.03.2014     C07D 401/12 

1-2013-01062 36377 27.01.2014 05.03.2014     C07D 471/04 

1-2013-01067 34547 25.07.2013 05.03.2014     C08F 2/00 

1-2013-01070 35714 25.11.2013 24.03.2014     A23L 1/015 

1-2013-01088 34792 26.08.2013 13.03.2014     A61L 2/26 

1-2013-01099 35716 25.11.2013 21.03.2014     A61K 39/42 

1-2013-01100 35069 25.09.2013 10.03.2014     A61K 39/12 

1-2013-01102 35374 25.10.2013 03.03.2014     B65D 6/06 

1-2013-01104 35375 25.10.2013 07.03.2014     C10L 5/38 

1-2013-01110 34798 26.08.2013 04.03.2014     A61K 45/00 

1-2013-01113 34555 25.07.2013 04.03.2014     A62D 1/00 

1-2013-01114 34259 25.06.2013 04.03.2014     A62D 1/06 

1-2013-01116 35071 25.09.2013 18.03.2014     F26B 15/14 

1-2013-01120 34556 25.07.2013 10.03.2014     A61K 8/97 

1-2013-01130 34800 26.08.2013 10.03.2014     C07D 207/08 

1-2013-01131 35381 25.10.2013 03.03.2014     F16D 23/14 

1-2013-01133 34560 25.07.2013 14.03.2014     C07D 239/47 

1-2013-01148 34262 25.06.2013 03.03.2014     C21B 3/08 

1-2013-01150 35076 25.09.2013 26.02.2014     H04N 7/015 

1-2013-01151 34563 25.07.2013 26.02.2014     C23F 13/10 

1-2013-01152 35384 25.10.2013 17.03.2014     C08L 63/00 

1-2013-01158 34802 26.08.2013 21.03.2014     A23G 1/00 

1-2013-01159 34803 26.08.2013 21.03.2014     C07D 471/08 

1-2013-01165 35723 25.11.2013 13.03.2014     C10G 21/06 

1-2013-01178 34567 25.07.2013 05.03.2014     C10L 5/44 

1-2013-01179 34568 25.07.2013 03.03.2014     C10L 5/44 

1-2013-01180 34807 26.08.2013 04.03.2014     C01B 31/02 

1-2013-01189 34808 26.08.2013 18.03.2014     B29C 55/06 

1-2013-01195 36724 25.02.2014 14.03.2014     H04N 5/225 

1-2013-01196 35387 25.10.2013 14.03.2014     G03B 35/14 

1-2013-01214 34574 25.07.2013 03.03.2014     C07D 239/34 

1-2013-01216 34275 25.06.2013 26.02.2014     F02C 3/34 

1-2013-01217 34812 26.08.2013 05.03.2014     E21B 36/02 

1-2013-01227 34815 26.08.2013 28.02.2014     G06T 15/00 

1-2013-01229 35083 25.09.2013 14.03.2014     C08F 10/10 

1-2013-01230 36379 27.01.2014 14.03.2014     F03D 3/06 

1-2013-01231 34578 25.07.2013 14.03.2014     B65D 35/10 

1-2013-01238 34817 26.08.2013 21.03.2014     E04B 2/58 

1-2013-01241 35086 25.09.2013 21.03.2014     A43B 7/08 
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1-2013-01242 34819 26.08.2013 03.03.2014     F03D 3/06 

1-2013-01243 34580 25.07.2013 03.03.2014     E21B 43/40 

1-2013-01253 36042 25.12.2013 04.03.2014     A01N 37/00 

1-2013-01262 34821 26.08.2013 17.03.2014     C09K 3/14 

1-2013-01268 35091 25.09.2013 17.03.2014     C12P 7/10 

1-2013-01277 34824 26.08.2013 21.03.2014     C07C 51/43 

1-2013-01284 35093 25.09.2013 26.02.2014     A61K 31/17 

1-2013-01285 34584 25.07.2013 12.03.2014     D21B 1/02 

1-2013-01290 34587 25.07.2013 28.02.2014     B28B 5/00 

1-2013-01291 34588 25.07.2013 20.03.2014     A61K 39/21 

1-2013-01292 34589 25.07.2013 12.03.2014     D21B 1/02 

1-2013-01307 34834 26.08.2013 14.03.2014     H05K 3/32 

1-2013-01316 34593 25.07.2013 03.03.2014     B01D 37/02 

1-2013-01324 34838 26.08.2013 19.03.2014     C08L 65/00 

1-2013-01331 34839 26.08.2013 28.02.2014     H04W 74/08 

1-2013-01332 36383 27.01.2014 14.03.2014     A01N 47/18 

1-2013-01336 36725 25.02.2014 10.03.2014     C07C 211/00 

1-2013-01358 34843 26.08.2013 03.03.2014     B01D 53/00 

1-2013-01362 34844 26.08.2013 03.03.2014     C02F 1/54 

1-2013-01363 34845 26.08.2013 03.03.2014     C02F 1/54 

1-2013-01365 35098 25.09.2013 04.03.2014     C12N 15/82 

1-2013-01372 35402 25.10.2013 19.03.2014     B01D 39/20 

1-2013-01374 35100 25.09.2013 19.03.2014     C11D 3/386 

1-2013-01385 34852 26.08.2013 28.02.2014     A01N 37/42 

1-2013-01386 34853 26.08.2013 10.03.2014     H04L 5/00 

1-2013-01393 34609 25.07.2013 20.03.2014     C12Q 1/68 

1-2013-01442 34864 26.08.2013 17.03.2014     C08J 9/04 

1-2013-01443 34865 26.08.2013 17.03.2014     C08J 9/04 

1-2013-01449 35415 25.10.2013 06.03.2014     C07D 403/14 

1-2013-01457 36391 27.01.2014 13.03.2014     B65D 71/18 

1-2013-01470 36727 25.02.2014 14.03.2014     H04N 7/24 

1-2013-01489 35750 25.11.2013 13.03.2014     F01N 13/00 

1-2013-01513 35424 25.10.2013 18.03.2014     C07D 519/00 

1-2013-01520 35425 25.10.2013 10.03.2014     A61K 39/00 

1-2013-01568 34628 25.07.2013 27.02.2014     D01G 19/10 

1-2013-01587 35435 25.10.2013 18.03.2014     B66B 11/02 

1-2013-01600 36731 25.02.2014 10.03.2014     A01D 46/06 

1-2013-01666 34932 26.08.2013 12.03.2014     F23D 99/00 

1-2013-01755 36068 25.12.2013 03.03.2014     F01P 5/06 

1-2013-01774 36070 25.12.2013 19.03.2014     F16H 57/02 

1-2013-01799 35168 25.09.2013 20.03.2014     B63B 35/00 

1-2013-01821 35170 25.09.2013 05.03.2014     C07C 323/58 

1-2013-01824 35469 25.10.2013 21.03.2014     B24C 11/00 

1-2013-01829 35784 25.11.2013 04.03.2014     A01N 55/02 

1-2013-01924 35203 25.09.2013 19.03.2014     A61M 15/00 

1-2013-01946 35809 25.11.2013 28.02.2014     B32B 3/22 

1-2013-01964 35210 25.09.2013 12.03.2014     F17C 1/16 

1-2013-02021 36750 25.02.2014 05.03.2014     A61K 9/08 

1-2013-02063 36418 27.01.2014 19.03.2014     B62L 3/00 
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1-2013-02121 35521 25.10.2013 17.03.2014     C07D 471/04 

1-2013-02189 36439 27.01.2014 28.02.2014     A61F 13/15 

1-2013-02269 35565 25.10.2013 07.03.2014     A47J 37/12 

1-2013-02279 36118 25.12.2013 25.02.2014     E04H 5/02 

1-2013-02316 35262 25.09.2013 26.02.2014     A61K 9/10 

1-2013-02326 35587 25.10.2013 17.03.2014     C07D 235/18 

1-2013-02338 35592 25.10.2013 10.03.2014     E04B 1/86 

1-2013-02349 35593 25.10.2013 14.03.2014     A01N 43/90 

1-2013-02351 35595 25.10.2013 14.03.2014     A01N 47/40 

1-2013-02352 35596 25.10.2013 14.03.2014     A01N 43/56 

1-2013-02357 35597 25.10.2013 12.03.2014     H04W 24/06 

1-2013-02411 35883 25.11.2013 07.03.2014     C08G 59/56 

1-2013-02422 35884 25.11.2013 17.03.2014     H04N 7/173 

1-2013-02449 36775 25.02.2014 19.03.2014     B62K 23/04 

1-2013-02524 35629 25.10.2013 13.03.2014     E02D 5/08 

1-2013-02786 35947 25.11.2013 06.03.2014     C08L 101/10 

1-2013-02879 36517 27.01.2014 21.03.2014     C09K 8/28 

1-2013-03008 36852 25.02.2014 10.03.2014     C07D 239/34 

1-2013-03354 36910 25.02.2014 07.03.2014     F16B 25/00 

1-2013-03771 37031 25.02.2014 19.03.2014     B22D 41/58 

2-2010-00285 1995  25.06.2012 03.03.2014     G06F 3/044 

2-2010-00286 1996  25.06.2012 03.03.2014     G06F 3/01 

2-2011-00062 2053  25.09.2012 14.03.2014     H01L 31/04 

2-2012-00028 2059  25.09.2012 19.03.2014     B62J 1/08 

2-2012-00083 2096  26.11.2012 28.02.2014     D05B 57/06 

2-2012-00158 2251  25.06.2013 27.02.2014     B62B 1/00 
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Phần vi 

 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 424/ TB-SHTT, ngày 16/01/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-02059  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2009 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (JP) 

 18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawaku, Tokyo 141-8640 Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 425/ TB-SHTT, ngày 16/01/2014   

(210)  Số đơn: 1-2013-02041  (220) Ngày nộp đơn 01/07/2013 

Mục sửa đổi:  Danh sách các tác giả sáng chế  

            Loại bỏ tác giả sau khỏi Danh sách: 

 Tên đầy đủ: GOEHRING, KAREN C. 

 Địa chỉ: 339 W.First Avenue Columbus, Ohio 43201, United States of America 

 Quốc tịch: Hoa Kỳ 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 426/ TB-SHTT, ngày 16/01/2014   

(210)  Số đơn: 1-2009-02404  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn  

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 203 South Terrace, South Fremantle, Western Australia 6162, AUSTRALIA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1400/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-02370  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp  

            Chấm dứt uỷ quyền Đại diện sở hữu công nghiệp đối với tổ chức sau: 

 Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp song ngọc 

 16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1403/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02708  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2013 
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Mục sửa đổi:  Tên tác giả sáng chế  

            Tên tác giả sáng chế: APNES, Gary Erik (US) được sửa thành: 

 ASPNES, Gary Erik (US) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1404/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01899  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn  

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1F Takahashi Building, 42-10, Udagawacho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0042, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1405/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-01940  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 ESANEX, INC. (US) 

115 West Washington Street, Suite 1680-S, Indianapolis, Indiana 46204, United States of 
America 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1406/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02978  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1407/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 1-2013-00608  (220) Ngày nộp đơn 27/02/2013 

Mục sửa đổi:   

1) Tên chủ đơn  

            Tên chủ đơn mới là: 

 OH, Soo Mi (KR) 

 2) Danh sách tác giả sáng chế 

 Bổ sung tác giả sau đây vào danh sách: 

 Tên đầy đủ: YANG, Moonock 

 Địa chỉ: Block 405 Bedok North Avenue 3#16-199 Singapore (460405) 
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 Quốc tịch: Hàn Quốc 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1408/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 1-2012-03495  (220) Ngày nộp đơn 23/11/2012 

Mục sửa đổi:    

1) Tên chủ đơn  

            Tên chủ đơn mới là: 

 OH, Soo Mi (KR) 

 2) Danh sách tác giả sáng chế 

 Bổ sung tác giả sau đây vào danh sách: 

 Tên đầy đủ: YANG, Moonock 

 Địa chỉ: Block 405 Bedok North Avenue 3#16-199 Singapore (460405) 

 Quốc tịch: Hàn Quốc 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1409/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-02411  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn  

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, France 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 1-2004-00934  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2004 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn  

            Tên chủ đơn mới là: 

 TAKEDA GMBH (DE) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 1-2006-01159  (220) Ngày nộp đơn 14/07/2006 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn  

            Tên chủ đơn mới là: 

 TAKEDA GMBH (DE) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 1-2006-01613  (220) Ngày nộp đơn 02/10/2006 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn  

            Tên chủ đơn mới là: 
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 TAKEDA GMBH (DE) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-02696  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2009 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn  

            Tên chủ đơn mới là: 

 TAKEDA GMBH (DE) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02154  (220) Ngày nộp đơn 19/08/2010 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn  

            Tên chủ đơn mới là: 

 TAKEDA GMBH (DE) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01487  (220) Ngày nộp đơn 10/06/2011 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn  

            Tên chủ đơn mới là: 

 TAKEDA GMBH (DE) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02852  (220) Ngày nộp đơn 02/10/2006 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn  

            Tên chủ đơn mới là: 

 TAKEDA GMBH (DE) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00803  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2012 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn  

            Tên chủ đơn mới là: 

 TAKEDA GMBH (DE) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02058  (220) Ngày nộp đơn 17/07/2012 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn  
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            Tên chủ đơn mới là: 

 TAKEDA GMBH (DE) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02760  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2009 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn  

            Tên chủ đơn mới là: 

 TAKEDA GMBH (DE) 

_____________________________________________________________________________ 

 

b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 431/ TB-SHTT, ngày 16/01/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-01340  (220) Ngày nộp đơn 30/08/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn  

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 104 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2002/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 4-2010-26910  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2010 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm 

Danh mục sản phẩm được sửa thành: 

 “Thuốc gây tê dùng trong phẫu thuật.” 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2003/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-09331  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi:  Chủ đơn 

            Chủ đơn được chuyển dịch thành: 

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2004/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-09334  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi:  Chủ đơn 

            Chủ đơn được chuyển dịch thành: 
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Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2005/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-09335  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi:  Chủ đơn 

            Chủ đơn được chuyển dịch thành: 

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2006/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-09333  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi:  Chủ đơn 

            Chủ đơn được chuyển dịch thành: 

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 

 _______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2007/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-03355  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

367 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2008/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-09332  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi:  Chủ đơn 

            Chủ đơn được chuyển dịch thành: 

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2009/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2009-18118  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2010/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2009-18118  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2009 
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Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH HB JUTON VN 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2011/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-17017  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty liên doanh khách sạn quốc tế Lào Cai 

88 đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2012/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-02253  (220) Ngày nộp đơn 29/01/2013 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2013/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-21078  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2012 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2014/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-02052  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

LEIDOS, INC 

11951 Freedoom Drive, Reston, Virginia 20190, U.S.A 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2015/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00097  (220) Ngày nộp đơn 03/01/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Cụm công nghiệp Thạnh Phú, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2016/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-12257  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2012 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm, dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm, dịch vụ mới là: 

Tách sang đơn mới các nhóm: 01, 04, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 36, 38, 41 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2017/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-25893  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2012 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ mỹ phẩm Minh Hùng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2018/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-16232  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Vimec 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2019/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-01953  (220) Ngày nộp đơn 23/01/2014 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2020/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-26672  (220) Ngày nộp đơn 27/11/2012 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Huỷ bỏ Đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 
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Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2021/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-25996  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2022/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-16976  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2013  

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

LEIDOS, INC 

11951 Freedoom Drive, Reston, Virginia 20190, U.S.A 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2023/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-28753  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Việt GREEN PEARL 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2024/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-27730  (220) Ngày nộp đơn 22/11/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Việt GREEN PEARL 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2025/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-27732  (220) Ngày nộp đơn 22/11/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Việt GREEN PEARL 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2026/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-28415  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2013 
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Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Việt GREEN PEARL 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2027/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-29374  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Việt GREEN PEARL 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2028/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-29252  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Việt GREEN PEARL 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2029/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-29253  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Việt GREEN PEARL 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2030/ TB-SHTT, ngày 25/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-28751  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Việt GREEN PEARL 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2059/ TB-SHTT, ngày 26/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-28752  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Việt GREEN PEARL 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1207/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   
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(210)  Số đơn: 4-2010-12677  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2010 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 

360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1207/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2010-12677  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2010 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1209/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2010-13578  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2010 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 

360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1210/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2010-13578 (220) Ngày nộp đơn 24/06/2010 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1211/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-07031  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 6, ngõ 97, phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1212/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-06856  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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57/14 đường Bàu Cát 9, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1213/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-27195  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

DNTN kinh doanh mua bán vàng tiệm vàng Hiệp Thành thành phố Sa Đéc 

Số 03 đường Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường 2, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1214/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-22537  (220) Ngày nộp đơn 09/10/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

57/14 đường Bàu Cát 9, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1215/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-22538  (220) Ngày nộp đơn 09/10/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

57/14 đường Bàu Cát 9, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1216/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-11290  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

57/14 đường Bàu Cát 9, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1217/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-25032  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

168 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1218/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-25033  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2013 
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Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

168 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1219/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-20894  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2012 

Mục sửa đổi:  Danh mục dịch vụ 

            Danh mục dịch vụ còn lại là: 

Vận tải bằng đường không; vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường không. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1220/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-22538  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1221/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-30070  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1222/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-13878  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH sản xuất MEGASUN 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1223/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-18239  (220) Ngày nộp đơn 13/08/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH sản xuất MEGASUN 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1224/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-09254  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2012 

Mục sửa đổi:  Danh mục dịch vụ 

            Loại bỏ dịch vụ sau trong nhóm 35: 

“dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực: cà phê, đồ điện gia dụng và đồ gia dụng không chạy bằng 
điện, đồ dùng gia đình, đồ dùng nấu bếp; dịch vụ trung gian kinh doanh bán buôn: cà phê, 
đồ điện gia dụng và đồ gia dụng không chạy bằng điện, đồ dùng gia đình, đồ dùng nấu 
bếp; dịch vụ đặt hàng trực tuyến và dịch vụ cửa hàng trực tuyến tất cả trong lĩnh vực: cà 
phê, đồ điện gia dụng và đồ gia dụng không chạy bằng điện, đồ dùng gia đình, đồ dùng 
nấu bếp”. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1226/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-06735  (220) Ngày nộp đơn 13/04/2011 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1227/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-28772  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2012 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Huỷ bỏ Đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

 Công ty cổ phần tư vấn ENCO 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1228/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-13612  (220) Ngày nộp đơn 05/07/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

405 lô C, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1229/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-13735  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1230/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-13734  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2013 
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Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1231/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-13733  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1232/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-13732  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1233/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-13731  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1234/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-13736  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1235/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-00215  (220) Ngày nộp đơn 06/01/2014 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu 
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            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1236/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-14599  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2/1 Wongsawang Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1237/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-14599  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

 Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1238/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-30135  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 

25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1239/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2009-25554  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2009 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ sửa nhóm 35 như sau: 
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Nhóm 35: Mua, bán hàng lương thực, thực phẩm, gia vị, đồ uống các loại; đại lý ký gửi 
hàng lương thực, thực phẩm, gia vị; thuỷ hải sản, nước khoáng, nước uống tinh khiết, đồ 
uống các loại. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1240/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2009-14871  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2009 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi cụ thể là: đồ chơi giáo dục, đồ chơi an toàn làm bằng gỗ và 
nhựa dành cho trẻ em. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1241/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2009-15692  (220) Ngày nộp đơn 29/07/2009 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1242/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-07390  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2012 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 09: ắc quy khởi động dùng cho xe cộ. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1243/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-18090  (220) Ngày nộp đơn 16/08/2012 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ: dụng cụ y tế; dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm và nước hoa; bán quần 
áo thời trang và máy tính. 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống và dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống phục 
vụ lưu động; dịch vụ lưu trú ngắn ngày (cung cấp chỗ ở tạm thời). 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1244/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-30696  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2013 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển dịch đơn số: 1245/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2009-06891  (220) Ngày nộp đơn 13/04/2009 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Siam Kubota Corporation Company Limited. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1246/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-14599  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1247/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-12453  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2013 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1248/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-12452  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2013 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1249/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-27971  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 



 

Công báo sở hữu công nghiệp số 313 Tập A (04.2014) 

 

 
1132 

Tầng 12, số 70-72 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1250/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-27973  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 12, số 70-72 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1251/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-27972  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 12, số 70-72 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1252/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-18319  (220) Ngày nộp đơn 14/08/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Freshwater Place, Level 15/2 Southbank Boulevard, Southbank, VIC 3006, AUSTRALIA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1253/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-18312  (220) Ngày nộp đơn 20/08/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

30 đường số 13, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1254/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-25998  (220) Ngày nộp đơn 19/11/2012 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Huỷ bỏ Đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1255/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-15594  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2012 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

 Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1256/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-29232  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2012 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành: 

Loại bỏ các sản phẩm, dịch vụ ở nhóm 09, 35 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1257/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-29232  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2012 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ 

 26/41 phố Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1258/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-04479  (220) Ngày nộp đơn 14/03/2012 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1259/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-00351  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2014 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1260/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-14670  (220) Ngày nộp đơn 05/07/2012 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1261/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-25970  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2012 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1262/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-21392  (220) Ngày nộp đơn 17/09/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1263/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-20037  (220) Ngày nộp đơn 03/09/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1264/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   
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(210)  Số đơn: 4-2013-20036  (220) Ngày nộp đơn 03/09/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1265/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-20035  (220) Ngày nộp đơn 03/09/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1266/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-20034  (220) Ngày nộp đơn 03/09/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1267/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-20033  (220) Ngày nộp đơn 03/09/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1268/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-20032  (220) Ngày nộp đơn 03/09/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 
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Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1269/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-03498  (220) Ngày nộp đơn 03/03/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

3199A Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1270/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2008-25413  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 10A Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1272/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-23431  (220) Ngày nộp đơn 19/10/2012 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP&LAW) 

 Số 10 ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1274/ TB-SHTT, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-18433  (220) Ngày nộp đơn 15/08/2013 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Huỷ quyền Đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

 Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông 

 Phòng 2.2, toà nhà Tuấn Minh, 90-92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1416/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-00864  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2011 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm 

            Danh mục sản phẩm được sửa thành: 
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Nhóm 05: Thảo dược có tác dụng hiệu quả và an toàn cho quản lý lâm sàng của chứng 
tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH). 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1416/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-00864  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2011 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Trường đại học Hải Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1419/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-21889  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2011 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần BIOLIFE 

Số B12-TT10, khu đô thị mới Văn Quán-Yên Phúc, phường Văn Quán,  

quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1421/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2010-27644  (220) Ngày nộp đơn 29/12/2010 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần KinderWorld Việt Nam 

106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1422/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-25983  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

175 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1423/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2009-10967  (220) Ngày nộp đơn 02/06/2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 
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Lầu 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1424/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2009-10967  (220) Ngày nộp đơn 02/06/2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1407 Broadway, New York, NY 10019, USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1425/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2010-23581  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2010 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 

014 Chung cư Gò Dầu 2, Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1427/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-09620  (220) Ngày nộp đơn 20/05/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

57/14 Bàu Cát 9, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1427/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-13782  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

57/14 Bàu Cát 9, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1427/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-23926  (220) Ngày nộp đơn 15/10/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

57/14 Bàu Cát 9, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1427/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   
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(210)  Số đơn: 4-2013-23927  (220) Ngày nộp đơn 15/10/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

57/14 Bàu Cát 9, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1428/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-21005  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2011 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS&PARTNERS) 

Tầng 19, Tổ hợp Crown Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1429/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-01686  (220) Ngày nộp đơn 23/01/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

27 Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1430/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2010-20926  (220) Ngày nộp đơn 05/10/2010 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm 

            Danh mục sản phẩm được sửa thành: 

Nhóm 29: Rau và trái cây đóng hộp, rau và trái cây đã được nấu chín và sấy khô; đậu 
được bảo quản, rau dầm; thức ăn đông lạnh bao gồm chủ yếu là thịt, cá, gia cầm hay rau; 
súp cà-ri; nước cốt dừa; dừa sấy khô; nước mắm; tất cả các sản phẩm nêu trên không chứa 
dầu và chất béo có thể ăn được. 

Nhóm 30: Gạo, bún; gạo tám; xôi; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mì cho thực phẩm; bột mì 
trắng và mịn; bột gạo; bột sắn; mì sợi; mì sợi sấy khô và chế phẩm làm từ ngũ cốc; nem 
cuộn; bánh và kẹo; mật ong; đường mật; tương mù tạt; nước xốt (gia vị); gia vị; xì dầu; 
tương ớt; nước tương sukiyaki (gia vị); bột cà ri; bột cà ri xanh; bột cà ri đỏ; tất cả thuộc 
nhóm này. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1431/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-01801  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2013 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIV IP LIMITED) 
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Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1432/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-01801  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1433/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-03221  (220) Ngày nộp đơn 20/02/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1 Basinghall Avenue, London, United Kingdom EC2V 5DD 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1437/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-01089  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2012 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1435/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-02222  (220) Ngày nộp đơn 15/02/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1439/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-06740  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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DINOS CECILE CO., LTD. 

2-46-2, Honcho, Nakano-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1440/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-06741  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

DINOS CECILE CO., LTD. 

2-46-2, Honcho, Nakano-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1441/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-01682  (220) Ngày nộp đơn 23/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

DINOS CECILE CO., LTD. 

2-46-2, Honcho, Nakano-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1442/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-02507  (220) Ngày nộp đơn 17/02/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Localitµ Ai Conti, 55051 Castelvecchio Pascoli, Barga (Lucca), Italy 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1443/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-16042  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

WTC Schiphol Airport, Schiphol, Boulevard 265, Schiphol Airport NL-1118 BH 
Amsterdam Netherlands 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1445/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-18920  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1448/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-22446  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Tuấn Thiên Tân 

7C đường số 12, khu phố 2, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1450/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-27980  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

298 Hoàng Hữu Nam, tổ 3, khu phố Giản Dân, phường Long Thạnh Mỹ,  

quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1451/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-24323  (220) Ngày nộp đơn 18/10/2013 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1453/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-12200  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2011 

Mục sửa đổi:  Danh mục dịch vụ 

            Danh mục dịch vụ được sửa thành: 

Nhóm 35: Mua bán cửa cuốn, các phụ kiện đi kèm dây cáp điện, thiết bị điện công 
nghiệp, các loại mỏ hàn. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1454/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-21643  (220) Ngày nộp đơn 13/10/2011 

Mục sửa đổi:  Tách đơn 

Tách đơn: 

- Nhóm 39 tách sang đơn số 4-2013-31167 
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- Nhóm 35 giữ ở đơn số 4-2011-21643 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1617/SHTT-NH2, ngày 07/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00300  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi RI CO Hậu Giang 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1617/SHTT-NH2, ngày 07/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00301  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi RI CO Hậu Giang 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1617/SHTT-NH2, ngày 07/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00302  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi RI CO Hậu Giang 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1617/SHTT-NH2, ngày 07/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00303  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi RI CO Hậu Giang 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1617/SHTT-NH2, ngày 07/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00304  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi RI CO Hậu Giang 
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Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1617/SHTT-NH2, ngày 07/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00305  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi RI CO Hậu Giang 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1617/SHTT-NH2, ngày 07/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00306  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi RI CO Hậu Giang 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1617/SHTT-NH2, ngày 07/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00307  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi RI CO Hậu Giang 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1617/SHTT-NH2, ngày 07/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00308  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi RI CO Hậu Giang 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1617/SHTT-NH2, ngày 07/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00309  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi RI CO Hậu Giang 
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Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1617/SHTT-NH2, ngày 07/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00320  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi RI CO Hậu Giang 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1617/SHTT-NH2, ngày 07/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00321  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi RI CO Hậu Giang 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1617/SHTT-NH2, ngày 07/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00322  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi RI CO Hậu Giang 

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11081/SHTT-NH2, ngày 31/12/2013   

(210)  Số đơn: 4-2011-08567  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2011 

Mục sửa đổi:  Tách đơn 

Tách đơn: 

- Nhóm 41 tách sang đơn số 4-2013-22102 

- Nhóm 09, 35, 42 giữ ở đơn số 4-2011-08567 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11082/SHTT-NH2, ngày 31/12/2013   

(210)  Số đơn: 4-2011-08568  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2011 

Mục sửa đổi:  Tách đơn 

Tách đơn: 

- Nhóm 41 tách sang đơn số 4-2013-22101 
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- Nhóm 09, 35, 42 giữ ở đơn số 4-2011-08568 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11084/SHTT-NH2, ngày 31/12/2013   

(210)  Số đơn: 4-2011-18441  (220) Ngày nộp đơn 06/09/2011 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Thiện Xuân Lam Sơn 

18-20 Hàng Đồng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11085/SHTT-NH2, ngày 31/12/2013   

(210)  Số đơn: 4-2011-08566  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2011 

Mục sửa đổi:  Tách đơn 

Tách đơn: 

- Nhóm 41 tách sang đơn số 4-2013-22103 

- Nhóm 09, 35, 42 giữ ở đơn số 4-2011-08566 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11087/SHTT-NH2, ngày 31/12/2013   

(210)  Số đơn: 4-2009-21347  (220) Ngày nộp đơn 06/10/2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

407/137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP.HÀ Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 651/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-14600  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi:   

1) Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2/1 Wongsawang Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 10800, Thailand. 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trân Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 652/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   
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(210)  Số đơn: 4-2012-03325  (220) Ngày nộp đơn 29/02/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần chứng khoán MB 

Tầng M-3-7 toà nhà số 3 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 652/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-03326  (220) Ngày nộp đơn 29/02/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần chứng khoán MB 

Tầng M-3-7 toà nhà số 3 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 652/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-03327  (220) Ngày nộp đơn 29/02/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần chứng khoán MB 

Tầng M-3-7 toà nhà số 3 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 652/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-03328  (220) Ngày nộp đơn 29/02/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần chứng khoán MB 

Tầng M-3-7 toà nhà số 3 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 652/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-03329  (220) Ngày nộp đơn 29/02/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần chứng khoán MB 

Tầng M-3-7 toà nhà số 3 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 654/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-03547  (220) Ngày nộp đơn 26/02/2013 
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Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 655/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-28225  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2011 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ SPVN 

Số 11 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 656/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-14961  (220) Ngày nộp đơn 10/07/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Level 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 659/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-21325  (220) Ngày nộp đơn 17/09/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 47 đường G5, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 660/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-15161  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 661/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-15162  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 663/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-15161  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2013 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 664/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2010-22860  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1 Monster Way, Corona, California 92879 USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 664/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2010-22861  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1 Monster Way, Corona, California 92879 USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 664/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-09120  (220) Ngày nộp đơn 07/05/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1 Monster Way, Corona, California 92879 USA 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 664/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-24044  (220) Ngày nộp đơn 26/10/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1 Monster Way, Corona, California 92879 USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2119/SHTT-NH2, ngày 27/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-22661  (220) Ngày nộp đơn 26/10/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2120/SHTT-NH2, ngày 27/03/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-00387  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2953/TB-SHTT, ngày 22/04/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-24568  (220) Ngày nộp đơn 22/04/2014 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Tổ hợp tác làng nghề Tiểu thủ công nghiệp Bó Chổi Cọng Dừa Vĩnh Chánh 

Địa chỉ: ấp Tây Bình, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VII 

 
chuyển giao đơn 

 

 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1401/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-00076  (220) Ngày nộp đơn: 09/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 ABBOTT LABORATORIES (US) 

 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 ABBVIE BAHAMAS LTD. (BS) 

 The Sasson House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, Bahamas 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1410/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-02895  (220) Ngày nộp đơn: 13/09/2013 

Bên chuyển giao:        

 HYSPEED CO., INC. (JP) 

 921-1 Kumanodai, Matsuyama-shi, Ehime-ken 791-8016, Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Anshin Guarantee Service Co., Ltd. (JP) 

 3-1-33 Himebara, Matsuyama-shi, Ehime-Ken 791-8012, Japan 

 

 

 

 b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 2000/TB-SHTT, ngày 25/03/2014 

(210)  Số đơn: 4-2009-04753  (220) Ngày nộp đơn: 18/03/2009 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH SYNGENTA Việt Nam 

 Số 16, đường 3A, khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Syngenta Participations AG 

 Schwarzwaldalle 215, 4058 Basel, Switzerland 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 2001/TB-SHTT, ngày 25/03/2014 

(210)  Số đơn: 4-2010-17499  (220) Ngày nộp đơn: 18/08/2010 
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Bên chuyển giao:        

 Đặng Hương Ban Mai 

 83A Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Thiều Hoàng Yến 

 143 W Brookline St., #303, Boston, Massachusetts 02118, United States of America 

 Lê Sương Mai 

 83A Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 Vũ Huyền Ly 

 83A Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1271/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-23431  (220) Ngày nộp đơn: 19/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 ARES TRADING S.A. (CH) 

 Zone Industrielle de I’Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, Switzerland 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Merck KGaA 

 Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1293/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-06613  (220) Ngày nộp đơn: 09/04/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại quốc tế TháI Lan (VN) 

 Phố Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu điện máy Huy Việt 

 Thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1294/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-01276  (220) Ngày nộp đơn: 30/01/2012 

Bên chuyển giao:        

 NHN Corporation (KR) 

 Greenfactory, 178-1 Jeongja-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

  Korea 

Bên  nhận chuyển giao:  

 NHN Entertainment Corporation 
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 NHN Ent. Play Museum, 629 Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si,  

 Gyeonggi-do, 463-400, Republic of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1296/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-14777  (220) Ngày nộp đơn: 06/07/2012 

Bên chuyển giao:        

 Lightning Research LLC (US) 

 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Apple Inc. 

 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1297/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-11939  (220) Ngày nộp đơn: 06/06/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ INTECO (VN) 

 Phòng 1301, nhà B11A, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 

 TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Hà Huy Phong 

 Xóm Tân Thượng, xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1298/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-26710  (220) Ngày nộp đơn: 12/11/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH phát triển TM&DV Đông Hưng (VN) 

 Tầng 5 toà nhà Lotus, số 2 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Lê Duy Hiến 

 Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1299/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-25996  (220) Ngày nộp đơn: 19/11/2012 

Bên chuyển giao:        

 Nguyễn Văn Tân  (VN) 

 ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
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Bên  nhận chuyển giao:  

 Cơ sở Ngân Anh 

 ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1301/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-06713  (220) Ngày nộp đơn: 10/04/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Uni - President Việt Nam (VN) 

 Số 16-18 đường Đt 743 KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Uni - President Enterprises Corp 

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1302/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-06712  (220) Ngày nộp đơn: 10/04/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Uni - President Việt Nam (VN) 

 Số 16-18 đường Đt 743 KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Uni - President Enterprises Corp 

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1303/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-05371  (220) Ngày nộp đơn: 23/03/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Uni - President Việt Nam (VN) 

 Số 16-18 đường Đt 743 KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Uni - President Enterprises Corp 

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1304/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-08757  (220) Ngày nộp đơn: 02/05/2012 

Bên chuyển giao:        

 Arnoldo Mondadori Editore SPA (IT) 

 Via Bianca di Savoia, 12-20122 Milano, Italy 



 

Công báo sở hữu công nghiệp số 313 Tập A (04.2014) 

 

 
1155 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Mondadori International Business S.r.l 

 Via Bianca di Savoia 12, Milan, Italy 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1305/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-08758  (220) Ngày nộp đơn: 02/05/2012 

Bên chuyển giao:        

 Arnoldo Mondadori Editore SPA (IT) 

 Via Bianca di Savoia, 12-20122 Milano, Italy 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Mondadori International Business S.r.l 

 Via Bianca di Savoia 12, Milan, Italy 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1306/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-08756  (220) Ngày nộp đơn: 02/05/2012 

Bên chuyển giao:        

 Arnoldo Mondadori Editore SPA (IT) 

 Via Bianca di Savoia, 12-20122 Milano, Italy 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Mondadori International Business S.r.l 

 Via Bianca di Savoia 12, Milan, Italy 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1307/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-08759  (220) Ngày nộp đơn: 02/05/2012 

Bên chuyển giao:        

 Arnoldo Mondadori Editore SPA (IT) 

 Via Bianca di Savoia, 12-20122 Milano, Italy 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Mondadori International Business S.r.l 

 Via Bianca di Savoia 12, Milan, Italy 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1308/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-08755  (220) Ngày nộp đơn: 02/05/2012 

Bên chuyển giao:        

 Arnoldo Mondadori Editore SPA (IT) 

 Via Bianca di Savoia, 12-20122 Milano, Italy 
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Bên  nhận chuyển giao:  

 Mondadori International Business S.r.l 

 Via Bianca di Savoia 12, Milan, Italy 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1309/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-09391  (220) Ngày nộp đơn: 09/05/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar (VN) 

 Via Bianca di Savoia, 12-20122 Milano, Italy 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Fresenius SE & Co. KgaA 

 Else-Kroner-Strabe 1, 61352 Bad Homburg, Germany 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1310/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-09973  (220) Ngày nộp đơn: 17/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Một thành viên Minh Minh Phát (VN) 

 Số 115, ngõ 69A, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân,  

 TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên thiết bị điện G8 

 Xóm 3, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1311/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-09974  (220) Ngày nộp đơn: 17/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Một thành viên Minh Minh Phát (VN) 

 Số 115, ngõ 69A, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân,  

 TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên thiết bị điện G8 

 Xóm 3, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1312/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-13153  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2013 

Bên chuyển giao:        
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 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam á (VN) 

 Số 106 phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

 Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ,  

 tỉnh Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1313/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-13152  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam á (VN) 

 Số 106 phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

 Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ,  

 tỉnh Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1314/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-11790  (220) Ngày nộp đơn: 06/06/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam á (VN) 

 Số 106 phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

 Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ,  

 tỉnh Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1315/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-03552  (220) Ngày nộp đơn: 26/02/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam á (VN) 

 Số 106 phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

 Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ,  

 tỉnh Hưng Yên 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1316/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-15335  (220) Ngày nộp đơn: 15/07/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam á (VN) 

 Số 106 phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

 Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ,  

 tỉnh Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1317/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-11294  (220) Ngày nộp đơn: 29/05/2012 

Bên chuyển giao:        

 Nguyễn Bảo Toàn (VN) 

 433/14 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nguyễn Bảo Toàn  

 433/14 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 Hồ Trọng Anh 

 281/47/3 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1319/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-28013  (220) Ngày nộp đơn: 12/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 Vũ Thanh Tiến Dũng (VN) 

 26/8/3 đường TTH29 (Nguyễn Văn Quá), tổ 6A, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp,  

 quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Đỗ Minh Trung 

 Tổ dân phố Đạt Hiếu 2, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh ĐăkLăck 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1321/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2011-06734  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2011 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH phát triển giáo dục APU (VN) 

 Phường Hoà HẢI, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 

Bên  nhận chuyển giao:  
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 Công ty TNHH phát triển giáo dục A.P.U 

 Tổ 286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1322/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2010-24897  (220) Ngày nộp đơn: 26/11/2010 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH phát triển giáo dục APU (VN) 

 Phường Hoà HẢI, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH phát triển giáo dục A.P.U 

 Tổ 286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1323/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-04956  (220) Ngày nộp đơn: 19/03/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư sản xuất và thương mại Đức Việt (VN) 

 P9 H2, tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và thương mại Đức Việt 

 P9-H2, tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố  

 Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1324/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-10215  (220) Ngày nộp đơn: 21/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Xuân Quý (VN) 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm UNESFRANCE 

 Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1325/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-15637  (220) Ngày nộp đơn: 17/07/2013 

Bên chuyển giao:        
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 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Xuân Quý (VN) 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm UNESFRANCE 

 Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1326/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-20858  (220) Ngày nộp đơn: 11/09/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Xuân Quý (VN) 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm UNESFRANCE 

 Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1327/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-21597  (220) Ngày nộp đơn: 19/09/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Xuân Quý (VN) 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm UNESFRANCE 

 Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1328/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-22911  (220) Ngày nộp đơn: 03/10/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Xuân Quý (VN) 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm UNESFRANCE 

 Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1329/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-02611  (220) Ngày nộp đơn: 01/02/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Xuân Quý (VN) 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm UNESFRANCE 

 Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1330/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-02390  (220) Ngày nộp đơn: 30/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Xuân Quý (VN) 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm UNESFRANCE 

 Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1331/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-30619  (220) Ngày nộp đơn: 25/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Xuân Quý (VN) 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm UNESFRANCE 

 Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1332/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-21509  (220) Ngày nộp đơn: 18/09/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Mạnh Đức (VN) 

 Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  
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 Nghiêm Minh Hoàng 

 Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1333/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-21507  (220) Ngày nộp đơn: 18/09/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Mạnh Đức (VN) 

 Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nghiêm Minh Hoàng 

 Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1334/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-21510  (220) Ngày nộp đơn: 18/09/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Mạnh Đức (VN) 

 Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nghiêm Minh Hoàng 

 Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1335/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-28939  (220) Ngày nộp đơn: 06/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Mạnh Đức (VN) 

 Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nghiêm Minh Hoàng 

 Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1336/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-21508  (220) Ngày nộp đơn: 18/09/2013 

Bên chuyển giao:        
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 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Mạnh Đức (VN) 

 Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố  

 Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nghiêm Minh Hoàng 

 Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1337/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-26450  (220) Ngày nộp đơn: 08/11/2013 

Bên chuyển giao:        

 TháI Thị Lệ Hằng (VN) 

 3153/5 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Vũ Thị Thu Hằng 

 Tổ 4 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1338/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-02874  (220) Ngày nộp đơn: 08/02/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ cơ khí Trường Giang (VN) 

 205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, TP Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ phát triển cơ khí Trường Giang 

 349/3A An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1339/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-12676  (220) Ngày nộp đơn: 17/06/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ cơ khí Trường Giang (VN) 

 205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, TP Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ phát triển cơ khí Trường Giang 

 349/3A An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1340/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-12677  (220) Ngày nộp đơn: 17/06/2013 
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Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ cơ khí Trường Giang (VN) 

 205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, TP Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ phát triển cơ khí Trường Giang 

 349/3A An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1341/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-00358  (220) Ngày nộp đơn: 06/01/2012 

Bên chuyển giao:        

 CARQUEST Corporation, a Delaware Corporation (VN) 

 4721 Hargrove Road, Raleigh, North Carolina 27604, United States  

Bên  nhận chuyển giao:  

 Lee Holdings NC, Inc. (A Delaware Corporation) 

 2635 E. Millbrook Road, Raleigh, North Carolina 27604, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1342/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2009-20691  (220) Ngày nộp đơn: 28/09/2009 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược  (VN) 

 Lô M13 (C4-9) khu công nghiệp Hoà Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định  

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty Cổ phần Nam Dược   

 Số nhà 30M2 khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

 Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1343/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21959  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh  (VN) 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng   

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1344/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2012-21958  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh  (VN) 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng   

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1345/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21957  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh  (VN) 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng   

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1346/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21956  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh  (VN) 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng   

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1347/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21955  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh  (VN) 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Bên  nhận chuyển giao :  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng   

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1348/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2012-21954  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh  (VN) 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng   

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1349/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21953  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh  (VN) 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng   

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1350/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21952  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh  (VN) 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng   

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1351/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21951  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh  (VN) 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng   

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1352/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2012-21950  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh  (VN) 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng   

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1353/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-28410  (220) Ngày nộp đơn: 17/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 Phan Thị Trang  (VN) 

 Thôn Vĩnh Gia, xã Phú Xuân, TP Thái Bình 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nguyễn Văn Tùng   

 108/7 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1354/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-26839  (220) Ngày nộp đơn: 28/11/2012 

Bên chuyển giao:        

 Angles Incorporated Pte Ltd (SG) 

 120 Lower Delta Road # 15-11 Cendex Centre Singapore 169208 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Strange Associates Pte Ltd 

 81 Ubi Avenue 4, #01-10 UB One, Singapore 408830 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1355/TB-SHTT, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-17334  (220) Ngày nộp đơn: 07/08/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Việt long (VN) 

 39/299/48 Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Seed Co., Ltd 

 2-40-2 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8402, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 610/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2013-02381  (220) Ngày nộp đơn: 30/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại quốc tế TháI Lan 

 Phố Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu điện máy Huy Việt 

 Phố Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 611/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-02382  (220) Ngày nộp đơn: 30/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại quốc tế TháI Lan 

 Phố Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu điện máy Huy Việt 

 Phố Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 612/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-08403  (220) Ngày nộp đơn: 02/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần Bioscope Việt Nam 

 Tầng 2, số 19, ngõ 136, phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đồng Đa, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm AMIGO Việt Nam 

 Số 67 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 613/SHTT-NH2, ngày 25/01/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-00427  (220) Ngày nộp đơn: 08/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần Bioscope Việt Nam 

 Tầng 2, số 19, ngõ 136, phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đồng Đa, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm AMIGO Việt Nam 

 Số 67 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1199/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2012-13460  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2012 

Bên chuyển giao:        

 Tree Star Holdings Sdn Bhd 

 Unit 3-2 Surian Tower, No.1 Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara,  

 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Frenz Holdings Sdn Bhd 

 Suite 910, Block B, Phileo Damansara II, No. 15 Jalan 16/11 off Jalan Damansara,  

 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1199/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-13461  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2012 

Bên chuyển giao:        

 Tree Star Holdings Sdn Bhd 

 Unit 3-2 Surian Tower, No.1 Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara,  

 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Frenz Holdings Sdn Bhd 

 Suite 910, Block B, Phileo Damansara II, No. 15 Jalan 16/11 off Jalan Damansara,  

 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1199/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-18380  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2012 

Bên chuyển giao:        

 Tree Star Holdings Sdn Bhd 

 Unit 3-2 Surian Tower, No.1 Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara,  

 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Frenz Holdings Sdn Bhd 

 Suite 910, Block B, Phileo Damansara II, No. 15 Jalan 16/11 off Jalan Damansara,  

 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1199/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-18381  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2012 

Bên chuyển giao:        

 Tree Star Holdings Sdn Bhd 

 Unit 3-2 Surian Tower, No.1 Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara,  
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 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Frenz Holdings Sdn Bhd 

 Suite 910, Block B, Phileo Damansara II, No. 15 Jalan 16/11 off Jalan Damansara,  

 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1199/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-18382  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2012 

Bên chuyển giao:        

 Tree Star Holdings Sdn Bhd 

 Unit 3-2 Surian Tower, No.1 Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara,  

 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Frenz Holdings Sdn Bhd 

 Suite 910, Block B, Phileo Damansara II, No. 15 Jalan 16/11 off Jalan Damansara,  

 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1200/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-18228  (220) Ngày nộp đơn: 17/08/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng 

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1200/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-18229  (220) Ngày nộp đơn: 17/08/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng 

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1200/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2012-21949  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng 

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1200/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21960  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng 

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1200/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-00547  (220) Ngày nộp đơn: 09/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Trái Đất Xanh 

 D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng 

 Số 7 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1201/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-07408  (220) Ngày nộp đơn: 17/04/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Xanh Linh Dương 

 Số 45, phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên đúc đồng Gia Việt 

 Lô 6 cụm công nghiệp làng nghề, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1202/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2012-07784  (220) Ngày nộp đơn: 20/04/2012 

Bên chuyển giao:        

 Cơ sở Anh Vũ 

 93 Mai Lão Bạng, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Cơ sở Vũ Thảo 

 224/39/33 khu phố 6, đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố  

 Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1203/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-12803  (220) Ngày nộp đơn: 18/06/2013 

Bên chuyển giao:        

 DIAMOND QUEST LIMITED  

 Room A, 7/F, China Overseas Building, No.139, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 

Bên  nhận chuyển giao:  

 DIAMOND QUEST LIMITED (British Virgin Island) 

 OMC Chambers, P.O.Box, Road Town, Tortola, British Virgin Island 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1204/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-01003  (220) Ngày nộp đơn: 17/01/2012 

Bên chuyển giao:        

 DIAMOND QUEST LIMITED (British Virgin Island) 

 Room A, 7/F, China Overseas Building, No.139, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 

Bên  nhận chuyển giao:  

 DIAMOND QUEST LIMITED (British Virgin Island) 

 OMC Chambers, P.O.Box, Road Town, Tortola, British Virgin Island 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1205/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2008-04464  (220) Ngày nộp đơn: 06/03/2008 

Bên chuyển giao:        

 KYS ENTERPRISE SDN BHD 

 No.26, Lorong Batu Nilam 3D, Bandar Bukit Tinggi, 41200 Klang, Selangor, Malaysia 

Bên  nhận chuyển giao:  

 DIAMOND QUEST LIMITED  

 OMC Chambers, P.O.Box, Road Town, Tortola, British Virgin Island 

_______________________ 

 



 

Công báo sở hữu công nghiệp số 313 Tập A (04.2014) 

 

 
1173 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1206/SHTT-NH2, ngày 28/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-06327  (220) Ngày nộp đơn: 04/04/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần thương mại Ban Mai Xanh 

 Số 54A ngách 124/22 Âu Cơ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nguyễn Duy Đạt 

 Số 54A ngách 124/22 Âu Cơ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1513/SHTT-NH2, ngày 04/03/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-06003  (220) Ngày nộp đơn: 02/04/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH VINATOOLS 

 Phòng 308-C6 tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cỗu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH KURA Việt Nam 

 N-07 nhà liền kề, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1514/SHTT-NH2, ngày 04/03/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-07364  (220) Ngày nộp đơn: 17/04/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH VINATOOLS 

 Phòng 308-C6 tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cỗu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH KURA Việt Nam 

 N-07 nhà liền kề, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1634/SHTT-NH2, ngày 10/03/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-05885  (220) Ngày nộp đơn: 01/04/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại Haru 

 Số 132, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Haru 

 Số 75, ngõ 399, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1635/SHTT-NH2, ngày 10/03/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-05202  (220) Ngày nộp đơn: 21/03/2013 

Bên chuyển giao:        

 Michael Kors, L.L.C. 

 11 West 42nd Street, New York, NY 10036, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Michael Kors (Switzerland) International GmbH 

 Strada Regina 42, 6934 Bioggio, Switzerland 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1636/SHTT-NH2, ngày 10/03/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-16621  (220) Ngày nộp đơn: 26/07/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH tư vấn phát triển đầu tư và thương mại Thanh Quang 

 Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Khỏe Việt Nam 

 Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1637/SHTT-NH2, ngày 10/03/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-18189  (220) Ngày nộp đơn: 13/08/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH tư vấn phát triển đầu tư và thương mại Thanh Quang 

 Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Khỏe Việt Nam 

 Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1638/SHTT-NH2, ngày 10/03/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-19562  (220) Ngày nộp đơn: 27/08/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH sản xuất và thương mại PNT 

 Số 245, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần Đăng Quang 

 Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1639/SHTT-NH2, ngày 10/03/2014 

(210)  Số đơn: 4-2011-07788  (220) Ngày nộp đơn: 26/04/2011 

Bên chuyển giao:        

 DIAMOND QUEST LIMITED (British Virgin Island Company) 

 Room A, 7/F, China Overseas Building, No.139, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 

Bên  nhận chuyển giao:  

 DIAMOND QUEST LIMITED (British Virgin Island) 

 OMC Chambers, P.O.Box, Road Town, Tortola, British Virgin Island 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1640/SHTT-NH2, ngày 10/03/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-12847  (220) Ngày nộp đơn: 19/06/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần phát triển Vĩnh Xuân 

 Số 306, phỗ Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty Mai Phương - (TNHH) 

 Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
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PHẦN VIII 

 

đính chính 

 

Đính chính đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 

 

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp số 3-2013-00312 nộp ngày 11/03/2013 công bố trên Công 
báo SHCN số 303-tập A 

Nội dung đính chính: chỉ số phân loại  

Đúng là: (51) 09-03, 09-05 
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